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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
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(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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Phần i 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 
 
 
(11) 28985 
(21) 1-2010-02303 (51) 7 B65D 85/68 
(22) 31.08.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2010 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD   (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin District, Kaohsiung City 807, Taiwan  
(72) Chen-Yu HUNG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Hộp đóng gói động cơ xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp đóng gói động cơ xe máy, trong đó hộp đóng gói động cơ xe 
máy này bao gồm một tấm chịu tải, đế cố định hộp số, thân bao quanh hộp số, vách 
ngăn hộp số và một vỏ ngoài, tấm chịu tải này có giá đỡ hộp số, bề mặt của tấm chịu tải 
có lắp đế cố định hộp số, giữa các đế cố định hình thành khe hở, trong đó bề mặt của đế 
cố định có máng định vị cố định hộp số, máng định vị này để xác định vị trí đặt động cơ 
có thể, thân bao quanh được lắp vào khe hở định vị giữa các đế cố định dùng động cơ để 
ngăn cách, phía trên thân bao quanh này lắp đặt vách ngăn, trên vách ngăn có đế cố định 
hộp số, trên đế cố định này sau khi lắp đặt động cơ tiếp tục lắp đặt thân bao quanh đối 
ứng với nó, lắp ráp vách ngăn và thân bao quanh theo thứ tự từng tầng, có thể làm giảm 
chi phí nguyên liệu chống đỡ cố định và đạt được hiệu quả đóng gói hoàn chỉnh và đơn 
giản hoá việc tháo dỡ hộp đóng gói động cơ xe máy.  
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(11) 28986 
(21) 1-2010-02307 (51) 7 F21S 8/10 
(22) 31.08.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2010 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD        (TW) 

No. 35, Wan Hsing St., Sanmin District, Kaohsiung City 807, Taiwan   
(72) Shih-Wagn TU  (TW), Tai-Yuan SUE  (TW), Jung-Hung HSIEH  (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Cụm đèn pha xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đèn pha xe máy, bao gồm đồng hồ đo, linh kiện liên kết, đèn pha, 
khung đỡ và giá đỡ chân trước, trong đó đồng hồ đo gồm linh kiện liên kết được gắn với 
khuôn đèn pha, mặt ngoài đèn pha được thiết kế lỗ kết hợp cố định với giá đỡ trước; hai 
mặt khung giá được lắp đèn phương hướng; kết hợp đèn pha với môđun đồng hồ đo, sau 
đó đưa vít hậu xiết đèn phương hướng kết hợp khung giá xiết vào hai mặt đèn pha và đưa 
khung đỡ chân trước lắp vào hai cạnh đèn pha, khi đó hình thành một môđun đèn pha, 
môđun đèn pha này có thể dựa vào giá đỡ trước, lắp môđun đèn pha cố định trên xà trên 
dưới tay cầm chuyển hướng để giúp đơn giản hóa quá trình lắp đặt, mà khung giá trước 
có thể giấu ở giữa khung và tay cầm chuyển hướng, nhờ đó nâng cao tính thẩm mỹ cho 
toàn cụm đèn pha.  
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(11) 28987 
(21) 1-2010-02310 (51) 7 G02B 23/12 
(22) 31.08.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2010 
(75) Hoàng Ngọc Hân  (VN) 

Tổ 43A, khu 12, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đọc chỉ số công tơ 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị hỗ trợ đọc chỉ số công tơ điện (thiết bị đọc công tơ điện) bao 
gồm: ống đọc và sào điều chỉnh độ dài để có thể nâng cao, hạ thấp ống dọc phù hợp với 
độ cao treo công tơ. ống đọc gồm vỏ ống đọc, đèn soi sử dụng pin tiểu, bóng đèn led và 
kính đọc. Kính đọc được gá lắp bên trong vỏ ống đọc. Nhờ vào khả năng phóng đại của 
kính đọc, thực chất là sử dụng một kính lúp kết hợp với đèn soi chiếu vào mặt kính hộp 
của công tơ theo một góc phù hợp (sao cho không có phản xạ ánh sáng chiếu vào mắt 
người đọc). Thiết bị đọc công tơ cho phép người đọc công tơ đứng ở dưới đất cầm sào 
điều chỉnh độ dài để áp ống đọc vào mặt kính của hộp công tơ và đọc được chỉ số của 
công tơ điện một cách dễ dàng trong mọi điều kiện thời thiết.  
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(11) 28988 
(21) 1-2010-02313 (51) 7 B32B  7/12, C08L  75/00 
(22) 31.08.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2010 
(71) WOOSUNG S.P. CO. LTD.   (KR) 

202 Ho. Shindong-ah Tower, No. 39-2, Bang E-dong, Songpa-gu, Seoul 138-827, 
Korea  

(72) Cha Kook-Seung  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra tấm polyuretan không thấm nước có hai 

lớp bằng cách sử dụng bọt xốp polyuretan phế thải và tấm 
polyuretan thu được bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra tấm polyuretan không thấm nước có hai lớp, 
bao gồm các bước: làm nóng chảy và nhào trộn hỗn hợp thứ nhất ở nhiệt độ 160 - 1700C 
để tạo thành viên; thêm đất sét với lượng 2-3 phần trọng lượng và bột talc với lượng 2-3 
phần trọng lượng vào 100 phần trọng lượng của hỗn hợp thứ nhất dạng viên này để tạo 
thành hỗn hợp thứ hai, và sau đó làm nóng chảy, nhào trộn và ép đùn hỗn hợp thứ hai 
này bằng cách sử dụng khuôn hình chữ T ở nhiệt độ 140 - 1500C để tạo thành tấm, và 
sau đó cho tấm này đi qua trục lăn làm nguội để tạo ra tấm cao su polyuretan có một 
mặt được dập nổi; và làm nóng chảy và phủ hỗn hợp keo chịu nước lên mặt còn lại của 
tấm cao su polyuretan để tạo ra lớp keo chịu nước trên đó. Sáng chế còn đề cập đến tấm 
polyuretan thu được bằng phương pháp này.  
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(11) 28989 
(21) 1-2010-02342 (51) 7 B01D  21/00 
(22) 01.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2010 
(75) 1. Hoàng Tuấn Dũng  (VN) 

P6 nhà A, phố Nam Tràng, Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. PAUL DESJOYAUX  (TH) 
39/1 Moo. 3, T.Chalong, Muang Phuket, Thailand 
3. PIERRE LOUIS DESJOYAUX   (TH) 
39/1 Moo. 3, T.Chalong, Muang Phuket, Thailand 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp và kết cấu chế sẵn để làm bể 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu định hình làm thành bể. Kết cấu định hình theo sáng chế có 
các đặc điểm như các mođun làm thành bể tiền chế định hình, cấu trúc định hình về cơ 
bản có hai bản mặt hai bên tương ứng với mặt trong (giáp với nước trong bể) và ngoài 
của thành bể, kết cấu xương bên trong cơ bản có tiết diện hình chữ X với đường ống 
nước tích hợp ở tâm của chữ X, chiều dài không hạn chế, khi thi công có thể đo cắt theo 
độ dài mong muốn, bể làm theo kết cấu định hình có hình dạng và kích thước theo ý 
muốn (chủ động thi công); tự chịu tải trọng, có hệ rãnh ngoàm để kẹp đường gân móc 
treo hệ màng PVC làm kín, không thấm nước, chứa nước của bể, có hệ thống đường ống 
cấp nước được tích hợp sẵn, sẵn sàng để kết nối với các đường ống sử dụng như vòi 
phun. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp thi công bể bao gồm việc sử dụng 
kết cấu định hình làm thành bể nêu trên.  
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(11) 28990 
(21) 1-2010-02353 (51) 7 G01S  13/00 
(22) 06.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2010 
(71) Học viện kỹ thuật quân sự  (VN) 

Số 100 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Phùng Bảo (VN), Lê Đại Phong  (VN), Nguyễn Quang Huy  (VN) 
(54) Hệ thống anten mạng pha 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống anten mạng pha phẳng có cấu tạo gồm mạng các vi chấn 
tử anten dạng dán (microstrip patch) được chế tạo trên vật liệu mạch in siêu cao tần. Các 
vi chấn tử có kích thước, hình dạng được tính toán thiết kế tương ứng với bước sóng, 
dạng phân cực và yêu cầu phối hợp trở kháng vào/ra đối với tín hiệu, khoảng cách giữa 
chúng theo chiều dọc và ngang được xác định theo độ dài b−ơc sóng. Việc sắp xếp, bố 
trí các vi chấn tử được tính toán thiết kế dựa trên khả năng điều khiển công suất (gồm 
biên độ và pha) tín hiệu đối với các môđun thu - phát kết nối trực tiếp với các vi chấn tử 
mà không cần dùng đến ống dẫn sóng, loa chiếu xạ, các bộ chia (kiểu chia ống sóng). 
Bằng phương pháp ghép trực tiếp với các vi chấn tử, cộng công suất trong không gian và 
điều khiển một số tham số tín hiệu trong môđun thu - phát, hệ thống anten mạng pha 
đảm bảo được khả năng điều khiển dạng cánh sóng theo yêu cầu kỹ thuật đề ra và mong 
muốn của người thiết kế.  
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(11) 28991 
(21) 1-2010-02354 (51) 7 G01S  13/00 
(22) 06.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2010 
(71) Học viện kỹ thuật quân sự  (VN) 

Số 100 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Phùng Bảo  (VN), Lê Đại Phong  (VN), Hoàng Minh Thiện  (VN) 
(54) Cụm mô đun thu-phát trong ra đa sử dụng anten mạng pha 

  (57)    Sáng chế đề xuất cụm môđun thu - phát có kết cấu gồm các môđun thu - phát cấp một 
(2) ghép trực tiếp với hệ thống anten mạng pha phẳng (1) cho phép không phải sử dụng 
các đường truyền ghép từ hệ thống phát, hệ thống thu đến chuyển mạch thu - phát và từ 
chuyển mạch thu - phát đến hệ thống anten như trong ra đa truyền thống điển hình làm 
giảm đáng kể các tổn hao trên đường truyền khi phát, và đảm bảo tốt độ nhạy máy thu 
khi thu, xử lý tín hiệu; các môđun thu - phát cấp hai (3) ghép phối hợp với môđun thu - 
phát cấp một đảm bảo hệ số khuếch đại toàn tuyến cho tuyển thu, xử lý, thực hiện xử lý 
đồng thời để đảm bảo cho ra đa sử dụng anten mạng pha có khả năng đo được ba tọa độ.  
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(11) 28992 
(21) 1-2010-02378 (51) 7 A23L  1/105, C12G  3/02, C12N  

1/14 
(22) 07.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2010 
(71) Viện Công nghệ thực phẩm  (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Hồng ánh (VN) 
(54) Quy trình sản xuất chế phẩm nấm mốc Aspergillus niger 

thuần chủng dùng cho sản xuất rượu gạo truyền thống 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm mốc giống thuần chủng có hoạt lực 

cao (mật độ tế bào trên 108CFU/g và có khả năng tạo hoạt lực enzim cao trong giai đoạn 
đường hóa), không sinh độc tố aflatoxin, không nhiễm vi sinh vật lạ, dùng để làm giống 
khởi động cho sản xuất rượu truyền thống, đây là chế phẩm giồng hoàn toàn phù hợp 
cho sản xuất rượu truyền thống quy mô công nghiệp, tạo được sản phẩm rượu truyền 
thống luôn ổn định chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.  
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(11) 28993 
(21) 1-2010-02382 (51) 7 F24F  9/00 
(22) 07.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2010 
(75) 1. SHIH-MIN YU   (TW) 

No. 622, Jiangong Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan  
2. SHIH-HSIEN YU   (TW) 
No. 622, Jiangong Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan  

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và cơ cấu tiết kiệm điện năng của máy điều hòa 

không khí khi ngủ 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và cơ cấu tiết kiệm điện năng của máy điều hoà không 

khí khi ngủ. Theo sáng chế, một màn che được gắn bên trên giường để bao quanh không 
gian nhỏ để tạo ra không gian điều hoà không khí nhỏ, và bằng cách bố trí bộ phận trong 
phòng của máy điều hoà không khí kiểu hai cục bên trên không gian nhỏ, mức tiêu thụ 
điện năng của máy điều hoà không khí khi ngủ có thể được giảm bớt.  
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(11) 28994 
(21) 1-2010-02404 (51) 7 F03B  
(22) 09.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2010 
(75) Nguyễn Trọng Chiến  (VN) 

Thôn Thủ Chính, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
(54) Máy phát điện bằng sóng biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phát điện bằng sóng biển bao gồm bộ phận tiếp nhận tác động 
của sóng biển, pittông, xilanh, các van đóng mở, ống dẫn khí, bình chứa khí nén, động 
cơ chạy bằng khí nén, máy phát điện. Bộ phận tiếp nhận tác động của sóng biển làm việc 
nhờ sức nâng, hạ của những con sóng hoặc lực vỗ vào bờ của những đợt sóng tác động 
ép pittông di chuyển nén vào và kéo ra trong xilanh nén không khí qua các van đóng mở 
va ống dẫn khí vào bình chứa khí nén, cung cấp cho động cơ chạy bằng khí nén hoạt 
động dẫn động máy phát điện quay.  
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(11) 28995 
(21) 1-2010-02420 (51) 7 C11D 9/04, 13/10, C09K 15/00 
(22) 10.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2010 
(71) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC.   (US) 

199 Grandview Road, Skillman, New Jersey 08558-9418  
(72) Mac Lai  (CN), Jayprakash Vidwans  (IN), Qian Wu  (CR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Xà phòng rắn và phương pháp sản xuất xà phòng này 

  (57)     Xà phòng rắn xay được. Xà phòng rắn xay được này chứa chất nền xà phòng pha rắn và 
các hạt pha hydrogel được phân tán trong chất nền xà phòng đã nêu. Các hạt pha 
hydrogel có tác dụng làm chất độn để đem lại xà phòng rắn có tổng lượng chất béo thấp.  
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(11) 28996 
(21) 1-2010-02459 (51) 7 E06B 9/17 
(22) 14.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2010 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Trần Quang ánh   (VN) 

130/37A Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Quang ánh  (VN) 
(54) Thanh nhôm định hình 

  (57)    Sáng chế đề xuất thanh nhôm định hình có dạng thanh hình chữ nhật rỗng, bao gồm : 
Phía trên là tấm dẹt (A), phần trên tấm dẹt được uốn cong sang hai bên tạo thành hai 
móc (A1) quay sang hai bên. Phần rỗng hình chữ nhật (R) có các góc bo tròn và vát vào 
ở phía trên và dưới. Trong phần lòng rỗng của thanh nhôm định hình, tại vị trí tiếp giáp 
với tấm dẹt (A) là lỗ vít (C1) hình chữ C quay xuống dưới; dưới lỗ vít (C1) có một thanh 
ngang (B); dưới thanh ngang (B) là một thanh cong (B1), gắn liền với thanh cong (B1) 
này là lỗ vít (C2) hình chữ C quay lên trên; phía dưới cùng phần thanh rỗng này có hai 
gờ (A2) cong vào hai bên.  
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(11) 28997 
(21) 1-2010-02462 (51) 7 H02J  9/00 
(22) 15.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2010 
(71) ENERAISER TECHNOLGY CO.,LTD.  (TW) 

No, 426, Fumin Rd., Zouying Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Jli-Kun HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mạch phát hiện suy giảm điện dung của tụ chỉnh lưu/lọc và 

phương pháp tương ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới mạch phát hiện suy giảm điện dung của tụ chỉnh lưu/lọc và phương 

pháp tương ứng. Mạch chỉnh lưu cấp cho tụ điện một điện áp gợn sóng đã chỉnh lưu có 
giá trị cực đại thấp hơn so với điện áp đầu ra của thiết bị nguồn điện dự phòng. Cơ cấu 
cách ly cách ly điện áp gợn sóng đã chỉnh lưu và cho phép thiết bị nguồn điện dự phòng 
cấp điện cho các thiết bị nguồn điện khác. Chuyển mạch phát hiện của mạch phát hiện 
được bật để nối điện tụ điện với điện trở, nhờ đó điện trở dẫn điện áp gợn sóng đã chỉnh 
lưu để nạp điện và phóng điện cho tụ điện để thu được chênh lệch đỉnh-đáy và thời 
khoảng phóng điện. Điện dung được tính toán từ chênh lệch đỉnh-đáy, thời khoảng 
phóng điện và giá trị điện trở của điện trở. Mức độ suy giảm của tụ điện được tính toán 
từ biến đổi của điện dung. Do đó, hệ thống UPS (nguồn điện không gián đoạn) sẽ không 
bị tắt khi phát hiện tụ điện.  
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(11) 28998 
(21) 1-2010-02466 (51) 7 A23L  1/202 
(22) 15.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2010 
(71) Viện Công nghiệp thực phẩm  (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Việt Anh (VN) 
(54) Quy trình sản xuất tương truyền thống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất tương truyền thống theo hướng công nghiệp tạo 
ra sản phẩm có chất lượng ổn định, không có aflatoxin, đảm bảo các điều kiện an toàn vệ 
sinh thực phẩm, bằng cách sử dụng các chế phẩm nấm mốc, vi khuẩn giống cho quá 
trình nuôi mốc, lên men chua đậu tương, cải tiến và tiêu chuẩn hoá các điều kiện kỹ 
thuật, thiết bị trong sản xuất.  
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(11) 28999 
(21) 1-2010-02467 (51) 7 A24B 0/023, 0 4/12 
(22) 15.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2010 
(71) Viện Công nghiệp thực phẩm  (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Việt Anh (VN), Lê Văn Bắc (VN) 
(54) Quy trình sản xuất tôm chua truyền thống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất tôm chua truyền thống theo hưởng công nghiệp 
có hương vị thơm ngon, quản lý dược chất lượng ổn định, đồng đều giữa các mẻ khi sản 
xuất lớn, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, đảm bảo về chất lượng, an toàn vệ sinh 
thực phẩm, bằng cách bổ sung chủ động vi khuẩn lactic giống thuần chủng từ đầu quá trình 
lên men, cải tiến và tiêu chuẩn hóa các điều kiện kỹ thuật, thiết bị trong sản xuất.  
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(11) 29000 
(21) 1-2010-02468 (51) 7 D21F  11/00 
(22) 15.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2010 
(75) 1. HUANG, CHUN-TENG   (TW) 

No. 127,  Zhongyuan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan 
2. HUANG, CHUN-MING   (TW) 
No. 127, Zhongyuan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County, Taiwan  

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình sản xuất giấy từ bột đá có thể tái sử dụng 

  (57)    Sáng chế đề cập tới quy trình sản xuất giấy từ bột đá có thể tái sử dụng, trong đó hỗn 
hợp nguyên liệu giấy bao gồm 60% đến 80% trọng lượng là bột quặng vô cơ tự nhiên, 
15% đến 40% trọng lượng Polypropylen (PP) và 1% đến 5% trọng lượng chất phụ gia. 
Quy trình sản xuất này bao gồm phương pháp cán ép liên tục đến khi thành hình và bao 
gồm các bước như sau:  
Bước 1 : tự động trộn và nạp liệu dựa theo tỷ lệ phối trộn.  
Bước 2: tiếp tục đảo trộn hỗn hợp đã trộn sao cho hỗn hợp được nhuyễn đều.  
Bước 3 : dùng phương pháp cán ép hỗn hợp để cán ép hỗn hợp duỗi theo 2 chiều cho đến 
khi tạo thành tấm giấy kéo dài liên tục.  
Bước 4 : tấm giấy được đưa vào máy ép mật độ cao.  
Bước 5 : dùng máy ép tạo hình năm trục để ép tấm giấy; đồng thời hoàn thành việc cán 
hai chiều dọc và ngang.  
Bước 6: dùng máy định hình làm mát để cán liên tục tấm giấy, đồng thời, lại một lần nữa 
hoàn thành việc cán hai chiều dọc và ngang để điều chỉnh độ dây mỏng của tấm giấy.  
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(11) 29001 
(21) 1-2010-02503 (51) 7 B60K 3/00, 17/00 
(22) 20.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2010 
(75) Nguyễn Trọng Chiến  (VN) 

Thôn Thủ Chính, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
(54) Tàu, xe điện chạy bằng khí nén 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tàu, xe điện chạy bằng không khí được nén lại, với mục đích vận 
chuyển công cộng của xã hội không gây ô nhiễm môi trường, chi phí để xây dựng, lắp 
đặt, vận hành thấp, có thể vận hành bình thường vào các mùa mưa lũ gây ngập úng.  

Tàu, xe điện theo sáng chế bao gồm hệ thống máy nén khí, bình chứa khí nén, 
động cơ chạy bằng khí nén, xi lanh, pittông, cột tiếp điểm điện, đường dây dẫn điện trên 
không. Tàu, xe điện chạy bằng khí nén vận hành đến các điểm dừng, đỗ có thể tự động 
hoặc sử dụng phương pháp thủ công để bơm thêm khí nén vào trong bình chứa khí để 
tàu, xe điện chạy bằng khí nén vận hành được quãng đường dài hơn.  
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(11) 29002 
(21) 1-2010-02506 (51) 7 B62M  13/00 
(22) 20.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2010 
(71) MBI CO., LTD.  (KR) 

100-5, Bokdae-dong, Heungduk-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 361-270, 
Korea 

(72) JUNG, Tae-Jin (KR), YOO, Hyuk (KR), AN, Seong-Cheol (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ truyền động dùng trong xe đạp điện và/hoặc xe scutơ và 

phương pháp truyền động 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ truyền động dùng trong xe đạp điện và/hoặc xe scutơ và phương 

pháp truyền động. Theo sáng chế, bộ truyền động có cơ cấu truyền động bao gồm: bánh 
răng đỡ có một phía được gài khớp với môtơ và phía kia được nối với bộ dẫn động theo 
cách quay được một chiều, bộ dẫn động được nối với đĩa xích; vành răng tạo ra trạng 
thái chuyển tốc độ khi nối với bánh răng đỡ nhờ đó truyền lực tới đầu ra của thân moay 
¬; vấu tốc độ thứ nhất gắn ở bánh răng đỡ và được nối trực tiếp với vành răng; cụm bánh 
răng hành tinh nhiều cấp gắn ở bánh răng đỡ để tăng tốc vành răng; các bánh răng trung 
tâm tốc độ thứ hai và thứ ba được gài với cụm bánh răng hành tinh nhiều cấp và được đỡ 
nhờ trục theo cách quay trượt, nhờ đó được giới hạn có lựa chọn ở trục để cho phép trạng 
thái chuyển tốc độ; bộ phận điều khiển truyền động được điều khiển nhờ cần thay đổi 
tốc độ bên ngoài để điều khiển có lựa chọn vấu tốc độ thứ hai và vấu tốc độ thứ ba; và 
vành trượt để cho phép lực quay của bộ dẫn động có thể được tiếp nhận có lựa chọn 
trong bộ phận điều khiển truyền động, vì thế lực dẫn động không thể được đưa vào theo 
chiều ngược lại khi thân moay ¬ được quay với tốc độ cao hơn vành răng.  
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(11) 29003 
(21) 1-2010-02527 (51) 7 C08J 5/24 
(22) 22.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2010 
(71) Viện ứng dụng công nghệ  (VN) 

25 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Văn An  (VN), Tưởng Thị Nguyệt ánh  (VN), Đặng Nam Luơng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất compozit bằng công nghệ hút chân 

không sử dụng vải gia cường tẩm nhựa đóng rắn bằng tia tử 
ngoại 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất compozit bằng công nghệ hút chân không sử 
dụng vải gia cường tẩm nhựa (prepreg) bao gồm các bước: i) Chuẩn bị nguyên liệu 
prepreg; ii) Vệ sinh khuôn, bôi trơn khuôn; iii) Phun lớp mỏng chất tạo bề mặt (gelcoat) 
lên bề mặt khuôn; iv) Tạo lớp gia cường bằng cách trải các tấm prepreg vào khuôn; v) 
Phủ một lớp màng nilon có lỗ lên toàn bộ bề mặt của lớp vải gia cường; vi) Phủ lớp 
màng dẫn chân không lên lớp màng nilon có lỗ; vii) Phủ lớp màng hút chân không và 
dán kín màng hút chân không vào khuôn; viii) Lắp van chân không tại các vị trí thích 
hợp, nối với máy hút chân không, hút chân không cho đến khi đạt chân không; ix) Đóng 
rắn sản phẩm bằng ánh sáng tử ngoại cho đến khi đóng rắn hoàn toàn.  
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(11) 29004 
(21) 1-2010-02547 (51) 7 E01C  3/00, E02C  3/00 
(22) 24.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2010 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

A 201 nhà M3 M4, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp thi công móng phễu dùng để gia cố nền 

đất yếu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp dùng để gia cố nền đất yếu. Thiết bị bao 

gồm: bệ máy; ray trượt ngang và ray trượt dọc; vít me dịch chuyển dọc và ngang; lồng 
cố định; lồng động; nguồn bơm thủy lực; thùng chứa nguyên liệu; các xi lanh nâng máy. 
Phương pháp thi công gia cố nền đất yếu sử dụng thiết bị theo sáng chế, bao gồm: (a) 
trải lớp vải địa kỹ thuật trên nền đất cần gia cố; (b) tạo các hàng lỗ hình nón ép lớp vải 
địa sâu vào nền đất; (c) trải lớp vật liệu chèn trên bề mặt lớp vải địa kỹ thuật với chiều 
dầy nhất định; (d) lèn chặt lớp vật liệu chèn tạo sự ổn định và chắc chắn cho nền đất; và 
(e) trải lớp bê tông atphan/bê tông xi măng tạo mặt đường hoàn chỉnh.  
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(11) 29005 
(21) 1-2010-02604 (51) 7 H01B  7/02,  3/44,  7/18,  11/18,  

11/20,  13/016,  13/24 
(22) 23.04.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/057253    23.04.2010 (87) WO/2010/123105 28.10.2010 
(30) 2009-106907    24.04.2009 JP 

2009-106908    24.04.2009 JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan 
(72) Tatsunori HAYASHISHITA (JP), Hirokazu TAKAHASHI  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây điện và phương pháp sản xuất dây điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây dẫn điện có đường kính được giảm xuống trong khi vẫn đảm 
bảo được độ bền chống bào mòn mỹ mãn và phương pháp sản xuất dây dẫn điện này. 
Dây dẫn điện (1) thu được bằng cách tạo đồng trục một cách liên tục dây dẫn giữa (2), 
lớp cách điện (4), dây dẫn ngoài (6) và vỏ bọc (7). Dây dẫn giữa (2) bao gồm các dây 
hợp kim đồng xoắn (3), mỗi dây dẫn này chứa bạc ở mức bằng hoặc lớn hơn 1% trọng 
lượng và bằng hoặc nhỏ hơn 3% trọng lượng và mỗi dây dẫn này có đường kính là bằng 
hoặc lớn hơn 0,010mm và bằng hoặc nhỏ hơn 0,025mm và độ bền chịu kéo của dây dẫn 
giữa là bằng hoặc cao hơn 950 MPa và độ dẫn điện của dây dẫn giữa là bằng hoặc cao 
hơn 70% IACS và bằng hoặc thấp hơn 85% IACS. Vỏ bọc (7) được tạo ra từ nhựa ETFE 
có tốc độ dòng nóng chảy là bằng hoặc cao hơn 25 và bằng hoặc thấp hơn 45 và có 
chiều dày là bằng hoặc dày hơn 10μm và là bằng hoặc nhỏ hơn 30μm và có đường kính 
ngoài là bằng hoặc nhỏ hơn 0,35mm.  
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(11) 29006 
(21) 1-2010-02903 (51) 7 A61K  31/343, A61P  43/00,  9/06, 

A61K  45/06 
(22) 28.04.2009 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/IB2009/005930    28.04.2009 (87) WO 2009/133470 05.11.2009 
(30) 08290407.9    28.04.2008 EP 

61/048,732    28.04.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2011 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) CLAUDEL Sophie (FR), GAUDIN Christophe (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dronedaron dùng để bào chế thuốc để điều trị các bệnh rối 

loạn nhịp tim và có sự gia tăng về mức độ creatinin do sử dụng 
dronedaron, thuốc, bao gói và sản phẩm chứa nó  

  (57)    Sáng chế đề cập đến dronedaron hoặc một trong số các muối dược dụng của chất này 
dùng để bào chế thuốc để điều trị bệnh rối loạn nhịp tim, các bệnh này có sự gia tăng 
mức creatinin do việc sử dụng dronedaron. Mức creatinin này tăng sau khi bắt đầu điều 
trị bằng dronedaron. Sự gia tăng mức creatinin là đạt đến sự ổn định và được sử dụng 
như một đường quy chiếu mới, sự gia tăng mức creatinin sẽ giảm sau khi dừng sử dụng 
dronedaron.  
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(11) 29007 
(21) 1-2010-03039 (51) 7 B65D  85/00 
(22) 12.11.2010 (43) 26.03.2012 
(30) 099132150 23.09.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2010 
(71) TSAE SHENG lNTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

2F., No. 76, Syueshih Rd., Shulin City, Taipei County, Taiwan R.O.C 
(72) Ming Chuan CHOU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hộp đựng cầm tay 

  (57)    Sáng chế đề xuất hộp đựng cầm tay. Hộp đựng cầm tay bao gồm thân hộp, nguồn ánh 
sáng và thiết bị điều khiển. Thân hộp có khả năng đựng đồ vật. Nguồn ánh sáng và thiết 
bị điều khiển được đặt ở thân hộp. Thiết bị điều khiển có khả năng điều khiển nguồn ánh 
sáng phát ánh sáng và thu được chức năng thu hút người tiêu dùng cùng với việc mang 
lại tính thẩm mỹ.  
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(11) 29008 
(21) 1-2010-03197 (51) 7 H01B  13/14,  13/016 
(22) 28.05.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/059130      28.05.2010 (87) WO 2010/137700 02.12.2010 
(30) 2009-130088      29.05.2009 JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
(72) Tatsunori HAYASHISHITA (JP), Masamichi NIWATA (JP), Hirokazu TAKAHASHI 

(JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất cáp đồng trục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất cáp đồng trục, có thể được sản xuất một cách 
kinh tế cáp đồng trục, trong đó các phần rỗng được tạo ra một cách ổn định trong lớp 
cách điện bọc dây dẫn và có hiệu suất truyền tốt.  
Nhựa (R) được ép đùn vào các rãnh ép đùn dạng hình tròn (51) và (52) được tạo ra bởi 
khe hở giữa khuôn (31) có mặt biên phía trong (32) được tạo thành nón cụt dạng hình 
tròn và mũi (41) có mặt biên phía ngoài (42) được tạo thành nón cụt dạng hình tròn, nhờ 
đó mà sản xuất cáp đồng trục (11), trong đó mặt ngoài của các dây dẫn ở giữa (12) được 
kéo ra từ lỗ vào (44) được tạo ra ở phần giữa của mũi (41) được bọc lớp cách điện (13) 
được tạo ra từ nhựa (R). Ba hoặc nhiều hơn nữa các khối dạng hình trụ (45) kéo dài vào 
các rãnh ép đun (51) và (52) theo hướng ép đùn được tạo ra trên bề mặt ngoài (42) của 
mũi (41) ở các khoảng cách đều nhau theo hướng chu vi và nhựa (R) được ép đùn vào 
các rãnh ép đùn (51) và (52), nhờ đó một số các phần rỗng (14) liên tục theo hướng 
chiều dọc được tạo ra trong nhựa (R) tại các khoảng cách đều nhau theo hướng chu vi 
nhờ không khí thổi từ các khối dạng hình trụ (45).  
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(11) 29009 
(21) 1-2010-03206 (51) 7 G01F  1/84 
(22) 10.06.2009 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2009/060977      10.06.2009 (87) WO 2010/089908 12.08.2010 
(30) 2009-025717       06.02.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2010 
(71) OVAL CORPORATION  (JP) 

10-8, Kamiochiai 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
(72) KITAMI, Hirokazu (JP), SHIMADA, Hideki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý tín hiệu, thiết bị xử lý tín hiệu và lưu lượng 

kế Coriolis sử dụng phương pháp và thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu cho lưu lượng kế Coriolis. 

Trong lưu lượng kế Coriolis của sáng chế, bộ tạo rung được hoạt động để rung ít nhất 
một ống dòng hoặc cặp ống dòng (2, 3). Lưu lượng kế Coriolis bao gồm: bộ đo tần số 
(160) để đo tần số dựa trên tần số tín hiệu vào của một trong số các bộ cảm biến, của hai 
tín hiệu tốc độ dòng thu được bằng cách biến đổi A/D trên hai tín hiệu vào của độ lệch 
pha và/hoặc tần số rung tỷ lệ với lực Coriolis tác dụng lên ống dòng hoặc cặp ống dòng 
ít nhất đã nêu được phát hiện bởi các bộ cảm biến tốc độ rung (7, 8), bộ phát (120) để 
truyền và xuất ra tín hiệu tần số mong muốn dựa trên tần số đo được bởi bộ phận đo tần 
số, bộ biến đổi tần số (110, 140) để biến đổi tần số, và bộ đo độ lệch pha (150) để đo độ 
lệch pha giữa tín hiệu tần số thứ nhất và thứ hai đã nêu.  
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(11) 29010 
(21) 1-2010-03358 (51) 7 E02D  17/00 
(22) 14.12.2010 (43) 26.03.2012 
(30) 2010-205416 14.09.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2011 
(71) OKASAN LIVIC CO., LTD.  (JP) 

16-23, Shibaura 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Kiyoshi MISAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp xây dựng kết cấu tường đất có gia cố, đầu nối 

kiểu chống lún sụt và tấm neo có tiết diện dạng hình chữ L 
được sử dụng trong phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp xây dựng kết cấu tường đất có gia cố, đầu nối kiểu 
chống lún sụt và tấm neo có tiết diện dạng hình chữ L được sử dụng trong phương pháp 
này. Trong phương pháp xây dựng kết cấu tường đất có gia cố theo sáng chế, tường chắn 
đất và tấm neo được liên kết nhờ bộ phận căng để xây dựng kết cấu tường đất có gia cố, 
tường chắn đất có đầu nối có rãnh nghiêng, và tấm neo được tạo ra sao cho có tiết diện 
dạng hình chữ L. Khi một đầu của bộ phận căng được nối với rãnh nghiêng, đầu kia của 
nó được nối với bộ phận thẳng đứng. Bộ phận nằm ngang được tạo ra liên tục với bộ 
phận thẳng đứng được cố định nhờ một neo cố định. Khi hiện tượng lún sụt xảy ra sau 
khi xây dựng kết cấu tường đất có gia cố, bộ phận căng được di chuyển trong rãnh 
nghiêng theo điều kiện đất của mô đất, và độ bền kéo của bộ phận căng được điều chỉnh 
để duy trì kết cấu tường đất có gia cố. Đầu nối kiểu chống lún sụt có bộ phận gá lắp 
tường chắn đất, chi tiết đòn nối, và rãnh nghiêng. Tấm neo được tạo ra sao cho có tiết 
diện dạng hình chữ L, bộ phận thẳng đứng được làm thích ứng để thực hiện chức năng 
làm bộ phận gá lắp của bộ phận căng, và bộ phận nằm ngang được làm thích ứng để thực 
hiện chức năng làm phần cố định của neo cố định.  
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(11) 29011 
(21) 1-2010-03378 (51) 7 H04B  7/00 
(22) 15.12.2010 (43) 26.03.2012 
(30) 099128443 25.08.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2010 
(71) ADVANCED CONNECTION TECHNOLOGY, INC.  (TW) 

6F, No.69-2, Sec. 2, Chung Cheng E. Rd., TamShui, Taipei County, Taiwan 
(72) WANG, YANG-KAI (TW), CHEN, CHIEN-HUNG (TW), YEH, SHU-AN (TW), LAI, 

YU-CHANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ anten 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ anten bao gồm nền, bộ phận bức xạ, và tấm kim loại. Bộ phận 
bức xạ được đặt trên nền. Tấm kim loại được đặt cách bộ phận bức xạ một khoảng được 
cách điện với bộ phận bức xạ. Tấm kim loại được kích thích bởi bộ phận bức xạ để tạo ra 
ít nhất một chế độ cộng hưởng, và có lỗ xuyên qua tấm kim loại. Nhờ đó, độ khuếch đại 
được nâng cao, băng thông được tăng lên, và tạo ra nhiều chế độ cộng hưởng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
36 

(11) 29012 
(21) 1-2011-00457 (51) 7 A61K  31/137,  47/24,  47/44,  9/00,  

9/107 
(22) 23.07.2009 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/IB2009/006742    23.07.2009 (87) WO/2010/010470 28.01.2010 
(30) 61/083,115 23.07.2008 US 

61/102,111 02.10.2008 US 
61/150,187 05.02.2009 US 
61/168,122 09.04.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2012 
(71) TARGETED DELIVERY TECHNOLOGIES LIMITED  (MT) 

Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, Valleta, Malta 
(72) CEVC, Gregor (DE), VIERL, Ulrich (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt nấm khu trú để điều trị nhiễm nấm 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chế phẩm kháng nấm khu trú gồm một hoặc nhiều chất kháng nấm 
(ví dụ, terbinafin), lipit và chất hoạt động bề mặt. Chế phẩm này hữu dụng để điều trị 
các bệnh nhiễm nấm ở da và móng tay. 
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(11) 29013 
(21) 1-2011-00542 (51) 7 H01M  10/0525,  10/0568,  4/505,  

10/0587,  10/0567 
(22) 03.03.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/053425    03.03.2010 (87) WO2010/101177 10.09.2010 
(30) 2009-049420    03.03.2009 JP 
(71) Shin-Kobe Electric Machinery Co., LTD.  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku Tokyo 1040044 
(72) Tomonobu Tsujikawa (JP), Toshio Matsushima (JP), Masahiro Ichimura (JP), Tsutomu 

Ogata (JP), Masayasu Arakawa (JP), Kahou Yabuta (JP), Takashi Matsushita (JP), Koji 
Hayashi (JP), Masayuki Terada (JP), Youhei Itoh (JP), Kenji Kurita (JP), Yuki Ishizaki 
(JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) ăcquy điện không phân cực 

  (57)     Sáng chế đề xuất ăcquy điện không phân cực mangan có độ an toàn khi ăcquy vào trạng 
thái bất thường và có tuổi thọ cao. ăcquy (20) có hộp chứa hình trụ (7) có đáy. Nhóm 
điện cực (6), trong đó tấm điện cực dương mà oxit phức chất lithi mangan cùng nguồn 
spinel được dùng làm vật liệu hoạt tính cho điện cực dương và tấm điện cực âm mà vật 
liệu cacbon được dùng làm vật liệu hoạt tính cho điện cực âm được cuộn qua các tấm 
ngăn (W5), được chứa trong hộp chứa (7). Nhóm điện cực (6) được ngấm bằng dung 
dịch điện phân trong đó LiBF4 được bổ sung làm chất điện phân vào dung môi hữu cơ. 
Ngoài ra, chất làm chậm bắt lửa phosphazen được bổ sung ở trị số 10% trọng lượng vào 
dung dịch điện phân này. Dung dịch điện phân hầu như không bắt lửa khi ăcquy vào 
trạng thái bất thường và có thể ngăn ngừa sự rửa giải mangan.  
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(11) 29014 
(21) 1-2011-00543 (51) 7 H01M  10/0567,  10/0569,  10/0525 
(22) 03.03.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/053427     03.03.2010 (87) WO2010/101179  10.09.2010 
(30) 2009-049422     03.03.2009 JP 
(71) SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku Tokyo 1040044 
(72) Tomonobu Tsujikawa (JP), Toshio Matsushima (JP), Masahiro Ichimura (JP), Tsutomu 

Ogata (JP), Masayasu Arakawa (JP), Kahou Yabuta (JP), Takashi Matsushita (JP), 
Youhei Itoh (JP), Masayuki Terada (JP), Koji Hayashi (JP), Kenji Kurita (JP), Yuki 
Ishizaki (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) ¨cquy ion lithi 

  (57)     Sáng chế đề xuất ăcquy ion lithi có khả năng duy trì trong thời gian dài tính không cháy 
của dung dịch điện phân khan vào thời điểm ăcquy ở trạng thái bất thường để đảm bảo 
sự an toàn. Trong ăcquy ion lithi, hai loại dung môi hữu cơ, EC và DEC, được sử dụng 
cho dung môi hữu cơ được trộn sẽ tạo thành dung dịch điện phân khan, và chất làm 
chậm bắt lửa dạng lỏng được tạo thành bởi phosphazen A có điểm sôi gần với điểm sôi 
của EC và phosphazen B có điểm sôi gần với điểm sôi của DEC được bổ sung vào dung 
dịch điện phân. ở trạng thái bất thường của ăcquy, khi nhiệt độ ăcquy tăng lên hơn nữa 
do sự ngắn mạch bên trong của các điện cực dương và âm gây ra bởi sự nóng chảy các 
tấm ngăn để phân hủy mỗi một trong số EC và DEC, phosphazen A và B, mỗi chất có 
điểm sôi gần với điểm sôi của EC và DEC, sẽ phân hủy theo thời gian để thực hiện chức 
năng, nhờ đó tính không cháy của dung dịch điện phân có thể được duy trì trong thời gian 
dài để đảm bảo sự an toàn của ăcquy vào thời điểm ăcquy trạng thái bất thường này.  
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(11) 29015 
(21) 1-2011-00544 (51) 7 H01M  10/052,  4/13,  2/16,  10/0566
(22) 03.03.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT JP2010/053428    03.03.2010 (87) WO2010/101180 10.09.2010 
(30) 2009-049424    03.03.2009  JP 
(71) SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku Tokyo 1040044 
(72) Tomonobu Tsujikawa (JP), Toshio Matsushima (JP), Masahiro Ichimura (JP), Tsutomu 

Ogata (JP), Masayasu Arakawa (JP), Kahou Yabuta (JP), Takashi Matsushita (JP), 
Kenji Kurita (JP), Masayuki Terada (JP), Koji Hayashi (JP), Youhei Itoh (JP), Yuki 
lshizaki (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) ăcquy điện không phân cực 

  (57)    Sáng chế đề cập tới ăcquy điện không phân cực có khả năng tạo đặc tính ổn định cho 
ăcquy khi ăcquy rơi vào trạng thái bất thường để đảm bảo độ an toàn. Trong ăcquy lithi-
ion có thể nạp lại (20), nhóm điện cực (6) được chứa trong phần chứa ăcquy hình trụ (7) 
có đáy. Tấm điện cực dương và tấm điện cực âm được cuộn qua các tấm ngăn (W5) để 
tạo ra nhóm điện cực (6). Tấm điện cực dương có lá nhôm mỏng (W1) là bộ gom điện 
cực dương. Hỗn hợp điện cực dương bao gồm oxit phức chất kim loại chuyển tiếp lithi 
làm vật liệu hoạt tính cho điện cực dương được phủ tới cả hai bề mặt của lá nhôm (W1) 
để tạo ra lớp hỗn hợp điện cực dương (W2). Lớp chất làm chậm bắt lửa (W6) chứa chất 
làm chậm bắt lửa được tạo ra tại bề mặt của lớp hỗn hợp điện cực dương (W2). Tấm điện 
cực âm có lá đồng đã cuốn (W3) là bộ gom điện cực âm. Hỗn hợp điện cực âm bao gồm 
vật liệu cacbon làm vật liệu hoạt tính cho điện cực âm được phủ tới cả hai bề mặt của lá 
đồng đã cuốn (W3) để tạo ra lớp hỗn hợp cho điện cực âm (W4). Chất làm chậm bắt lửa 
sẽ phân hủy dưới môi trường có nhiệt độ cao như trạng thái bất thường của ăcquy hoặc 
tương tự.  
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(11) 29016 
(21) 1-2011-00570 (51) 7 B41J  2/175 
(22) 14.05.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/003271    14.05.2010 (87) WO/2010/131480 18.11.2010 
(30) 2009-118175     15.05.2009 JP 
(71) SEIKO EPSON CORPORATION  (JP) 

4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0811, JP 
(72) ISHIZAWA, Taku (JP), SHINADA, Satoshi (JP), FUKANO, Takakazu (JP), 

NOZAWA, Izumi (JP), KAWATE, Hiroyuki (JP), ASAUCHI, Noboru (JP), KOSUGI, 
Yasuhiko (JP), AOKI, Yuji (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống ghi nhận việc cấp mực in, bảng mạch, kết cấu và hộp 

mực in dùng cho thiết bị ghi nhận việc tiêu thụ mực in 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống cung cấp vật liệu ghi có nhiều đầu cuối được bố trí trên 

bảng mạch của hộp mực, và nhiều đường thẳng được tạo ra bởi các phần tiếp xúc của 
nhiều đầu cuối. Trên đường thẳng thứ nhất trong số nhiều đường thẳng, các phần tiếp 
xúc của hai đầu cuối để phát hiện việc lắp vào được bố trí, và phần tiếp xúc của đầu cuối 
cung cấp nguồn điện được bố trí giữa chúng. Đường thẳng thứ nhất có thể được bố trí tại 
mặt đầu khi hộp mực được di chuyển theo chiều định trước và được lắp vào thiết bị in, 
hoặc đường thẳng thứ nhất có thể là đường thẳng nằm gần nhất với miệng hở của lỗ 
cung cấp mực, hoặc đường thẳng thứ nhất có thể là đường thẳng nằm gần nhất với kim 
phân phát mực.  
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(11) 29017 
(21) 1-2011-01095 (51) 7 A63B  51/02 
(22) 09.06.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/059790     09.06.2010 (87) WO/2011/0011805 06.01.2011 
(30) 2009-155340     30.06.2009 JP 
(71) GOSEN CO., LTD.  (JP) 

1-17, Uchiawajimachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0038 Japan 
(72) Yasushi HIRATA (JP), Kei KAIEDA (JP), Yoshiyuki OHARA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây vợt, phương pháp sản xuất dây vợt và vợt được căng dây 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dây vợt (10) bao gồm sợi tổng hợp. Dây vợt này có tiết diện được 

làm dẹt bằng cách gia nhiệt, ép, và làm biến dạng sau khi nó được tạo ra, và phần lõm 
được tạo ra trong bất kỳ phần nào của dây vọt. Dây vợt được làm dẹt được quấn ở trạng 
thái về cơ bản là không bị vặn. Phương pháp sản xuất dây vợt bao gồm gia nhiệt dây vợt 
ở nhiệt độ Tg (oC) hoặc cao hơn và Tm - 10 (oC) hoặc thấp hơn, trong đó Tg (oC) là điểm 
chuyển hóa thủy tinh và Tm (oC) là điểm nóng chảy của sợi tổng hợp chính tạo nên dây 
vợt, ép và làm biến dạng dây vợt giữa các trục lăn (7a) và (7b) được bố trí có độ hở định 
trước ở giữa; và sau đó làm nguội và quấn lại dây vợt. Trong vợt được căng dây bằng dây 
vợt của sáng chế, bề mặt chính của bề mặt tiếp xúc của vợt được tạo nên từ các bề mặt 
phẳng của dây vợt, và các dây vợt bao gồm các phần không phẳng do sự xoắn hiện diện 
một phần và không đồng nhất trên bề mặt tiếp xúc của vợt. Như vậy, sáng chế đề xuất 
dây vợt có thể khai thác đầy đủ các đặc điểm của bề mặt phẳng, phương pháp sản xuất 
dây vợt, và vợt được căng dây bằng dây vợt này.  
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(71) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP  (BR) 
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(72) TAVARES, Maria Cristina Dias (BR), VALERO, Patricia Mestas (BR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp đóng lại nhanh ba pha của các đường dây tải 

điện được bù song song 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp đóng lại nhanh ba pha của các đường dây truyền tải 

điện được bù song song để kiểm soát các quá điện áp do trạng thái đóng lại ba pha của 
các đường dây truyền tải điện được bù song song. Sau khi máy cắt (CB) cắt một đường 
dây, tương tác giữa độ dẫn nạp ngang của đường dây truyền tải điện và điện cảm của bộ 
phận bù công suất cảm kháng khiến cho điện áp giữa các cực của máy cắt có dạng dao 
động (xung). Vùng tối ưu để đóng lại máy cắt tương ứng với vùng mà biên độ của điện 
áp xung qua máy cắt là nhỏ nhất.  

Phương pháp theo sáng chế có độ tin cậy trong việc xác định vùng điện áp xung 
cực tiểu thứ nhất mà không phụ thuộc vào điểm về không của điện áp. Phương pháp theo 
sáng chế còn cho phép xác định ngưỡng thời gian lớn hơn để vận hành máy cắt khi phát 
hiện vùng tối ưu trong đó trạng thái đóng lại được thực hiện sớm một vài chu kỳ tần số 
cơ bản.  

Phương pháp theo sáng chế có thể được kết hợp trong một bộ điều khiển logic của 
rơle số đóng lại ba pha của đường dây truyền tải điện, nhờ đó tạo ra rơle số để đóng lại 
ba pha dùng cho các đường dây truyền tải điện được bù song song.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất piperazin, chế phẩm chứa hợp chất piperazin và 

phương pháp khống chế thực vật không mong muốn bằng hợp 
chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperazin có công thức I  
 

  
 
trong đó các đại lượng biến thiên được xác định theo phần mô tả, muối nông dụng của 
chúng, phương pháp và sản phẩm trung gian để điều chế piperazin có công thức I, dược 
phẩm có chứa chúng và sử dụng chúng làm thuốc diệt cỏ, tức là để khống chế cây hại, và 
cả phương pháp để khống chế thực vật không mong muốn mà bao gồm bước cho lượng 
hữu hiệu để diệt cỏ của ít nhất một hợp chất piperazin có công thức I tác động lên cây 
trồng, hạt giống của chúng/hoặc nơi sinh sống của chúng. 
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Sachi (JP), KIRII, Eriko (JP), OKUMURA, Atsushi (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thuốc nhỏ mắt chứa difluprednat để điều trị chứng phù nề 

điểm vàng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc nhỏ mắt để điều trị chứng phù nề điểm vàng và quy trình sản 

xuất thuốc này, trong đó thuốc nhỏ mắt này chứa difluprednat làm hoạt chất. Thuốc nhỏ 
mắt theo sáng chế có thể đạt được các hiệu lực như cải thiện thị lực và giảm độ dày hố 
võng mạc bị phù nề điểm vàng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phòng trừ sinh vật gây hại, chế phẩm xử lý hạt và 

phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại 
  (57)     Chế phẩm phòng trừ sinh vật gây hại bao gồm tolclofos-metyl và hợp chất neonicotinoit 

có công thức (1) làm hoạt chất.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phòng trừ sinh vật gây hại chứa ethaboxam và hợp chất 
neonicotinoit được thể hiện bởi công thức (1) làm thành phần hoạt tính; v.v. . .  
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(72) KURAHASHI, Makoto (JP), MATSUZAKI, Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ các bệnh thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phòng trừ các bệnh thực vật chứa hợp chất được thể hiện 
bởi công thức (1) và ethaboxam làm thành phần hoạt tính; và v.v...  
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(72) HASS, Jill, L. (CA) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị xử lý sơ cấp và hệ thống tách và thu gom khí sinh học 

chứa metan từ nước thải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý sơ cấp và hệ thống tách và thu gom khí sinh học chứa 

metan từ nước thải. Thiết bị xử lý sơ cấp được tạo kết cấu để tách khu vực sa lắng nước 
thải và khu vực phân huỷ bùn thành buồng hoặc vùng tách biệt của bể chứa. Vùng sa 
lắng được làm thích ứng để thu nước thải và dòng thải lỏng đầu ra. Vùng phân huỷ được 
làm thích ứng để thu các thành phần rắn của nước thải từ vùng sa lắng và khí sinh học 
chứa metan đầu ra được tạo ra chủ yếu trong vùng phân huỷ. Thiết bị xử lý sơ cấp được 
thiết kế sao cho khí sinh học chứa metan thoát ra hầu như không tiếp xúc với váng nước 
thải. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống tách và thu gom khí sinh học được tạo kết cấu để 
nhận khí sinh học chứa metan từ vùng phân huỷ của thiết bị xử lý sơ cấp.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyiđin và pyrimiđin dùng làm chất ức chế 

phosphođiesteraza 10 và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất pyriđin và pyrimiđin và các dược phẩm chứa các hợp 

chất này. Các hợp chất này được sử dụng để điều trị các rối loạn hoặc các bệnh có thể 
được điều trị bằng cách ức chế Phosphodiesteraza10, như bệnh béo phì, bệnh đái tháo 
đường không phụ thuộc insulin, bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, rối loạn 
kiểu cưỡng bức-ám ảnh, và các bệnh tương tự.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sạch vải, quy trình bào chế và quy trình xử lý 

vải sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm làm sạch vải dùng trong một quy trình giặt bao gồm: ít nhất 

một anion hoạt động bề mặt, b) ít nhất một chất hoạt động bề mặt  không phân ly c) bột 
có nguồn gốc thực vật, và d) polyme trợ lắng với lượng  nằm trong khoảng từ 0,01 đến 
2% tính theo tổng trọng lượng chế phẩm, trong đó bột có nguồn gốc thực vật có kích 
thước hạt từ 0,1 đến 100μm, tốt hơn là từ 0,5 đến 50μm và tốt nhất là từ 1 đến 45μm.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất vật liệu không phải vật liệu sống và chế 

phẩm dạng nước để ngâm tẩm vật liệu không phải vật liệu 
sống mang lại hoạt tính bảo vệ chống lại loài gây hại 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất vật liệu không phải vật liệu sống bao gồm bước 
ngâm tẩm vật liệu không phải vật liệu sống này với chế phẩm dạng nước không chứa các 
dung môi hữu cơ mà chứa một hoặc nhiều thuốc diệt loài gây hại và chất liên kết polyme 
chứa một hoặc nhiều polyacrylat đã được flo hóa có hàm lượng flo (dựa vào hàm lượng 
rắn của chất liên kết polyme) là ít nhất 10% khối lượng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hạt giống virut, chế phẩm miễn dịch chứa hạt giống virut này, 

kit chứa chế phẩm miễn dịch này, vectơ biểu hiện và chế phẩm 
miễn dịch chứa vectơ biểu hiện này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hạt giống virut (virus like particle-VLP) của virut Chikungunya. 
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm miễn dịch chứa hạt giống virus này, kit chứa chế 
phẩm miễn dịch này, vectơ biểu hiện và chế phẩm miễn dịch chứa vectơ biểu hiện này 
để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh do một hoặc nhiều chủng của virut Chikungunya cũng 
như các bệnh do alphavirut khác gây ra.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất 2-pyridin-2-yl-pyrazol-3(2H)-on, quy trình điều chế, 

thuốc và dược phẩm chứa chúng, và quy trình thử nghiệm 
đánh giá trực tiếp bằng cách sử dụng chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I), ở dạng bazơ hoặc muối cộng axit:  
 

  
 
trong đó n bằng 0, 1, 2, 3 hoặc 4; m bằng 0, 1 hoặc 2; o bằng 0 hoặc 1; X là nhóm -CH2, 
-CH(R')-, -NH(R')- hoặc một nguyên tử khác loại được từ O và S, trong đó R' là nhóm -
(C1-C5)alkyl, -(C1-C5)alkoxy, -CH2-aryl, - C(O)R5 hoặc -COOR5 ; R1 là nhóm oxo, -
COOR5 , -W-OH hoặc -W-NR5R6; R2 là nguyên tử H hoặc nhóm được chọn từ các 
nhóm sau (i) -(C1-C5)alkyl, (ii) (C1-C5)alkoxy, (iii) -COOR5, (iv) -NR5R6, (v) -C(O)-
NR5R6, (vi) -SO2- NR3R4, (vii) heteroaryl tùy ý được thế với nhóm -(C1-C5)alkyl, 
(viii) W- aryl, (ix) -W-heteroaryl, (x) -O-W-aryl, (xi) -O-W-heteroaryl và (xii) -O-W-
NR5R6; được trong đó R3 và R4, có thể giống hoặc khác nhau, (i) độc lập với nhau, là 
nguyên tử H, nhóm -(C1-C5)alkyl, -(C3-C6)xycloalkyl, aryl, heteroaryl, -CH2- 
heteroaryl, -(C1-C5)alkyl-NR5R6, -W-OH hoặc -W-NR5R6; hoặc (ii) cùng với nguyên 
tử nitơ chứa chúng tạo ra nhóm alkyl dị vòng tùy được thế với một hoặc nhiều nhóm 
được chọn từ các nhóm -(C1-C5)alkyl và -CH2-aryl; W là nhóm -(C1-C5)alkylen, tùy ý 
được thế với một hoặc nhiều nhóm hydroxyl; R5 và R6, có thể giống hoặc khác nhau, 
độc lập với nhau là nguyên tử hydro hoặc một nhóm được chọn từ các nhóm -(C1-
C5)alkyl và các nhóm -(C3-C6)xycloalkyl. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế 
chúng, thuốc và dược phẩm chứa chúng dùng để chữa bệnh.  

 
 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
54 

(11) 29030 
(21) 1-2011-01700 (51) 7 C07D 401/04, 401/14, 409/14, A61K 

31/4439, 31/444, 31/4545, 31/497, 
31/5375, A61P 7/00, 9/00, 25/00, 
27/00, G01N 33/53 

(22) 24.12.2009 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/FR2009/052691 24.12.2009 (87) WO 2010/076524 08.07.2010 
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(54) Hợp chất 2-pyridin-2-yl-pyrazol-3(2H)-on, quy trình điều chế, 

thuốc và dược phẩm chứa chúng và quy trình thử nghiệm 
đánh giá trực tiếp bằng cách sử dụng chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): R là nhóm -SO2-NR3R4, nguyên tử 
hydro, nguyên tử halogen, nhóm -halogeno(C1-C5) alkyl, nhóm CO2R5 nhóm hoặc 
nhóm SO2-R4; R1 là một nhóm alkyl dị vòng không chứa nguyên tử nitơ, chứa nhóm -
W-(C3-C6) xycloalkyl, nhóm -W- aryl, nhóm - W- hetero aryl, nhóm -W- dị vòng alkyl, 
nhóm -W-COOR5, nhóm -W- CONR5R6; R2 là một nguyên tử hydro, nhóm -(C1-C5) 
alkyl, nhóm -(C1 - C5)alkylen-O-(C1-C5) alkyl, nhóm -halogeno(C1-C5) alkyl, nhóm -
W- COOR5, nhóm -W-C(O)NHR5 hoặc nhóm -W-C(O)-NR5R6; n bằng 0, 1 hoặc 2; W 
là nhóm -(C1-C5)alkylen hoặc nhóm -(C3-C6)xycloalkylen; R3 và R4, giống nhau hoặc 
khác nhau, độc lập với nhau, nguyên tử hydro, nhóm- (C1-C5) alkyl, nhóm-(C3-C6) 
xycloalkyl, nhóm-(C1-C5)alkylen-O-(C1-C5) alkyl, nhóm aryl, nhóm -CH2- aryl, hetero 
aryl, dị vòng alkyl, nhóm- W-OH, nhóm-W-CHOH-CH2OH nhóm, nhóm -W-CO2R5, 
nhóm-W-NR5R6 hoặc -W-O-(CH2)n-aryl; hoặc theo cách khác R3 và R4 cùng nhau tạo 
ra nhóm dị vòng alkyl với nguyên tử nitơ hỗ trợ chúng; R5 và R6, giống nhau hoặc khác 
nhau, độc lập từ với nhau, nguyên tử hydro, nhóm -(C1-C5) alkyl hoặc nhóm (C1-
C5)halogenoalkyl. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế, thuốc và dược 
phẩm chứa chúng dùng để chữa bệnh.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đầu nối quang và phương pháp lắp và tháo đầu nối quang 

  (57)     Sáng chế đề xuất đầu nối quang bao gồm: vỏ đầu bịt; khớp nối, trong đó vỏ có thể lồng 
vào khớp nối; bộ phận gài khớp được bố trí ở sau vỏ; và vỏ bọc được tạo thành để chứa 
sợi quang qua đó và kéo dài về phía sau từ bộ phận gài khớp. Đầu nối quang có thể di 
chuyển vào vị trí thứ nhất bằng cách ép vỏ bọc theo hướng về phía trước, nhờ đó tác 
dụng áp lực về phía trước lên bộ phận gài khớp và vào vị trí thứ hai bằng cách kéo vỏ 
bọc theo hướng về phía sau, nhờ đó tác dụng áp lực về phía sau lên bộ phận gài khớp. ở 
vị trí thứ nhất, bộ phận gài khớp tiếp giáp với vỏ, sao cho áp lực về phía trước lên bộ 
phận gài khớp được tác dụng lên trên vỏ. ở vị trí thứ hai, bộ phận gài khớp gài vào khớp 
nối sao cho áp lực về phía sau lên bộ phận gài khớp được tác dụng lên trên khớp nối.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể kháng cMET, sản phẩm và chế phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập tới kháng thể có khả năng gắn kết đặc hiệu với thụ thể c-Met ở người 
và/hoặc có khả năng ức chế đặc hiệu hoạt tính tyrosin kinaza của thụ thể này, với hoạt 
tính đối kháng được cải thiện, trong đó kháng thể này chứa vùng bản lề đã được cải biến. 
Sáng chế cũng đề cập tới chế phẩm chứa kháng thể này đối kháng c-Met để sử dụng nó 
làm thuốc để điều trị bệnh ung thư.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất lactam 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hợp chất lactam ví dụ, ε-caprolactam, ω- 
laurolactam hoặc sản xuất hợp chất amit của axit carboxylic ví dụ, axetaminophenol và 
benzanilit bằng phản ứng sắp xếp lại Beckmann từ hợp chất oxim tương ứng với sự có 
mặt của chất xúc tác được tẩm Nb ví dụ Nb trên SiO2, tốt hơn là trong pha khí, nhưng 
cũng có thể thực hiện trong pha lỏng. Phản ứng trong pha khí có thể được thực hiện 
trong các thiết bị phản ứng khác nhau như thiết bị phản ứng tầng cố định, thiết bị phản 
ứng kiểu đĩa, thiết bị phản ứng tầng sôi, thiết bị phản ứng tầng sôi có sự tái sinh chất xúc 
tác liên tục ở tầng sôi thứ hai ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 200oC đến 500oC và áp 
suất nằm trong khoảng từ 0,01 đến 10 ba. Trong pha lỏng, phản ứng có thể tiến hành 
trong các thiết bị phản ứng khác nhau như nồi hấp, thiết bị phản ứng có khuấy, thiết bị 
phản ứng kiểu vòng, và thiết bị phản ứng tầng nhỏ giọt ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 
20oC đến 200oC và áp suất nằm trong khoảng từ 0,5 đến 20 ba (0,5-20 x 105 Pa). Sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp tái sinh chất xúc tác chứa Nb trong môi trường oxy hóa 
và không oxy hóa ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 200oC đến 600oC.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp dung hợp trở kháng thích ứng (AIM) cho các 

anten nhận sóng vô tuyến nhỏ sử dụng điện. 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp điều chỉnh mạch anten bao gồm bước: (a) nhận tín 

hiệu trên anten, (b) tạo ra chỉ thị độ mạnh của tín hiệu nhận được dựa trên tín hiệu nhận 
được, (c) sử dụng chỉ thị độ mạnh của tín hiệu nhận được để tạo ra điện thế điều khiển, 
(d) sử dụng điện thế điều khiển để điều khiển điện dung trong mạch so khớp anten, (e) 
thay đổi điện thế điều khiển để làm tối thiểu tỉ lệ thay đổi của chỉ thị độ mạnh của tín 
hiệu nhận được so với thay đổi của điện thế điều khiển và (f) lặp lại các bước (a), (b), 
(c), (d) và (e). Sáng chế cũng đề cập tới thiết bị ứng dụng phương pháp đã nêu.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polypeptit hyaluroniđaza PH20 kéo dài tan được và dược phẩm 

chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit PH20 tan được, cụ thể là đề cập đến hyaluronidaza PH20 

kéo dài tan được (esPH20). Sáng chế còn đề xuất các hyaluronidaza PH20 được cắt cụt ở 
đầu C và hyaluronidaza PH20 đã được khử glycosyl hóa một phần để điều trị bệnh dư 
thừa glycosaminoglycan. Sáng chế cập đến dược phẩm chứa các polypeptit này để điều 
trị bệnh dư thừa glycosaminoglycan.  
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(72) SANDERS, John Larry (US), MAZO, Grigory (US), MAZO, Jacob (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chứa polyme, sản phẩm phân bón, phương pháp bón 

phân cho đất và phương pháp sản xuất chế phẩm phân bón 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần chứa polyme, trong đó hợp phần này bao gồm một hoặc 

nhiều muối của polyme đã được polycacboxyl hoá được chọn từ nhóm bao gồm các 
muối của copolyme chứa các lượng riêng rẽ của gốc maleic và itaconic, khoảng từ 10-
60% khối lượng chất làm khô hữu cơ như rượu bậc thấp để tăng cường tính chất làm khô 
nhanh của hợp phần polyme này, một lượng bo và vinylic polyme kiểu kép gồm các 
vinylic polyme phân tử lượng thấp và cao như PVA. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm 
phân bón bao gồm các chất rắn như phân bón chứa nitơ (ví dụ urê) và hợp phần chứa 
polyme nêu trên. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp bón phân cho đất và 
phương pháp sản xuất chế phẩm phân bón.  
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(54) Thiết bị đóng cửa phòng cháy tự động 

  (57)     Sáng chế liên quan đến thiết bị đóng cửa phòng cháy tự động được làm thích ứng để 
được thu nhỏ tới mức tối thiểu, sản xuất và lắp ráp dễ dàng có thể được áp dụng cho cửa 
bất chấp hướng mở của cửa mà không thay đổi kết cấu của nó, và không bị lộ ra quá 
mức khi nó được lắp đặt, do đó, có thể cải thiện được hình dáng bên ngoài. Thiết bị đóng 
cửa phòng cháy tự động bao gồm: thân thiết bị hình chữ nhật; tay (110) được lắp ở vùng 
giữa của thân thiết bị sao cho tay này có thể được liên kết với bộ phận đóng cửa được lắp 
vào cửa mà không cần quan tâm đến vị trí mở của cửa; phương tiện duy trì mở để duy trì 
trạng thái mở của cửa bằng cách giới hạn chuyển động của tay, phương tiện duy trì mở 
được tạo ra ở vị trí tương ứng với vị trí của tay bên trong thân thiết bị; và phương tiện 
nhả để nhả phương tiện duy trì mở cho phép cửa được đóng khi tay tiếp nhận lực được 
truyền từ bộ phận đóng cửa, phương tiện nhả được lắp đặt trong bất kỳ nửa trái và nửa 
phải của thân thiết bị.  
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IMAMAKI, Teruo  (JP), HORIUCHI, Takashi  (JP), SAGO, Akira  (JP), IRIYAMA, 
Yasuhiro  (JP), SHIBATA, Yasuhiro  (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp băng và máy in băng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp băng (30) bao gồm vỏ hộp băng (31) chứa băng. Phần chỉ thị 
dạng tay đòn được tạo ra trên mặt trước (35) của hộp băng (31). Phần chỉ thị dạng tay 
đòn bao gồm các phần thông tin phương thẳng đứng và khẩu độ được tạo ra trong ít nhất 
một trong các phần thông tin phương thẳng đứng, có thể nhận dạng loại băng bằng cách 
kiểm tra bằng mắt khẩu độ có được tạo ra hay không trong mỗi phần thông tin phương 
thẳng đứng. Máy in băng (1) bao gồm các chuyển mạch phát hiện (210). Một phần của 
các chuyển mạch phát hiện (210) mà đối diện với phần bề mặt khác khẩu độ trong phần 
chỉ thị loại băng được ép xuống. Máy in băng (1) có thể nhận dạng cùng loại băng như 
đã được nhận dạng nhờ việc kiểm tra bằng mắt dựa vào các kết quả phát hiện của các 
chuyển mạch phát hiện (210).  
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Su (CN), DENG, Zhigang (CN), CHEN, Lin (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị điện hoá và phương pháp tái tạo vật liệu trao đổi ion 

  (57)    Thiết bị điện hóa bao gồm bình điện hóa. Bình điện hóa bao gồm bộ phận trao đổi cation 
bằng composit gồm nền dẫn điện và vật liệu trao đổi ion tiếp xúc vật lý với nền dẫn điện, 
bộ phận trao đổi anion bằng composit gồm nền dẫn điện và vật liệu trao đổi anion tiếp 
xúc vật lý với nền dẫn điện; khoang giữa bộ phận trao đổi cation bằng composit và bộ 
phận trao đổi anion. Khoang bao gồm cửa nạp để đưa dòng nạp liệu vào và cửa xả để xả 
dòng ra ra ngoài khoang. Thiết bị điện hóa bao gồm thiết bị điều khiển được cấu tạo để 
truyền dòng điện tới các bộ phận trao đổi cation và bộ phận trao đổi anion ở giai đoạn tái 
tạo theo phương thức trong đó nền dẫn điện trên bộ phận trao đổi cation bằng composit 
mất electron và nền dẫn điện trên bộ phận trao đổi anion bằng composit nhận electron.  
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(72) EBEL, Heiner (DE), FRATTlNI, Sara (IT), GIOVANNINl, Riccardo (IT), HOENKE, 

Christoph (DE), TRIESELMANN, Thomas (DE), TIELMANN, Patrick (DE), 
SCHEUERER, Stefan (DE), HOBBlE, Silke (Marie Katrin) (DE), BUETTNER, Frank 
(DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất đối kháng thụ thể CCR2 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất đối kháng cho CCR2 (thụ thể chemokin CC 2) để bào chế 
thuốc điều trị các tình trạng bệnh và các bệnh, đặc biệt là các bệnh như bệnh suyễn và 
COPD.  
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2. SUZHOU GEM OPTO-ELECTRONICS TERMINAL CO., LTD.  (TW) 
Dongqiao Town, Xiang Chen District, Suzhou City, Jiangsu Province, China 

(72) Su, Chung-Hong (TW), Su, TUN-LI (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cụm khung bên trong dùng cho phích cắm điện VDE ba chấu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm khung bên trong dùng cho phích cắm điện VDE bao gồm 
khung bên trong (1) và tấm nối đất đàn hồi (2). Khối thứ nhất và thứ hai (13, 14) được 
tạo ra trên bề mặt của khung bên trong (1). Các mặt trong của khối thứ nhất và thứ hai 
(13, 14) đối diện nhau. Khối chặn (15, 16) được tạo ra trên mặt ngoài mỗi khối thứ nhất 
và thứ hai (13, 14) và có khe (151, 161) hướng vào bề mặt của khung bên trong (1). Tấm 
nối đất đàn hồi (2) bao gồm phần đầu thứ nhất và thứ hai (21, 22) lần lượt được gài vào 
các mặt ngoài của khối thứ nhất và thứ hai (13, 14). Các đầu mút (24) của các phần đầu 
thứ nhất và thứ hai (21, 22) được gài vào các khe (151, 161) của các khối chặn (15, 16).  
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(72) Seiji KATOH (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đầu nối quang và hệ thống truyền thông quang 

  (57)    Sáng chế đề xuất đầu nối quang được nối quang với một đầu nối quang khác bên trong 
bộ thích ứng đầu nối, đầu nối quang này bao gồm: vỏ tiếp nhận đầu bịt; và nhiều chốt 
thứ nhất nhô ra từ mặt ngoài của vỏ và kéo dài theo hướng ghép nối. Trong đó, ít nhất 
một trong số nhiều chốt thứ nhất được bố trí phía ngoài hai điểm tương ứng với cả hai 
đầu theo chiều rộng của rãnh chốt của bộ thích ứng đầu nối được tiêu chuẩn hoá. ít nhất 
một rãnh được tạo ra giữa các khoá thứ nhất được bố trí phía trong hai điểm tương ứng 
với cả hai đầu theo chiều rộng của chốt của đầu nối quang được tiêu chuẩn hoá.  
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(72) CONNERY Luke S. (US), LEBLANC David J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp chữa cháy kiểu phun mù 

  (57)    Sáng chế đề xuất các hệ thống chữa cháy kiểu phun mù khác nhau để chữa cháy ở chỗ 
chiếm có nguy cơ cháy vừa và thấp với yêu cầu nước giảm khi so sánh với các hệ thống 
kiểu phun mù hoặc các hệ thống đầu phun được thiết kế chữa cháy ở các nơi tương tự đã 
biết. Ba kết cấu hệ thống được tạo ra bằng cách thay đổi tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt: các 
thiết bị tạo mù có diện tích bao phủ lớn một mình hoặc kết hợp với các vòi phun hoặc 
các đầu phun đã biết. Các thiết bị thích hợp tạo mù để chữa cháy ít nhất một trong số 
chỗ chiếm chỉ có nguy cơ cháy thấp và chỗ chiếm có nguy cơ cháy vừa có trần với chiều 
cao trần lớn nhất ít nhất bằng 8 phút (2,4m). Thiết bị được ưu tiên bao gồm thân có 
đường dẫn tạo ra hệ số K thấp hơn 1 gpm/psi1/2. Thiết bị được ưu tiên bao gồm phương 
tiện để làm khuếch tán chất lưu ở tỷ trọng dòng thấp hơn 0,1 gpm/phút vuông với áp suất 
chất lưu ở cửa nạp thấp hơn 500 psi (3450 KPa) để tạo ra diện tích bao phủ của thiết bị 
lớn hơn 132 phút vuông (11,9m2), tốt hơn là lớn nhất tới 256 phút vuông (23m2).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Cây lúa mạch có hoạt tính lipoxygenaza giảm và đồ uống 

được tạo ra từ cây lúa mạch này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cây lúa mạch bị mất hoàn toàn enzym chức năng lipoxygenaza 

(LOX)-1 và LOX-2 và sản phẩm thực vật được tạo ra từ cây lúa mạch này, như chế 
phẩm mạch nha được sản xuất bằng cách sử dụng hạt lúa mạch có khiếm khuyết trong 
việc tổng hợp enzym LOX-1 và LOX-2 bằng cách dioxy hóa axit béo. Các enzym này 
phá hủy hoạt tính chủ yếu liên quan đến việc dioxy hóa axit linoleic lần lượt thành 9-
hydroperoxy octadecadienoic và axit 13-hydroperoxy octadecadienoic. Axit 9- 
hydroperoxy octadecadienoic là chất chuyển hóa do quá trình LOX tạo ra, thông qua 
phản ứng enzym hoặc tự phản ứng sau đó - có thể dẫn đến sự xuất hiện trans-2-nomenal 
(T2N). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống từ cây lúa mạch này và 
đồ uống không có vị TN2 đặc trưng.  
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No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phanh thuỷ lực 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh thủy lực bao gồm bộ phận kiểm soát dòng chảy bao 

gồm khoang chứa dầu thứ nhất, khoang chứa dầu thứ hai, pittông, vòng đệm chặn dầu, 
chi tiết chặn thứ nhất, lò xo nén thứ nhất và van một chiều. Pittông bố trí có thể dịch 
chuyển giữa khoang chứa dầu thứ nhất và khoang chứa dầu thứ hai và có ống dẫn dòng 
chảy nối có lựa chọn khoang chứa dầu thứ nhất với khoang chứa dầu thứ hai. Vòng đệm 
chặn dầu lắp trên pittông và tỳ vào giữa thành trong của bộ phận kiểm soát dòng chảy và 
pittông, ngăn cách khoang chứa dầu thứ nhất với khoang chứa dầu thứ hai. Chi tiết chặn 
thứ nhất tỳ có thể tách rời vào pittông, ngăn cách có lựa chọn rãnh chảy với khoang chứa 
dầu thứ hai. Lò xo nén thứ nhất nối vào giữa thành trong của bộ phận kiểm soát dòng 
chảy và chi tiết chặn thứ nhất. Van một chiều bố trí vào giữa khoang chứa dầu thứ nhất 
và khoang chứa dầu thứ hai và được cấp áp lực chặn định trước.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất xyclopropyl amit và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất xyclopropyl amit, và dược phẩm chứa ít nhất một dẫn xuất 
xyclopropyl amit này dùng để điều trị tình trạng bệnh có liên quan đến ít nhất một thụ 
thể histamin H3.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phanh kết hợp 

  (57)     Hệ thống phanh kết hợp bao gồm van điều khiển, xy lanh phanh chính thứ nhất, bộ phận 
phanh thứ nhất, xy lanh phanh chính thứ hai và bộ phận phanh thứ hai trong đó van điều 
khiển bao gồm cửa nạp dầu thứ nhất, cửa nạp dầu thứ hai, cửa xả dầu, khoang chứa dầu 
thứ nhất, khoang chứa dầu thứ hai, khoang chứa dầu thứ ba, pittông, vòng đệm chặn dầu 
thứ nhất, vòng đệm chặn dầu thứ hai, vòng đệm chặn dầu thứ ba, đệm côn một chiều, và 
lò xo nén. Khoang chứa dầu thứ nhất nối với cửa nạp dầu thứ nhất. Khoang chứa dầu thứ 
hai nối có lựa chọn cửa nạp dầu thứ nhất với cửa xả dầu thứ hai. Khoang chứa dầu thứ ba 
nối với cửa nạp dầu thứ hai. Pittông bố trí có thể dịch chuyển giữa khoang chứa dầu thứ 
nhất, khoang chứa dầu thứ hai và khoang chứa dầu thứ ba. Đường kính trong của pittông 
tại vòng đệm chặn dầu thứ nhất bằng với đường kính trong của pittông tại vòng đệm 
chặn dầu thứ hai. Đường kính trong của khoang chứa dầu thứ ba tại vòng đệm chặn dầu 
thứ ba lớn hơn đường kính trong của pittông tại vòng đệm chặn dầu thứ hai. Đường kính 
trong của khoang chứa dầu thứ nhất hoặc thứ hai đệm côn một chiều lớn hơn đường kính 
trong của pittông tại vòng đệm chặn dầu thứ hai.  
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Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, The Netherlands 
(72) LIGTHART, Johannes, Theodorus, Wilhelmus (NL), VEENSTRA, Roelof, Marinus 

(NL), BIERSTEKER, Klaas (NL), DE GEUS, Jan (NL), HUITS, Hendrikus, Stephanus, 
Maria (NL), SCHRIJVER, Albertus, Johannes, Maria (NL) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo ra thực vật thể nhận Brassica kháng 

Xanthomonas campestris pv. campestris và thực vật thể nhận 
Brassica 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thực vật thể nhận Brassica kháng Xanthomonas campestris pv. 
campestris (Xec), và hạt, quả và/hoặc các bộ phận của nó, và đề cập đến các phương 
pháp tạo ra thực vật này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến thực vật thể nhận Brassica oleracea 
kháng Xcc, và hạt, quả và/hoặc các bộ phận của nó, và đề cập đến các phương pháp tạo 
ra nó. Hơn n−a, sáng chế đề cập đến các locus tính trạng số lượng (QTL) tạo ra tính 
kháng Xcc và các gen đánh dấu phân tử, cụ thể là các gen đánh dấu hiện tượng đa hình 
vệ tinh nhỏ được khuếch đại ngẫu nhiên (RAMP), để nhận dạng các QTL.  
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(11) 29049 
(21) 1-2011-02083 (51) 7 E02F  3/90,  3/88,  3/92 
(22) 07.01.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/EP2010/050098 07.01.2010 (87) WO2010/079193 15.07.2010 
(30) BE 2009/0011 10.01.2009 BE 

BE 2009/0345 05.06.2009 BE 
(71) DREDGING INTERNATIONAL N.V.   (BE) 

Scheldedijk 30, B-2070 Zwijndrecht, Belgium 
(72) VERBOOMEN Bart Peter (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu đào để đào đất dưới nước và phương pháp đào đất 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu đào để đào đất dưới nước bao gồm phương tiện nổi, phương 
tiện nổi này có thể được chuyển động theo chiều di chuyển mà đầu kéo (1) được gắn vào 
đó, trong quá trình sử dụng, đầu kéo này được kéo bên trên đáy (50) và xới tơi đất ở đó, 
và ống hút (4), ống hút này nối với đầu kéo (1) và xả đất đã được xới tơi. Cơ cấu đào nêu 
trên được tạo ra có cơ cấu lái (10) để chuyển động đầu kéo (1) ra khỏi chiều di chuyển. 
Việc nạo vét bằng cơ cấu đào này có thể có độ chính xác cao hơn và hiệu suất lớn hơn so 
với cơ cấu đào đã biết. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp đào đất sử dụng cơ cấu đào 
theo sáng chế, và chương trình máy tính để thực hiện phương pháp này.  
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(11) 29050 
(21) 1-2011-02085 (51) 7 C07D  263/50,  277/18,  285/08,  

413/12,  417/12,  275/03 
(22) 06.01.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/IB2010/050033    06.01.2010 (87) WO2010/079443 15.07.2010 
(30) 61/143,920 12.01.2009 US 

61/245,726 25.09.2009 US 
61/258,760 06.11.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2011 
(71) 1. PFIZER LIMITED  (GB) 

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, United Kingdom 
2. ICAGEN, INC.  (US) 
4222 Emperor Boulevard Suite 350, Durham, North Carolina 27703, United States of 
America 

(72) BEAUDOIN, Serge (CA), LAUFERSWEILER, Michael Christopher (US), 
MARKWORTH, Christopher John (US), MARRON, Brian Edward (US), MILLAN, 
David Simon (AU), RAWSON, David James  (GB), REISTER, Steven Michael (US), 
SASAKI, Kosuke (JP), STORER, Jobert Ian  (GB), STUPPLE, Paul Anthony (GB), 
SWAIN, Nigel Alan (GB), WEST, Christopher William (US), ZHOU, Shulan (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất sulfonamit và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức : 
 

  
 
và muối dược dụng, solvat hoặc tautome của nó. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
điều chế, chất trung gian sử dụng trong quy trình điều chế này, dược phẩm chứa hợp 
chất này.   
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(11) 29051 
(21) 1-2011-02096 (51) 7 C07D  211/58, A61K  31/4985, A61P  

25/04,  25/28, C07D  471/06,  487/06
(22) 14.01.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/US2010/020964 14.01.2010 (87) WO/2010/083264 22.07.2010 
(30) 61/144,899      15.01.2009 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of America 
(72) ZHANG, Qingwei (US), STEWART, Andrew, O. (US), XIA, Zhiren (US), JARVIS, 

Michael F. (US), SCOTT, Victoria E. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất benzensulfonamit dùng làm chất chẹn kênh canxi 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chất chẹn kênh canxi bao gồm hợp chất có công thức (I), công thức 
(II), công thức (III), hoặc công thức (IV):  
 

  
 
trong đó L1, R1, R2, R3, R4, R5, R6 , R7 và Rc là như được xác định trong bản mô tả. Sáng 
chế còn đề cập tới dược phẩm chứa các hợp chất này để điều trị tình trạng và rối loạn 
bằng cách sử dụng các hợp chất và dược phẩm này.  
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(11) 29052 
(21) 1-2011-02099 (51) 7 C07D  295/096 
(22) 16.02.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/DK2010/050039 16.02.2010 (87) WO2010/094285 26.08.2010 
(30) PA 200900223      17.02.2009 DK 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) NICOLAJSEN, Henrik, Vigan (DK), LOPEZ DE DIEGO, Heidi (DK), ROCK, 

Michael, Harold (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất và tinh chế 1-[2-(2,4-

dimetylphenylsulfanyl)-phenyl]piperazin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất và tinh chế 1-[2-(2,4-đimetylphenylsulfanyl)- 

phenyl]piperazin.  
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(11) 29053 
(21) 1-2011-02166 (51) 7 A23L  1/16 
(22) 19.08.2011 (43) 26.03.2012 
(30) PCT/JP2010/065591 10.09.2010 JP 

2011-006803 17.01.2011 JP 
2011-011967 24.01.2011 JP 

(71) SANYO FOODS CO., LTD.  (JP) 
Sanyo Akasaka Building, 5-2, Akasaka 3-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan 

(72) Yoshiaki NAGAYAMA (JP), Nozomu ISHIDA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tách khối mì bị dính lẫn nhau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách khối mì bị dính lẫn nhau bằng các cần tách. Thiết bị 
này bao gồm vỏ bọc (11), có trục quay (12) kéo dài theo chiều ngang được bố trí trong 
đó, và nhiều cần tách (13) được xiết chặt với trục quay (12) tại các vị trí đối diện chéo 
nhau và kéo dài hướng tâm giống như lược kéo, các cần tách (13) được uốn cong và có 
độ dài nhất định. Trong vỏ bọc (11), bề mặt thành bên trong (14) được bố trí dọc theo 
cung tròn mà tâm của nó thẳng hàng với trục của trục quay (12) và đường kính của nó 
lớn hơn một chút so với đường kính của đường tròn được vẽ nên bởi đầu (13a) của các 
cần tách (13) khi quay tròn. Một phần của bề mặt thành bên trong (14) kéo dài từ mức 
ngang h đi qua tâm của trục quay (12) đến mặt đầu dưới của cửa nạp (15) để tạo thành 
dưới dạng bề mặt tách (17) có dạng mặt cắt ngang là cung tròn, nằm đối diện với các 
cần tách và cách nhau một khoảng nhỏ. Khối mì (N) cho một bữa ăn được nạp vào vỏ 
bọc (11) từ cửa nạp (15) và được vận chuyển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nhờ 
các cần tách (13) quay với tốc độ cao và va đập lặp lại nhiều lần với các cần tách (13) để 
thực hiện chức năng tách hiệu quả, trong khi khối mì (N) được giữ lại trong khu vực gần 
lối vào (17a) của bề mặt tách (17).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2011 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) XIAO, Dahai (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị phát hiện chất lạ cho bộ đọc thẻ và khe lắp thẻ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện chất lạ cho bộ đọc thẻ bao gồm môđun phát sóng 
(1), môđun thu sóng (2) và môđun xử lý điều khiển (3). Môđun phát sóng (1) được gắn 
lên bề mặt vách khe cắm thẻ (101) của bộ dọc thẻ để phát sóng dò tìm tới vùng dò tìm 
(103) ở phía trước khe cắm thẻ (101) của bộ đọc thẻ. Môđun thu sóng (2) được gắn lên 
bề mặt vách khe cắm thẻ của bộ đọc thẻ (101) để thu sóng dò tìm phát ra từ môđun phát 
sóng (1). Môđun xử lý điều khiển (3) xác định xem môđun thu sóng (2) có thu được 
sóng dò tìm bị phản xạ bởi chất lạ có mặt trong vùng dò tìm (103) hay không, và biết 
được chất lạ có mặt trong vùng dò tìm (103) hay không dựa vào kết quả xác định. Sáng 
chế còn đề cập đến khe lắp thẻ có vỏ (100) và thiết bị phát hiện chất lạ.  
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(21) 1-2011-02189 (51) 7 A61K  31/4468, A61P  9/00 
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(22) 26.01.2005 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2005/001444   26.01.2005 (87) WO2005/072734 11.08.2005 
(30) 2004-020859      29.01.2004 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2011 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) Ayako HASHIMOTO (JP), Takashi IMAIZUMl (JP), Goro MlYAKODA (JP), Toyoki 

MORl (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dùng để thúc đẩy sự tạo mạch chứa hợp chất 

piperidin và phương pháp bào chế 
  (57)    Sáng chế đề cập tới dược phẩm dùng để thúc đẩy sự tạo mạch có tác dụng thúc đẩy tạo 

mạch ngay cả trong hệ nuôi cấy mạch không có tác động vi tuần hoàn. Dược phẩm dùng 
để thúc đẩy sự tạo mạch theo sáng chế chứa ít nhất một hợp chất được chọn trong nhóm 
bao gồm hợp chất piperidin có công thức chung (1) hoặc muối của nó:  
 
  

 
 
(trong đó, R là nhóm benzoyl mà có thể có, dưới dạng các nhóm thế của vòng phenyl, từ 
1 đến 3 nhóm được chọn trong nhóm bao gồm nhóm amino, nhóm amino này có thể có 
nhóm alkanoyl thấp, và nhóm alkyl thấp; R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl thấp; 
và R2 là nhóm alkyl thấp phenyl).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2011 
(75) TANG, LEE-SHUI  (TW) 

No. 132, Lane 823, Sec. 1, Cheng-Ho Street, An-Nan Dist., Tainan City, Taiwan. 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị tạo hyđro-oxy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo hyđro-oxy bao gồm ống chứa đề chứa nước (dung dịch 
điện phân); ống làm mát có ống đầu vào và ồng đầu ra được tạo ra để dẫn nước (dung 
dịch điện phân) chứa trong ống chứa vào hoặc ra tương ứng và có đầu vào và đầu ra, cả 
hai được lắp với két nước phân tán nhiệt để làm mát nước (dung dịch điện phân); và pin 
điện phân, cả hai đầu có đầu vào và đầu ra, được lắp với ống đầu ra và ống chứa của ống 
làm mát tương ứng và pin điện phân bao gồm một số các điện cực dương và âm thứ nhất 
và thứ hai trong đó và điện cực thứ hai được lắp phía trong điện cực thứ nhất và cỏ cụm 
van được bố trí ở đáy điện cực thứ hai để dẫn hướng dòng nước, nhờ đó thiết bị tạo hyđro-
oxy có khả năng cải thiện hiệu suất điện phân để cải thiện hiệu suất tạo hyđro-oxy.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Koji KOBAYASHI (JP), Go MORITA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ truyền động biến thiên liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ truyền động biến thiên liên tục khiến cho bộ truyền động tự 
động bằng đai hình thang kết hợp với kết cấu bộ truyền động biến thiên liên tục ít có khả 
năng tạo ra kích thước lớn ngay cả khi lực nhiều hơn cần được tác đụng để làm chuyển 
động nửa puli di động. Bộ truyền động biến thiên liên tục dùng cho các bộ truyền động 
tự động bằng đai hình thang bao gồm nửa puli cố định (61) và nửa puli di động (62) 
chuyển động được so với nó, với đai hình thang (53) được quấn quanh và nằm giữa các 
nửa puli bao gồm cơ cấu điều khiển thứ nhất (CM1) có bộ dẫn động thứ nhất (90) để 
chuyển động nửa puli di động (62) và cơ cấu điều khiển thứ hai (CM2) có bộ dẫn động 
thứ hai (100) để chuyển động nửa puli di động (62) kết hợp với cơ cấu điều khiển thứ 
nhất (CM1). Ngay cả khi lực nhiều hơn cần được tác dụng để làm chuyển động nửa puli 
di động, thì các tải trọng lên các bộ dẫn động tương ứng được giảm, và các bộ dẫn động 
được ngăn không cho có kích thước lớn, khiến cho có thể giảm toàn bộ kích thước của 
bộ truyền động tự động bằng đai hình thang.  
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FUMEAUX, RenÐ (CH), PAGE-ZOERKLER, Nicole (CH), MARIN-KUAN, Maricel 
(CO), PIGUET, Dominique (CH) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa axit caftaric và các dẫn xuất của nó 

  (57)     Sáng chế đề cập thuộc lĩnh vực thức ăn và đồ uống. Cụ thể là, ví dụ, chế phẩm cho phép 
cung cấp axit tartaric và/hoặc caffeic cho đối tượng. Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa 
thành phần chứa axit caftaric và/hoặc các dẫn xuất của nó, và vi khuẩn axit lactic có khả 
năng thủy phân axit caftaric và/hoặc các dẫn xuất của nó để tạo ra axit tartaric và/hoặc 
caffeic.  
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(22) 27.01.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/US2010/022284 27.01.2010 (87) WO 2010/088304 05.08.2010 
(30) 61/147,549 27.01.2009 US 

61/239,003 01.09.2009 US 
(71) BERG BIOSYSTEMS, LLC  (US) 

1845 Elm Hill Pike, Nashville, TN 37210, United States of America 
(72) JIMENEZ, Jpaquin, J. (US), MCCOOK, John, Patrick (US), NARAIN, Niven, Rajin 

(GY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa vitamin D hoặc muối dược dụng, tiền dược chất 

hoặc solvat của nó  
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất vitamin D, như vitamin D3, hoặc muối 

dược dụng, tiền dược chất hoặc solvat của nó, trong đó chế phẩm này được dùng để 
ngăn ngừa hoặc làm giảm sự ức chế tuỷ do hóa trị liệu gây ra ở đối tượng được điều trị 
bằng chất hóa trị liệu mà gây ức chế tủy. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp xác 
định liều điều trị tối ưu của hợp chất vitamin D.  
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(11) 29060 
(21) 1-2011-02254 (51) 7 H04W  72/02, H04B  7/06, H04W  

16/28,  72/04 
(22) 21.01.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/050675   21.01.2010 (87) WO 2010/084901 29.07.2010 
(30) 2009-014588      26.01.2009 JP 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) SUZUKI Shoichi (JP), AKIMOTO Yosuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông vô tuyến, thiết bị trạm gốc, thiết bị 

trạm di động, và phương pháp truyền thông vô tuyến 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông vô tuyến, trong đó thiết bị trạm di động (2) 

thu thông tin cấp phát đường xuống từ thiết bị trạm gốc trên kênh điều khiển đường 
xuống (PDCCH) (Bước S10). Sau đó, thiết bị trạm di động (2) thực hiện việc giải điều 
chế, giải mã và kiểm tra dư thừa tuần hoàn (CRC) trên kênh chia sẻ đường xuống 
(PDSCH) theo thông tin cấp phát đường xuống (được thu ở bước S10) (Bước S11). Tiếp 
theo, thiết bị trạm di động (2) tạo ra tín hiệu xác nhận (ACK) hoặc tín hiệu xác nhận phủ 
nhận (NACK) theo kết quả của kiểm tra dư thừa tuần hoàn (CRC) (trong bước S12) 
(Bước S12). Tiếp theo, thiết bị trạm di động (2) lựa chọn số thấp nhất và số thấp nhất thứ 
hai trong các số của các phần tử kênh điều khiển (các CCE) mà đã thu thông tin cấp phát 
đường xuống (Bước S13). Tiếp theo, dựa trên các số được chọn, thiết bị trạm di động (2) 
thu được khối tài nguyên vật lý (PRB), cũng như lượng dịch chuyển tuần hoàn và chuỗi 
mã trực giao trong miền thời gian đối với mỗi ăng ten phát, và trải mã tín hiệu xác nhận 
dương (ACK) hoặc tín hiệu xác nhận âm (phủ nhận) (NACK) và kênh hoa tiêu đường 
lên (Bước S14). Tiếp theo, tín hiệu xác nhận (ACK) hoặc tín hiệu xác nhận phủ nhận 
(NACK) và kênh hoa tiêu đường lên sau khi trải mã được bố trí trong khối tài nguyên 
vật lý (PRB) thu được cho ăng ten, và sau đó được truyền tới thiết bị trạm gốc (Bước 
S15). Nhờ đó, thiết bị trạm di động truyền các tín hiệu có xét đến tính tương thích với 
LTE bằng cách sử dụng kênh giống như trong LTE tới mức tối đa, và do đó có thể thu 
được độ lợi phân tập truyền. 
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(11) 29061 
(21) 1-2011-02271 (51) 7 F02B  1/00 
(22) 29.08.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 099129083 30.08.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Hui-Ting CHANG (TW), Yu Ting TO (TW), Chih-Wei HUANG (TW), Kuan-Hsu LIN 

(TW), Wen-Cheng HSU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và phương pháp kiểm soát xoáy dòng nạp 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống kiểm soát xoáy dòng nạp bao gồm: đầu xi lanh, phương 
tiện tiết lưu, ống góp nạp, bộ cảm biến, môtơ dẫn động, và bộ điều khiển. ống góp nạp 
được nối giữa đầu xi lanh và phương tiện tiết lưu, và bên trong có bố trí chi tiết van kiểm 
soát dòng nạp. Dựa trên vị trí của chi tiết van kiểm soát dòng nạp, bộ cảm biến tương 
ứng tạo ra một tín hiệu mức mở. Bộ điều khiển tiếp nhận một tín hiệu mức mở từ bộ cảm 
biến, và so sánh với một tín hiệu chuẩn được thiết lập trước và xác định xem tín hiệu 
mức mở có bằng tín hiệu chuẩn này hay không, và nếu tín hiệu mức mở khác với tín hiệu 
chuẩn thì bộ điều khiển sẽ quay môtơ dẫn động dựa trên giá trị chênh lệch giữa hai tín 
hiệu tới vị trí mức mở chính xác. Nhờ đó, trạng thái dòng nạp của động cơ theo chế độ 
chuyển động chất lưu ưu tiên định trước ở các trạng thái xe khác nhau có thể được đảm bảo. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp kiểm soát xoáy dòng nạp của động cơ.  
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(30) 2009-025462    06.02.2009 JP 

2009-146735    19.06.2009 JP 
(71) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
(72) NAKAMURA, Toshio (JP), MASUDA, Seiji (JP), FUJINO, Aya (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dihydroquinolinon và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dihydroquinolinon có công thức (1) hoặc muối dược dụng 
của nó và tác nhân phòng hoặc điều trị chứng sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer, rối loạn 
tăng động thiếu chú ý, bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn ăn uống, bệnh béo phì, bệnh đái 
tháo đường, chứng tăng lipit huyết, rối loạn giấc ngủ, cơn ngủ thoáng qua, hội chứng 
ngừng thở khi ngủ, rối loạn nhịp ngày đêm, bệnh trầm cảm, bệnh viêm mũi dị ứng hoặc 
các bệnh khác, chứa hợp chất này :  
[công thức 1]  
 

  
 
{trong đó Q là công thức (A) hoặc (B) dưới đây}:  
[Công thức 2]  
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(30) 61/148,749      30.01.2009 US 
(71) COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA, INC.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) BLACKFORD, Michael "Woody" (CA), DAVIS, Gary (US), BLALOCK, Paul (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thân con trượt và sản phẩm chứa thân con trượt 

  (57)    Khóa kéo thông thường là phương tiện được ưu tiên để đóng nhiều loại áo khoác và đồ 
mặc ngoài khác. Khóa kéo thông thường úp xuống gây kẹt và rách do đưa vải lót vào 
thân con trượt khi đóng hoặc mở khóa kéo. Các phương án ở đây đề xuất thân con trượt 
được biến đổi với một hoặc nhiều đặc điểm như nắp nẩy được kéo dài ra, lồi ra ở mảnh 
phía dưới và/hoặc chi tiết gắn mảnh của thân con trượt và/hoặc rãnh trượt răng khóa lệch 
theo chiều thẳng đứng. Những đặc điểm này có thể giảm thiểu sự đưa vào của vải rộng, 
như là lớp lót của đồ may mặc được lót trong, đi vào khe đi vào của dải khóa kéo của 
thân con trượt, do đó làm giảm kẹt trong thân con trượt khi khóa kéo hoạt động.  
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(72) HIROHASHI Chikako (JP), TANAKA Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất dầu gốc bôi trơn 

  (57)    Sáng chế đề cập tới quy trình sản xuất dầu gốc bôi tron trong đó dầu gốc bôi trơn thu 
được thông qua bước thứ nhất trong đó dầu nguyên liệu chứa parafin mạch thẳng có ít 
nhất 20 nguyên tử cacbon được cho tham gia phản ứng đồng phân hóa sao cho hàm 
lượng của parafin mạch thẳng có ít nhất 20 nguyên tử cacbon này nằm trong khoảng 6-
20% tính theo tổng trọng lượng của các hydrocacbon có ít nhất 20 nguyên tử cacbon 
trong sản phẩm phản ứng thu được, bước thứ hai trong đó phân đoạn dầu bôi trơn chứa  
các hydrocacbon có ít nhất 20 nguyên tử cacbon được tách ra khỏi sản phẩm phản ứng 
của bước thứ nhất, và bước thứ ba trong đó phân đoạn dầu bôi trơn thu được trong bước thứ 
hai được tách thành dầu đã loại sáp và sáp bằng cách xử lý loại bỏ sáp bằng dung môi.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
89 

(11) 29065 
(21) 1-2011-02279 (51) 7 C07D  401/12, A61K  31/415, A61P  

11/00,  29/00 
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(30) 61/166,594 03.04.2009 US 

0905955.1 06.04.2009 GB 
(71) RESPIVERT LIMITED  (GB) 

50-100 Holmers Farm Way, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 4EG, United 
Kingdom 

(72) ITO, Kazuhiro  (JP), STRONG, Peter (GB), ONIONS, Stuart  (GB), CHARRON, 
Catherine Elisabeth (CA), MURRAY, Peter John (GB), RAPEPORT, William Garth 
(GB), WILLIAMS, Jonathan Gareth  (GB), KING-UNDERWOOD, John  (GB) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất ức chế protein kinaza hoạt hóa tác nhân gây phân 

bào p38 và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) : 

 

  
 
hoặc muối được dụng của nó, bao gồm tất cả các chất đồng phân lập thể và đồng phân 
hỗ biến, là chất ức chế của các enzym protein kinaza được hoạt hóa bởi tác nhân gây 
phân bào p38 (ở đây được gọi là các chất ức chế kinaza MAP p38), cụ thể là, các phân 
nhóm phụ kinaza alpha và kinaza gama của nó, và dược phẩm chứa hợp chất này dùng 
để điều trị bệnh, đặc biệt là, trong điều trị các bệnh viêm, trong đó có các bệnh viêm 
phổi, như COPD.   

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
90 

(11) 29066 
(21) 1-2011-02292 (51) 7 D06M 15/00, D21F 1/00 
(22) 30.08.2011 (43) 26.03.2012 
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(71) GOLD-JOINT INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 33, Jing 3 Road, C.E.P.Z. Wuci, Taichung City, Taiwan 
(72) Chin-Feng WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vải công nghiệp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải công nghiệp (3) bao gồm các sợi (31, 32) kéo dài theo các 
hướng dọc và ngang và dệt thành cấu trúc dệt chéo, bao gồm từ 200 đến 2000 sợi tơ đơn 
(311) trên insơ (2,54cm) theo hướng dọc hoặc hướng ngang. Độ mịn của mỗi sợi tơ đơn 
nằm trong khoảng từ 50 đến 500 đeniơ. Vải công nghiệp (3) không chỉ có độ bền cao mà 
còn có tính thấm nước tuyệt vời.  
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Avenida do Lacerda No.81-17 D San Tou, Macao, People's Republic of China 
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Avenida do Lacerda No.81-17 D San Tou, Macao, People's Republic of China 
3. TAM, IO CHENG  (CN) 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm để loại nước, làm teo và loại bỏ mô bệnh 

  (57)   Sáng chế đề xuất dược phẩm để loại nước, làm teo và loại bỏ mô bệnh chứa muối 
polyme sắt (III) vô cơ và/hoặc hỗn hợp muối polyme sắt (III) vô cơ làm hoạt chất của 
nó, trong đó muối polyme sắt (III) vô cơ là poly sắt (III) sulfat, và hỗn hợp muối polyme 
sắt (III) vô cơ được chọn từ nhóm bao gồm muối sắt poly-silicat (III), muối sắt 
polyphosphat (III) và các muối tương tự. Hiệu quả chữa bệnh bất ngờ có thể đạt được 
bằng cách điều trị mô bệnh bị bằng dược phẩm theo sáng chế, dược phẩm này sẽ làm 
cho mô bệnh loại nước, teo, và hấp thụ hoặc tróc vảy. Dược phẩm theo sáng chế có hiệu 
quả kinh tế, sử dụng thuận tiện và có hiệu quả đáng kể trong việc điều trị bệnh trĩ, u 
mạch máu, giãn tĩnh mạch, nang mạch bạch huyết, áp xe, khối u, vết thương bỏng do 
nước sôi và bỏng do cháy, vết thương chảy máu do chấn thương, và/hoặc tổn thương khu 
trú do hóa chất hoặc vi sinh vật gây ra.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất phenylimidazol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất phenylimidazol có công thức chung (1) sau đây:  
 
 

  
 
trong đó, R1 là nguyên tử hydro, nhóm phenyl alkyl thấp tùy ý có một nhóm thế, hoặc 
nhóm pyridyl alkyl thấp tùy ý có một nhóm thế, và vòng benzen và vòng pyridin tùy ý 
được thế bâng 1 hoặc 2 nhóm thế được chọn từ nhóm bao gồm nguyên tử halogen, nhóm 
xyano và nhóm alkyl thấp được thế bằng halogen. Một nhóm trong số R2 và R3 là nguyên 
tử hydro và nhóm là nhóm alkoxy thấp. R4 là nhóm phenyl tùy ý có một nhóm thế. R5 và 
R6 là giống nhau hoặc khác nhau, và là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl thấp. R7 và R8 
là giống hoặc khác nhau, và là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkoxy thấp. Tuy nhiên, nếu 
R1 là nhóm phenyl alkyl thấp không được thế, thì R2 là nhóm alkoxy thấp, R3 là nguyên 
tử hydro, R4 là nhóm phenyl tùy ý có một nhóm thế, và R5 là nguyên tử hydro, thì R6 
không phải là nguyên tử hydro.  
Sáng chế còn đề xuất dược phẩm (tác nhân hóa trị liệu) hữu hiệu để ngăn ngừa và điều trị 
chứng tăng lipit-huyết, bệnh béo phì, v.v. chứa hợp chất này.  
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17th Floor, Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre, Kuala 
Lumpur, 50088, Malaysia 

(72) PETERS, Richard D. (US), MAHLEY III, George E. (US), MORISATO, Atsushi (JP), 
KARIM, Fatimah Binti A (MY), HASSAN, Hatarmizi Bin (MY), ALI, Zalina Binti 
(MY), ZAKARIA, Wan Atikahsari Wan (MY), ISA, Faudzi Mat (MY), FADZILLAH, 
Faizal bin Mohamad (MY) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Bộ phận lọc màng nhiều kiểu sợi 

  (57)    Sáng chế để cập đến bộ phận lọc màng được sản xuất có hai hoặc nhiều kiểu sợi màng 
phân biệt để lọc dòng khí thiên nhiên đi qua. Các sợi màng có các đặc tính khác nhau 
nhằm làm giảm số các bộ phận lọc màng cần thiết để tách chất khí và cải thiện tính năng 
tách chất khí nhờ sự thay đổi thành phần chất khí do sự thẩm thấu khi chất khí đi qua bộ 
phận lọc màng. 
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Neulaender Kamp 3, 21079 Hamburg, Germany 
(72) Mathias KLUGE (DE), Monika JANDT (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận ổ trục dùng cho ổ trục của bánh lái 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ phận ổ trục, tức là vòng ổ trục (15a, 15b) hoặc ống lót ổ trục (13a, 
13b), của ổ trực của bánh lái (10) để lắp trục lái (50) hoặc của thân bánh lái (51) của 
bánh lái của tàu thủy có thể được lắp đặt và tháo ra một cách dễ dàng hơn hoặc có thể 
được sản xuất hoặc lắp ráp rẻ tiền hơn, các bộ phận ổ trục (15a, 15b, 13a, 13b) được tạo 
kết cấu để được phân đoạn và bao gồm ít nhất ba chi tiết hình khuyên riêng rẽ (17) kết 
hợp với nhau tạo thành bộ phận ổ trục đồng đều cố định, trong đó các chi tiết hình 
khuyên riêng rẽ (17), từng phần nằm tiếp giáp với ít nhất hai chi tiết hình khuyên khác 
(17) và trong đó các chi tiết hình khuyên (17) được nối với nhau nhờ phương tiện nối.  
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Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, Italy 
(72) AMARI, Gabriele (IT), ARMANI, Elisabetta (IT), DELCANALE, Maurizio (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dẫn xuất của rượu 1-phenyl-2-pyridinyl alkyl để sử dụng làm 

chất ức chế phosphodiesteaza, quy trình điều chế, tổ hợp và 
dược phẩm chứa hợp chất này, kit và dụng cụ chứa dược phẩm 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các chất ức chế enzym phosphodiesteaza 4 (PDE4). Cụ thể hơn, 
sáng chế đề cập đến các dẫn xuất của rượu 1-phenyl-2-pyridinyl alkyl, quy trình để điều 
chế chúng, dược phẩm và để chứa chúng. Hợp chất, tổ hợp và dược phẩm theo sáng chế 
là hữu ích để ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh đường hô hấp đặc trưng bởi tình trạng tắc 
nghẽn khí đạo như bệnh hen và và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).  
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(71) ARDEA BIOSCIENCES, INC.  (US) 

4939 Directors Place, San Diego, California 92121, United States of America 
(72) CHAPMAN, Mark, S. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình bào chế thuốc điều trị rối loạn tăng sinh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình bào chế thuốc điều trị rối loạn tăng sinh chứa hợp chất 
(S)-N-(3,4-®iflo-2- (2-flo-4-io®ophenylamino)-6-metoxyphenyl)- 1-(2,3-®ihy®roxypropyl) -
xyclopropan-1 sulfonamit hoặc muối dược dụng của hợp chất này, hoặc hợp chất N-(4-
(2-flo-4- io®ophenylamino)-1,5-®imethyl-6-oxo-1,6-®ihy®ropyri®in-3-yl)xyclopropan-
sulfunamit hoặc dạng tinh thể đa hình của hợp chất này, muối dược dụng của hợp chất 
này. 
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(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) NAKAMURA, Taishi (JP), ISHIKAWA, Shinichi (JP), OKUDA, Jun (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất tấm compozit của vật dụng 

thấm hút 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm compozit của vật dụng thấm hút, phương 

pháp này bao gồm liên kết thân liên tục của chi tiết đàn hồi theo dạng uốn khúc được 
xác định trước với thân liên tục của tấm được vận chuyển liên tục theo hướng vận 
chuyển, phương pháp này bao gồm các bước: vận chuyển thân liên tục của tấm bằng 
cách bọc thân liên tục của tấm xung quanh mặt chu vi phía ngoài của con lăn vận 
chuyển quay theo hướng dọc theo hướng vận chuyển; và liên kết thân liên tục của chi 
tiết đàn hồi với phần thân liên tục của tấm được bọc xung quanh con lăn vận chuyển 
bằng cách dẫn thân liên tục của chi tiết đàn hồi đến thân liên tục của tấm thông qua tay 
đòn dao động dao động theo hướng giao nhau giao với hướng vận chuyển bằng phần trục 
quay làm bản lề quay, trong đó tay đòn dao động bao gồm con lăn phía đầu dao động 
được bố trí ở phía đầu dao động của tay đòn dao động và con lăn phía phần trục quay 
được bố trí ở phía phần trục quay, trong đó trong bước liên kết, thân liên tục của chi tiết 
đàn hồi được dẫn về phía con lăn phía phần trục quay thông qua đường dẫn dọc theo 
hướng trục tâm quay của phần trục quay được quay xung quanh mặt chu vi phía ngoài 
của con lăn phía phần trục quay và mặt chu vi phía ngoài của con lăn phía đầu dao động 
một cách liên tục và được dẫn hướng vào thân liên tục của tấm, và lực truyền để làm cho 
tay đòn dao động dao động được đưa vào ở vị trí trên tay đòn dao động ngoài phần trục 
quay.  
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(72) Atsushi KAWAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống thu phí giao thông và phương pháp thu phí giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thu phí giao thông để thu một cách liên tục phí giao thông 
từ xe sử dụng quốc lộ thu phí giao thông. Theo sáng chế, hệ thống thu phí giao thông 
xác định xem có xe đi vào quốc lộ thu phí giao thông là xe chuyển tiếp tới quốc lộ thu 
phí giao thông từ quốc lộ thu phí giao thông trước qua quốc lộ không thu phí hay không, 
bằng cách sử dụng không chỉ thông tin về rào chắn thu phí giao thông ở rào chắn thu phí 
giao thông ở lối ra trên quốc lộ thu phí giao thông trước đó cũng như thông tin về rào 
chắn thu phí giao thông ở lối vào lần đầu ở tuyến di chuyển trước đó hoặc thông tin về 
đường đi qua trước đó.  
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(72) Satoshi SAITO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xi lanh phụ và xe kiểu để chân hai bên có xi lanh phụ 

  (57)     Sáng chế đề xuất xi lanh phụ trong đó thân xi lanh có phần nhô để hạn chế vị trí phớt và 
đề xuất xe kiểu để chân hai bên có xi lanh phụ, để xả một cách dễ dàng không khí cần 
xả gom ở phía phớt của phần hạn chế. Phớt phía xi lanh (phớt sau 61) được giữ ở mặt 
trong theo phương hướng kính của thân xi lanh (34). Thân xi lanh (34) có phần nhô 
trong 52 nhô vào mặt trong theo phương hướng kính của thân xi lanh (34) này để hạn 
chế vị trí của phớt sau (61). Đường dẫn thông gió (63) được tạo ra ở phần nhô trong (52) 
để xả không khí cần xả có ở phía phớt sau (61), đường dẫn thông gió (63) này được tạo 
ra bằng cách cắt bỏ một phần của phần nhô trong (52).  
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) HAMADA, Akira (JP), OONISHI, Hidetoshi (JP), ISHIKAWA, Yasuyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất vật dụng thấm hút, vật dụng thấm hút bao gồm lõi 
thấm hút và tấm mà lõi thấm hút được đặt trên đó, bao gồm: (A) phần vận chuyển vận 
chuyển theo hướng vận chuyển tấm mà lõi thấm hút được đặt trên đó; và (B) phần uốn 
uốn tấm, theo hướng giao nhau giao với hướng vận chuyển, trong khi phần vận chuyển 
đang vận chuyển tấm, (C) phần thứ nhất của tấm, được đặt ở điểm uốn mà tại đó phần uốn 
uốn tấm theo hướng giao nhau, xa với lõi thấm hút theo hướng giao nhau, (D) phần thứ 
hai của tấm được đặt trên phía đối diện của phần thứ nhất từ lõi thấm hút, theo hướng giao 
nhau, đổ lên trên phần thứ ba được đặt trên phía lõi thấm hút từ phần thứ nhất, theo hướng 
giao nhau, bằng phần uốn uốn tấm ở điểm uốn, (E) phần uốn còn bao gồm phần điều 
chỉnh điều chỉnh hướng tiếp cận của phần thứ nhất đến lõi thấm hút, theo hướng giao 
nhau, khi phân uốn đang uốn tấm.  
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(72) ZHANG, Jiang (CN), MEYER, Colin J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm dạng liều giải phóng chậm dùng qua đường miệng 

chứa bardoxolon metyl (CDDO-Me) vô định hình 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm có giá trị Cmax rất thấp cùng với các tính chất khác, 

dược phẩm này có chứa các hạt bardoxolon metyl vô định hình, ở dạng tinh khiết hoặc ở 
dạng phân tán rắn, được trộn lẫn với các hạt chất kết dính ưa nước. Dược phẩm này có 
độ sinh khả dụng qua đường miệng cao hơn, so với chế phẩm dựa trên dạng tinh thể của 
bardoxolon metyl.  
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(72) SUZUKI, Makoto (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất lõi thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất để sản xuất lõi thấm hút. Thiết bị sản xuất này bao 
gồm: kết cấu khuôn bao gồm khuôn được tạo ra theo hình dạng lõm xuống trên mặt đã 
định và làm khuôn chuyển động theo hướng thứ nhất giao nhau với hướng chiều rộng 
của mặt đã định; ống cấp được bố trí ở vị trí đã định theo hướng thứ nhất và cấp không 
khí về phía mặt đã định từ lỗ cấp, không khí chứa vật liệu thấm hút chất dịch; thành 
phần tạo khoảng không gian được ngăn được bố trí ở vị trí đối nhau với lỗ cấp có mặt đã 
định ở giữa và tạo khoảng không gian đóng kín được ngăn cùng với mặt đã định; và ống 
hút không khí hút không khí trong khoảng không gian đóng kín từ lỗ hút nhằm điều 
chỉnh áp suất trong khoảng không gian đóng kín đến áp suất âm. Khi khuôn đi qua vị trí 
của lỗ cấp, không khí trong ống cấp được hút từ lỗ hút của phần đáy khuôn vào khoảng 
không gian đóng kín và vật liệu thấm hút chất dịch trong không khí được phân bố vào 
khuôn và nhờ đó lõi thấm hút được tạo ra. Lỗ hút của ống hút không khí được bố trí đối 
nhau với mặt đã định trong khoảng không gian đóng kín. Có ít nhất một phần kể cả ở 
trong ống hút không khí và được bố trí trong khoảng không gian đóng kín, hướng đường 
tâm của phần này có thành phần song song với hướng chuyển động trong đó khuôn được 
chuyển động ở vị trí giữa của lỗ hút.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Động cơ xe 

  (57)     Sáng chế đề cập tới động cơ xe có đầu xi lanh, khối xi lanh, thân hộp trục khuỷu trên, và 
thân hộp trục khuỷu dưới được kết hợp với nhau theo thứ tự này từ trên xuống dưới. Thân 
hộp trục khuỷu trên và thân hộp trục khuỷu dưới cùng xác định khoảng trống tiếp nhận 
để tiếp nhận trục khuỷu, trục cân bằng, trục chính và trục đầu ra. Các trục tâm của bốn 
chi tiết trục nêu trên là song song và nằm trong mặt phẳng kết hợp giữa thân hộp trục 
khuỷu trên và thân hộp trục khuỷu dưới. Do đó, khả năng lắp ráp thuận tiện được cải 
thiện, cho phép đặc tính linh hoạt hơn đối với khoảng trống bên trong của hộp trục 
khuỷu, và tạo ra tác dụng đỡ khoẻ hơn đối với tất cả các chi tiết trục.  
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(72) HINO Misutaka (JP), KOBAYASHI Isao (JP), NEGAMI Takuya (JP), URAGAMI 
Akira (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất gang 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất gang là phương pháp vận hành được ở nhiệt 

độ thấp. Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất gang bao gồm việc đốt và khử hỗn 
hợp nguyên liệu chứa tác nhân khử chứa cacbon và nguyên liệu chứa oxit sắt để sản xuất 
gang, trong đó tác nhân khử chứa cacbon có hàm lượng chất dễ bay hơi trong khoảng từ 
20 đến 60% khối lượng, chất khí được dẫn xuất từ tác nhân khử chứa cacbon là chất khí 
khí CO-CO2-H2 và phương pháp bao gồm việc tạo Fe3C rắn bằng cách đốt hỗn hợp 
nguyên liệu trong môi trường chứa chất khí CO-CO2-H2, làm nóng chảy Fe3C và thấm 
cacbon vào gang khử qua Fe3C nóng chảy.  
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(75) 1. PATEL, DINESH, SHANTILAL  (IN) 
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11/12 Udyog Nagar, S V Road, Goregaon (W), Mumbai 400 104, India 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm có tác dụng giải phóng kéo dài chứa hợp chất được 

chọn từ nhóm các chất làm giảm căng cơ tác động tập trung 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm có tác dụng giải phóng kéo dài chứa Tolperison và/hoặc 

Eperison và/hoặc muối dược dụng của chúng và quy trình bào chế chế phẩm này. Chế 
phẩm có tác dụng giải phóng kéo dài theo sáng chế chứa Tolperison và Eperison ở dạng 
đơn lẻ hoặc ở dạng kết hợp hoặc theo cách khác, ở dạng kết hợp với các dược chất khác 
được chọn từ các chất có tác dụng giảm đau, hạ sốt, bảo vệ thần kinh, các chất giảm 
căng cơ khác mà có thể được bào chế ở dạng liều cố định hoặc ở dạng kit kết hợp để sử 
dụng qua đường miệng. Chế phẩm này thích hợp để sử dụng một lần mỗi ngày cho động 
vật có vú và có tác dụng giải phóng kéo dài và duy trì liên tục đến 24 giờ, giúp làm giảm 
tần suất dùng liều. Theo đó, chế phẩm này chứa lượng hữu hiệu có tác dụng điều trị 
bệnh của hoạt chất, polyme làm chậm giải phóng hoạt chất và các tá dược dược dụng 
khác.  
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(72) KUWANO, Seiichi (JP), ONO, Yoshio (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Tã lót dùng một lần dược cải thiện để hạn chế sự phát triển của các khe hở giữa một cặp 
cổ ống chân ngăn rò rỉ được tạo ra trên các phía tương ứng của vùng đũng và da của 
người mặc. Tã lót dùng một lần (1) có cặp cổ ống (32, 33) kéo dài theo chiều dọc A và 
có thể co giãn được dọc theo các phía tương ứng của nó. Cổ ống (32) trong số các cổ ống 
đôi bao gồm bộ phận đàn hồi thứ nhất (47) được gắn vào mép ngoài của cổ ống này. Cổ 
ống (33) trong số các cổ ống đôi bao gồm mép gần (44) được cố định vào mặt trong của 
nó và bộ phận đàn hồi thứ hai (49) được gắn vào mép tự do của nó. Ngoài ra, ít nhất một 
trong các cổ ống đôi (32, 33) còn bao gồm bộ phận đàn hồi thứ ba (60) được gắn vào đó 
trong vùng lân cận của khu vực mà trong đó mép gần (44) được cố định.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ dụng cụ dùng cho các thí nghiệm quang học và phương 

pháp thực hiện các thí nghiệm quang học bằng cách sử dụng 
bộ dụng cụ này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hoặc mô hình dùng cho các thí nghiệm khoa học liên quan 
đến quang học trong vật lý, và cụ thể hơn, bộ dụng cụ để thí nghiệm quang học. Sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp thực hiện các thí nghiệm quang học bằng cách sử dụng 
bộ dụng cụ này. Bộ dụng cụ bao gồm: chi tiết đỡ; môđun nguồn ánh sáng và môđun phát 
hiện ánh sáng được lắp vào chi tiết đỡ bằng cách sử dụng chi tiết cố định; bộ cảm biến 
ánh sáng được lắp vào môđun phát hiện ánh sáng; ít nhất một nguồn ánh sáng được lắp 
vào môđun nguồn ánh sáng; trong đó bộ cảm biến ánh sáng và nguồn ánh sáng có thể 
được cấu trúc để đối mặt với nhau với sự chỉnh thẳng hàng theo hướng trục để ghi cường 
độ ánh sáng được đo bởi bộ cảm biến ánh sáng. Bộ dụng cụ còn bao gồm chi tiết kết nối 
để kết nối môđun nguồn ánh sáng với môđun phát hiện ánh sáng để tạo ra phòng tối 
không trong suốt. Do đó, sáng chế đề xuất bộ dụng cụ để thí nghiệm quang học mà có 
thể tự động hoàn thành việc căn chỉnh quang học và tạo ra các nguồn ánh sáng ổn định. 
Ngoài ra, bộ dụng cụ có thể tạo ra môi trường không bị nhiễu loạn để đo chính xác dữ 
liệu trong các thí nghiệm quang học.  
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NISHIGAKI (JP), Takatoshi TATSUMI (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối cực và thiết bị nối dây 

  (57)    Sáng chế đề xuất khối cực để sử dụng với vỏ thiết bị có lỗ cắm, khối cực này bao gồm 
nhíp khoá dạng nhíp lá, và được cấu hình để khoá dây điện được cắm vào qua lỗ cắm 
của vỏ thiết bị; và đòn nhả để, khi được thao tác, khiến cho nhíp khoá nhả khoá dây 
điện, đòn nhả này bao gồm các bản lề được đỡ trên vỏ thiết bị tại các phía đối diện của 
nhíp khoá, và các phần dẫn động được bố trí để, khi đòn nhả được thao tác, xoay quanh 
các bản lề và đẩy vào các phần đầu ngang của nhíp khoá để nhả khoá dây điện.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm chứa dẫn xuất glucopyranosyl diphenylmetan, 

dược phẩm dạng liều chứa chúng và quy trình bào chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chất ức chế SGLT-2, dược phẩm dạng liều chứa 

chúng để điều trị các rối loạn chuyển hóa và quy trình bào chế chúng.  
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(54) Dược phẩm chứa chất ức chế SGLT-2 để điều trị bệnh tiểu đường 

typ 1, tiểu đường typ 2, suy giảm dung nạp glucoza hoặc tăng 
đường huyết 

  (57)    Sáng chế đề cập đến được phẩm chứa chất ức chế SGLT2 dùng để điều trị hoặc ngăn 
ngừa một hoặc nhiều tình trạng bệnh lý được chọn từ bệnh tiểu đường typ 1, typ 2, 
chứng suy giảm dung nạp glucoza và tăng glucoza huyết. Ngoài ra, dược phẩm này còn 
được sử dụng để ngăn ngừa hoặc điều trị rối loạn chuyển hóa và các tình trạng bệnh lý 
liên quan.  
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(71) WORLDWIDE OILFIELD MACHINE, INC.  (US) 
11809 Canemont, Houston, Texas 77035, United States of America 

(72) William LANNING (US), Robert MAKI (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Van quay có cụm cần van và phương pháp sản xuất van quay 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến van quay có cụm cần van bao gồm, thân van, thân van có lỗ cần 

van. Cần van bao gồm phần kéo dài lớn hơn lỗ cần van để nhờ đó lắp chặt cần van trong 
thân van bằng cách giới hạn chuyển động theo hướng kính ra ngoài của cần van đối với 
thân van. Chi tiết quay bao gồm các vấu trên và dưới. Các ngõng trục tách phía trên và 
dưới, có các bộ phận tách ra có thể được lồng từ các mặt đối diện của thân van, được sử 
dụng để đỡ theo cách quay được các vấu trên và dưới để cho phép chi tiết quay quay 
trong khi ngăn chuyển động dọc trục của van. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất van quay này.  
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(21) 1-2011-02453 (51) 7 C08J  9/224 
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(86) PCT/JP2010/001057     18.02.2010 (87) WO2010/095444 26.08.2010 
(30) 2009-037165     19.02.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2011 
(71) SEKISUI PLASTICS CO., LTD.   (JP) 

4-4, Nishitenma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565, Japan 
(72) Hisao NINOMIYA (JP), Hiroshi SHINOHARA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt nhựa polystyren có thể giãn nở, phương pháp sản xuất 

hạt nhựa polystyren này, phương pháp sản xuất sản phẩm đúc 
giãn nở và phương pháp sản xuất vật liệu đệm lót dùng cho 
ống Hume 

  (57)    Sáng chế đề xuất hạt nhựa polystyren có thể giãn nở để đúc giãn nở hệ số thấp, gồm 0,02 
đến 2,5 phần khối lượng amit axit béo bậc cao, và từ 0,02 đến 2,5 phần khối lượng 
triglyxerit axit béo bậc cao, xét cho 100 phần khối lượng hạt nhựa polystyren có thể giãn 
nở gồm nhựa polystyren chứa chất làm giãn nở và có đường kính hạt trung bình nằm 
trong khoảng từ 300μm đến 2500μm, các bề mặt của nó được phủ bằng amit axit béo 
bậc cao và triglyxerit axit béo bậc cao ở dạng kết hợp. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất 
phương pháp sản xuất các hạt giãn nở hệ số thấp; phương pháp sản xuất polystyren có 
thể giãn nở để đúc giãn nở hệ số thấp; phương pháp sản xuất sản phẩm đúc giãn nở hệ số 
thấp và phương pháp sản xuất vật liệu đệm lót dùng cho ống Hume.  
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Fouth Building, Longhui Industrial garden, Fuqiao industrial area, Fuyong, Baoan, 
Shenzhen, Guangdong 518000 P.R.CHINA 

(72) Wu, Dongjie (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp thực hiện việc in trực tuyến nội dung thay đổi và 

hệ thống in số hóa phức hợp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thực hiện in trực tuyến nội dung thay đổi trên các máy 

in quay và hệ thống in số hoá kết hợp; phương pháp này bao gồm các cụm in số hoá 
phun mực in nhiều màu trên các máy in quay; khối điều khiển trung tâm được lắp ráp 
sao cho các nền liên tục đi qua các vùng phun mực in của đầu in phun mực in của các 
cụm in số hoá phun mực in nhiều màu ở cùng tốc độ chuyển động như tốc độ chuyển 
động của các máy in quay; sau khi các cụm in số hoá phun mực in nhiều màu tiếp nhận 
các tín hiệu điện điều khiển thông tin mã màu, các đầu in phun mực in bắt đầu phun mực 
in và điều khiển các vị trí được xác định trước của các nền liên tục trên cơ sở các tín hiệu 
điện điều khiển vị trí in và các tín hiệu điện điều khiển thông tin nội dung in và tiến 
hành phun các từ và/hoặc các mẫu được xác định từ trước; theo các tín hiệu điện điều 
khiển mã quay, các đầu in phun mực in tiến hành phun mực in với tốc độ tương thích với 
tốc độ chuyển động của các nền liên tục. Sáng chế là đặc tính của việc in với số lượng 
lớn và thực hiện việc thay đổi nội dung in trực tuyến trên các máy in quay trên cơ sở in 
trực tuyến đồng bộ nội dung thay đổi.  
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(72) YAMAGUCHI, Hiroshi (JP), KAMO, Satoshi (JP), KUROSAWA, Takahiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm nhựa có thể lưu hóa bằng bức xạ để bọc dây dẫn, lớp 

bọc dây dẫn thu được từ chế phẩm này và dây dẫn có lớp bọc 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa để bọc dây dẫn có khả năng bám dính tốt với dây 
dẫn trung tâm cũng như có hiệu suất sản xuất tốt đối với lớp bọc và độ bền đủ. Chế 
phẩm nhựa có thể lưu hoá bằng bức xạ để bọc dây dẫn này bao gồm các thành phần (A), 
(B) và (D) sau đây:  
(A) uretan (met)acrylat có hai hoặc nhiều phần cấu trúc thu được từ polyol béo  
(B) hợp chất có cấu trúc vòng và một nhóm không bão hoà liên kết đôi  
(D) hợp chất được thể hiện bằng công thức (4a) sau đây:  
 
 

  
 
trong đó, R8 là nhóm hữu cơ hoá trị một có nhóm không bão hoà liên kết đôi, và R9 là 
nguyên tử hydro hoặc nhóm hữu cơ hoá trị một có nhóm không bão hoà liên kết đôi.  
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(72) FrÐdÐric BOSTYN (BE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hệ thống điều khiển cửa có khả năng phát hiện vật cản 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển cửa cho phép dẫn động từ vị trí ban đầu trên 
đường đi của nó theo hướng thứ nhất ở vận tốc thứ nhất (v1) cho đến vị trí cuối, hệ thống 
điều khiển này bao gồm chức năng an toàn có phương tiện để duy trì hoạt động của cửa 
dù cửa chịu va chạm với vật cản nằm trên đường đi của nó và cho phép cửa tiếp tục dịch 
chuyển ban đầu của nó một cách tự động ngay khi vật cản bị loại bỏ, nhờ thiết kế tương 
thích vận tốc dịch chuyển (v1) đủ cao của cửa với mục đích ngăn không làm hư hỏng 
cho cả vật cản và cửa bằng cách giảm vận tốc xuống vận tốc thứ ba (v3) nhỏ hơn vạn tốc 
thứ nhất (v1) khi gần tới vị trí va chạm đã được lưu trữ.  
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(72) Christian KOCH (DE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp chuyển hoá phần cặn chứa hydrocacbon bằng 

cách khuếch tán có xúc tác và thiết bị để thực hiện phương 
pháp này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị dùng để chuyển hóa chất thải chứa 
hydrocacbon bằng cách khuếch tán có xúc tác trong hai công đoạn, trong công đoạn thứ 
nhất ở nhiệt độ 120-200oC gia nhiệt bằng nhiệt thải của máy phát điện để chuyển hóa 
nguyên liệu đầu vào rắn thành chất phản ứng ở dạng huyền phù đặc và trong công đoạn 
thứ hai, để chuyển hóa chúng thành phần chưng cất giữa bằng cách thực hiện quá trình 
chuyển hóa trong một hoặc nhiều bơm chân không đối với phản ứng tạo dầu, các bơm 
này được sơn phủ bên trong và được trang bị đệm thủy lực.  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Shuji HIRAYAMA (JP), Takahiro TO (JP), Takeru KOBAYASHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu khởi động đạp chân và phương pháp chế tạo cơ cấu khởi 

động đạp chân 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu khởi động đạp chân, trong đó độ bền của phần ăn khớp giữa 

bánh răng chạy không và bánh răng khởi động được nâng cao và các bánh răng không 
được tạo ra có kích thước lớn, và phương pháp chế tạo cơ cấu khởi động đạp chân. Cơ 
cấu khởi động đạp chân (30) bao gồm bánh cóc khởi động (21a) tạo ra ở trục khủy của 
động cơ đốt trong, bánh răng khởi động bị động (31) ăn khớp với/nhả khớp ra khỏi bánh 
cóc khởi động (21a), bánh răng khởi động chủ động (32) ăn khớp với bánh răng khởi 
động bị động (31), và lò xo phản hồi đẩy bánh răng khởi động chủ động (32) theo chiều 
nhất định, động cơ đốt trong này được khởi động bằng cách làm cho cần khởi động (34) 
được xoay. Bánh răng khởi động chủ động (32) được tạo ra có đoạn cữ chặn (40) tạo ra 
bằng cách hàn trên chân răng (32b) của nó ở phía vị trí trở về của nó, độ cứng bên trong 
của đoạn cữ chặn (40) được tạo ra thấp hơn so với độ cứng bên trong của bánh răng khởi 
động bị động (31).  
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(72) RYOU, Ki Tae (KR), YOU EUNG-DAE (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kẹp đàn hồi để cố định thanh ray đường sắt và phương pháp 

lắp đặt kẹp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kẹp đàn hồi để cố định thanh ray đường sắt. Kẹp đàn hồi để cố định 

thanh ray đường sắt bao gồm phần hình cung chính, phần hình cung trước thứ nhất, phần 
chân thứ nhất, phần hình cung trước thứ hai, và phần chân thứ hai. Phần hình cung chính 
có đầu trước được chèn vào trong vai kẹp của tấm đế hoặc tà vẹt. Phần hình cung trước 
thứ nhất mở rộng liền khối từ phần hình cung chính và được tạo uốn cong lên trên theo 
hướng xiên. Phần chân thứ nhất mở rộng liền khối từ phần hình cung trước thứ nhất và 
có đáy tiếp xúc với đỉnh của chân ray của thanh ray. Phần hình cung trước thứ hai mở 
rộng liền khối từ phần chân thứ nhất và được tạo cong lên trên theo hướng xiên. Phần 
chân thứ hai mở rộng liền khối từ phần hình cung trước thứ hai và có phần trên của đầu 
trước với đỉnh của tiếp xúc với đáy của phần hình cung chính.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Hệ thống khảo sát sự di chuyển của nước trong đất 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống khảo sát sự di chuyển của nước trong đất (1), hệ thống này 
bao gồm:  
- khoang chứa (5) được thiết kế để chứa được thể tích đất xác định, khoang chứa này kéo 
dài theo phương thẳng đứng (Z) giữa đáy (10) và mặt trên mở (12),  
- cơ cấu thu hồi nước thâm nhập vào (15) được đặt trong khoang chứa (5), nằm cách xa 
mặt trên mở (12) để nhận ít nhất một phần nước chảy trong thể tích đất, cơ cấu thu hồi 
nước thâm nhập vào (15) bao gồm đường dẫn (16) được đặt ở đáy (10) của khoang chứa 
(5), đáy (10) được tạo thích hợp để hội tụ về phía đường dẫn (16),  
- cơ cấu thu hồi nước của dòng chảy (25) được đặt để nhận ít nhất một phần nước mà bề 
mặt trên của thể tích đất nhận vào.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ có thể kết tủa bằng điện chứa chất phụ gia kiểm 

soát vết lõm và phương pháp sản xuất chất phụ gia này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ có thể kết tủa bằng điện chứa chất phụ gia kiểm soát 

vết lõm. 
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(72) LI, Jun (CN), ZHANG, Liyang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây chuyền xử lý thép dải mềm dẻo thích hợp để sản xuất các 

thép có độ bền cao khác nhau 
  (57)     Sáng chế đề cập đến công nghệ xử lý nhiệt và xử lý bề mặt thép dải, cụ thể là dây 

chuyền xử lý thép dải mỏng mềm dẻo thích hợp để sản xuất các thép có độ bền cao khác 
nhau, trong đó dây chuyền xử lý này tích hợp việc sản xuất các thép có độ bền cao khác 
nhau trong thiết bị riêng dùng cho việc sản xuất mềm dẻo. Bằng cách đó, việc sản xuất 
tấm mạ bằng cách nhúng nóng, tấm cán nguội chung và tấm ủ mạ, và việc sản xuất tấm 
mạ điện Zn hoặc Ni, đặc biệt là tấm cán nguội có độ bền siêu cao, tấm mạ điện kẽm và 
tấm mạ bằng cách nhúng nóng cũng như tấm ủ mạ được tích hợp trong thiết bị riêng 
dùng cho việc sản xuất mềm dẻo.  
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Yiming (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây chuyền xử lý thép dải mềm dẻo thích hợp để sản xuất các 

loại thép dải có độ bền cao khác nhau 
  (57)     Sáng chế đề cập đến công nghệ xử lý nhiệt và xử lý bề mặt thép dải, cụ thể là dây 

chuyền xử lý thép dải mỏng mềm dẻo thích hợp để sản xuất thép có độ bền cao khác 
nhau, trong đó dây chuyền xử lý này tích hợp việc sản xuất thép có độ bền cao khác 
nhau trong thiết bị riêng dùng cho việc sản xuất mềm dẻo.  

 
  
 
 

 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
123 

(11) 29099 
(21) 1-2011-02540 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

25/00,  29/00,  13/00 
(22) 17.03.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/IB2010/000553      17.03.2010 (87) WO 2010/109287 30.09.2010 
(30) 665/MUM/2009 23.03.2009 IN 

61/171,355 21.04.2009 US 
2211/MUM/2009 23.09.2009 IN 
2212/MUM/2009 23.09.2009 IN 
61/251,944 15.10.2009 US 
61/253,263 20.10.2009 US 
2891/MUM/2009 15.12.2009 IN 
2892/MUM/2009 15.12.2009 IN 
61/294,463 12.01.2010 US 
61/300,241 01.02.2010 US 

(71) GLENMARK PHARMACEUTICALS, S. A.  (CH) 
Chemin de la Combetta 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, Switzerland 

(72) CHAUDHARI, Sachin, Sundarlal (IN), KUMAR, Sukeerthi (IN), THOMAS, Abraham 
(IN), PATIL, Nisha, Parag (IN), KADAM, Ashok, Bhausaheb (IN), DESHMUKH, 
Vishal, Govindrao (IN), DHONE, Sachin Vasantrao (IN), CHIKHALE, Rajendra, 
Prakash (IN), KHAIRATKAR-JOSHI, Neelima (IN), MUKHOPADHYAY, Indranil 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất pyrimidindion ngưng tụ làm chất điều biến phân họ 

ankyrin của điện thế thụ thể tạm thời 1 (TRPA1) và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất pyrimiđindion ngưng tụ có công thức (I) làm các chất điều 
biến TRPA (phân họ ankyrin của điện thế thụ thể tạm thời). Cụ thể, hợp chất theo sáng 
chế hữu dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh, tình trạng bệnh và/hoặc các rối loạn được 
điều biến bởi TRPA1 (phân họ ankyrin của điện thế thụ thể tạm thời 1). Sáng chế cũng 
đề cập đến các quy trình để điều chế hợp chất theo sáng chế, sản phẩm trung gian được 
sử dụng trong quá trình tổng hợp chúng, dược phẩm chứa chúng, và hợp chất để điều trị 
hoặc ngăn ngừa bệnh, các tình trạng bệnh và/hoặc các rối loạn được điều biến bởi 
TRPA1.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất thienopyrimidindion làm chất điều biến phân họ 

ankyrin của điện thế thụ thể tạm thời 1 (TRPA1) và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập tới dẫn xuất thienopyrimidindion làm chất điều biến TRPA (phân họ 
ankyrin của điện thế thụ thể tạm thời). Cụ thể, hợp chất theo sáng chế hữu dụng để điều 
trị hoặc ngăn ngừa các bệnh, các tình trạng bệnh và/hoặc các rối loạn được điều biến bởi 
TRPA1 (phân họ ankyrin của điện thế thụ thể tạm thời 1). Sáng chế cũng được đề cập 
đến các quy trình để điều chế hợp chất này, các sản phẩm trung gian được sử dụng để 
tổng hợp chúng, dược phẩm chứa chúng, và hợp chất để sử dụng để điều trị hoặc ngăn 
ngừa các bệnh, các tình trạng bệnh và/hoặc các rối loạn được điều biến bởi TRPA1.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất furopyrimidindion làm chất điều biến phân họ 

ankyrin của điện thế thụ thể tạm thời 1 (TRPA1) và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất furopyrimidindion làm chất điều biến TRPA (phân họ 
ankyrin của điện thế thụ thể tạm thời). Cụ thể, hợp chất theo sáng chế hữu dụng để điều 
trị hoặc ngăn ngừa các bệnh, các tình trạng bệnh và/hoặc các rối loạn được điều biến bởi 
TRPA1 (phân họ ankyrin của điện thế thụ thể tạm thời 1). Sáng chế cũng đề cập đến quy 
trình để điều chế hợp chất theo sáng chế, các sản phẩm trung gian được sử dụng trong 
việc tổng hợp chúng, dược phẩm chứa chúng, và hợp chất để điều trị hoặc ngăn ngừa các 
bệnh, các tình trạng bệnh và/hoặc các rối loạn được điều biến bởi TRPA1.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất isothiazolo-pyrimidindion làm chất điều biến phân 

họ ankyrin của điện thế thụ thể tạm thời 1 (TRPA1) và dược 
phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất isothiazolo[3,4-d] pyrimiđindion và isothiazolo[5,4-d] 
pyrimidindion các chất điều biến TRPA (phân họ ankyrin của điện thế thể tạm thời). Cụ 
thể, hợp chất theo sáng chế này là hữu dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh, tình trạng 
bệnh và/hoặc rối loạn được điều biến bởi TRPA1 (phân họ ankyrin của điện thế phụ thể 
tạm thời 1). Sáng chế cũng đề cập đến các quy trình điều chế hợp chất này, các hợp chất 
trung gian được sử dụng trong việc tổng hợp chúng, dược phẩm của chúng, và hợp chất 
để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh, tình trạng bệnh và/hoặc rối loạn được điều biến bởi 
TRPA1.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
127 

(11) 29103 
(21) 1-2011-02555 (51) 7 F02D  41/14 
(22) 26.09.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 099132371 24.09.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Ting Wei SHIH (TW), Chao-Jen CHU (TW), Yu-Ren WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều khiển động cơ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống điều khiển động cơ để hiệu chỉnh mức nhiên liệu động cơ 
bao gồm bộ cảm biến oxy, vòi phun nhiên liệu, bộ cảm biến vị trí ga, bộ cảm biến tốc độ 
động cơ và bộ điều khiển điện tử lần lượt được nối với các bộ phận nêu trên. Khi vị trí ga 
cao hơn 50%, hoặc tốc độ của động cơ cao hơn 6000 vòng/phút, và điện áp đầu ra của 
bộ cảm biến oxy thấp hơn 0,3V, bộ điều khiển điện tử đưa ra một tín hiệu để điều khiển 
vòi phun nhiên liệu gia tăng mức nhiên liệu. Như vậy, hệ thống theo sáng chế cho phép 
ngăn không cho nhiệt độ hoạt động của động cơ hoặc khí xả quá cao dẫn đến các vấn đề 
là động cơ, ống xả khí và bộ chuyển đổi xúc tác bị đốt cháy dễ dàng. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập tới phương pháp điều khiển động cơ.  
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(71) AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, INC.  (US) 

222 Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey 08865, United States of America 
(72) Chien-Pin S. Hsu (US), Glenn Westwood (US), William R. Gemmill (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm làm sạch trên cơ sở dung môi hữu cơ có tính axit và 

quy trình làm sạch thiết bị vi điện tử bằng cách sử dụng chế 
phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch để làm sạch thiết bị vi điện tử hoặc nano điện 
tử, chế phẩm làm sạch này bao gồm axit HF là hợp chất florua duy nhất trong chế phẩm, 
ít nhất một dung môi chính được chọn từ nhóm gồm có các sulfon và selenon, ít nhất 
một dung môi phụ trợ là rượu polyhydroxyl alkyl hoặc aryl có các vị trí liên kết hoặc tạo 
phức với ion kim loại, và nước, và tùy ý ít nhất một hợp chất ức chế ăn mòn là các axit 
phosphonic và chế phẩm theo sáng chế không chứa các amin, bazơ và muối khác. Sáng 
chế cũng đề cập đến quy trình sử làm sạch các thiết bị vi điện tử bằng cách sử dụng chế 
phẩm làm sạch này.  
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(54) Hợp chất quinazolindion dùng để bào chế thuốc phòng ngừa 

và/hoặc điều trị bệnh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) ở dạng bazơ, hyđrat hoặc solvat, hoặc hỗn 

hợp của chúng, dùng làm thuốc hoặc dùng để bào chế thuốc điều trị và/hoặc phòng ngừa 
các rối loạn liên quan đên hệ thần kinh trung ương (viết tắt là CNS) và/hoặc liên quan 
đến hệ thần kinh ngoại biên (viết tắt là PNS).  
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(72) ONISHI, Yasuhiro (JP), YAMADA, Eiichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống tách chất xúc tác 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống tách chất xúc tác bao gồm: lò phản ứng trong đó 
hydrocacbon được tổng hợp bằng phản ứng hóa học của khí tổng hợp chứa khí cacbon 
monoxit và khí hydro làm các thành phần chính, và huyền phù chứa chất xúc tác có các 
hạt chất xúc tác rắn được tạo huyền phù trong chất lỏng; bộ lọc tách hydrocacbon và 
huyền phù chứa chất xúc tác, và thiết bị tách khí-lỏng mà tách hydrocacbon lỏng chảy ra 
từ bộ lọc thành hydrocacbon dạng khí và hydrocacbon lỏng.  
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(72) STEFAN, Madalina Andreea (RO), SCHIERLE-ARNDT, Kerstin (DE), HUBER, 

Guenther (DE), HAASS, Frank (DE), BLACKBURN, John Stuart (GB), JONES, Ivor 
Wynn (GB), STACKPOOL, Francis (GB), HEAVENS, Stephen (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Môđun nhiệt điện có nền cách điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất môđun nhiệt điện bao gồm chuỗi các chất bán dẫn loại p và n được nối 
nối tiếp nhau bởi các bộ phận tiếp xúc dẫn điện, các bộ phận tiếp xúc dẫn điện tiếp xúc 
với nền có độ dẫn nhiệt từ trung bình đến cao được cách điện khỏi các bộ phận tiếp xúc 
dẫn điện bởi lớp bề mặt bền bao gồm vật liệu gốm.  
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(72) LAU, Leo W. M (CA), YANG, De-Quan (CA), TREBICKY, Tomas (CA), NIE, Heng 
Yong (CA) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp sản xuất các phân tử hydro siêu nhiệt và phương 

pháp phá vỡ  chọn lọc liên kết C-H và/hoặc Si-H của phân tử 
trong hoặc trên các bề mặt cơ chất 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hydro phân tử siêu nhiệt và sử dụng nó để 
phá vỡ có chọn lọc liên kết C-II hoặc Si-H mà không làm gãy các liên kết khác. Duy trì 
plasma hydro và proton được tách bằng điện trường để gia tốc chung đến một động năng 
thích hợp. Proton đi vào vùng dịch chuyển để va chạm với phân tử hydro ở pha khí. các 
đợt va chạm tạo ra luồng lớn các hydro phân tử quá nhiệt với thông lượng lớn hơn rất 
nhiều lần so với dòng proton tách được từ plasma hydro. Tỷ lệ thông lượng nhỏ nhất của 
phân tử hydro quá nhiệt so với proton được kiểm soát bởi áp suất hydro trong vùng dịch 
chuyển, và bằng độ dài của vùng dịch chuyển. Năng lượng tách proton được chia với 
phân tử siêu nhiệt sao cho năng lượng trung bình của hydro phân tử siêu nhiệt được kiểm 
soát bởi năng lượng tách của proton và tỷ lệ thông lượng nhỏ nhất. Vì hạt hydro phân tử 
siêu nhiệt được bắn ra không mang điện tích, thông lượng hydro siêu nhiệt có thể được 
sử dụng để biến đổi kết cấu bề mặt của cả sản phẩm cách điện và dẫn diện. Khi phương 
pháp tạo dòng hydro phân tử siêu nhiệt được sử dụng để bắn phá phân tử hữu cơ tiền 
thân (silic hoặc phân tử silan) có ác tính chất hóa học mong muốn trên cơ chất liên kết 
(C-H hoặc Si-H bị phá vỡ chọn lọc do tính chọn lọc động năng của năng lượng nhận 
được từ đạn hydro phân từ siêu nhiệt đến nguyên tử hydro trong phân tử tiền thân. Phản 
ứng liên kết chéo tạo ra lớp phân tử ổn định có lượng liên kết chéo kiểm soát được và 
duy trì các chức năng hóa học mong muốn của phân tử tiền thân.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ cấp nguồn dùng cho xe ô tô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ cấp nguồn dùng cho xe ô tô, trong đó bộ cấp nguồn này được 
lắp trong ổ cắm mồi thuốc của xe ô tô nơi có dải lưỡng kim được cố định, để cấp nguồn 
cho các thiết bị trên xe, và bao gồm: cực âm tiếp xúc với mặt trong của ổ mồi thuốc để 
cấp dòng âm cực; cực dương tiếp xúc với dải lưỡng kim trong ổ cắm mồi thuốc để cấp 
dòng dương cực; thân chính có bề mặt ngoài mà trên đó bộ cực âm được lắp cố định, bề 
mặt trong trên đó cực dương được lắp có thể trượt, và cầu chì lắp với bộ đầu nối điện cực 
dương; và lò xo được lắp trên bề mặt trong của thân chính theo cách sao cho bao quanh 
cực dương và khôi phục vị trí của cực dương nhờ vào lực đàn hồi của lò xo. Theo sáng 
chế, cực dương có vùng tiếp xúc với dải lưỡng kim được tối đa hóa để nhận được dòng 
dương cực nhờ vào dải lưỡng kim, và cực dương được bố trí tách khỏi bu lông cố định 
dải lưỡng kim, do đó ngăn chặn sự ăn mòn bu lông và có khả năng cung cấp nguồn ổn 
định hơn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) dẫn xuất pyridin và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất dẫn xuất pyridin mới hoặc este dược dụng của nó, hoặc muối 
dược dụng của chất dẫn xuất hoặc este này, mà có tác dụng làm giảm glucoza huyết 
tuyệt vời hoặc điều trị và/hoặc phòng ngừa sự khởi phát của các rối loạn chuyển hoá 
carbohydrat hoặc lipit hoặc bệnh do thụ thể hoạt hóa yếu tố tăng sinh peroxisom  
(PPAR) γ gây ra. Hợp chất có công thức chung (I):  
[Công thức hoá học 1] 
 
 

  
 
trong đó R là nhóm pyridyl được thế bằng từ 1 đến 3 nhóm độc lập được chọn từ nhóm 
phần tử thế A, và nhóm phần tử thế A là nguyên tử halogen, nhóm C1-C6 alkyl và nhóm 
C1-C6 alkoxyl hoặc este dược dụng của nó, hoặc muối dược dụng của hợp chất hoặc 
este này.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
135 

(11) 29111 
(21) 1-2011-02637 (51) 7 H01L  35/32 
(22) 30.03.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/EP2010/054199 30.03.2010 (87) WO/2010/115776 14.10.2010 
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STACKPOOL, Francis (GB), HEAVENS, Stephen (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật liệu nhiệt điện được phủ lớp bảo vệ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu nhiệt điện có hình dạng để tạo thành một bộ phận của 
môđun nhiệt điện, trong đó vật liệu nhiệt điện này được phủ lớp bảo vệ để ngăn chặn sự 
phá hủy do độ ẩm, oxy, hóa chất hoặc ứng suất nhiệt.  
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(72) PFAU, Roland (DE), ARNDT, Kirsten (DE), DOODS, Henri (NL), KLINDER, Klaus 

(DE), KUELZER, Raimund (DE), LUBRIKS, Dimitrijs (UA), MACK, Juergen (DE), 
PELCMAN, Benjamin (SE), PRIEPKE, Henning (DE), ROENN, Robert (SE), 
STENKAMP, Dirk (DE), SUNA, Edgars (LV) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 3H-imidazo[4,5 -C]pyridin-6-carboxamit làm chất 

chống viêm và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức I  

 

  
 
trong đó A, L, M, Q2, Q3, Q4, R1, R5, Ra, Rb, Rc, W, X, Y, Z1, Z2, Z3 được xác định trong 
bản mô tả, muối của chúng, đặc biệt là muối , cụ thể chấp nhận được về mặt sinh lý của 
chúng.  
Các hợp chất này có lợi ích tiềm tàng trong điều trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh viêm và tình 
trạng bệnh lý đi kèm, cụ thể để điều trị và/hoặc ngăn ngừa chứng đau.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này và quy trình điều 
chế chúng.  
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174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) BARBAGALLO Elodie (FR), LEGEAY Carole (FR), RINALDI-CARMONA Murielle 

(FR), ROUX Pascale  (FR), VERNHET Claude  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) hợp chất 1-alkylxinolin-4(1H)-on được thế, quy trình điều chế 

chúng và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) trong đó: X là gốc (C2-C5)alkylen hoá 

trị hai mà chưa được thế hoặc được thế một lần hoặc nhiều lần bằng nhóm Alk; R1 là 
phenyl, naphtyl, pyridyl, 1-benzothienyl hoặc 1,3-benzodioxolyl; R2 là nguyên tử hydro, 
nguyên từ halogen, nhóm Alk, nhóm OAlk hoặc là nhóm được chon từ -S-Alk, -SO-Alk, 
- SO2-Alk, -CO-N(R4)-Alk, -N(R4)SO2-Alk, -N(R4)CO-Alk, -N(R4)SO2-N(Alk)2; R3 là 
nguyên từ hydro, nguyên tử halogen, nhóm Alk hoặc nhóm OAlk; R4 là nguyên tử hydro 
hoặc một (C1-C4)alkyl; Alk là (C1-C4)alkyl chưa được thế hoặc được thế. Sáng chế cũng 
đề cập đến quy trình điều chế chúng và và dược phẩm chứa chúng để điều trị bệnh.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe chạy điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe chạy điện cho phép dễ dàng bắt đầu chuyển động ngay cả khi có tải 
trọng lớn tác động lên động cơ, và xe này không tạo ra lực cản chuyển động quay của 
động cơ điện khi dắt xe. Cơ cấu nối/ngắt được bố trí giữa động cơ điện (50) và cơ cấu 
giảm tốc (70) để chuyển đổi việc truyền lực dẫn động quay từ trạng thái ngắt sang trạng 
thái nối khi động cơ điện (50) quay với tốc độ quay bằng hoặc lớn hơn tốc độ quay định 
trước. Cơ cấu nối/ngắt là khớp ly hợp ly tâm (40). Đòn lắc (12) có kết cấu dạng nhô ra, 
được đỡ chỉ ở phía bên trái theo chiều rộng xe, sao cho khớp ly hợp ly tâm (40), động cơ 
điện (50), và cơ cấu giảm tốc (70) được bố trí theo thứ tự này từ phía bên trái theo chiều 
rộng xe.  
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(54) Chất pha loãng hydrocacbon, chế phẩm chứa chất pha loãng 

này và chế phẩm chứa polyme hoặc nhựa được pha loãng bằng 
chất pha loãng này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất pha loãng hydrocacbon để pha loãng polyme chất pha loãng 
này có, điểm rót đông đặc dưới -15oC theo tiêu chuẩn ASTM D97, có điểm sôi nằm 
trong khoảng từ 280 đến 450oC, chứa các isoparafin với lượng lớn hơn 50% khối lượng, 
và naphten với lượng tối đa 40% khối lượng, và được tạo thành từ hỗn hợp các 
hydrocacbon có điểm sôi trên 200oC, hỗn hợp các hydrocacbon này thu được bằng cách 
chưng cất các phần chưng dầu diezen đã loại sáp bằng hydro.  
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(US), XU, Zhenrong (CN), YUAN, Jing (CN), ZHENG, Yajun (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất ức chế beta-secretaza và dược phẩm chứa hợp chất này

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức : 
 

  
 
hoặc muối dược dụng của chúng. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa các hợp 
chất này.  
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(72) IWAMA, Marie (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nhiên liệu dạng lỏng và hệ thống sản 

xuất nhiên liệu này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nhiên liệu dạng lỏng mà trong đó tổng hợp 

hydrocacbon từ khí tổng hợp bằng phản ứng tổng hợp Fisher-Tropsch và sản xuất nhiên 
liệu dạng lỏng bằng cách sử dụng hydrocacbon tổng hợp được này, phương pháp theo 
sáng chế bao gồm các bước : xử lý sơ bộ hydrocacbon với sự có mặt của khí hydro bằng 
cách sử dụng chất xúc tác, trong đó ít nhất một kim loại được chọn từ các kim loại thuộc 
Nhóm 6, 7, 8, 9, 10, 11, và 14 của Bảng hệ thống tuần hoàn được tải lên trên chất mang; 
và xử lý bằng hydro các hydrocacbon bằng cách sử dụng chất xúc tác dùng cho xử lý 
bằng hydro sau bước xử lý sơ bộ nêu trên.  
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(30) 61/161,162     18.03.2009 US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Julius FARKAS (US), Charles P. JAKOBS (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Polyuretan dẻo nóng, các sản phẩm được làm từ nó và quy 

trình sản xuất chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến polyuretan dẻo nóng là sản phẩm phản ứng của (1) chất trung gian 

polyeste có nhóm hydroxyl ở cuối mạch, (2) polylsoxyanat, và (3) chất phát triển mạch 
glycol, trong đó chất trung gian polyeste có nhóm hydroxyl ở cuối mạch chứa các đơn vị 
lặp dẫn xuất từ 1,3-propylen glycol và axit dicarboxylic; trong đó chất trung polyeste có 
nhóm hydroxyl ở cuối mạch có trọng lượng phân tử trung bình số nằm trong khoảng từ 
500 đến 10.000; và trong đó polyuretan dẻo nóng có các đoạn cứng là sản phẩm phản 
ứng của polyisoxyanat và chất phát triển mạch glycol. Polyuretan dẻo nóng này đặc 
trưng ở chỗ có xu hướng bị mờ được giảm mạnh. Đặc trưng này rất được mong muốn 
trong các ứng dụng mà cần có độ trong suốt cao, do  hiện tượng bị mờ làm cho các sản 
phẩm chứa Polyuretan dẻo nóng có vẻ bề ngoài bị phủ mờ hoặc bị mờ. Hiện tượng bị mờ 
cũng có thể làm giảm khả năng liên kết chặt bằng chất kết dính của sản phẩm làm từ 
polyuretan dẻo nóng với sản phẩm khác. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến các sản 
phẩm được làm từ polyuretan dẻo nóng và quy trình sản xuất chúng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình điều chế các dẫn xuất amin hoạt quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất công nghiệp các dẫn xuất amin hoạt quang có độ 
tinh khiết cao đạt hiệu suất cao trong khi ức chế sự tạo thành các sản phẩm phụ, bao gồm 
bước khử không đối xứng (E)-2-(1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan- 8-
yliden)etylamin, khử có xúc tác sản phẩm thu được ở nhiệt độ phản ứng nằm trong 
khoảng từ 40 đến 100oC và độ pH nằm trong khoảng từ 3 đến 9, propionyl hóa (S)-2-
(1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl)etylamin thu được, và sau đó kết tinh 
hỗn hợp phản ứng.  
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(72) Yuji KATOH (JP), Tsutsumi NAKAMURA (JP), Kohji OGATA  (JP), Masaaki 

FURIHATA  (JP), Toshiharu TAKAI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị quản lý công đoạn hàn, hệ thống quản lý công đoạn 

hàn, phương pháp quản lý công đoạn hàn, và thiết bị đầu cuối 
cho công đoạn hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quản lý công đoạn hàn khác biệt nhờ có bảng đặc tính kỹ 
thuật mối hàn 101a) kết hợp với các chất lượng vật liệu ống và các phương pháp thực 
hiện hàn như các đặc tính kỹ thuật mối hàn ống trong kết cấu xây dựng nhà máy có các 
mối hàn, bảng phương pháp thực hiện hàn (101c) kết hợp với các nhóm kim loại cơ bản 
mà ở đó các chất lượng vật liệu được theo phân loại, các nhóm chất liệu hàn mà ở đó các 
chất liệu hàn dùng để hàn được phân loại, và các nhóm phương pháp hàn mà ở đó các 
phương pháp thực hiện hàn được phân loại với các phương pháp thực hiện hàn, bảng xác 
định chất liệu hàn (101f) để kết hợp các nhóm vật liệu cơ sở và các nhóm chất liệu hàn 
với các chất liệu hàn, và hệ thống xác định chất liệu hàn (105); thu thập phương pháp 
thực hiện hàn và chất lượng vật liệu của mối hàn mong muốn từ bảng đặc tính kỹ thuật 
mối hàn (101a), thu thập nhóm chất liệu hàn của nó từ bảng phương pháp thực hiện hàn 
(101c), và xác định chất liệu hàn của mối hàn từ bảng xác định chất liệu hàn (101f) dựa 
vào chất lượng vật liệu của nhóm vật liệu cơ bản và nhóm chất liệu hàn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị tách cacbon đioxit từ khí thải 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tách cacbon đioxit từ khí thải và tái sử dụng 

nó làm khí nhiên liệu mà không gây phát thải, bao gồm các bước: chia nguồn khí đỉnh lò 
thành khí quy trình và khí thải; trộn khí quy trình với hyđrocacbon và nạp khí tiếp liệu 
thu được vào lò reforming để reforming khí tiếp liệu này và tạo ra khí khử; và nạp ít nhất 
một phần khí thải vào thiết bị lọc khí cacbon đioxit để loại ra ít nhất một phần cacbon 
đioxit từ khí thải và tạo ra khí nghèo cacbon đioxit mà khí này được trộn với khí khử. 
Tùy ý, phương pháp theo sáng chế cũng bao gồm bước nạp ít nhất một phần khí thải vào 
thiết bị lọc khí cacbon đioxit để loại ra ít nhất một phần cacbon đioxit từ khí thải và tạo 
ra khí đốt sau khi bổ sung hyđrocacbon mà được nạp vào trong lò reforming. Tùy ý, 
nguồn khí và khí khử là khí có liên quan tới quy trình khử hoá trực tiếp để chuyển hoá 
oxit sắt thành sắt kim loại trong lò khử hoá dùng khí khử này, tùy ý sau một số biến đổi, 
và tạo ra nguồn khí.  
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(54) Phương pháp điều chế hợp chất diazaindol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất diazaindol bằng phương pháp vòng 
hóa Chichibabin. Cụ thể, phương pháp này hữu ích để điều chế hợp chất có công thức I:  

 
 

  
 
                                                                   hợp chất I. 
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Hazel Anne (GB), HUDSON, Douglas (US), CHIM, Sim Lai (HK) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý hợp đồng bảo hiểm dựa trên 

điện toán đám mây, và công cụ quản trị kinh doanh liên quan 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống để xử lý hợp đồng bảo hiểm dựa trên điện toán đám mây 

bao gồm máy chủ xác minh và công cụ quản trị kinh doanh. Máy chủ xác minh có thề 
nhận đơn bảo hiểm điện tử kết hợp dữ liệu bảo hiểm và chữ ký điện tử, và địa chỉ hộp 
thư điện tử, kiểm tra liệu đơn bảo hiểm điện tử có thỏa mãn điều kiện bảo hiểm hay 
không, và tạo ra và gửi hợp đồng bảo hiểm điện tử đến địa chỉ hộp thư điện tử khi điều 
kiện bảo hiểm được thỏa mãn. Công cụ quản trị kinh doanh có thể nhận đầu vào của dữ 
liệu bảo hiểm, chữ ký điện tử và địa chỉ hộp thư điện tử, tạo ra đơn bảo hiểm điện tử kết 
hợp dữ liệu bảo hiểm và chữ ký điện tử, và truyền đơn bảo hiểm điện tử và địa chỉ hộp 
thư điện tử đến máy chủ xác minh thông qua đơn vị liên lạc.  
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(72) NAPIER, James, J. (US), CALIFANO, Jean-Christophe (US), BECKER, Calvin, L. 

(US), YU, Su, Chien (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất kháng virut 

  (57)    Sáng chế đề cập đến (a) quy trình điều chế hợp chất (E)-N-(4-(3-tert-butyl=5-(2,4-
dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-2-metoxystyryl)phenyl)metansulfonamit và các 
muối của nó mà, các hợp chất này, không kể những hợp chất khác, là hữu dụng để điều 
trị bệnh viêm gan C do virut (HCV); (b) các chất trung gian hữu ích dùng cho quy trình 
chế hợp chất này và các muối của nó; và (c) dược phẩm chứa hợp chất này hoặc các 
muối của nó.  
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(21) 1-2011-02826 (51) 7 G01N  33/68,  33/50,  33/574 
(22) 23.03.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/EP2010/053755 23.03.2010 (87) WO/2010/108908 30.09.2010 
(30) 09305256.1      24.03.2009 EP 
(71) TRANSGENE SA  (FR) 

Boulevard Gonthier d'Andernach Parc d'Innovation CS80166 F-67405 Illkirch 
Graffenstaden Cedex (FR) 

(72) ACRES, Bruce (CA), MARIE-BASTIEN, Borangere (FR) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp xác định hiệu quả của việc điều trị bệnh ung thư 

và kit dùng trong phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực liệu pháp miễn dịch và cụ thể là đề cập đến phương pháp 

xác định hiệu quả của việc điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch. Các phương pháp 
theo sáng chế bao gồm xác định chỉ số sinh học đặc hiệu tại một số thời điểm sau khi 
bắt đầu điều trị bằng liệu pháp miễn dịch để đánh giá hiệu quả lâm sàng của phương 
pháp điều trị này. Sáng chế cũng đề cập đến kit dùng trong phương pháp xác định hiệu 
quả của việc điều trị theo sáng chế.  
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(86) PCT/JP2010/054604      17.03.2010 (87) WO/2010/110154 30.09.2010 
(30) 2009-070155      23.03.2009 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan 
(72) TOMITA, Mina (JP), OKUDA, Yasuyuki (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (1A) có bộ phận thấm hút (4) trên đường tâm 
trải dài giữa phần phía sau (A) và phần phía trước (B) và phần thấm hút dạng lớp (7) 
trong các dải ở eo (6a) và (6b). Phần thấm hút dạng lớp (7) có lớp thấm hút bên trong 
(71) và an lớp thấm hút bên ngoài (72) trên mặt đối diện vải của lớp thấm hút bên trong 
(71). Lớp thấm hút bên ngoài (72) có khả năng mao dẫn chất lỏng lớn hơn lớp thấm hút 
bên trong (71). Lớp thấm hút bên trong (71) và lớp thấm hút bên ngoài (72) được bố trí 
trong vừng ở eo (A1) chứa một vùng mở rộng giữa mép (61) của dải ở eo (6a) trong phần 
phía sau (A) và mép (41) của bộ phận thấm hút (4). Dải ở eo (6a) có các phần bị co tạo 
ra bởi các phần co giãn eo (8) được liên kết trong trạng thái kéo căng theo phương nằm 
ngang của tã lót dùng một lần (1A) (phương X).  
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(11) 29127 
(21) 1-2011-02828 (51) 7 A61F  13/496 
(22) 19.03.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/054798   19.03.2010 (87) WO/2010/110203 30.09.2010 
(30) 2009-071025 23.03.2009 JP 

2009-071026 23.03.2009 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayaba-cho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210 Japan 
(72) SASAKI, Jun (JP), SATO, Takayuki (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Vật dụng thấm hút kiểu mặc vào 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút kiểu mặc vào (1) có các phần mép phía bên (6a) 
của phần phía trước và các phần mép phía bên (6b) của phần phía sau được xếp chồng 
lên nhau, và phần được xếp chồng (7) được liên kết để tạo ra một cặp chi tiết khoá cạnh 
(8). Phần được xếp chồng (7) bao gồm vùng đầu cạp (71) trên mặt lỗ mở ở eo, mà có số 
lượng lớp lớn nhất so với các vùng khác (72 và 73). Các cấu trúc xếp lớp của vùng đầu 
cạp (71) trong từng phần phía trước và phần phía sau kéo dài giữa các phần được xếp 
chồng trong các phần phía trước và phía sau. Chi tiết khoá cạnh (8) có tổng chiều dài 
của các chi tiết dán kết hợp (81) trên một đơn vị chiều dài theo phương thẳng đứng được 
đo dọc theo mép phía ngoài (8c) trong vùng liên kết (8a1) được tạo ra bởi sự liên kết 
vùng đầu cạp (71) nhỏ hơn trong các vùng liên kết khác (8a2 và 8a3) được tạo ra bởi sự 
liên kết các vùng khác (72 và 73) dưới vùng đầu cạp (71).  
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(72) Toshio Asaumi (JP), Hitoshi Sakata (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Pin mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề xuất pin mặt trời, trong đó sự nhiễm bẩn bởi tạp chất không mong muốn 
được hạn chế, và các đặc tính của pin mặt trời này là ưu việt. Pin mặt trời (100) này bao 
gồm : đế bán dẫn (10) có mặt nhận sáng và mặt sau; lớp bán dẫn thứ nhất (12a) thuộc 
loại dẫn điện thứ nhất được tạo ra trên vùng định trước của mặt sau của đế bán dẫn; lớp 
bán dẫn thứ hai (13a) thuộc loại dẫn điện thứ hai được tạo ra để mở rộng trên trên mặt 
sau của đế bán dẫn và bề mặt lớp bán dẫn thứ nhất; và lớp phủ (30) được tạo ra giữa lớp bán 
dẫn thứ nhất và lớp bán dẫn thứ hai, và không chứa tạp chất thuộc loại dẫn điện thứ nhất.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
153 

(11) 29129 
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6F, Somyung blg. 719-2, Gumjung-dong, Gunpo-si Gyeonggi-do 435-824, Republic of 
Korea 

(72) Kong, You-Sang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khóa cửa điện và cửa điện có khóa này 

  (57)    Sáng chế đề xuất khóa cửa điện, và cửa điện dùng khóa này. Khóa cửa điện theo sáng 
chế bao gồm: chuyển mạch khóa nằm ở khung cửa để kiểm tra trạng thái khóa của thân 
cửa điện khi thân cửa điện được đóng; trục vít quay được theo các hướng phía trước và 
phía sau; phần dẫn hướng con lăn khóa nằm ở khung cửa theo trục vít nghiêng; và cụm 
trượt, một đầu của nó được nối quay được với trục vít và đầu kia của nó được nối với 
thân cửa điện. Khóa cửa điện theo sáng chế có kết cấu cho phép vận hành đơn giản và dễ 
dàng, cải thiện chức năng khóa tin cậy, giảm nguy cơ hỏng hóc và vận hành lỗi, và cho 
phép dễ dàng sản xuất và bảo dưỡng để giảm các chi phí sản xuất và chi phí bảo dưỡng 
khi so với chi phí sản xuất và bảo dưỡng khóa đã biết.  
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P.O. Box 52, N-4801 Arendal, Norway 
(72) JOHANNESSEN, Baard (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm và phương pháp diệt sinh vật gây hại 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt sinh vật gây hại chứa thuốc diệt sinh vật pyrethroit và 
phosphat hữu cơ với tỷ lệ trọng lượng nằm trong khoảng từ 1 :20 đến 10:1, cụ thể là từ 
1:10 đến 5:1, đặc biệt là từ 1:3 đến 3:1 và phương pháp diệt sinh vật gây hại cho động 
vật thủy sinh có xương sống, cụ thể là cá, phương pháp này bao gồm bước cho động vật 
thủy sinh sử dụng khu trú chế phẩm diệt sinh vật gây hại chứa thuốc diệt sinh vật 
pyrethroit và phosphat hữu cơ với tỷ lệ trọng lượng nằm trong khoảng từ 1:20 đến 10:1, 
cụ thể là từ 1:10 đến 5:1, đặc biệt là từ 1:3 đến 3:1, hoặc tốt hơn nữa là cho chế phẩm 
nêu trên vào nước mà trong đó có động vật thủy sinh.  
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1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) NISHIDA, Haruyuki (JP), FUJIMORI, Ikuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyrazol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính ức chế mạnh quá trình tiết axit, hoạt tính 
chống loét và các hoạt tính tương tự. Hợp chất theo sáng chế có công thức sau : 

 
  

 
 

trong đó R1 là nhóm thế, R2 là : (i) nguyên tử hydro, (ii) nhóm C1-6alkyl tùy ý chứa 
nguyên tử halogen hoặc (iii) nhóm xyano, R3 là : (i) nguyên tử hydro, (ii) nguyên tử 
halogen, (iii) nhóm xyano, (iv) nhóm C1-6alkyl tuỳ ý chứa nguyên tử halogen hoặc (v) 
nhóm C1-6alkoxy tùy ý chứa nguyên tử halogen, một nhóm trong số R2 và R3 là nguyên 
tử hydro, và nhóm còn lại là nhóm thế mà không phải là nguyên tử hydro, hoặc muối 
của chúng.  
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(71) GE HEALTHCARE LIMITED  (GB) 

Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UK 
(72) WADSWORTH, Harry John (GB), O'SHEA, Dennis (GB), PASSMORE, Joanna Marie 

(GB), TRIGG, William John (GB), EWAN, Amanda (GB), SHAN, Bo (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tác nhân để ghi hình ảnh in vivo thụ thể benzodiazepin ngoại 

vi, phương pháp điều chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất tác nhân ghi hình ảnh in vivo cấu trúc indol, tác nhân này gắn kết với 

ái lực cao với PBR, có độ hấp thu vào não tốt sau khi sử dụng, và có sự gắn kết chọn lọc 
với PBR tốt. Sáng chế cũng bao gồm hợp chất tiền chất hữu dụng trong tổng hợp tác 
nhân ghi hình ảnh in vivo theo sáng chế, cũng như phương pháp tổng hợp tác nhân ghi 
hình ảnh in vivo này bao gồm sử dụng hợp chất tiền chất, và kit để tiến hành phương 
pháp này. Sáng chế cũng đề xuất cát xét để tổng hợp tự động tác nhân ghi hình ảnh in 
vivo. Các khía cạnh khác theo sáng chế bao gồm dược phẩm phóng xạ chứa tác nhân ghi hình 
ảnh in vivo theo sáng chế, và phương pháp để sử dụng tác nhân ghi hình ảnh in vivo này.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Môđun pin mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề xuất môđun pin mặt trời (100) trong đó chất kết dính (30) có phần kết dính 
thứ nhất (30A) mà phần này được tạo ra từ bề mặt nhận ánh sáng của pin mặt trời (10) 
đến bề mặt bên (20S) của vật liệu nối dây (20).  
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(30) 2009/02504 31.03.2009 TR 

2009/04101 26.05.2009 TR 
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Yeni Yalova Yolu 4.km. Osmangazi, Bursa, Turkey 
(72) Namik Kemal ISIK (TR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu kéo duỗi sợi và phương pháp kéo duỗi sợi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu kéo duỗi sợi và phương pháp kéo duỗi sợi. Mục đích của 
sáng chế là giảm tác động mài mòn của sợi tơ hoặc sợi trên các con lăn được phủ bằng 
vật liệu đàn hồi, được sử dụng cho mục đích kéo duỗi và dẫn hướng trong các kỹ thuật 
sản xuất sợi và nhờ vậy duy trì các thông số không đổi về các điều kiện hoạt động và 
chất lượng sợi. Để giảm tác động mài mòn của sợi trên các con lăn trên (9) được phủ 
bằng vật liệu đàn hồi đặc biệt là trong quá trình sản xuất sợi đặc hình tròn, sáng chế đề 
xuất phương pháp bọc lớp phủ (17) trên con lăn trên (9) và bộ phận đỡ các cần dẫn 
hướng (15.2) được nối với bộ phận đỡ (15.1) nằm trên cụm đỡ (15) được đặt trên cần áp 
lực (3), theo cách mà nó sẽ che kín các bộ phận (9, 15.2) và khác biệt ở chỗ, phương 
pháp bao gồm bước kéo căng các lớp phủ (17) bằng cách tác dụng lực kéo căng qua bộ 
phận kéo căng (22) và, đồng thời tiếp tục kéo duỗi sợi tơ, cụm đỡ (15) mang các lớp phủ 
(17) di chuyển trong mặt phẳng nằm ngang trong các khoảng cách nhiệt định. Điều này 
làm tăng thời gian sử dụng và thời gian hoạt động của thiết bị so với các hệ thống trong 
đó chỉ con lăn trên (9) được sử dụng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất amit của hợp chất steroit[3,2-c]pyrazol có hoạt tính 

glucocorticoit với hoạt tính glucocorticoit, quy trình điều 
chế và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó n, R1, R2, X1, X2, X3, X4, X5, R3a, R3b, R4, R5 và R6 được xác định trong phần mô 
tả, quy trình điều chế nó và dược phẩm chứa chúng. Các hợp chất và dược phẩm này có 
tác dụng điều trị các tình trạng bệnh viêm và dị ứng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 1-xyanoetylheteroxyclylcarboxamit được thế và 

dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I)  

 

  
 
trong đó y, m, n, R1, R2 và Q là như được xác định trong bản mô tả, quy trình điều chế 
chúng và dược phẩm chứa chúng. Sáng chế cũng mô tả việc sử dụng chúng trong trị liệu.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp giữ an toàn cho lúa sạ ngầm, lúa sạ trực tiếp và 

lúa cấy khỏi tác động bất lợi do penoxsulam gây ra 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp giữ an toàn cho lúa khỏi tác động bất lợi do 

penoxsulam gây ra ở nồng độ cần có để đạt hiệu quả phòng trừ thực vật không mong 
muốn bao gồm bước đưa chất an toàn clomazon vào môi trường nước trồng lúa này.  
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(72) CORDING, Christopher, R. (US), SPENCER, Matthew  (US), MASUMO, Kunio (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất nền thuỷ tinh có lớp phủ trên dây 

chuyền sản xuất thuỷ tinh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp kinh tế để lắng phủ tại chỗ các lớp kim loại bán 

dẫn. Cụ thể, sáng chế đề cập đến các phương pháp lắng phủ nhiệt phân tại chỗ để lắng 
phủ các lớp kim loại bán dẫn loại p, loại n và loại i trong quy trình sản xuất thuỷ tinh 
nổi. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các phương pháp lắng phủ nhiệt phân tại chỗ để 
sản xuất các lớp kim loại bán dẫn loại tiếp giáp đơn, tiếp giáp kép, ba tiếp giáp và đa tiếp 
giáp p-(i-)n và n-(i-)p. Các lớp kim loại bán dẫn loại p, loại n và loại i này có thể được sử 
dụng trong công nghiệp quang điện để sản xuất các môđun quang điện có "giá trị gia 
tăng".  
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(11) 29139 
(21) 1-2011-02953 (51) 7 F02M  27/04 
(22) 02.04.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/056051  02.04.2010 (87) WO 2010/114113 07.10.2010 
(30) 2009-090318      02.04.2009 JP 
(71) SOWA TECHNO COMPANY  (JP) 

25-9, Mukojima 3-chome, Sumida-ku, Tokyo 131-0033, Japan 
(72) GOTO, Masami (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị xử lý từ tính 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị xử lý từ tính (1) bao gồm: ống dẫn nhiên liệu (5) có thể bố trí 
được ở giữa ống cấp nhiên liệu động cơ (101); và kết cấu xử lý từ tính (7) để xử lý bằng 
từ tính nhiên liệu đi qua ống dẫn nhiên liệu. Kết cấu xử lý từ tính có đôi nam châm (15) 
và ách từ kiểu vòng (21). Chi tiết ách từ nối thứ nhất và chi tiết ách từ nối thứ hai (27, 
29) lần lượt được bố trí giữa chi tiết ách từ thứ nhất và chi tiết ách từ thứ hai (23, 25) của 
ách từ và nam châm thứ nhất và nam châm thứ hai (11, 13). Các chi tiết ách từ nối được 
bố trí như vậy cho phép từ thông có thể đi qua nhiên liệu dẫn qua ống cấp nhiên liệu 
nhiều hơn so với trường hợp mà các nam châm và các chi tiết ách từ được hút trực tiếp 
vào nhau mà không có bố trí xen giữa như vậy 
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Daichi  (JP), HOSHINO, Masayuki  (JP), SUMASU, Atsushi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối truyền thông không dây và phương pháp 

truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đầu cuối truyền thông không dây và phương pháp truyền 

thông, trong đó để đo lường chất lượng kênh của chính tế bào một cách chính xác trong 
điều kiện mà không có nhiễu từ tế bào lân cận, thiết bị đầu cuối truyền thông không dây 
theo sáng chế là thiết bị đầu cuối truyền thông không dây được kết nối tới trạm gốc để 
truyền và nhận dữ liệu tới/từ trạm gốc, thiết bị đầu cuối truyền thông không dây bao 
gồm: bộ thu thu tín hiệu chứa thông tin điều khiển để đo lường chất lượng kênh của 
chính tế bào từ trạm gốc; bộ tách tách thông tin điều khiển từ tín hiệu được thu bởi bộ 
thu; bộ đo lường đo lường, trên cơ sở của thông tin điều khiển, chất lượng kênh của 
chính tế bào trong miền mà tế bào lân cận không truyền tín hiệu; và bộ phát phát kết quả 
đo lường chất lượng kênh của chính tế bào được đo bởi bộ đo lường tới trạm gốc.  
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(54) Thiết bị khóa cửa điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khóa cửa điện và cửa điện có thiết bị khóa cửa điện này sử 
dụng trong thân chính của ít nhất một cửa điện có thể trượt, và bao gồm: các trục vít 
quay được theo về phía trước và về phía sau, và được đặt thẳng hàng ở một phía của 
khung cửa theo chiều mà thân chính cửa điện trượt trong đó; các móc khóa bố trí sát liền 
với các trục vít; và cụm trượt được trang bị đòn khóa quay được có chốt cài để cài chốt 
lên trên các móc khóa khi thân chính cửa điện được đóng và được trang bị chi tiết ép đòn 
khóa để ép đòn khóa sao cho chốt cài của đòn khóa nhả chốt ra khỏi các móc khóa, và 
một đầu của nó được quay được nối với các trục vít và đầu kia của nó được nối với thân 
chính cửa điện. Sáng chế không những có thể bảo đảm chức năng khóa đáng tin cậy và 
có thể giảm nguy cơ hỏng hóc và trục trặc trong khi có kết cấu đơn giản và thẳng về phía 
trước, mà còn có thể giảm các chi phí chế tạo và bảo dưỡng do dễ chế tạo và bảo dưỡng.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Vật liệu làm cứng dẻo nóng và phương pháp chế tạo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu làm cứng dẻo nóng mới, đặc biệt dùng trong công nghiệp 
giày, và phương pháp sản xuất chúng. Các vật liệu gia cường dẻo nóng thu được bằng 
bước sản xuất ban đầu bao gồm tiền kết tụ các vật liệu độn ở dạng sợi thực vật và các 
chất kết dính nóng chảy dẻo nóng, được gọi là các hợp chất độn dẻo, giúp cho các vật 
liệu độn từ các sợi thực vật có trong tự nhiên, rất rẻ có gốc biến đổi được sử dụng, nhưng 
ở một lượng lên tới 65% trọng lượng, mà không làm mất các đặc tính vật liệu cần thiết, 
như độ bền nhiệt, độ cứng chịu uốn tốt, và độ kết dính bề mặt.  
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(MY), ZHOU, Hongwei (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tách tinh bột 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mới để tách tinh bột từ phần thân củ chứa tinh bột sử 
dụng một hoặc nhiều sự xử lý bằng enzym nguyên liệu thân củ ở các giai đoạn khác 
nhau của phương pháp tách tinh bột để gia tăng việc chiết tinh bột. Dựa trên nguyên liệu 
cây trồng ưu tiên và kiểu phương pháp tách được sử dụng, các enzym hoặc hỗn hợp các 
enzym cụ thể có thể được chọn lọc để tối ưu hóa hiệu suất chiết tinh bột.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bàn phím chống bụi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn phím chống bụi bao gồm thân bàn phím và nhiều phím (4) nằm 
trên thân bàn phím. Các phím (4) này bao gồm các nắp chụp (41) và các khối tiếp xúc 
(42) được nối với một mặt của các nắp chụp (41). Thân bàn phím bao gồm lớp gel silic 
oxit (3), lớp liên kết (5), bảng mạch (7) và các miếng chất dẻo (8) tương ứng với các 
phím (4). Các miếng chất dẻo (8) được bố trí giữa lớp liên kết (5) và bảng mạch (7), và 
lớp gel silic oxit (3) được bố trí giữa lớp liên kết (5) và các phím (4). Lớp gel silic oxit 
(3) có nhiều vòng chống bụi (31) tương ứng với các miếng chất dẻo (8). Các vòng chống 
bụi (31) là các trụ rỗng có ít nhất một đầu hở, và đầu hở này được bố trí đối diện với các 
khối tiếp xúc (42). Các vòng chống bụi (31) không làm ảnh hưởng tới tự tiếp xúc bình 
thường giữa các khối tiếp xúc (42) và bảng mạch (7) trong khi ngăn cách các bề mặt làm 
việc (D) của các khối tiếp xúc (42) với môi trường bên ngoài, do đó các vòng chống bụi 
(31) này có vai trò chống bụi, chống thấm nước, và cho phép các phím của bàn phím 
chống bụi hoạt động bình thường.  
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(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể đặc hiệu kép kháng ErbB-3 và kháng C-Met, dược 

phẩm chứa kháng thể này để điều trị bệnh ung thư 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể đặc hiệu kép kháng ErbB-3 của người và kháng c-Met 

của người, phương pháp tạo ra các kháng thể này. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm 
chứa kháng thể này để điều trị bệnh ung thư.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm dạng viên nén giải phóng kéo dài chứa pramipexol 

hoặc muối dược dụng của nó và phương pháp bào chế 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng viên nén giải phóng kéo dài chứa pramipexol hoặc 

muối dược dụng của nó trong chất nền gồm có ít nhất hai polyme trương nở trong nước, 
trong đó một trong số các polyme nêu trên là tinh bột đã gelatin hóa, và một polyme 
khác là polyme anion.  
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(30) 2009-113903      08.05.2009 JP 
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100 - 8071, Japan 
(72) TOSHlN, Kunihiko (JP), UEDA, Kohei (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại được xử lý bề mặt và phương pháp sản xuất tấm 

kim loại được xử lý bề mặt này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm kim loại được xử lý bề mặt có thể được sản xuất một cách dễ 

dàng và rẻ tiền tận dụng khả năng phủ liên tục đối với tấm kim loại được xử lý bề mặt để 
tạo ra ít nhất hai lớp phủ, tấm kim loại được xử lý bề mặt này có độ bám dính giữa các 
lớp giữa một lớp phủ và một lớp phủ trực tiếp bên dưới và có các tính năng phủ của hai 
lớp phủ tuyệt vời.  
Tấm kim loại được xử lý bề mặt bao gồm tấm kim loại trên một mặt hoặc cả hai mặt, mà 
hai hoặc nhiều lớp phủ của nó có các thành phần hỗn hợp khác nhau được tạo ra, tấm 
kim loại được xử lý bề mặt này khác biệt ở chỗ, lớp khuếch tán được tạo ra ở phần phân 
cách giữa lớp phủ thứ nhất làm lớp trên và lớp phủ thứ hai ngay dưới lớp phủ thứ nhất, 
trong đó các thành phần của lớp phủ thứ nhất và lớp phủ thứ hai được trộn trong lớp 
khuếch tán, và trong đó t/T là 0,2 ≤ t/T ≤ 0,8, trong đó độ dày màng của lớp khuếch tán 
này là "t" và tổng độ dày màng của lớp khuếch tán này, lớp phủ thứ nhất đã nêu, và lớp 
phủ thứ hai đã nêu là "T". Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
phương pháp sản xuất tấm kim loại này. 
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(72) Phan Đức Tác  (VN), Phan Ngọc Minh  (VN) 
(54) Tấm bê tông lát mái bảo vệ bờ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm bê tông lát mái bảo vệ bờ gồm hai lớp, lớp trên là khối mặt 
(11), lớp dưới là khối chân (12) gắn liền với khối mặt (11) thành một cấu kiện liền khối, 
trong đó khối mặt (11, 11a, 11b, 11c, 11d) là một khối hình đa giác sao cho có thể lắp 
ghép được với nhau để tạo thành một mảng che phủ kín bề mặt cần bảo vệ, khối chân 
(12) là một khối hình chữ I một mặt gắn liền với khối mặt (11), còn mặt kia sẽ tiếp xúc 
với mái dốc khi lắp đặt, khi các tấm bê tông lát mái này được lắp ghép với nhau, các 
khối chân (12) hình chữ I này được gài vào nhau tạo thành mảng liên kết bền vững có 
khả năng chịu kéo cao.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
173 

(11) 29149 
(21) 1-2011-03043 (51) 7 F01M  11/02,  1/06, F01P  3/10 
(22) 25.12.2009 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2009/071600     25.12.2009 (87) WO2011/001556 06.01.2011 
(30) 2009-159162      03.07.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2011 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) AKIYAMA Yo (JP), NISHIDA Hideaki (JP), YUGE Atsushi  (JP), MIYANAGI 

Akihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) ống cấp dầu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ống cấp dầu gồm ống ngoài kéo dài theo phương thẳng đứng, ống 
trong kéo dài theo phương thẳng đứng, và gioăng được cấu hình để bịt kín giữa ống 
ngoài và ống trong. ống trong tháo ra theo phương thẳng đứng cùng với đầu ngang của 
động cơ diêsel kiểu đầu ngang tương ứng với ống ngoài. Dầu chảy vào khoảng trống bên 
trong ống ngoài cao hơn gioăng ở ống ngoài. ống trong gồm phần bên trên mà được bố 
trí cao hơn gioăng ở ống ngoài khi đầu ngang ở vị trí điểm chết dưới, và phần bên dưới 
mà được bố trí thấp hơn gioăng khi đầu ngang ở vị trí điểm chết trên. Phần bên dưới 
được nối với đường dẫn dầu bố trí ở đầu ngang. Đầu mút trên của phần bên trên được 
đóng lại. Một lỗ hở được tạo ra ở thành bên của phần bên trên.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Peptit hỗ trợ kháng nguyên ung thư, kit và dược phẩm chứa 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến WT1 peptit có trình tự axit amin bao gồm các axit amin liền kề có 

nguồn gốc từ WT1 protein và cảm biến tế bào T hỗ trợ đặc hiệu WT1 bằng cách gắn kết 
với phân tử MHC nhóm II, dược phẩm chứa chúng và tương tự. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị xác định độ dày của vật liệu dạng tấm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xác định độ dày của vật liệu dạng tấm bao gồm : con lăn 
nạp (130), cơ cấu xác định độ dày (110, 210) và cơ cấu đo độ dày (120, 220). Cơ cấu 
xác định độ dày (110, 210) bao gồm con lăn xác định độ dày (113, 213) tiếp xúc với bề 
mặt của con lăn nạp (130), trục quay xác định độ dày (111, 211) và tấm phản xạ xác 
định độ dày  (112, 212); tấm phản xạ xác định độ dày (  112, 212) bao gồm phần phóng 
đại (112a, 212a) và phần uốn cong (112b, 212b) được nối với một đầu của phần phóng 
đại (112a, 212a); cả con lăn xác định độ dày (113, 213) và trục quay xác định độ dày 
(111, 211) đều được bố trí ở phần uốn cong (112b, 212b), đường nối các trục tâm của 
con lăn xác định độ dày (113, 213) và trục quay xác định độ dày (111, 211) tạo ra góc 
trong với phần phóng đại (112a, 212a) của tấm phản xạ xác định độ dày (112, 212); và 
cơ cấu đo độ dày (120, 220) bao gồm cảm biến dùng để đo khoảng cách mà phần phóng 
đại (112a, 212a) quay xung quanh trục quay xác định độ dày (111, 211).  
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(72) SAXL, David (CH), AMBERG, Markus (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ ngắt mạch điện và bảng chuyển mạch có bộ ngắt mạch 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ ngắt mạch cao thế đa pha, đặc biệt là ba pha, được bọc kim loại và 
cách điện bằng khí, bao gồm một cực buồng đập hồ quang (11, 12, 28) trên mỗi pha vốn 
cùng được chứa trong vỏ bộ ngắt mạch chung (21), và bao gồm ít nhất hai đầu nối ra 
trên mỗi pha. Vỏ bộ ngắt mạch (21) bao gồm, tương ứng với số lượng cực buồng dập hồ 
quang (11, 12, 28), các buồng (29, 29a; 30, 30a; 31, 31a) mở tại các đầu trước của 
chúng, trong đó các cực buồng dập hồ quang (11, 12, 28) được bố trí, và mỗi trong số 
các đầu mở đằng trước của các buồng (29, 29a; 30, 30a; 31, 31a) được đóng kín nhờ một 
nắp dạng vòm (22, 23) vốn che các đầu trước này để tạo ra đường thông khí giữa các 
buồng riêng rẽ (29, 29a;...) thông qua các không gian nối được tạo ra bởi các nắp (22, 
23) này.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất bảng chuyển mạch.  
 

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
177 

(11) 29153 
(21) 1-2011-03068 (51) 7 C07D  209/96, A61K  31/403, A61P  

31/22, C07D  401/12,  401/14,  
403/12,  403/14,  405/14,  417/14, 
C07K  5/08 

(22) 09.04.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/IB2010/000784  09.04.2010 (87) WO2010/116248 14.10.2010 
(30) 61/168,408      10.04.2009 US 

61/181,038      26.05.2009 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35 CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) BRANDL, Trixi (DE), RAMAN, Prakash (US), RIGOLLIER, Pascal  (FR), 

SEEPERSAUD, Mohindra (US), SlMIC, Oliver (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất dị vòng azadispiro làm chất ức chế NS3 proteaza và 

chế phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng azadispiro làm chất ức chế NS3 proteaza và chế 

phẩm chứa nó.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất cacbon rắn bằng cách khử cacbon oxit 

và sản phẩm của nó 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất các hình thái học khác nhau của sản phẩm 

cacbon rắn bằng cách khử cacbon oxit bằng chất khử với sự có mặt của chất xúc tác. 
Cacbon oxit thường là cacbon monoxit hoặc cacbon đioxit. Chất khử thường là khí 
hyđrocacbon hoặc hyđro. Hình thái học được mong muốn của sản phẩm cacbon rắn có 
thể được khống chế bằng các chất xúc tác đặc biệt, các điều kiện phản ứng và các chất 
phụ gia tùy chọn được sử dụng trong phản ứng khử. Các sản phẩm cacbon rắn thu được 
có nhiều ứng dụng thương mại.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống mạng quang thụ động (PON), thiết bị truyền thông 

trạm và thiết bị truyền thông thuê bao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống mạng quang thụ động (PON), thiết bị trạm và thiết bị thuê 

bao, trong đó OLT (2) truyền khung truy vấn để kiểm tra kết nổi và kiểm tra lượng dữ 
liệu tích lũy từ ONU (4). ONU (4) đưa trở lại khung đáp ứng truy vấn dưới dạng đáp 
ứng. Khi ONU 4 dò được trạng thái trong đó không có lưu lượng đường lên, ONU (4) 
ghi sự kiện này trên khung đáp ứng và truyền khung đáp ứng tới OLT (2). OLT (2) theo 
dõi lưu lượng đường xuống. Khi OLT (2) nhận ra, dựa vào kết quả theo dõi hoặc khung 
đáp ứng truy vấn, trạng thái trong đó không có lưu lượng đường lên hoặc lưu lượng 
đường xuống, OLT (2) chỉ thị ONU (4) chuyển đổi sang chế độ tiêu thụ điện ít. Khi 
ONU (4) thu chỉ thị, ONU (4) chuyển đổi bộ chức năng theo nội dung chỉ thị sang chế 
độ tiêu thụ điện ít. Khi ONU (4) không thu được khung truy vấn trong khoảng thời gian 
định trước, ONU (4) chuyển đổi các bộ chúc năng không phải là bộ chức năng thục hiện 
điều khiển truyền thông sang chế độ tiêu thụ điện ít. OLT (2) dừng việc truyền khung 
truy vấn trong khi thiết bị thuê bao chuyển đổi sang chế độ tiêu thụ điện ít.  
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(11) 29156 
(21) 1-2011-03125 (51) 7 B60L  11/14,  11/18, H01M  10/44, 

H02J  7/34 
(22) 16.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 2010-266570 30.11.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Takashi SONE  (JP), Toshiyuki CHO  (JP), Tomokazu SAKAMOTO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cụm điều khiển công suất đầu ra của xe chạy điện 

  (57)     Mục đích của sáng chế là ngăn chặn sự xuống cấp của ăcquy trong xe chạy điện do việc 
khởi động trong thời tiết lạnh gây ra và nếu nhiệt độ của ăcquy tăng, việc chuyển đổi 
giữa các biểu đồ có thể thực hiện được để khiến cho việc thay đổi công suất đầu ra của 
động cơ điện được trơn tru.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất cụm điều khiển công suất đầu ra 
của xe chạy điện bao gồm ăcquy (36) dùng để cấp điện cho động cơ điện (23), cảm biến 
tốc độ xe (91), cảm biến nhiệt độ (92) để xác định nhiệt độ của ăcquy (36), và bộ điều 
khiển (71) để điều khiển lượng điện cấp từ ăcquy (36) cho động cơ điện (23) trên cơ sở 
biểu đồ với trị số công suất đầu ra cấp cho động cơ điện (23) được thiết lập phù hợp với 
tốc độ xe, biểu đồ này bao gồm biểu đồ bình thường được sử dụng khi nhiệt độ của 
ăcquy bằng hoặc cao hơn nhiệt độ định trước và biểu đồ dùng cho thời tiết lạnh được sử 
dụng khi nó thấp hơn nhiệt độ định trước. Trong cụm điều khiển công suất đầu ra, bộ 
điều khiển (71) thực hiện việc điều khiển phóng điện của ăcquy (36) bằng cách sử dụng 
biểu đồ dùng cho thời tiết lạnh khi nhiệt độ của ăcquy thấp hơn nhiệt độ định trước tại 
thời điểm khởi động động cơ điện (23). Khi đó, nếu nhiệt độ của ăcquy tăng đến nhiệt 
độ định trước hoặc cao hơn trong quá trình xe chạy sau đó, bộ điều khiển (71) thực hiện 
việc chuyển đổi từ biểu đồ dùng cho thời tiết lạnh sang biểu đồ bình thường chỉ sau khi 
tốc độ xe đạt trị số gần bằng không (zero).  

 
  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
181 
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(86) PCT/JP2010/058852      19.05.2010 (87) WO2010/134627 25.11.2010 
(30) 2009-123274      21.05.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2011 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) TOSHlN, Kunihiko (JP), UEDA, Kohei (JP), TOBISAWA, Katsunori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm kim loại có nhiều lớp phủ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất tấm kim loại có nhiều lớp phủ không có các 
khiếm khuyết khi phủ và có độ kết dính cao. Quy trình sản xuất tấm kim loại có nhiều 
lớp phủ bao gồm bước phủ nhiều lớp đồng thời trong đó vật liệu phủ lớp trên và vật liệu 
phủ lớp dưới, mỗi vật liệu ở trạng thái ướt đồng thời được đưa vào ít nhất một bề mặt của 
tấm kim loại bằng cách phủ màng che và màng phủ lớp trên và màng phủ lớp dưới ướt 
được xếp chồng đồng thời được sấy khô. Quy trình khác biệt ở chỗ vật liệu phủ lớp trên 
và vật liệu phủ lớp dưới lần lượt có các sức căng bề mặt động và các sức căng bề mặt 
tĩnh mà tất cả đều thỏa mãn các mối quan hệ nhất định.  
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(11) 29158 
(21) 1-2011-03140 (51) 7 A61K  31/519,  31/517, A61P  35/00,  

37/00 
(22) 20.04.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/US2010/031794 20.04.2010 (87) WO2010/123931 28.10.2010 
(30) 61/171,047      20.04.2009 US 
(71) GILEAD CALISTOGA LLC  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of America 
(72) PURI, Kamal, D. (IN), EVARTS, Jerry, B. (US), LANNUTTI, Brian  (US), GIESE, 

Neill, A.  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất quinazolinon dùng để điều trị khối u rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I,  
 

  
 
để điều trị khối u rắn.  
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(11) 29159 
(21) 1-2011-03145 (51) 7 H04W  8/08, H04L  29/12 
(22) 23.03.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/US2010/028350 23.03.2010 (87) WO/2010/123643 28.10.2010 
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(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) HORN, Gavin, B.  (US), GIARETTA, Gerardo (IT), AGASHE, Parag, A.  (US), 
ULUPINAR, Fatih (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị thiết lập kết nối mạng dữ liệu gói cho 

lưu lượng truy nhập giao thức internet cục bộ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật thiết lập truy nhập giao thức Internet cục bộ (LIPA - Local 

Internet Protocol Aceess) trong truyền thông mạng chia ô. Theo các khía cạnh cụ thể, 
sáng chế đề cập đến các cơ chế để nhận dạng yêu cầu thiết lập kết nối mạng gói là yêu 
cầu ngữ cảnh LIPA. Ngay khi được nhận dạng, cổng nối cục bộ gắn với thiết bị người 
dùng (UE - User Equipment) hoặc với trạm cơ sở do thuê bao triển khai được nhận dạng, 
và ngữ cảnh gói được thiết lập để hỗ trợ lưu lượng LIPA cho UE. Các cơ chế khác hỗ trợ 
sự di chuyển của UE từ một trạm cơ sở này đến một trạm cơ sở khác, bao gồm nhận 
dạng và kết thúc ngữ cảnh LIPA không hoạt động. Ngoài ra, UE có thể nhận biết và tạo 
điều kiện thuận lợi thiết lập ngữ cảnh LIPA cho các ứng dụng đang chạy ở UE cũng 
được mô tả.  
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(11) 29160 
(21) 1-2011-03146 (51) 7 G01S  5/00 
(22) 21.04.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/US2010/031923 21.04.2010 (87) WO/2010/124011 28.10.2010 
(30) 61/171,398 21.04.2009 US 

61/172,719 25.04.2009 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) EDGE, Stephen, W.  (US), TENNY, Nathan, E.  (US), FISCHER, Sven  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật hỗ trợ định vị các đầu cuối trong mạng không dây. Theo 
một khía cạnh, kỹ thuật định vị có thể được hỗ trợ bởi máy chủ xác định vị trí, máy chủ 
này có thể nằm tại các thực thể khác nhau. Theo một thiết kế, máy chủ xác định vị trí có 
thể nhận thông tin định vị (ví dụ, các số đo) đối với thiết bị đích thông qua giao thức 
định vị chung. Máy chủ xác định vị trí có thể sử dụng giao thức định vị chung mà không 
cần quan tâm nó được đặt ở đâu và có thể truyền thông với các thực thể khác thông qua 
giao thức này. Máy chủ xác định vị trí có thể xác định thông tin vị trí (ví dụ, ước tính vị 
trí) đối với thiết bị đích dựa vào thông tin định vị. Theo khía cạnh khác, kỹ thuật định vị 
có thể được hỗ trợ bằng cách vận chuyển nhiều thông báo định vị đồng thời. Theo khía 
cạnh khác, kỹ thuật định vị có thể được hỗ trợ bằng cách vận chuyển thông báo định vị 
gồm nhiều phần được định nghĩa theo các tổ chức khác nhau. Theo khía cạnh khác, kỹ 
thuật định vị có thể được hỗ trợ với các đơn vị dữ liệu đo dùng chung và/hoặc các đơn vị 
dữ liệu trợ giúp dùng chung có thể áp dụng được cho các phương pháp định vị khác 
nhau.  
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(86) PCT/EP2010/056438 11.05.2010 (87) WO/2010/130726 18.11.2010 
(30) 09160215.1      14.05.2009 EP 
(71) 1. MEDIVIR AB  (SE) 

Lunastigen 7, S-14144 Huddinge, Sweden 
2. JANSSEN PRODUCTS, L.P.   (US) 
800/850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044, United States of America 

(72) JONCKERS, Tim, Hugo, Maria (BE), RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard (FR), 
VANDYCK, Koen  (BE), VAN HOOF, Steven, Maurice, Paula (BE), HU, Lili (NL), 
TAHRI, Abdellah (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất uraxyl spirooxetan nucleosit 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I:  
 

  
 
gồm chất đồng phân lập thể chấp nhận được bất kỳ của nó, trong đó:  
R4 là monophosphat, ®iphosphat hoặc triphosphat este; hoặc R4 là  
 

  
 
R7 là phenyl được thế tùy ý, naphtyl được thế tùy ý, hoặc indolyl được thế tùy ý; R8 và 
R8' là hy®ro, C1-C6alkyl, benzyl, hoặc phenyl; hoặc R8 và R8' tạo thành C3-C7xycloalkyl;  
R9 là C1-C10alkyl, C3-C7xycloalkyl, phenyl hoặc phenyl-C1-C6alkyl, trong đó gốc phenyl 
trong phenyl hoặc phenyl-C1-C6alkyl được thế tùy ý;  
hoặc muối dược dụng hoặc solvat của nó;  
dược phẩm và sử dụng hợp chất I làm chất ức chế HCV.  
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(71) DCNS  (FR) 

40-42, rue du Docteur Finlay, F-75015 Paris, France 
(72) Sylvain RETHORE (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tàu ngầm bao gồm thiết bị sản xuất điện có pin nhiên liệu và 

thiết bị sản xuất điện 
  (57)   Sáng chế đề cập tới tàu ngầm có thiết bị để sản xuất điện bao gồm pin nhiên liệu, 

phương tiện để cấp khí oxy khí, phương tiện để cấp hyđro nhiên liệu, và phương tiện để 
xả khí các khí thải, khác biệt ở chỗ, pin nhiên liệu (24) là pin tái tạo bên trong vận hành 
ở nhiệt độ và áp suất cao (P), áp suất vận hành là lớn hơn hoặc bằng áp suất chìm (Po) 
của tàu ngầm (2), ở chỗ phương tiện cấp khí oxy khí (11) và phương tiện cấp hyđro 
nhiên liệu (15, 115) có khả năng đưa khí oxy dạng khí và hyđro nhiên liệu tới áp suất 
được làm thích ứng với áp suất vận hành, và ở chỗ phương tiện xả dòng khí thải (20, 
220) có khả năng xả các khí thải ra bên ngoài tàu ngầm trong quá trình lặn.  
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(11) 29163 
(21) 1-2011-03196 (51) 7 A47C  27/04,  27/07 
(22) 25.12.2009 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2009/007273  25.12.2009 (87) WO2010/122625 28.10.2010 
(30) 2009-104658      23.04.2009 JP 
(71) NITORI HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-5-80, 6-jou, Shinhassamu, Teine-Ku, Sapporo-shi, Hokkaido 006-8520, Japan 
(72) FUKANO Michihiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đệm trong đó các đặc tính đàn hồi cửa mỗi phần có thể được thay 
đổi theo cách đơn giản và rẻ tiền tùy thuộc vào sở thích của người sử dụng. Đệm (10) có 
các khối lò xo (60, 70, 80, 90) lần lượt được cấu tạo bằng cách giữ liền khối các cuộn 
dạng túi kéo giãn được theo phương thẳng đứng, thân đàn hồi dưới (40) trong đó khoảng 
trống chứa (44) có khả năng chứa và giữ các khối lò xo (60, 70, 80, 90) được tạo ra, và 
vỏ bao trên (21) và vỏ bao dưới (30) để bao bọc chu vi ngoài của thân đàn hồi dưới (40), 
trong đó thân đàn hồi dưới (40) được tạo ra có thân đàn hồi ngăn chia (50) để phân chia 
khoảng trống chứa (44) thành các khoảng trống, và các khối lò xo (60, 70, 80, 90) được 
tạo ra có hình dạng sao cho mỗi khối lò xo có thể được chứa trong các khoảng trống 
chứa được phân chia (44), và được chứa và giữ trong các khoảng trống chứa được phân 
chia (44) tương ứng.  
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(11) 29164 
(21) 1-2011-03205 (51) 7 A47C  27/14 
(22) 15.09.2009 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/BE2009/000050  15.09.2009 (87) WO2010/121333 28.10.2010 
(30) 12/386931       24.04.2009 US 
(71) IMHOLD NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  (BE) 

Heimolenstraat 101, 9100 SINT-NIKLAAS, Belgium 
(72) POPPE Willy  (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lò xo xốp dùng cho các gối, đệm, nệm, hoặc sản phẩm tương tự 

và phương pháp chế tạo lò xo này 
  (57)    Sáng chế đề xuất lò xo xốp dùng trong các gối, các đệm, các nệm hoặc sản phẩm tương 

tự, lò xo xốp có thân đàn hồi hình ống (2) tạo ra từ bọt xốp và tạo ra thành ngoài, có các 
lỗ (3) chạy dài vào trong từ bề mặt bên ngoài (4) tới bề mặt bên trong (5), các lỗ (3) này 
được bố trí trong một cấu trúc cân đối theo cách so le và về cơ bản có dạng hình thoi, 
khác biệt ở chỗ, thân hình ống (2) sẽ có các lỗ (3) chỉ trên phần giới hạn (16) của bề mặt 
(4) của nó, và phần giới hạn (16) này nằm so le đều đặn với phần giới hạn (18) của bề 
mặt (4) không có các lỗ (3) và tạo ra các gân gia cường theo chiều dọc (7) trên thành của 
thân hình ống (2) của lò xo (1).  
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(11) 29165 
(21) 1-2011-03214 (51) 7 G01F  1/02,  3/00 
(22) 03.03.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/US2010/026007 03.03.2010 (87) WO/2010/135015 25.11.2010 
(30) 61/180,211 21.05.2009 US 

12/715,420 02.03.2010 US 
(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LLC  (US) 

1000 Westinghouse Drive, Cranberry Township, PA 16066 USA 
(72) SEJVAR, James (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm chắn phóng xạ ở khe giãn nở 

  (57)     Tấm chắn phóng xạ ở khe giãn nở được tạo ra từ vật chứa mềm dẻo chứa chất lỏng chắn 
phóng xạ, mà nằm trong khe hở thay đổi được trong hệ thống che chắn lâu dài. Sáng chế 
làm giảm tỷ lệ liều lượng phóng xạ bên ngoài khe hở khi nguồn phóng xạ nằm trên phía 
đối ngược của khe hở. Thiết bị này thích ứng được với các kích cỡ khe hở khác nhau mà 
không làm mất đi khả năng che chắn.  
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(11) 29166 
(21) 1-2011-03218 (51) 7 A01N  25/28,  51/00, A01P  7/04, 

B01J  13/16 
(22) 28.05.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/059489     28.05.2010 (87) WO2010/137743 02.12.2010 
(30) 2009-130143     29.05.2009 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) IUCHI, Seiji (JP), TAKABE, Rie  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất vi nang 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất kỹ thuật sản xuất vi nang chứa hợp chất trừ sâu trong 
este của axit béo như metyl O-axetylricinoleat, có khả năng làm chậm thời gian giải 
phóng hợp chất trừ sâu so với vi nang thông thường. Cụ thể là, sáng chế đề xuất phương 
pháp sản xuất vi nang, phương pháp này bao gồm các công đoạn :  
(1) giữ hỗn hợp gồm hợp chất trừ sâu, hợp chất có công thức (I) :  

 

  
 

trong đó, X là -CH2-CH2- hoặc -CH=CH-, R1 là nhóm C1-C4 alkyl và R2 là nhóm C1-C4 
alkyl và polyisoxyanat ở nhiệt độ từ 20 đến 60oC trong 3 giờ hoặc lâu hơn;  
(2) bổ sung hỗn hợp nêu trên vào nước chứa polyol hoặc polyamin để tạo thành giọt chất 
lỏng trong nước; và  
(3) tạo hình màng polyuretan hoặc polyure xung quanh giọt này.  
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(62) 1-2008-01161   
(22) 15.05.2008 (43) 26.03.2012 
(30) 2007-130830 16.05.2007 JP 

2007-134557 21.05.2007 JP 
2007-134558 21.05.2007 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2008 
(71) PANASONIC ELECTRIC WORKS, CO. LTD.  (JP) 

1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japan 
(72) Toshiaki SAITO (JP), Norihiro lDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chuyển mạch xoay 

  (57)    Chuyển mạch xoay (1) bao gồm vỏ (2) được tạo ra có điểm tiếp xúc cố định (41) và 
được nối với khung thân, và rôto (3) để giữ điểm tiếp xúc di động có khả năng tạo ra tiếp 
xúc với và tách ra khỏi điểm tiếp xúc cố định (41), rôto (3) này được gắn xoay được vào 
vỏ (2) và được nối với chân chống (S). Rôto có lỗ gài bu lông mà bu lông được gài qua 
đó, rôto (3) bao gồm thân ống lót bằng kim loại 34a tạo thành bề mặt theo chu vi trong 
của lỗ gài bu lông. Thân ống lót 34a giúp làm tăng độ bền cơ học, nhờ đó hạn chế sự phá 
vỡ các chi tiết vốn thường gặp phải khi siết chặt bu lông gây ra.  
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(11) 29168 
(21) 1-2011-03255 (51) 7 A61K  9/00,  9/20,  31/21,  31/4184,  

31/4422 
(22) 28.04.2010 (43) 26.03.2012 
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(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) HOSHINA, Wataru (JP), FUKUTA, Makoto  (JP), MARUNAKA, Shigeyuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm rắn ổn định chứa hợp chất benzimidazol và chất đối 

kháng canxi có tác dụng đối kháng thụ thể angiotensin II. 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm rắn bao gồm (i) hợp chất có công thức (I):  

 

  
 
trong đó mỗi một ký hiệu như được xác định trong bản mô tả, hoặc muối của hợp chất 
này, (ii) rượu đường, và (iii) thuốc đối kháng canxi, chế phẩm có khả năng hòa tan và độ 
ổn định tốt.  
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(11) 29169 
(21) 1-2011-03257 (51) 7 H04W  36/06,  16/26 
(22) 21.04.2010 (43) 26.03.2012 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2011 
(71) NTT DOCOMO, INC.   (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6150, Japan 
(72) HAPSARI, Wuri Andarmawanti (ID), UMESH, Anil (IN), TAKAHASHI, Hideaki 

(JP), IWAMURA, Mikio (JP), ISHII, Minami (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chuyển giao và hệ thống truyền thông di động 

  (57)    Trạm gốc vô tuyến theo sáng chế bao gồm: hệ thống truyền thông di động, nút chuyển 
tiếp và trạm gốc vô tuyến được nối qua phần tử mang vô tuyến, trạm di động được cấu 
tạo để tiến hành quy trình chuyển giao giữa trạng thái trong đó phần tử mang vô tuyến 
được thiết lập với nút chuyển tiếp để truyền thông qua nút chuyển tiếp và trạm gốc vô 
tuyến, và trạng thái trong đó phân tử mang vô tuyến được thiết lập với trạm gốc vô tuyến 
để truyền thông qua trạm gốc vô tuyến, và trạm di động được cấu tạo sao cho các tín 
hiệu điều khiển có trong quy trình chuyển giao được truyền và được thu qua phần tử 
mang vô tuyến giữa nút chuyển tiếp và trạm gốc vô tuyến trong quy trình chuyển giao.  
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(71) JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.  (CN) 

No.145 East Renmin Road, Xinpu District, Lianyungang, Jiangsu, 222002, China 
(72) YUAN, Kaihong (CN), MA, Shuqin (CN), ZHU, Lin (CN), LIU, Huawen  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Muối metyl (R)-7-[3-amino-4-(2,4,5-triflo-phenyl)-butyryl]-3-

triflometyl-5,6,7,8-tetrahy®ro-imi®azo[1,5-a]pyrazin-1-
carboxylat, phương pháp điều chế hợp chất này và dược phẩm 
chứa nó 

  (57)   Sáng chế đề cập đến muối dược dụng của (R)-7-[3-amino-4-(2,4,5-trifro- phenyl)-
butyryl]-3-triflrometyl-5,6,7,8-tetrahy®o-imi®azo[1,5-a]pyrazin-1- carboxylat, phương 
pháp điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng để điều trị bệnh đái tháo đường.  
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(72) KANEKO, Yasuo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống dẫn động bằng điện từ để tăng cường lực từ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống dẫn động bằng điện từ, trong đó hệ thống dẫn động này 
được làm thích ứng sao cho các cực tính của ít nhất một trong số nam châm di động (6) 
và các nam châm cố định (4, 5) có thể được đảo ngược để tạo ra chuyển động quay hoặc 
chuyển động tới-lùi liên tục của nam châm di động (6) so với các nam châm cố định (4, 
5), khác biệt ở chỗ, nam châm di động (6) hoặc các nam châm cố định (4, 5) có các nam 
châm vĩnh cửu (16, 17) dùng để tăng cường lực từ.  
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(11) 29172 
(21) 1-2011-03288 (51) 7 C03B  7/06, F23N  5/02 
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(72) PERRY, Philip, D.  (US), SUNG, C., Oscar  (US), GAERKE, Dale, A.  (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều khiển nhiệt độ trong buồng đốt 

trước 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp điều khiển nhiệt độ trong buồng đốt trước 

thủy tinh (11). Theo một phương án, hệ thống bao gồm ít nhất một bộ phận đốt (24) 
được bố trí trong buồng đốt trước, một ống góp (22) được nối với bộ phận đốt, bộ cung 
cấp nhiên liệu đốt (26) được nối với bộ phận đốt, quạt thổi không khí đốt (20) để phân 
phối không khí môi trường bị nén tới ống góp, và một bộ điều khiển (30) được nối với 
bộ phận đốt để điều khiển hoạt động của bộ phận đốt. Hệ thống này có thể bao gồm một 
cảm biến nhiệt độ (36) được nối theo cách điều khiển được tới ống góp bằng quạt thổi. 
Bộ điều khiển này có thê đáp lại tín hiệu nhiệt độ để điều khiển hoạt động của bộ phận 
đốt như là một hàm số của nhiệt độ không khí hiện thời dẫn tới ống góp này. Hoạt động 
của bộ phận đốt này còn có thể được điều khiển như là một hàm số của nhiệt độ không 
khí trung bình trong một khoảng thời gian trước đó.  
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502 West Office Center Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, United States of 
America 
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Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 

(72) RENZ, Martin (DE), SCHUELE, Martin (DE), XU, Zhenrong (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chất ức chế 11 beta-hydroxysteroit dehydrogenaza 1 dạng 

vòng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức Ik, Im1, Im2, Im5, In1, In2, In5, Io1, I02, I05, 

Ip1, Ip3, muối dược dụng của chúng, các dược phẩm chứa chúng, các chất này có thể 
dùng để điều trị các bệnh liên quan đến sự điều chỉnh hoặc ức chế 11β-HSD1 ở động vật 
có vú. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này để làm giảm 
hoặc khống chế sự sản sinh cortisol trong tế bào hoặc ức chế sự chuyển hóa của cortison 
thành cortisol trong tế bào.  
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70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) NILSSON, Tommy (SE), BERGHOLTZ, Lars  (SE), KLINT, Ann-Charlotte  (SE), 

ULVROS, Istvan (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu bao gói có các phần từ hóa được 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu bao gói có các phần từ hóa được ở trên, có ít nhất một vết từ 
hóa trên mỗi bao gói sẽ được tạo ra từ vật liệu bao gói. ít nhất một trong số các phần từ 
hóa được, trên mỗi bao gói, tạo ra dấu từ tính thứ nhất mang mẫu từ trường, và một phần 
từ hóa được khác, trên mỗi bao gói, tạo ra dấu từ tính thứ hai mang mẫu từ trường.  
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(72) TAKADA, Yasutaka (JP), KAMON, Miyako  (JP), KAWAHARA, Shiro  (JP), 

UMEDA, Yasuhiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dạng tinh thể của hợp chất benzopyran ba vòng và phương 

pháp điều chế nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các dạng tinh thể của hợp chất (3R, 4S)-7- hydroxymetyl-2,2,9-

trimetyl-4-(phenetylamino)-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-g]quinolin-3-ol có đặc tính dùng 
làm thuốc, và các phương pháp điều chế chúng. Các phương pháp điều chế theo sáng chế 
bao gồm bước kết tinh hợp chất (3R, 4S)-7-hydroxymetyl-2,2,9-trimetyl-4-
(phenetylamino)-3,4-dihydro-2H- pyrano[2,3-g]quinolin-3-ol từ dung môi axetat este, 
dung môi hydrocacbon béo, dung môi nitril, dung môi hydrocacbon thơm, dung môi 
xeton hoặc dung môi ete, và các dạng tinh thể thu được theo các phương pháp này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất muối amoni bậc bốn 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất có hoạt tính chủ vận thụ thể β2 adrenergic và hoạt tính đối 
kháng thụ thể muscarin.  
Cụ thể, sáng chế đề xuất hợp chất muối amoni bậc bốn có công thức (I), hoặc muối dược 
dụng của nó, hợp chất này có hoạt tính chủ vận thụ thể giải phóng adrenalin beta 2 và 
hoạt tính đối kháng thụ thể muscarin chủ vận tốt.  
[công thức hóa học 1] 
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SHI, Yuan  (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế nhũ tương chứa thuốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế nhũ tương chứa thuốc. Phương pháp này bao 
gồm các bước: điều chế nhũ tương dầu trong nước không chứa hoạt chất tự nhũ hóa 
không chứa thành phần hoạt tính; sau đó, đưa thành phần hoạt tính với lượng có tác dụng 
điều trị bệnh vào nhũ tương dầu trong nước không chứa hoạt chất, điều chỉnh độ pH để 
phân bố thành phần hoạt tính trong khắp màng để thu được nhũ tương mong muốn.  
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(72) PLUMPTRE, David (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu thiết lập liều lượng dùng cho thiết bị phân phối thuốc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu thiết lập liều lượng (4; 200) dùng cho thiết bị phân phối 
thuốc. Cơ cấu thiết lập liều lượng này bao gồm vỏ bọc ngoài (40; 204) và vỏ bọc trong 
(208) có rãnh ngoài. Vỏ bọc trong dẫn hướng cho bộ dẫn động (30; 209) để phân phối 
liều lượng đã được thiết lập. ống nối chọn liều lượng (10; 206) được bố trí giữa vỏ bọc 
ngoài và vỏ bọc trong và được ăn khớp quay được với vỏ bọc trong. Khi liều lượng được 
thiết lập, ống nối chọn liều lượng quay và dịch chuyển ra phía ngoài của cả vỏ bọc ngoài 
lẫn vỏ bọc trong.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu thiết lập liều lượng dùng cho thiết bị phân phối thuốc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu thiết lập liều lượng (4) điều khiển được được nối với ống 
đựng dược phẩm (25) và gồm phương tiện ngăn không cho người sử dụng thiết lập liều 
lượng lớn hơn lượng dược phẩm còn lại trong ống đựng (25). Cơ cấu thiết lập liều lượng 
này bao gồm trục (30). Rãnh xoắn ốc (32) có bước ren thứ nhất được bố trí dọc theo 
phần thứ nhất (32) của trục (30). Cơ cấu thiết lập liều lượng (4) còn ban gồm chi tiết đai 
ốc (40) được bố trí trên rãnh xoắn ốc (32) của trục (30). Trong khi thiết lập liều lượng, 
trục (30) quay so với chi tiết đai ốc (40) trong khi chi tiết đai ốc (40) đi dọc theo rãnh 
(32) từ đầu ở xa (38) của trục (30) về phía đầu ở gần (39) của trục (30). Ngoài ra, cơ cấu 
này còn bao gồm phương tiện ngăn không cho người sử dụng cơ cấu thiết lập liều lượng 
(4) thiết lập liều lượng dược phẩm nêu trên lớn hơn lượng dược phẩm còn lại trong ống 
đựng (25), phương tiện này bao gồm bước ren thứ hai được bố trí dọc theo phần thứ hai 
(36) của trục (30), trong đó bước ren thứ nhất khác với bước ren thứ hai, trong đó tốt hơn 
là bước ren thứ hai lớn hơn bước ren thứ nhất.  
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(54) Chất làm ổn định để sản xuất vacxin được làm đông khô 

không chứa gelatin và phương pháp sản xuất vacxin này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm chất ổn định để sản xuất vacxin được làm đông khô 

và phương pháp sản xuất vacxin được làm đông khô bằng cách sử dụng chế phẩm này. 
Chế phẩm theo sáng chế chứa anbumin huyết thanh người, sucroza, trehaloza, dextran, 
natri glutamat, ure và arginin với nồng độ ban đầu trong dung dịch gốc trước khi làm 
đông khô lần lượt là 3-20 g/l, 30-100 g/l, 10-30 g/l, 10-50 g/l, 6-12 g/l, 3-9g/l và 0,5-
2g/l. Chế phẩm này không chứa gelatin.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất inđazol và aza-inđazol được thế dùng làm tác nhân 

điều biến gama secretaza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất indazol và aza-inđazol được thế có công thức (I)  
 

  
 
 

trong đó R1, R2, R3, R4, Y, A1, A2, A3, A4, X1, X2, X3 và Het1 có nghĩa như được xác định 
trong các điểm yêu cầu bảo hộ. Các hợp chất theo sáng chế hữu dụng làm tác nhân điều 
biến gama secretaza. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất này, dược 
phẩm bao gồm các hợp chất này để làm hoạt chất được sử dụng làm thuốc.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu đỡ yên phanh dùng cho phanh đĩa của xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đỡ yên phanh dùng cho phanh đĩa của xe máy, trong đó các 
chốt trượt có thể dễ dàng được lắp vào các phần lắp chốt trượt và cải thiện hiệu quả hoạt 
động mà vẫn có thể dễ dàng tạo ra các phần lắp chốt trượt trên cơ cấu treo của xe. Các 
chốt trượt 6, 7 bao gồm các thân chốt trượt 6a, 7a để trượt trên các lỗ dẫn hướng 8m, 8n 
của yên phanh 8, và các bulông lắp chốt 6b, 7b để lắp các thân chốt trượt 6a, 7a vào các 
phần lắp chốt trượt 3 , 5. Các phần lắp chốt trượt 3, 5 được tạo ra sao cho các mặt lắp 3 f, 
5e ở phía đối diện với đĩa phanh được bố trí trên cùng một mặt phẳng F3 ở bên ngoài và 
song song với mặt phẳng F1 đi qua trục tâm của càng trước 4 và song song với mặt bên 
của đĩa phanh 2.  
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(54) Hộp chứa chất lỏng và thiết bị nấu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp chứa nước (104) bao gồm thân chính hộp chứa (130) để trữ 
nước trong đó, và tấm trang trí (131) được lắp vào thân chính hộp chứa (130) và có chiều 
cao (H1) cao hơn chiều cao (H2) của thân chính hộp chứa. Tay nắm được bố trí ở mặt 
đáy phía tấm trang trí (131) của thân chính hộp chứa (130). Tại đầu trên của tấm trang 
trí (131), lõm giữ (139) được tạo ra để cho phép người sử dụng giũ mặt trên của thân 
chính hộp chứa (130) trong khi nắm chặt tay nắm.  

 
  
 
 

  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
208 

(11) 29184 
(21) 1-2011-03345 (51) 7 C25B  11/06,  11/04 
(22) 18.05.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/EP2010/056797  18.05.2010 (87) WO/2010/133583 25.11.2010 
(30) MI2009A000880       19.05.2009 IT 
(71) INDUSTRIE DE NORA S.p.A.  (IT) 

Via Bistolfi 35, I-20134 Milano, ltaly 
(72) BRICHESE, Marianna (IT), ANTOZZI, Antonio, Lorenzo (IT), CALDERARA, Alice 

(IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Catôt dùng cho quy trình điện phân 

  (57)    Sáng chế đề xuất catôt dùng cho các quy trình điện phân có tỏa hydrô bao gồm nền kim 
loại có lớp hoạt hóa gốc kim loại quý và hai lớp bảo vệ, một lớp được đặt giữa lớp hoạt 
hóa và nền và lớp kia ở ngoài, chứa hợp kim có thể lắng không dùng điện từ kim loại 
được lựa chọn giữa niken, coban và sắt với á kim được lựa chọn giữa photpho và bo, với 
tùy chọn bổ sung là nguyên tố chuyển tiếp được lựa chọn giữa vonfam và reni.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm khuôn đúc nhựa tổng hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm khuôn đúc nhựa tổng hợp, trong đó miếng đệm khuôn của cụm 
khuôn được chia thành miếng đệm trước có bề mặt hốc và miếng đệm sau không có bề 
mặt hốc; rãnh đi qua vị trí ở vùng lân cận của bề mặt hốc được tạo ra trong miếng đệm 
trước, rãnh kéo dài từ phía mặt sau của miếng đệm trước về phía bề mặt hốc; bộ phận gia 
nhiệt bằng điện được chứa trong rãnh; khi rãnh được đóng kín bằng miếng đệm sau, bộ 
phận gia nhiệt bằng điện được cố định ở phần sâu nhất của rãnh; bộ phận gia nhiệt bằng 
điện được chia thành các hệ thống; và bộ phận điều chỉnh được bố trí để điều chỉnh sự 
nhiễm điện của các bộ phận gia nhiệt bằng điện của các hệ thống tương ứng độc lập với 
nhau, nhờ đó điều chỉnh nhiệt độ ở mỗi vùng một cách khác nhau.  
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(54) Bồn cầu tiết kiệm nước đúc sẵn làm bằng chế phẩm nhựa dẻo 

nhiệt và phương pháp chế tạo bồn cầu này 
  (57)    Sáng chế đề xuất bồn cầu tiết kiệm nước làm bằng chế phẩm nhựa dẻo nhiệt mới và 

phương pháp chế tạo nó. Bồn cầu này được làm bằng chế phẩm nhựa dẻo nhiệt chứa chất 
độn vô cơ bằng công nghệ đúc áp lực và bao gồm thân chính có cửa xả nước nằm ở phía 
dưới và cửa xả của ống xối nước nằm trên thành bên của cửa xả nước, bình chứa nước có 
khoang ở đáy, khoang này được trang bị miệng ống chính và cửa nạp của ống xối ở đầu 
xa nằm cách khỏi bình chứa nước và nối thông với thân chính thông qua miệng ống 
chính, ống xối và ống si phông có phần đầu trên được trang bị cửa nạp nước nối với cửa 
xả nước. Sáng chế còn đề xuất phương pháp sản xuất bồn cầu, khác biệt ở chỗ, nguyên 
liệu để sản xuất là sẵn có và đủ, vận hành đơn giản, năng suất cao, tiêu thụ ít năng lượng 
và thân thiện với môi trường. Bồn cầu có vẻ bên ngoài bắt mắt, tính chất vật lý tốt, có 
khả năng tự làm sạch, tiết kiệm nước và xối nước êm. Dung tích xối triệt để là 31 nước 
và dung tích xối tiết kiệm là 21 nước và xối một cách êm.  
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(11) 29187 
(21) 1-2011-03371 (51) 7 C03C 21/00, 3/085, 3/095, 3/097, 

G11B 5/73, 5/82, C03C 3/087 
(62) 1-2009-00050   
(22) 08.06.2007 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2007/061610     08.06.2007 (87) WO2007/142324 13.12.2007 
(30) 2006-159223     08.06.2006 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.12.2011 
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7-5, Naka-Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, Japan 
(72) TACHIWANA, Kazuo (JP), HACHITANI, Yoichi (JP), ZOU, Xuelu (CN), IKENISHI, 

Mikio (JP), OSAKABE, Kinobu (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu thuỷ tinh để sử dụng trong nền của vật ghi thông tin, 

nền thủy tinh của vật ghi thông tin, vật ghi thông tin và 
phương pháp sản xuất chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu thủy tinh để sử dụng trong nền của vật ghi thông tin, chứa, 
tính theo phần trăm mol, SiO2 và Al2O3 với lượng tổng cộng nằm trong khoảng từ 70 đến 
85 phần trăm, trong đó hàm lượng SiO2 bằng hoặc lớn hơn 50 phần trăm và hàm lượng 
Al2O3 bằng hoặc lớn hơn 3 phần trăm; Li2O, Na2O và K2O với lượng tổng cộng bằng 
hoặc lớn hơn 10 phần trăm; CaO và MgO với lượng tổng cộng nằm trong khoảng từ 1 
đến 6 phần trăm, trong đó hàm lượng CaO lớn hơn hâm lượng MgO; ZrO2, HfO2, Nb2O5, 
Ta2O5, La2O3, Y2O3 và TiO2 với lượng tổng cộng lớn hơn 0 phần trăm nhưng bằng hoặc 
thấp hơn 4 phần trăm; với tỷ lệ mol giữa tổng hàm lượng Li2O, Na2O và K2O và tổng 
hàm lượng SiO2, Al2O3, ZrO2, HfO2, Nb2O5, Ta2O5, La2O3, Y2O3 và TiO2 ((Li2O + Na2O 
+ K2O)/(SO2 + Al2O3 + ZrO2 + HfO2 + Nb2O5 + Ta2O5 + La2O3 + Y2O3 + TiO2)) bằng 
hoặc nhỏ hơn 0,28. Sáng chế còn đề cập đến nền thủy tinh của vật ghi thông tin, vật ghi 
thông tin và các phương pháp sản xuất chúng 
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(21) 1-2011-03378 (51) 7 C12Q  1/68, A23L  1/30, C12N  

15/09 
(22) 14.07.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/061926    14.07.2010 (87) WO 2011/007815 20.01.2011 
(30) 2009-165991    14.07.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2011 
(71) MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8384 Japan 
(72) OCHlYA, Takahiro (JP), KOSAKA, Nobuyoshi (JP), SEKINE, Kazunori (JP), IZUMl, 

Hirohisa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sàng lọc khẩu phần ăn gây ra sự sản xuất sữa có 

tác dụng điều hòa miễn dịch và chế phẩm dùng qua đường 
miệng có tác dụng kích thích miễn dịch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sàng lọc khẩu phần ăn gây ra sự sản xuất sữa có tác 
dụng điều hoà miễn dịch và chế phẩm dùng qua đường miệng có tác dụng kích thích 
miễn dịch. Khẩu phần ăn hoặc chất có trong khẩu phần ăn làm tăng hoặc giảm lượng 
microARN có trong sữa của động vật có vú được xác định bằng cách sử dụng sự tương 
quan của prophin microARN trong sữa và khẩu phần ăn được tiêu thụ bởi động vật có vú 
hoặc chất có trong khẩu phần ăn dưới dạng chỉ số để sàng lọc khẩu phần ăn hoặc chất 
gây ra sự sản xuất sữa có tác dụng điều hoà miễn dịch.  
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(11) 29189 
(21) 1-2011-03384 (51) 7 A61C  1/14, A61B  17/16, B23B  

31/02 
(22) 07.05.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/EP2010/056236 07.05.2010 (87) WO2010/128131 11.11.2010 
(30) 09006196.1      07.05.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2012 
(71) W & H DENTALWERK BURMOOS GMBH  (AT) 

Ignaz-Glaser-Strasse 53, A-5111 Burmoos, Austria 
(72) Hannes WAGNER (AT), Gunther TEUFELBERGER (AT), Josef SPITZAUER (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chi tiết cầm tay dùng trong nha khoa 

  (57)    Sáng chế đề cập tới đầu lắp cầm tay dùng trong y tế, cụ thể là đầu lắp cầm tay dùng 
trong nha khoa (1, 1') bao gồm: cơ cấu giữ/tháo dụng cụ (2) với trục rỗng (3) có thể 
được đặt vào chuyển động dẫn động để giữ dụng cụ xử lý (4), trong đó trục rỗng (3) kéo 
dài dọc theo đường tâm (5) và có lỗ chứa dụng cụ (6), cụm giữ thứ nhất (7) và cụm giữ 
thứ hai (8) tách rời với cụm giữ thứ nhất (7) và lệch dọc trục khỏi cụm giữ thứ nhất (7) 
so với đường tâm (5), trong đó cả hai cụm giữ (7, 8) có kết cấu để đảm bảo cho dụng cụ 
xử lý (4) được giữ dọc trục trong trục rỗng (3) và truyền mômen quay đến dụng cụ xử lý 
(4) này, và trong đó cả hai cụm giữ (7, 8) có ít nhất một chi tiết định hình (9, 10) và lỗ 
(12, 13) xuyên qua thành ngoài (11) của trục rỗng (3), trong đó ít nhất một chi tiết định 
hình (9, 10 có thể được giữ theo cách sao cho nó nhô qua lỗ (12, 13) vào bên trong trục 
rỗng (3), ống chặn (14) nối với các chi tiết định hình (9, 10) có thể dịch chuyển tương 
đối với trục rỗng (3) và bao quanh trục rỗng (3) và chi tiết vận hành (15) nối với ống 
chặn (14) để làm dịch chuyển hoặc trượt ống chặn (14).  
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(86) PCT/JP2010/057855     10.05.2010 (87) WO2010/131613 18.11.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2011 
(71) KEIHIN CORPORATION  (JP) 

26-2, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
(72) ISHIKAWA Shinichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển dùng cho động cơ đốt trong được tạo cấu hình để 
chia vùng hoạt động của động cơ ra thành các vùng và xác lập một trong số các vùng 
như vùng tham chiếu (S14); tính tỷ lệ của hệ số hiệu chỉnh hồi tiếp được tính khi hoạt 
động của động cơ nằm ở vùng tham chiếu với tỷ lệ được tính khi nó nằm ngoài vùng 
tham chiếu và lưu trữ nó như hệ số hiệu chỉnh sự khác nhau của máy (S16); và tính hệ số 
hiệu chỉnh hàm lượng cồn trên cơ sở hệ số hiệu chỉnh hồi tiếp, hiệu chỉnh nó với hệ số 
hiệu chỉnh sự khác nhau của máy và lưu trữ nó (S16, S18), trong đó lượng phun nhiên 
liệu được hiệu chỉnh với hệ số hiệu chỉnh hàm lượng cồn đã được hiệu chỉnh khi hoạt 
động của động cơ ở vùng hoạt động mà việc điều khiển hồi tiếp không được thực hiện 
trong đó. Nhờ vậy, ngay cả khi hoạt động của động cơ ở vùng hoạt động mà việc điều 
khiển hồi tiếp không được thực hiện trong đó, thì lượng phun nhiên liệu có thể được hiệu 
chỉnh với hệ số hiệu chỉnh hàm lượng cồn, hệ số này đã được hiệu chỉnh để không bị tác 
động bởi sự khác nhau của máy, tức là, để có được giá trị tối ưu theo hàm lượng cồn, nhờ 
đó làm tăng mức chính xác điều khiển hiệu chỉnh nhiên liệu.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp khai hoang đất bên trong đê biển và kết cấu thực 

hiện khai hoang 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp khai hoang đất bên trong đê biển và kết cấu thực hiện 

khai hoang. Kết cấu thực hiện khai hoang bao gồm: các kết cấu chắn đất tạm thời (20) 
được xây lắp bằng cách xếp đống vật liệu đất hoặc đá theo chu vi của đất khai hoang 
theo kế hoạch (10) và được làm thích ứng để ngăn không cho các vùng nước nội thuỷ 
được đưa vào đất khai hoang theo kế hoạch (10) của đê biển (1); phần hố đào (50) được 
làm thích ứng để có phần lõm trong đất được tạo ra trong đó bằng cách nạo vét một vùng 
nhất định bên trong đất khai hoang theo kế hoạch (10); các phần đắp bờ (30) được làm 
thích ứng để tạo ra các phần đất bằng phẳng cao hơn so với độ cao vùng đất bằng cách 
khai hoang đất khai hoang theo kế hoạch (10) khác với phần hố đào (50) bằng cách sử 
dụng đất và cát thu được từ phần hố đào (50); và tường chống thấm (40) được xây lắp 
theo chu vi của phần hố đào (50).  
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LAPLANTE, Steven (CA), SlMONEAU, Bruno (CA), SURPRENANT, Simon (CA), 
THlBEAULT, Carl (CA), TSANTRIZOS, Youla, S. (CA), MORIN, Sebastien (CA) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chất ức chế sự sao chép virut gây suy giảm miễn dịch ở người 

và dược phẩm chứa chất ức chế này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  

 

  
 
trong đó a, R1, R2, R3, R4, R5 và R6 như được xác định trong bản mô tả, hữu dụng làm 
chất ức chế sự sao chép HIV. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(86) PCT/JP2010/059785     09.06.2010 (87) WO 2010/143664 16.12.2010 
(30) 2009-139691     10.06.2009 JP 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543, Japan 
(72) KINOSHITA Kazutomo (JP), ASOH Kohsuke (JP), FURUICHI Noriyuki (JP), ITO 

Toshiya (JP), KAWADA Hatsuo (JP), ISHII Nobuya (JP), SAKAMOTO Hiroshi (JP), 
HONG WooSang (KR), PARK MinJeong (KR), ONO Yoshiyuki (JP), KATO 
Yasuharu (JP), MORIKAMI Kenji (JP), EMURA Takashi (JP), OIKAWA Nobuhiro 
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất có bốn vòng và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I) dưới đây, hoặc muối hoặc solvat 
của nó, hợp chất này hữu ích dùng để bào chế thuốc ức chế bạch huyết bào kinaza tự 
ghép (Anaplastic lymphoma kinase - ALK), và hữu ích để phòng hoặc điều trị bệnh đi 
kèm với sự bất thường ở ALK, ví dụ, ung thư, di căn ung thư, sa sút trí tuệ hoặc rối loạn 
chức năng nhận biết:  
 

  
 
 
(các ý nghĩa của các ký hiệu có trong công thức là như được nêu trong phần mô tả).  
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(72) SHIROTA, Masakazu (JP), SHAHIDI, Reza (US), KLlNGENBRUNN, Thomas (DK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển treo phiên dữ liệu trong hệ 

thống truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tạo điều kiện cho việc điều khiển treo phiên dữ 

liệu trong hệ thống truyền thông không dây có nhiều công nghệ truy nhập vô tuyến dựa vào 
khả năng của thiết bị người dùng. Như nêu trong bản mô tả, sáng chế đề xuất các kỹ thuật 
mà nhờ đó mạng truyền thông không dây có thiết bị người dùng truyền thông với mạng có 
thể treo phiên dữ liệu và/hoặc phiên truyền thông khác liên quan đến thiết bị người dùng khi 
xác định thấy thiết bị người dùng đó đã chuyển sang mạng truyền thông khác dựa vào khả 
năng truyền/thu của thiết bị người dùng. Theo một phương án làm ví dụ, thực thể quản lý di 
động và/hoặc thực thể khác quản lý mạng có thể xác định xem có hay không thực hiện việc 
điều khiển treo dựa vào thông báo sự kiện từ mạng khác dựa vào khả năng của thiết bị người 
dùng. Theo một phương án khác làm ví dụ, mạng mà thiết bị người dùng chuyển đến đó có 
thể xác định xem có hay không truyền cho mạng khác thông báo sự kiện liên quan đến thiết 
bị người dùng dựa vào khả năng của thiết bị người dùng đó.  
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(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) NILSSON, Tommy (SE), BERGHOLTZ, Lars (SE), KLINT, Ann-Charlotte (SE), 

ULVROS, Istvan (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu bao gói bao gồm các phần từ hóa được 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu bao gói bao gồm các phần từ hóa được được bố trí trên đó. 
Các phần từ hóa được được bố trí ít nhất một vết trên mỗi bao gói được tạo nên từ vật 
liệu bao gói. Các vết bao gồm các hạt từ hóa được bị nhiễm từ trong khi diện tích của vết 
nhỏ hơn so với tổng diện tích của vết nêu trên.  
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27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) TSUDA, Naoki (JP), SEITZ, Michael E. (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt nấm 

  (57)   Chế phẩm diệt nấm chứa tolclofos-metyl, polyoxyetylen polyarylphenol phosphat, 
copolyme khối polyoxyletylen polyoxypropylen, polyoxyetylen rượu béo ete và nước 
chế phẩm này có tính ổn định tốt ở nhiệt độ cao.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2012 
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3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002, JP 
(72) KURATA, Yoshikazu (JP), HAYASHI, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất kiểm soát bệnh thối nhũn và phương pháp kiểm soát bệnh 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất kiểm soát bệnh thối nhũn và phương pháp kiểm soát bệnh này. 

Chất kiểm soát bệnh thối nhũn ở cây trồng chứa 3-cloro-N-(3-cloro- 5-triflorometyl-2-
pyridyl)-alpha,alpha,alpha-trifloro-2,6-đinitro-p-toluidin làm thành phần hoạt tính, hợp 
chất này được dùng cho đất trồng.  
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(11) 29198 
(21) 1-2011-03423 (51) 7 D21C  7/00,  3/02,  1/04,  3/16 
(22) 15.06.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/060137     15.06.2010 (87) WO 2010/147118 23.12.2010 
(30) 2009-142894     16.06.2009 JP 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOA KOGYO  (JP) 

2936-1, Tanaka, Fukaya-shi Saitama 3660821, Japan  
(72) IGARASHI Hisao (JP), OGAWA Kimikazu (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị và quy trình sản xuất bột giấy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và quy trình sản xuất bột giấy, trong đó bột giấy có thể 
được sản xuất trong môi trường áp suất khí quyển và nhiệt độ thấp hơn trong quy trình 
sulphat và quy trình sulfit. Thiết bị này bao gồm: thân chính dạng thùng, bộ cấp hóa chất 
để cấp lần lượt hóa chất gồm axit nitric và hóa chất gồm xút ăn da cho thân chính dạng 
thùng theo trình tự này, bộ điều chỉnh nhiệt độ chất lỏng để điều tiết, trong nhiều bước, 
nhiệt độ của hóa chất gồm axit nitric và hóa chất gồm xút ăn da mà được nạp đầy vào 
thân chính dạng thùng; bộ tạo dòng xoáy ngược cho dòng bên trong thân chính dạng 
thùng và tạo ra một dòng xoáy trong nguyên liệu thô và hóa chất gồm xút ăn da mà đã 
được cấp cho thân chính dạng thùng; và thiết bị xả hóa chất được lắp trên thân chính 
dạng thùng và thông qua đó các hóa chất đã được cấp cho thân chính dạng thùng và 
được sử dụng trong bước trước đó được thải ra, trước khi bộ cấp hóa chất cấp các hóa 
chất để được sử dụng trong bước tiếp theo vào thân chính dạng thùng. Mỗi bước sản xuất 
được thực hiện trong thân chính dạng thùng bằng cách xử lý theo mẻ để chuyển hóa các 
nguyên liệu thô thành bột giấy trong thân chính dạng thùng.  
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(22) 12.06.2009 (43) 26.03.2012 
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Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(72) CLAESSENS, Max-Steffen (DE), SKARBY, Per (SE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Môi trường cách điện điện môi, thiết bị để tạo ra, phân phối 

hoặc sử dụng điện năng, và phương pháp định cỡ thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến môi trường cách điện điện môi. Môi trường cách điện này khác biệt 

ở chỗ chứa floketon có từ 4 đến 12 nguyên tử cacbon. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị 
để tạo ra, phân phối hoặc sử dụng điện năng và phương pháp định kích cỡ thiết bị này.  
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2. SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
5-33, Kitahama 4 chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 541-0041 Osaka, Japan 

(72) GRANGER, Scott (US), CARON, Olivier (FR), VERGER, Eric (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ ống ren để tạo mối nối ren và mối nối ren được tạo thành 

từ đó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ ống ren để tạo ra mối nối ren, bao gồm bộ phận ống thứ nhất và 

bộ phận ống thứ hai với một trục quay (10), một trong các đầu của chúng (1, 2) được 
cung cấp vùng ren (3, 4) nằm trên bề mặt chu vi ngoài hoặc trong của các bộ phận tùy 
thuộc vào đầu ren là loại ren ngoài hay ren trong, đầu (1, 2) kết thúc trên bề mặt đầu (7, 
8) hướng kính đối với trục quay (10) của các bộ phận hình ống, các vùng ren (3; 4) bao 
gồm vùng ren (32, 42), bao gồm trên mặt cắt dọc đi qua trục quay (10) của các bộ phận 
hình ống, đỉnh ren ( 35, 45), chân ren (36, 46), sườn tải (30, 40) và sườn ăn khớp (31, 
41), chiều rộng của đỉnh ren (35, 45) của mỗi bộ phận ống giảm theo hướng bề mặt đầu 
(7, 8) của các bộ phận hình ống, trong khi chiều rộng của vùng chân ren (36, 46) tăng 
lên, khác biệt ở chỗ, phần dẫn của sườn ăn khớp ren ngoài và/hoặc sườn tải khác với của 
các sườn ăn khớp ren trong và/hoặc sườn tải. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến mối nối 
ren được tạo thành.  
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(72) UEMURA, Akihito (JP), NOGATA, Tomoaki (JP), TAKEYASU, Takumi (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Quy trình sản xuất tinh thể axit 2-(3-xyano-4-

isobutyloxyphenyl)-4-metyl-5-thiazolcarboxylic đa hình 
bằng phương pháp bổ sung dung môi yếu 

  (57)     Quy trình sản xuất tinh thể dạng-A của axit được bộc lộ, quy trình bao gồm: bước hòa 
tan bằng cách làm nóng axit 2-(3-xyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-4-
thiazolearboxylic trong một hoặc nhiều dung môi như là dung môi mạnh, được chọn từ 
nhóm bao gồm 1-propanol, 2-propanol, etanol, và axeton, bước làm mát dung dịch; và 
bước bổ sung vào dung dịch này dung môi hyđrocacbon như là dung môi yếu.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất nhựa dùng cho vật liệu quang học 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất hữu hiệu vật liệu quang học tính năng cao (ví dụ, 
thấu kính) làm bằng nhựa polyuretan, vật liệu quang học này trong suốt và không màu, 
không bị biến dạng. Trong quy trình này, vật liệu quang học được tạo ra mà không gây 
ra sự hình thành đường vân hoặc làm đục bằng cách polyme hóa chế phẩm có thể 
polyme hóa chứa hợp chất polythiol và hợp chất polyiso(thio)xyanat, và khác biệt ở chỗ 
hàm lượng nước trong chế phẩm nằm trong khoảng từ 10 đến 300ppm.  
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(72) LIRA Justin (US), NARVA Kenneth (US), WOOSLEY Aaron (US), LARRINUA 

Ignacio (US), HEY Timothy (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit có hoạt tính trừ sâu DIG-10 và thực vật biến đổi gen 

chứa polypeptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit có hoạt tính trừ sâu DIG-10, các axit nucleic mã hóa độc 

tố này. Các polypeptit có hoạt tính trừ sâu DIG-10 theo sáng chế được sử dụng để phòng 
trừ các loài gây hại. Sáng chế còn đề cập đến thực vật biến đổi gen chứa polypeptit này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất ức chế virut viêm gan C và dược phẩm chứa nó 

  (57)      Sáng chế đề xuất các hợp chất, dược phẩm để điều trị nhiễm virut viêm gan C (HCV).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu nối các cọc ván ống thép và thân cơ cấu này 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu nối các cọc ván ống thép gồm: hai chi tiết dạng hình chữ L thứ 
nhất quay vào trong với nhau và lắp vào một bên của cọc ván ống thép thứ nhất; và hai 
chi tiết dạng hình chữ L thứ hai quay ra ngoài nhau và lắp vào một bên của cọc ván ống 
thép thứ hai kề ngay cọc ván ống thép thứ nhất, các chi tiết dạng hình chữ L thứ hai đối 
diện với các chi tiết dạng hình chữ L thứ nhất, trong đó hai chi tiết dạng hình chữ L thứ 
hai được bố trí bên trong hai chi tiết dạng hình chữ L thứ nhất; bê tông chứa cốt liệu 
được đúc vào khoảng trống bao quanh bởi hai chi tiết dạng hình chữ L thứ nhất và hai 
chi tiết dạng hình chữ L thứ hai; mỗi khe hở giữa các chi tiết dạng hình chữ L thứ hai và 
các đầu trên của các chi tiết dạng hình chữ L thứ nhất nhỏ hơn cỡ hạt của cốt liệu; và 
mỗi khe hở giữa các chi tiết dạng hình chữ L thứ nhất và các đầu trên của các chi tiết 
dạng hình chữ L thứ hai lớn hơn không ít hơn hai lần cỡ hạt của cốt liệu.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực xử lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực xử lý lắp tháo ra được vào cụm chính của thiết bị tạo ảnh 
chụp ảnh điện, bao gồm trống cảm quang chụp ảnh điện; con lăn hiện ảnh để làm hiện 
ảnh ẩn tĩnh điện tạo ra trên trống cảm quang chụp ảnh điện; khung trống đỡ trống cảm 
quang chụp ảnh điện; khung hiện ảnh đỡ con lăn hiện ảnh, khung hiện ảnh này có thể 
dịch chuyển tương đối với khung trống và có thể tới vị trí tiếp xúc mà ở đó con lăn chụp 
ảnh điện tiếp xúc với trống cảm quang chụp ảnh điện; và cơ cấu tiếp nhận lực bao gồm 
phần tiếp nhận lực thứ nhất để nhận ngoại lực thứ nhất và phần tiếp nhận lực thứ hai để 
nhận ngoại lực thứ hai, trong đó phần tiếp nhận lực thứ hai có thể dịch chuyển tương đối 
với khung hiện ảnh, trong đó phần tiếp nhận lực thứ hai được bố trí ở vị trí chờ thu vào 
so với vị trí vận hành nhờ phần tiếp nhận lực thứ nhất nhận ngoại lực thứ nhất, và có thể 
dịch chuyển từ vị trí chờ tới vị trí vận hành để dịch chuyển khung hiện ảnh từ vị trí tiếp 
xúc tới vị trí nằm cách, trong đó khoảng cách mà qua đó phần tiếp nhận lực thứ hai dịch 
chuyển từ vị trí chờ tới vị trí vận hành lớn hơn khoảng cách mà qua đó phần tiếp nhận 
lực thứ nhất được dịch chuyển nhờ ngoại lực thứ nhất.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm dạng rắn và quy trình bào chế dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm dạng rắn và quy trình bào chế dược phẩm  này. Dược phẩm 
theo sáng chế có hoạt tính điều trị bệnh ung thư.  
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Qingsheng TAO (CN), Jinfang WANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt chứa polyme dùng làm thuốc nhuộm dạng 

anion 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm tẩy giặt chứa polyme dùng làm thuốc nhuộm dạng anion.  
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(72) Kichikoku TEI (JP), Hideyuki EMA (JP), Makoto HATORI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cắm cực 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị cắm cực để giảm khả năng không cắm được cực vào hốc xuống 
mức thấp nhất có thể. Thiết bị cắm cực này để cắm cực của dây điện có gắn cực vào các 
hốc (12) và (14) được tạo ra trên vỏ cắm cực (10). Thiết bị cắm cực này bao gồm bộ 
phận dẫn cắm cực (76) để dẫn cực về phía miệng của các hốc (12) và (14) và bao gồm 
mặt dẫn cắm (77) để định vị đầu của dây điện có gắn cực trong trạng thái mà phần mút 
của cực nằm trong miệng của các hốc (12) và (14), và cơ cấu đẩy cắm cực để giữ dây 
điện có gắn cực bằng cặp phần giữ (86) và (87), nhờ đó cắm cực, vốn được định vị bởi 
bộ phận dẫn cắm cực (76), vào các hốc (12) và (14).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đồ chứa điền đầy lại được 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ chứa điền đầy lại được (1), đồ chúa điền đầy lại được (1) được 
tạo thành từ thân được tạo lớp (10) có ít nhất một lớp vật liệu nền (11) và lớp chất bít kín 
(12), đồ chứa điền đầy lại được bao gồm: phần được uốn cong (6) được tạo ra bằng cách 
uốn cong một thân được tạo lớp (10) ở phần đỉnh với lớp chất bít kín (12) được trang bị 
ở phía trong; và thân được tạo lớp mặt trước thân chính (2) và thân được tạo lớp mặt sau 
thân chính (3), mỗi thân trong số chúng được tạo ra từ thân được tạo lớp được uốn cong 
(10), trong đó các lớp chất bít kín (12) của thân được tạo lớp mặt trước thân chính (2) và 
thân được tạo lớp mặt sau thân chính (3) được bố trí hướng vào nhau, các phần biên của 
các thân được tạo lớp này được bít kín, phần bít kín miệng rót (24) được trang bị bên 
dưới phần được uốn cong (6), và phần được uốn cong (6) và phần bít kín miệng rót (24) 
tạo ra đường dẫn dòng ra (33) để các lượng chứa đạt tới miệng rót (31).  
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(NL), Twan VAN BIJNEN (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống để làm bất tỉnh gia cầm và gia cầm 

đã cắt tiết có thể thu được 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và hệ thống để làm bất tỉnh gia cầm, như gà, gà tây, vịt 

và chim cút, bao gồm các bước : i) treo gia cầm với đầu gia cầm quay xuống; ii) định vị 
đầu gia cầm đã treo; và iii) làm bất tỉnh gia cầm thông qua đầu gia cầm đã treo và định 
vị, và gia cầm đã cắt tiết có thể thu được.  
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70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) APPARUTI, Daniele (IT), LINDBLAD, Ulf (SE), OLSSON, Jenny (SE), OLSSON, 

Michael (SE), OMRANE, Alaa (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp duy trì rào cản dòng khí giữa hai thể 

tích của kênh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để duy trì rào cản dòng khí giữa hai thể tích của kênh trong 

máy điền đầy, kênh nêu trên được làm thích hợp để vận chuyển các bao bì theo chiều dài 
của kênh, và hai thể tích nêu trên bao gồm thể tích thứ nhất có mức độ khử trùng thứ 
nhất, và thể tích thứ hai có mức độ khử trùng thứ hai. Hơn nữa, thể tích thứ nhất chứa 
phương tiện phun khí, thể tích thứ hai chứa phương tiện rút khí, và hai thể tích thứ nhất 
và thứ hai được nối với nhau trong vùng phân cách kéo dài theo chiều dài của kênh. Hai 
thể tích nối nhau trong vùng venturi, phần kênh có tiết diện ngang giảm. Sáng chế còn 
đề cập đến phương pháp để duy trì rào cản dòng khí trong máy điền đầy.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị đồng bộ thời gian trò chơi mạng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị đồng bộ thời gian trò chơi mạng để khắc phục 
vấn đề tiêu tốn quá nhiều tài nguyên bộ nhớ và tài nguyên CPU, và vấn đề những người 
chơi có độ trễ lớn, có trải nghiệm trò chơi nghèo nàn. Phương pháp theo sáng chế sẽ thu 
thập lượng chênh lệch thời gian giữa máy chủ trò chơi mạng và máy khách trò chơi 
mạng theo thời điểm mà máy chủ trò chơi mạng truyền gói dữ liệu thứ nhất đến máy 
khách trò chơi mạng, thời điểm mà máy khách trò chơi mạng truyền gói dữ liệu thứ hai 
đến máy chủ trò chơi mạng và thời điểm mà máy chủ trò chơi mạng nhận được gói dữ 
liệu thứ hai từ máy khách trò chơi mạng, thu thập thời điểm thực tế mà máy khách trò 
chơi mạng truyền gói dữ liệu thứ hai đến máy chủ trò chơi mạng trong lúc chạy trò chơi 
theo lượng chênh lệch thời gian nêu trên, và đồng bộ thời gian của máy khách trò chơi 
mạng với thời gian của máy chủ trò chơi mạng. Giải pháp theo sáng chế có thể xác định 
một cách chính xác thời điểm mà máy khách trò chơi mạng truyền gói dữ liệu thứ hai 
đến máy chủ trò chơi mạng, tiết kiệm các tài nguyên CPU và bộ nhớ, và cải thiện trải 
nghiệm trò chơi.  
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(54) Phương pháp và thiết bị để xả lượng chất lỏng cố định 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xả lượng chất lỏng cố định sao cho có thể 
phân bố và phân phối vật liệu lỏng với độ chính xác cao hơn các thiết bị thông thường. 
Phương pháp xả lượng chất lỏng cố định sử dụng thiết bị có bố trí: van giảm áp để giảm 
áp suất của khí nén được cấp bởi nguồn khí nén; van xả để điều chỉnh lưu lượng của khí 
được giảm áp ở van giảm áp; bình chứa chất lỏng để xả chất lỏng từ vòi phun qua lực ép 
của khí được cấp qua van xả; và bình chứa đệm được định vị giữa van giảm áp và van xả 
mà có thể tích lớn hơn thể tích của bình chứa chất lỏng. Phương pháp và thiết bị xả 
lượng chất lỏng cố định khác biệt bởi việc ngăn chặn sự giảm áp mà xảy ra ở lối dòng 
chảy để cấp khí nén tới bình chứa chất lỏng nêu trên trong quá trình hoạt động của van 
giảm áp nêu trên bằng cách làm tăng lục cản dòng chảy trong lối dòng chảy mà nối 
thông bình chứa đệm nêu trên với bình chứa nêu trên để lớn hơn lực cản dòng chảy trong 
lối dòng chảy mà nối thông bình chứa đệm nêu trên với van giảm áp nêu trên.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất sản phẩm sữa lên men 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm sữa lên men, cụ thể là sản phẩm sữa 
mềm. Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm sữa lên men không có bước làm 
mát bất kỳ để dừng quá trình lên men nhờ sử dụng chủng vi khuẩn lactic có đặc tính bị 
yếu sau quá trình axit hóa làm chất mồi.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm tiêm chứa hydroxycloquin sử dụng khu trú để điều 

trị bệnh trĩ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để tiêm chứa hydroxycloroquin sử dụng khu trú để điều 

trị bệnh trĩ. Cụ thể là, chế phẩm theo sáng chế chứa dung dịch hydroxycloquin trong 
nước muối sinh lý dùng để tiêm, cùng với thuốc gây tê cục bộ và chất chống oxy hóa.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm tiêm kháng ung thư sử dụng khu trú chứa 

hydroxycloquin hoặc muối của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tiêm kháng ung thư chứa hydroxycloquin hoặc muối của 

nó sử dụng khu trú. Chế phẩm kháng ung thư này có trị số IC50 đối với các tế bào 
Sarcoma-180 in vitro thấp hơn khoảng 10 lần so với cisplatin, khi được xác định bằng 
thử nghiệm MTT cho thấy rằng chế phẩm kháng ung thư có tác dụng gây độc tế bào 
mạnh. Ngoài ra, chế phẩm kháng ung thư này thể hiện các tác dụng phụ thuộc vào liều 
dùng kháng lại tế bào ung thư thể rắn do các tế bào Sarcoma-80 gây ra khi thử nghiệm 
trên cơ thể sống. Hơn nữa, chế phẩm kháng ung thư theo sáng chế có tác dụng kéo dài 
cuộc sống cho các bệnh nhân bị ung thư cổ trướng do các tế bào Sarcoma-80 gây ra.  
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(54) Cần hẫng để đỡ dây cáp điện của đường sắt, đường xe goòng 

và đường xe điện ngầm 
  (57)    Sáng chế đề xuất dầm ngang để đỡ đường sắt, đường xe goòng và đường xe điện ngầm 

gồm có thanh ngang (8) được lắp qua phương tiện kết nối với kết cấu đỡ có thể gắn vào 
(16), ít nhất một vật cách điện thứ nhất (20) gắn với thanh ngang (8) và có khả năng đỡ 
dây cáp điện thứ nhất, cách điện nó khỏi thanh ngang (8) đã nêu. ưu điểm, thanh ngang 
(8) gồm có thân (24) có sự kéo dài chủ yếu theo chiều dọc (X-X) và ít nhất một phần nối 
thứ nhất (28) được lắp với tiết diện hình chữ 'U' có thể tạo thành mối nối được tạo hình 
với vật cách điện thứ nhất (20) đã nêu. Phần kết nối thứ nhất (28) xác định mặt tỳ thứ 
nhất (32) cho sự điều chỉnh vị trí vật cách điện (20) theo chiều dọc sau đó dọc theo chính 
thanh ngang.  
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(54) Cơ cấu truyền động lực sang số của cụm động lực lắp trên xe 

  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu truyền động lực sang số của cụm động lực lắp trên xe bao gồm 
cụm động lực lắp trên xe (P) trong đó khi động cơ điện sang số (100) được dẫn động 
khiến cho trục sang số (55) quay bởi cơ cấu truyền động lực sang số (110), cơ cấu vận 
hành sang số (70) được dẫn động khiến cho việc chuyển đổi các cấp tốc độ của bộ 
truyền động (50) được thực hiện ở thời điểm đình trước, hộp truyền động lực sang số 
(102) dùng để chứa cơ cấu truyền động lực sang số (110) được lắp vào hộp cụm động lực 
(20) ở trạng thái mà ở đó một phần của trục sang số (55) được lắp vào trong phần bên 
trong của hộp truyền động lực sang số (102), và động cơ điện sang số (100) được giữ bởi 
hộp truyền động lực sang số (102) ở trạng thái mà ở đó trục dẫn động của động cơ điện 
(100a) được lắp vào trong phần bên trong của hộp truyền động lực sang số (102).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit phân lập, thực vật chứa chúng, axit nucleic phân 

lập mã hoá chúng, cấu trúc ADN, thực vật biến đổi gen bao gồm 
cấu trúc ADN này, phương pháp phòng trừ quần thể loài gây 
hại và phương pháp bảo vệ thực vật khỏi loài gây hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến độc tố Cry DIG-5, polypeptit mã hóa độc tố này, axit nueleic, cấu 
trúc ADN mã hóa chúng và thực vật biến đổi gen tạo ra các độc tố này có tác dụng 
phòng trừ côn trùng gây hại. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phòng trừ quần thể 
loài gây hại và phương pháp bảo vệ thực vật khỏi loài gây hại.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống khóa cửa điện sử dụng cam 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống khóa cửa điện áp dụng được với ít nhất một thân cửa điện, 
thân này chuyển động được theo cách trượt, hệ thống này bao gồm các trục vít quay 
được thuận và ngược được bố trí cạnh nhau dọc theo chiều theo đó thân cửa điện trượt ở 
mặt bên của khung cửa; cụm cam được bố trí ở vị trí xác định trước của các trục vít để 
thực hiện chức năng khóa và chức năng mở khóa; và cụm trượt có con lăn khóa đẩy đàn 
hồi theo chiều hướng về phía cụm cam và gài khớp với cụm cam để thực hiện chức năng 
khóa, một đầu của cụm trượt được nối quay được với trục vít và đầu kia của cụm trượt 
được nối với thân cửa điện. Theo sáng chế, ngay cả với kết cấu không phức tạp và đơn 
giản, thì hệ thống khóa cửa điện vẫn có thể đảm bảo độ tin cậy của chức năng khóa, và 
giảm nguy cơ hỏng hóc và trục trặc, và hơn nữa, giảm các chi phí khi so với các giải 
pháp kỹ thuật đã biết do dễ chế tạo, bảo dưỡng, và sửa chữa.  
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(54) Chế phẩm dầu gội chứa hệ gel dưỡng tóc 

  (57)     Chế phẩm dầu gội dưỡng tóc chứa dầu được chọn từ dầu polyalphaolefin,  dầu este, dầu 
triglyxerit, dầu hydrocacbon, và các hỗn hợp của chúng được phân tán trong đó, chế 
phẩm này chứa từ 1 đến 26% trọng lượng pha làm sạch, hệ mạng gel dưỡng tóc, chất tạo 
huyền phù polyme và polyme lắng đọng cation.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit phân lập, thực vật chứa chúng, axit nucleic phân 

lập mã hóa chúng, cấu trúc ADN, thực vật biến đổi gen bao gồm 
cấu trúc ADN này, phương pháp phòng trừ quần thể loài gây 
hại và phương pháp bảo vệ thực vật khỏi loài gây hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến độc tố Cry DIG-5, polynucleotit mã hóa độc tố này, và thực vật 
biến đổi gen tạo ra các độc tố này có tác dụng phòng trừ côn trùng gây hại.  
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(54) Quy trình điều chế hợp chất trung gian Dronedaron 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất trung gian Dronedaron có công thức I:  
 

  
 
bằng cách axyl hóa 2-(2-hydroxy-5-nitrophenyl)-1-(4-metoxyphenyl)-etanon, tiếp đó xử 
lý este bằng bazơ và chất xúc tác zeolit (nhôm silicat) và sau đó tùy ý loại nhóm metyl. 
Quy trình này có thể được sử dụng để điều chế hợp chất Dronedaron.  
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(54) Phương pháp và hệ thống ngăn ngừa quá tải và khóa mạng di 

động 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống gửi thông báo cảnh báo cho người dùng điện 

thoại di động nằm trong vị trí địa lý riêng không bị quá tải mạng và thực hiện độc lập 
mọi sở thích người dùng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu khung-hộp màn gập 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu khung-hộp màn gập có cấu tạo bao gồm: hộp màn (1) có 
khung hộp (11) về cơ bản có dạng hình chữ nhật; khung màn (2) để đỡ màn (3), gồm các 
thanh đỡ (21) được nối với nhau bằng các phương tiện liên kết (22), được gắn vào khung 
hộp (11) theo cách sao cho khi được gập vào khung màn (2) sẽ xếp gọn trong hộp (1), 
còn khi được mở ra tạo thành một hình đa giác; phương tiện gập/thả thân màn (4) được 
gắn vào khung hộp (11) theo cách sao cho phương tiện gập/thả thân màn (4) có thể quay 
quanh một trục nằm trên khung hộp (11); và hệ thống điều khiển (5) được lắp vào hộp 
màn (1) và được liên kết với khung màn (2) theo cách sao cho có thể điều khiển gập 
khung màn (2) gọn vào trong hộp màn (1) khi không sử dụng. Cơ cấu khung-hộp màn 
gập theo sáng chế có thể dùng với màn chống muỗi, côn trùng hoặc với rèm chắn mưa, 
có thể buông màn ra hoặc gập màn vào một cách thuận tiện, và khi không sử dụng có 
thể gập gọn vào hộp tạo thành một bức tranh treo tường để trang trí.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu khung-hộp màn gập 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu khung-hộp màn gập có cấu tạo bao gồm: hộp màn (1) có 
khung hộp (11) cơ bản có dạng hình chữ nhật; khung màn (2) để đỡ màn (3), gồm các 
thanh đỡ (21) được nối với nhau bằng các phương tiện liên kết (22), được gắn vào khung 
hộp (11) theo cách sao cho khi được gập vào khung màn (2) sẽ xếp gọn trong hộp (1), 
còn khi được mở ra tạo thành một hình đa giác; hệ thống dây rút liên hoàn (4) được lắp 
vào thân màn (32) và khung màn (2) theo cách sao cho khi được điều khiển, hệ thống 
dây rút liên hoàn (4) sẽ rút thân màn (32) xếp sát vào các thanh đỡ (21) và gập các thanh 
đỡ (21) xếp gọn trong hộp (1); và hệ thống điều khiển (5) được lắp vào hộp màn (1) và 
được liên kết với hệ thống dây rút liên hoàn (4) để điều khiển hoạt động của hệ thống 
dây rút liên hoàn (4). Cơ cấu khung-hộp màn gập theo sáng chế có thể dùng với màn 
chống muỗi, côn trùng hoặc với rèm chắn mưa, có thể buông màn ra hoặc gập màn vào 
một cách thuận tiện, và khi không sử dụng có thể gập gọn vào hộp tạo thành một bức 
tranh treo tường để trang trí.  
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Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) HEIMBACH, Dirk (DE), ROHRIG, Susanne (DE), CANCHO GRANDE, Yolanda 

(ES), BENDER, Eckhard (DE), ZIMMERMANN, Katja (DE), BUCHMULLER, Anja 
(DE), GERDES, Christoph (DE), GNOTH, Mark Jean (DE), GERICKE, Kersten 
Matthias (DE), JESKE, Mario (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất piperidin được thế, quy trình điều chế và thuốc chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperiđin được thế có công thức (I), quy trình điều chế và 

thuốc chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế là hữu dụng để điều trị và/hoặc phòng 
ngừa các bệnh và hữu dụng để bào chế thuốc điều trị và/hoặc phòng ngừa các bệnh, đặc 
biệt là các bệnh liên quan đến tim mạch và bệnh khối u.  
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(30) 10 2009 022 896.9       27.05.2009 DE 
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Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
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(ES), BENDER, Eckhard (DE), ZIMMERMANN, Katja (DE), BUCHMULLER, Anja 
(DE), GERDES, Christoph (DE), GNOTH, Mark Jean (DE), GERICKE, Kersten 
Matthias (DE), JESKE, Mario (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất piperidin được thế, quy trình điều chế và thuốc chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperidin được thế có công thức (I), quy trình điều chế, và 

thuốc chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế là hữu dụng dùng để điều trị và/hoặc 
phòng ngừa các bệnh và hữu dụng dùng để sản xuất thuốc để điều trị và/hoặc phòng 
ngừa các bệnh, đặc biệt là các bệnh liên quan đến tim mạch và khối u.  
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(71) NOVARTIS AG  (CH) 
Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 

(72) COPPOLA, Gary Mark (US), IWAKI, Yuki (JP), KARKI, Rajeshri Ganesh (IN), 
KAWANAMl, Toshio (JP), KSANDER, Gary Michael (US), MOGI, Muneto (JP), 
SUN, Robert (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất aminobutyric được thế làm chất ức chế neprilysin, 

dược phẩm và hỗn hợp của chúng 
  (57)     Sáng chế cập đến hợp chất có công thức I' : 

 

  
 
hoặc muối dược dụng của chúng, trong đó R1, R2, R3, X và n là như được xác định trong 
bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp các chất có hoạt tính dược lý và dược 
phẩm.   
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(11) 29231 
(21) 1-2011-03666 (51) 7 E06B  9/30 
(62) 1-2010-00369   
(22) 19.07.2007 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/US2007/016365   19.07.2007 (87) WO2009/011681 22.01.2009 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2011 
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129, 2nd Floor, Chung Shan N. Rd., Sec. 1, Taipei, Taiwan 10418, Taiwan 
(72) YU, Fu-Lai (CN), HUANG, Chin-Tien (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Rèm cửa sổ tự nâng và cơ cấu điều chỉnh cho rèm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến rèm cửa sổ tự nâng và cơ cấu điều chỉnh cho rèm cửa sổ. Cụ thể, 
rèm cửa sổ bao gồm bộ phận dẫn động, ví dụ như lò xo lực không đổi, được thiết kế để 
tác động một lực quay về căn bản là không đổi lên trục truyền động. Bộ phận cuốn dây 
được lắp đồng trục trên trục truyền động, và bao gồm ít nhất một ống cuốn được nối về 
mặt hoạt động với đầu thứ hai của dây nâng và có phần hình côn, cũng như chi tiết định 
vi quay để di chuyển bộ phận cuốn dây dọc theo phía bên trục truyền động nhờ vào sự 
quay của chi tiết định vị. Bộ phận cuốn dây được thiết kế để chuyển lực quay trên trục 
truyền động thành lực nâng trên dây nâng, trong đó lực nâng này lớn hơn lực hướng 
xuống dưới gây ra bởi bộ phận màn chắn và thanh ngang dưới trong suốt khoảng thời 
gian mở và đóng. Bộ phận khớp ly hợp hoặc bộ phận khóa cũng được nối về mặt hoạt 
động với trục và được thiết kế để khóa/nhả trục truyền động tại vị trí mong muốn.  
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2009-171035 22.07.2009 JP 

(71) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230, Japan 

(72) ITO Hideki (JP), lWASAKI Masakazu (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Màng polyeste định hướng hai trục để sử dụng làm nhãn bao 

quanh vật chứa và nhãn bao quanh vật chứa 
  (57)    Sáng chế đề xuất màng polyeste định hướng hai trục làm nhãn bao quanh vật chứa đồ 

uống mà chứa polyeste có hàm lượng oligome thấp, không làm giảm năng suất hoặc 
chất lượng của màng, và không gây ra vấn đề do điện tĩnh.  
Màng polyeste định hướng hai trục cho nhãn bao quanh vật chứa là màng polyetylen 
terephtalat và chứa trime vòng etylen terephtalat với lượng 9000ppm hoặc nhỏ hơn, có 
điện trở suất nóng chảy nằm trong khoảng 1.0 x 108Ω cm, và ít nhất một bề mặt của 
màng có điện trở suất bề mặt là 13 logΩ hoặc nhỏ hơn dưới độ ẩm tương đối 65% và 
nhãn dán kín vật chứa được sản xuất từ màng đã nói.  
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(72) Robert A. HANSEN (US), Bjorn RYDIN (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Đệm đàn hồi chịu nén 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đệm đàn hồi chịu nén bao gồm các chi tiết rỗng đàn hồi theo hướng 
trục và hướng tâm và các sợi tương đối không đàn hồi theo các kiểu khác nhau. Đệm này 
có độ chịu nén cao dưới tải trọng bình thường và độ phục hồi tuyệt vời (đàn hồi hoặc 
hoặc này ngược) ngay sau khi loại bỏ tải trọng này.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Vải công nghiệp đàn hồi chịu nén 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vải công nghiệp, như vải dùng cho sản xuất giấy và vải kỹ thuật. 
Vải có cấu trúc bao gồm các chi tiết rỗng đàn hồi theo hướng trục và hướng tâm, và các 
sợi tương đối không đàn hồi theo các kiểu khác nhau. Vải có cấu trúc như vậy có độ 
chịu nén cao dưới tải trọng bình thường và độ phục hồi tuyệt vời (đàn hồi hoặc nảy 
ngược) ngay sau khi loại bỏ tải trọng này.  
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10520 Wateridge Circle, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) CLARK, Warren (US), JAPS, Michael (US), BURK, Mark, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình tách 1,4-butandiol từ dịch lên men và quy trình sản 

xuất 1,4-butandiol 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tách riêng 1,4-butandiol (1,4-BDO) từ dịch lên men, quy 

trình này bao gồm các bước tách phân đoạn lỏng giàu 1,4- BDO ra khỏi phân đoạn rắn 
chứa các tế bào, bước loại bỏ nước ra khỏi phân đoạn lỏng này, bước loại bỏ muối ra 
khỏi phân đoạn này, và bước tinh chế 1,4-BDO. Quy trình sản xuất 1,4-BDO bao gồm 
bước nuôi cấy vi sinh vật sản sinh 1,4-BDO trong thùng lên men trong thời gian đủ dài 
để tạo ra 1,4- BDO. Vi sinh vật sản sinh 1,4-BDO bao gồm vi sinh vật tham gia vào quá 
trình sản sinh 1,4-BDO với một hoặc nhiều gen ngoại sinh mã hoá cho enzym tham gia 
vào quá trình sản sinh 1,4-BDO và/hoặc một.hoặc nhiều kỹ thuật đột phá gen. Quy trình 
sản xuất 1,4-BDO theo sáng chế còn bao gồm việc tách riêng 1,4-BDO.  
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371 Phoenixville Pike, Malvern, PA 19355, USA 
(72) WILLETT, W., Scott (US), CAIMI, Richard, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Polypeptit dạng tinh bột huyết thanh P (SAP) đã được 

glycosyl hoá của người, phương pháp tạo ra polypeptit này 
và dược phẩm chứa polypeptit này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit dạng tinh bột huyết thanh P (Serum Amyloid P - SAP) đã 
được glycosyl hoá của người, phương pháp tạo ra polypeptit này và dược phẩm chứa 
polypeptit này.  
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(21) 1-2012-00034 (51) 7 B65D  17/28,  47/36,  47/06 
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70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) ITO, Koshaku (JP), MORlYAMA, Yasuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu mở dùng cho các lỗ hút của đồ chứa thực phẩm lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở dùng cho các lỗ hút của các đồ chứa thực phẩm lỏng mà 
cho phép lỗ hút được mở một cách dễ dàng bằng cách đục thủng bằng ống hút trong khi 
dễ dàng tránh được sự rò rỉ hoặc vỡ do lực bên ngoài bởi sự chấn động hoặc dạng tương 
tự trong quá trình phân phối. Cơ cấu này bao gồm: đế và thân chính, được tạo ra từ vật 
liệu đóng gói, cả hai bề mặt của giấy nền mà đã được dát mỏng bằng nhựa nhiệt dẻo và 
mặt trên, được tạo ra từ nhựa nhiệt dẻo, mà được liên kết với mặt trên của thân chính. Lỗ 
mở của cơ cấu mở dùng cho các lỗ hút, được kết hợp với mặt trên, được bố trí với các 
phần dạng bậc và các phần giữa phần dạng bậc trên các bề mặt trước và sau của nó. Các 
phần giữa phần dạng bậc phía trước và các phần giũa phần dạng bậc phía sau gối lên 
nhau ở mép của mỗi phần này, với độ dày ở mép của các phần giữa phần dạng bậc là 
mỏng hơn độ dày của các phần dạng bậc, làm cho phần giữa phần dạng bậc dễ bị vỡ.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
262 

(11) 29238 
(21) 1-2012-00041 (51) 7 D04B  15/88 
(22) 09.04.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/EP2010/054731 09.04.2010 (87) WO2010/142478 16.12.2010 
(30) MI2009A00099      08.06.2009 IT 
(71) SANTONI S.P.A.  (IT) 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu để hạ xuống sản phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu để hạ xuống sản phẩm được tạo ra, dùng cho máy dệt kim 
tròn, bao gồm ít nhất một trục hạ xuống (2), được đỡ để có thể quay quanh trục của 
riêng nó, bởi kết cấu đỡ (3) và có thể khớp, bởi mặt bên của nó, với sản phẩm (4) cần 
được hạ xuống. Có một động cơ (10) có thể quay với chuyển động tịnh tiến qua lại, dọc 
theo cung quay, quanh trục chính (2a) , và có bộ phận dẫn động (11) hoạt động dựa trên 
động cơ (10) để quay quanh trục chính (2a) theo hướng quay thứ nhất (41). Cũng có bộ 
phận đặt lại tải (12) hoạt động dựa trên động cơ (10) để tạo ra sự quay của nó quanh trục 
chính (2a) theo hướng quay thứ hai (42) mà ngược với hướng quay thứ nhất (41). Bộ 
phận nối đơn hướng (13) được bố trí giữa động cơ (10) và trục hạ xuống (2) để nối trục 
hạ xuống (2) với động cơ (10) trong sự quay của nó theo hướng quay thứ nhất (41) và để 
tháo rời trục hạ xuống (2) ra khỏi động cơ (10) trong sự quay của nó theo hướng quay 
thứ hai (42). Bộ phận đặt lại tải (12) bao gồm xi lanh đặt lại tải hoạt động bằng chất lưu 
(14) mà được đỡ bởi kết cấu đỡ (3) và hoạt động với đuôi (15a) của pit tông của nó (15) 
trên động cơ (10) với lực đặt lại tải (FR) được định hướng dọc theo hướng được đặt cách 
khỏi trục chính (2a) để tác dụng đến động cơ (10) một mômen xoắn đặt lại tải (CR) mà 
được định hướng phù hợp với hướng quay thứ hai (42).  
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(11) 29239 
(21) 1-2012-00084 (51) 7 H04W  52/02 
(22) 08.06.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/EP2010/058013 08.06.2010 (87) WO2010/142681 16.12.2010 
(30) 09447023.4 11.06.2009 EP 

09447032.5 24.07.2009 EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

Technicolor, 1 rue Jeanne d'Arc, F-92443 Issy Les Moulineaux Cedex, France 
(72) VAN OOST, Koen (BE), DUMET, Sylvain (FR), BULTEEL, Sabine (BE), 

HOREMANS, Erik (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp tiết kiệm điện tại điểm truy cập không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tiết kiệm điện tại điểm truy cập không dây bao gồm 
giao diện không dây, phương pháp này bao gồm các bước kích hoạt giao diện không dây 
trong khoảng thời gian thứ nhất, kiểm tra sự kết nối của trạm không dây trong khoảng 
thời gian thứ nhất đó, nếu trạm không dây đã được kết nối, thì duy trì trạng thái đã kích 
hoạt của giao diện không dây trong khoảng thời gian mở rộng và nếu không có trạm 
không dây nào được kết nối hoặc đang cố gắng kết nối, thì ngừng kích hoạt giao diện 
không dây trong khoảng thời gian thứ hai.  
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(11) 29240 
(21) 1-2012-00120 (51) 7 A61K  31/203,  9/08,  31/232,  47/10,  

47/22,  47/34,  47/44, A61P  27/04 
(22) 29.06.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/JP2010/061005   29.06.2010 (87) WO2011/001951 06.01.2011 
(30) 2009-154862      30.06.2009 JP 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308644, Japan 
(72) ODAKA Akito (JP), INOUE Chieko (JP), HATTORI Manabu (JP), TABUCHI 

Nobuhito (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt chứa (A) vitamin A, (B) polyoxyetylen 
polyoxypropylen glycol, và (C) thành phần dầu được chọn từ nhóm gồm dầu thầu dầu, 
dầu đậu nành, dầu vừng, dầu lạc, dầu oliu, dầu hạnh nhân, dầu mầm lúa mì, dầu ngô, 
dầu hạt cải dầu, dầu hướng dương, lanolin tinh chế và hydrocacbon gel hoá.  
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(11) 29241 
(21) 1-2012-00123 (51) 7 F02M  35/024, B62J  13/04,  39/00, 

F02M  3/09,  35/04 
(22) 16.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) 2011-045204 02.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Makoto MITSUKAWA (JP), Takahiko SHIMIZU (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu lọc không khí dùng cho xe loại nhỏ 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất cơ cấu lọc không khí dùng cho xe loại nhỏ, có bộ lọc 
không khí được lắp vào cụm động lực dạng lắc và có khả năng đảm bảo được khoảng 
không dùng để lắp cảm biến nhiệt độ của không khí nạp, để xác định nhiệt độ của không 
khí nạp, và tạo ra hệ thống nạp không khí có hiệu quả.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất cơ cấu lọc không khí dùng cho xe loại 
nhỏ, có bộ lọc không khí (6) được lắp, ở phía bên của bánh xe dẫn động (7), vào cụm 
động lực dạng lắc (5) được lắp theo cách lắc được theo chiều thẳng đứng vào khung thân 
(4), trong đó đầu sau (60a) của hộp bộ lọc không khí (60) được bố trí nằm ở phía sau so 
với bộ giảm xóc sau (19) , tấm lọc (76) được bố trí ở vị trí gối chồng lên bộ giảm xóc 
sau khi nhìn trên hình vẽ nhìn từ bên trái của xe, và khoang không khí sạch (64) được 
tạo ra trong hộp bộ lọc không khí sao cho nó mở rộng ra về phía phần trước của hộp bộ 
lọc không khí, ống nối (24) nối với động cơ đốt trong được lắp vào khoang không khí 
sạch, và cảm biến nhiệt độ của không khí nạp (8) dùng để xác định nhiệt độ của không 
khí nạp được lắp vào mặt ngoài của hộp bộ lọc không khí sao cho đầu dò (8a) của cảm 
biến nhiệt độ của không khí nạp (8) được lồng vào trong khoang không khí sạch.  
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(11) 29242 
(21) 1-2012-00124 (51) 7 F02M  35/10,  35/16 
(22) 16.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) 2011-065236 24.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Takahiro SHIMIZU (JP), Makoto MITSUKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu lọc không khí 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất cơ cấu lọc không khí cho phép giảm chiều dài đường 
ống dẫn không khí đến động cơ đốt trong và/hoặc các bộ phận tương tự mà không làm 
giảm tính năng lọc, hút không khí và các tính năng tương tự của bộ lọc không khí khi 
nhiều chức năng được tích hợp vào trong bộ lọc không khí của xe dạng scutơ.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất cơ cấu lọc không khí (bộ lọc không 
khí) (6) dùng cho xe dạng scutơ (1), được lắp trên cụm động lực (5), hộp bộ lọc không 
khí (60) được tạo ra có hình dạng kéo dài từ phía bên của động cơ đốt trong (2) về phía 
bên của bánh sau, đường xả không khí nạp (100) nối với đầu trước (24a) của ống nối 
(24) được bố trí ở phía trước phần trước hộp bộ lọc không khí, bộ lọc (76) được bố trí 
trong phần sau của đường xả không khí nạp trong hộp bộ lọc không khí, và đường hồi 
lưu khí lọt qua pit tông (102) nối với ống hồi lưu khí lọt qua pit tông (112) của động cơ 
đốt trong, và đường dẫn khác (103) được bố trí liền kề nhau theo phương thẳng đứng và 
được tạo ra ở phía trước trong vùng lân cận đường xả không khí nạp ở phía trước hộp bộ 
lọc không khí sao cho đường hồi lưu khí lọt qua pit tông nằm bên dưới đường dẫn khác.  
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Phần ii 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 

 
 
 
(11) 1926 
(21) 2-2009-00207 (51) 7 B62J  
(22) 02.11.2009 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2009 
(75) Nguyễn Đình Lễ  (VN) 

57B Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Xe máy chạy được trong nước ngập 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến xe máy chạy được trong nước ngập bao gồm mô bin sườn 
(bộ phận tạo ra tia lửa điện), bầu lọc gió, mô bin sườn và bầu lọc gió này được đưa lên 
khỏi mức nước ngập khoảng 70cm tính từ mặt đất để không bị nước vào, dây nguồn vào 
mô bin sườn, dây ra (dây phin) xuống buji và nắp chụp buji đều cải tiến để chống nước 
và cách điện, bộ chế hòa khí được bố trí lên khỏi mức nước ngập khoảng 70 cm tính từ 
mặt đất để nước không vào buồng nổ, đối với xe số thì dùng thêm bộ phận bơm xăng để 
chống xăng dư và đưa được xăng lên bộ chế hòa khí khi bộ chế hoà khí được đưa lên cao 
hơn bình chứa xăng, nếu bộ chế hòa khí được bố trí ở vị trí cũ (tức là không được đưa lên 
trên) thì bít ống xăng dư, cải tiến vỏ dây ga chống nước, cải tiến hai con vít điều chỉnh 
gió và ga-răng-ty bằng gioăng cao su, để nước không vào buồng nổ, đối với xe số thì 
dùng thêm bộ phận bơm xăng để chống xăng dư và đưa được xăng lên bộ chế hòa khí 
khi thiết bị này đưa lên cao hơn bình chứa xăng.  
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1927 (11) 
(21) 2-2010-00035 (51) 7 F04D 25 
(22) 10.02.2010 (43) 26.03.2012 
(30) 200920051554.9 23.02.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2010 
(75) WEIGUANG LI   (CN) 

No.5, Lane 19, Yong Xing Street, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China  
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 

Kết cấu lắp đèn dự phòng của quạt điện (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất kết cấu lắp đèn dự phòng của quạt điện bao gồm một đế liên 

kết với vỏ quạt và giá đỡ đèn bố trí trên đế này, bóng đèn được lắp vào giá đỡ đèn, đặc 
trưng ở chỗ bộ phận điều chỉnh góc liên kết giữa giá đỡ đèn và đế, bộ phận này gồm một 
chi tiết xoay lắp trên đế và một chi tiết định vị được kẹp bởi chi tiết xoay, chi tiết xoay 
này có ít nhất một trục bên được tạo lỗ mà dây điện được luồn qua đó để điều khiển 
trạng thái hoạt động của bóng đèn trên giá đỡ đèn. Đèn dự phòng lắp trên quạt điện theo 
giải pháp hữu ích trực tiếp cung cấp ánh sáng cho người sử dụng và thiết bị chiếu sáng 
có thể được xoay tới góc bất kỳ theo phương dọc, sự điều chỉnh dễ dàng này tạo thuận 
tiện cho người sử dụng nhờ kết hợp sự chiếu sáng và quạt.  
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(11) 1928 
(21) 2-2010-00114 (51) 7 A23L 1/29 
(22) 20.05.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2010 
(71) Viện Công nghiệp thực phẩm   (VN) 

301 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Hoài Trâm (VN), Đỗ Thị Thanh Huyền  (VN), Đỗ Thị Thủy Lê  (VN), Bùi 

Thị Hồng Phương  (VN), Phạm Đức Toàn (VN) 
(54) Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng bổ sung chứa các 

peptit kìm hãm enzym chuyển hóa angiotensin từ protein đậu 
xanh 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình sản xuất thực phẩm chức năng chứa các peptit kìm 
hãm enzym chuyển hóa angiotensin từ protein đậu xanh. Quy trình theo giải pháp hữu 
ích bao gồm các công đoạn: Sản xuất dịch sữa; dịch hóa, thủy phân tinh bột; hạ nhiệt, 
thủy phân protein; nâng nhiệt, diệt enzim; sấy phun; và bao gói. Sản phẩm thu được có 
tác dụng hỗ trợ phòng chống và điều trị bệnh cao huyết áp, tim mạch.  
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(11) 1929 
(21) 2-2010-00175 (51) 7 C08L 3/00 
(22) 27.08.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2010 
(71) Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thế Trinh (VN), Mai Văn Tiến (VN), Lê Thị Thu Hà (VN) 
(54) Chế phẩm nhựa hạt tự phân huỷ để sản xuất bầu ươm cây và 

màng phủ nông dụng 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm nhựa hạt tự phân hủy để sản xuất bầu ươm cây 

và màng phủ nông dụng bao gồm: polyetylen tỷ trọng thấp (LDPE) từ 50 đến 80%; tinh 
bột sắn từ 10 đến 20%; CaCO3 từ 7 đến 13%; chất trợ tương hợp từ 4 đến 8%; chất PE-g-
MA từ 0,6 đến 1,2%; polycaprolacton (PCL) từ 1 đến 5% và chất quang hoá từ 0,01 đến 
0,4% (tính theo trọng lượng).  
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(11) 1930 
(21) 2-2010-00176 (51) 7 F04F 1/00 
(22) 30.08.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2010 
(75) Nguyễn Phương Anh  (VN) 

2-F7 Bách Khoa, thành phố Hà Nội 
Hệ thống vận chuyển chất lỏng tự động dùng hai pha khí-
lỏng, có thu hồi khí, không dùng bơm 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống vận chuyển chất lỏng tự động dùng hai pha khí-lỏng, có 
thu hồi khí, không dùng bơm bao gồm một máy nén khí, ít nhất một bình chịu áp lực, 
các van điện từ đường hút và đẩy khí, các van một chiều đường hút và đẩy chất lỏng để 
cho chất lỏng vào hoặc ra khỏi bình chịu áp lực tùy theo áp suất trong bình chịu áp lực 
và bộ điều khiển. Khi hoạt động, bộ điều khiển sẽ điều khiển sự hoạt động của máy nén 
khí và các van điện từ để điều khiển áp suất bên trong bình chịu áp lực nhờ đó tạo ra các 
quá trình hút hoặc đẩy chất lỏng vào hoặc ra khỏi bình chịu áp lực. Tức là hệ thông có 
khả năng hút và đẩy chất lỏng đi xa.  
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(11) 1931 
(21) 2-2010-00178 (51) 7 B29D  30/02, B41F  27/12, E01C  

23/00 
(22) 31.08.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2010 
(71) SHIH FA BUBBER INDUSTRIES CO., LTD.  (TW) 

No. 87, Ln. 245, Sec.4, Yuanlu Rd., Puxin Township, Changhua County 513, Taiwan 
(72) Tsai, Po - Chang (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
Vỏ bọc cho lốp xe đắp lại (54) 

  (57)    Vỏ bọc cho lốp xe đắp lại bao gồm lốp xe hỏng có hai gờ bên và thân của lốp xe được 
đắp lại, và bề mặt gia cường với hoa văn và độ dày nhất định liên kết với bề mặt lớp đắp 
lại của lốp xe hỏng, khác biệt ở chỗ vỏ bọc để bọc lốp xe hỏng đã liên kết với bề mặt gia 
cường bao gồm hai lỗ trống bố trí tương ứng hai bên của nó và được tạo nên dựa vào 
kích thước của lốp xe hỏng và độ dài của bề mặt gia cường, bao gồm nhiều lỗ thông khí 
bố trí dọc theo phần giữa của nó, và bao gồm một số rãnh dẫn được tạo thành trên mặt 
bên ngoài của nó và liên kết với nhau, mỗi rãnh dẫn đều lưu thông với lỗ thông khí.  
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(11) 1932 
(21) 2-2010-00179 (51) 7 C08L 3/04, 101/16 
(22) 31.08.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2010 
(71) Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thế Trinh (VN), Mai Văn Tiến (VN), Lê Thị Thu Hà (VN), Nguyễn Hường Hảo 

(VN) 
(54) Quy trình sản xuất giấy làm bao bì tự hủy để bao gói hàng 

thực phẩm 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất giấy làm ban bì tự phân hủy dùng cho 

bao gói hàng thực phẩm. Quy trình sản theo giải pháp bao gồm các bước: (a) chuẩn bị 
nguyên liệu (b) điều chế dung dịch polyme; và (c) phủ polyme lên bề mặt giấy. Giấy 
làm sản xuất bao bì tự phân hủy được sản xuất theo quy trình theo giải pháp được phủ 
dung dịch polyme trên cơ sở polyvinyl ancol đồng trùng hợp với tinh bột biến tính, lớp 
màng polyme này bền với nước và có khả năng tự phân hủy sau khi sử dụng.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
274 

(11) 1933 
(21) 2-2010-00181 (51) 7 C21C  7/00, C22C  33/04 
(22) 01.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2010 
(71) Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - luyện kim  (VN) 

30B Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Xuân Kính (VN) 

Phương pháp nhiệt kim sản xuất ferocrom cacbon thấp từ 
quặng cromit 

(54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp nhiệt kim sản xuất ferocrom cacbon thấp từ 
quặng tinh cromit, sử dụng chất hoàn nguyên là nhôm và silic thay thế cacbon để thu 
được ferocrom có hàm lượng Cr ~55%, và hàm lượng C≤ 0,9%.  
Phương pháp nhiệt kim sản xuất ferocrom cacbon thấp theo giải pháp hữu ích gồm các 
bước sau:  
thiêu hoàn nguyên quặng tinh cromit chứa từ 40 đến 43% Cr2O3, hàm lượng Fe2O3 từ 27 
đến 28% ở nhiệt độ thiêu từ 1000 đến 1200oC, thời gian thiêu từ 100 đến 140 phút, cấp 
hạt than là -0,1 mm, tỷ lệ than hoàn nguyên từ 10 đến 15%;  
tuyển từ và tuyển trọng lực quặng đã thiêu hoàn nguyên để thu được quặng tinh cromit 
chứa từ 48 đến 50% Cr2O3, hàm lượng Fe2O3 từ 20 đến 22%; 
nấu luyện quặng tinh thu được sau khi tuyển trọng lực với chất hoàn nguyên là nhôm 
hoặc silic trong lò điện với thời gian nấu luyện từ 70 đến 100 phút.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
275 

(11) 1934 
(21) (51) 7 C01G  37/14 2-2010-00182 
(22) 01.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2010 

Viện Khoa học và Công nghệ mỏ - luyện kim  (VN) (71) 
30B Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Xuân Kính (VN) 
Phương pháp sản xuất bicromat không chứa canxi từ quặng 
tinh cromit 

(54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp sản xuất bicromat không chứa canxi từ quặng 
tinh cromit bao gồm các công đoạn: trộn quặng tinh bicromat với soda và CaF2; thiêu 
kết phối liệu quặng tinh bằng phương pháp thiêu oxy hóa trong lò quay; hòa tách quặng 
tinh đã thiêu kết với nước trên thiết bị bọc nhựa có gắn cánh khuấy; axit hóa đung dịch 
bằng H2SO4; cô đặc kết tinh thu sản phẩm trên thiết bị bọc nhựa teflon chịu nhiệt, được 
đặt trong bình bảo ôn bằng dầu, khi dung dịch cô còn lại từ 5 đến 10% so với dung dịch 
ban đầu thì ngừng cô; rót dung dịch đã cô sang bình kết tinh, sau 120 phút bicromat sẽ 
kết tinh ở nhiệt độ ngoài trời; lọc bicromat đã kết tinh bằng thiết bị lọc chân không với 
vải lọc chịu axit.  
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(11) 1935 
(51) 7(21) 2-2010-00183 G01G  23/00 

(22) 06.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2010 
(71) EXCELL PRECISION CO., LTD.  (TW) 

6F,. No. 127, Lane 235, Baoqiao Rd., Xindian City, Taipei County 231, TAIWAN 
(72) LO, Chih-Chiang (TW), LIN, Mu-Sen (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Kết cấu chống và thoát nước của vỏ cân điện tử (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới một kết cấu chống và thoát nước của vỏ cân điện tử, bao 

gồm: một thân vỏ: thân vỏ được cấu tạo bởi một chân đế và một nắp đậy trên. Chạy 
xung quanh mép của chân đế là máng lõm thứ nhất, chạy xung quanh mép của nắp đậy 
trên là máng lõm thứ hai đối ứng với máng lõm tròn thứ nhất và ít nhất một lỗ thoát 
nước nằm ở mặt đáy của máng lõm thứ nhất. Nhờ những máng lõm thứ nhất và thứ hai 
này cân điện tử có thể tránh được chất tẩy rửa thâm nhập vào bộ phận bên trong khi cọ 
rửa. Đồng thời, những chất tẩy rửa chẳng may chảy vào máng lõm thứ nhất được thoát đi 
nhờ các lỗ thoát nước đó. Nhờ vậy, cân điện tử đạt được tính ổn định và độ chính xác 
cao trong suốt quá trình sử dụng.  
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(11) 1936 
(21) (51) 7 G01G  23/00 2-2010-00184 
(22) 06.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2010 
(71) EXCELL PRECISION CO., LTD.  (TW) 

6F,. No. 127, Lane 235, Baoqiao Rd., Xindian City, Taipei County 231, TAIWAN 
(72) LO, Chih-Chiang (TW), LIN, Mu-Sen (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Kết cấu chống thấm cho mặt đáy của vỏ cân điện tử (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu chống thấm cho mặt đáy của vỏ cân điện tử, bao 

gồm một thân vỏ với mặt đáy cỏ hộc chứa pin. Xung quanh mép ngoài của hộc chứa pin 
này có các đường rãnh, ngoài ra có một nắp đậy để đậy kín hộc chứa pin. Chạy quanh 
một mặt của nắp đậy là các đường gờ. Như vậy để có thể chứa được pin trong hộc chứa 
pin, các đường gờ của nắp đậy sẽ ăn khớp với các đường rãnh kia và hoàn toàn đậy kín 
được hộc chứa pin. Khi rửa cân điện tử nó sẽ ngăn nước tẩy rửa chảy từ mặt đáy thấm 
vào thân vỏ và hộc chứa pin. Từ đó có thể tránh cho pin và các bộ phận điện tử khác bên 
trong cân điện tử không bị nước tẩy rửa ngấm vào gây ăn mòn hoặc hỏng hóc, đạt được 
tính ổn định và độ chuẩn xác cao trong suốt quá trình sử dụng.  
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1937 (11) 
(21) 2-2010-00185 (51) 7 G01G  23/00 
(22) 06.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2010 
(71) EXCELL PRECISION CO., LTD.  (TW) 

6F,. No. 127, Lane 235, Baoqiao Rd., Xindian City, Taipei County 231, TAIWAN 
(72) LO, Chih-Chiang (TW), LIN, Mu-Sen  (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Kết cấu chống thấm nước cho mặt trên của vỏ cân điện tử (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu chống thấm nước cho mặt trên của vỏ cân điện tử, 

bao gồm:  
- Một thân vỏ: tại mặt trên của thân vỏ này có ít nhất 4 máng lõm, phần đáy của các 
máng lõm lần lượt có các ống dẫn thò xuống phía dưới; ở chính giữa các máng lõm lần 
lượt là các ống trụ bao ngoài, đồng thời tại mặt đáy thuộc bên trong thân vỏ có thiết kế 
các ống nối đối ứng với các ống dẫn. Một giá đỡ: nằm bên trong thân vỏ, tại các đầu góc 
của giá đỡ lần lượt thiết kế các ống trụ lồng để lồng vào với ống trụ bao ngoài.  
- Một mâm đỡ: nằm tại mặt trên của thân vỏ, mặt phía dưới của mâm đỡ có các trục thò 
dài để nối với các ống lồng. Xung quanh các trục thò dài này có các vòng chặn khớp vào 
với máng lõm.  
Nhờ đó khi cọ rửa cân điện tử, nhờ có các vòng chặn thuộc mâm chặn đã ngăn các chất 
tẩy rửa lọt vào bên trong cân điện tử, chúng sẽ đi qua máng lõm, chảy vào ống dẫn và 
ống nối rồi thải ra ngoài. Như vậy hoàn toàn có thể tránh cho các chất tẩy rửa thâm nhập 
và đọng vào bên trong cân điện tử, đạt được tính ổn định và độ chuẩn xác cao trong suốt 
quá trình sử dụng.  
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(11) 1938 
(21) 2-2010-00187 (51) 7 A01G 9/02 
(22) 08.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2010 

Phan Thành Công  (VN) (75) 
C3 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Chậu trồng hoa và cây cảnh (54) 

  (57)   Giải pháp hữu ích là đề cập đến chậu trồng hoa và cây cảnh mới khắc phục được những 
nhược điểm như đã nêu ở trên. Để đạt được mục đích này, chậu trồng cây theo giải pháp 
hữu ích bao gồm hai bộ phận chính: thân và tấm ngăn.  
Thân chậu hoàn toàn giống như chậu truyền thống, khác biệt ở chỗ phần đáy không có 
lỗ, mà có một ống hay lỗ ở bên hông để cung cấp nước tưới cho cây, xác định mực nước 
còn lại trong chậu, đồng thời để nước chảy tràn qua khi cần thiết. Ngoài ra, phần bên 
trong của thân chậu có một gờ nhỏ hình tròn chạy quanh chu vi của chậu, có tác dụng 
làm bệ đỡ cho tấm ngăn. 
Tấm ngăn là một tấm hình tròn có gắn một ống hình trụ ở giữa, khi được đặt vào trong 
thân chậu cây sẽ chia chậu cây làm hai phần: phần trên chứa giá thể và để trồng cây, 
phần dưới chứa nước hay dung dịch dinh dưỡng. ống hình trụ có đáy được khoét một số 
lỗ nhỏ, trong ống chứa giá thể, và được cắm xuống phần nước. Nhờ vào tính thấm ướt và 
thẩm thấu ngược của giá thể, mà nước hay dung dịch dinh dưỡng được dẫn ngược lên 
phần trên để nuôi cây trồng. Giá thể truyền dẫn nước không nhất thiết phải giống hoàn 
toàn giá thể trồng cây.  
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(11) 1939 
(21) 2-2010-00191 (51) 7 A45B  23/00 
(22) 13.09.2010 (43) 26.03.2012 
(75) 1. TZU-CHENG CHANG  (TW) 

No. 12, Ln. 305, Sec. 1, Zhongzheng Rd., Fenglin Township, Hualien County 975, 
Taiwan 
2. CHIN LANG LEE  (TW) 
No. 1, Ln. 127, Fengshe Rd., Fengyuan City, Taichung County 420, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) ¤ có chức năng chiếu sáng 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới ô có chức năng chiếu sáng, ô này bao gồm: vải ô; thanh trụ 
trong suốt được lắp ở mặt trên của vải ô; ít nhất một chi tiết phát sáng được lắp trong 
thanh trụ trong suốt; thân rỗng nhô ra từ phần tâm của vải ô; cán ô có lắp nguồn điện ở 
đầu trên của nó và công tắc để bật/tắt nguồn điện; dây dẫn được nối giữa công tắc và chi 
tiết phát sáng; dây dẫn được lắp bên trong thân rỗng; và bộ phận phản xạ ánh sáng được 
lắp ở mặt trong của vải «.  
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(11) 1940 
(21) 2-2010-00192 (51) 7 A61B 5/00, G01N 33/00 
(22) 14.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2010 
(71) Viện Công nghệ sinh học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đinh Thương Vân (VN), Đinh Duy Kháng (VN), Đỗ Thị Thảo  (VN), Lê Trọng Văn 
(VN) 

(54) Quy trình sản xuất kit thử phát hiện nhanh virut gây bệnh 
đốm trắng ở tôm sú nuôi 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất kit thử phát hiện nhanh virut gây bệnh 
đốm trắng trên tôm sú. Quy trình theo giải pháp bao gồm các bước: a) gây miễn dịch 
cho chuột thuần chủng BALB/c bằng kháng nguyên VP28 tái tổ hợp tinh chế; b) dung 
hợp tế bào lympho B thu nhận từ chuột gây miễn dịch với tế bào u tuỷ dòng Sp210 để 
tạo tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng; c) tạo dòng tế bào lai để thu nhận các dòng tế 
bào sinh kháng thể đơn dòng đặc hiệu và có ái lực cao với kháng nguyên VP28; d) sản 
xuất và tinh chế kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên VP28; e) gắn kháng thể đơn 
dòng kháng kháng nguyên VP28 với nhũ vàng để tạo cộng hợp vàng; và f) sử dụng cộng 
hợp vàng đã sản xuất để chế tạo kit thử phát hiện nhanh virut gây bệnh đốm trắng trên 
tôm sú.  
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(11) 1941 
(21) 2-2010-00194 (51) 7 A61K  35/50,  35/48, A01N  1/02 
(22) 15.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2010 
(71) Trường Đại học Y Hà Nội  (VN) 

Số 1, phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Bình (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Quy trình tạo tấm màng ối người để làm nền nuôi cấy mẫu mô 

sinh thiết 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tạo tấm màng ối người để làm nền nuôi cấy mẫu 

mô sinh thiết bao gồm các bước: cắt lấy màng bọc thai vùng 10cm kể từ rìa bánh rau; 
rửa sạch bằng nước muối 9 phần nghìn có pha thêm kháng sinh, kháng nấm; bóc tách 
lấy màng ối; cắt màng ối thành các mảnh 3 x 3 cm; rửa các tấm màng ối trong DMSO 
(dimetyl sulfoxit) với các nồng độ khác nhau; rửa bằng PBS; ngâm trong amoni 10%; 
nạo bỏ lớp biểu mô và trung mô và rửa lại bằng PBS để thu được tấm màng ối.  
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(11) 1942 
(21) 2-2010-00195 (51) 7 G06T  
(22) 16.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2010 

Viện Địa lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  (VN) (71) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đình Dương (VN) 
(54) Phương pháp phân tích và nhận dạng vết dầu trên biển từ tư 

liệu viễn thám siêu cao tần 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp phân tích và nhận dạng vết dầu trên biển từ tư 

liệu viễn thám siêu cao tần trong đó, trước khi phân tích vết dầu thì ảnh siêu cao tần cần 
được hiệu chỉnh sự phân bố không đều của tán xạ ngược trong mặt cắt ngang của ảnh 
theo các phương pháp hồi quy hoặc cửa sổ trượt dựa trên một hàng ảnh không đi qua 
vùng đất liền hoặc hải đảo (phương pháp hồi quy) hoặc một cửa sổ trên vùng biển có 
trạng thái biển bình thường (phương pháp cửa sổ trượt). Hiệu ứng phân bố không đều 
của tán xạ ngược gây bởi khoảng cách không đều của mặt biển đến nguồn sóng siêu cao 
tần trên vệ tinh. ảnh sau khi được hiệu chỉnh cho phép phân tích các hiệu ứng bề mặt 
bao gồm cả vết dầu một cách dễ dàng hơn.  
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1943 (11) 
(51) 7 A01K 61/00, 63/00 (21) 2-2010-00200 

(22) 22.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2010 
(71) Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1  (VN) 

Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 
(72) Như Văn Cẩn (VN), Hoàng Văn Hợi  (VN), Phạm Quang Huy (VN) 
(54) Khung lồng có thể điều khiển chìm/nổi 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khung lồng có thể điều khiển chìm nổi trong đó có thay 
đổi và bổ sung một số bộ phận của khung lồng tròn nổi do Aqualine (Na uy) sản xuất. 
Theo đó giá đỡ khung lồng làm từ vật liệu thép không gỉ hoặc sắt mạ được thay đổi bằng 
giá đỡ khung lồng mới được đúc từ vật liệu HDPE. Hai vành dưới của khung lồng được 
bổ sung hệ thống van nước, van khí tạo nên sự khác biệt về công năng mới là khả năng 
điều khiển chìm/nổi. Các van khí và van nước được thiết kế thành mođun độc lập, có 
vách ngăn và được gắn vào hai vành dưới của khung lồng tại các vị trí đối xứng nhau 
cho phép điều chỉnh khả năng chìm, nổi của khung lồng thông qua điều chỉnh lượng khí 
và nước trong các vành lồng. Nhờ đó hệ thống lồng vững chắc, mềm dẻo hơn và có thể 
tránh được sự công phá của sóng và gió bề mặt trong các trận bão.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
285 

1944 (11) 
(21) 2-2010-00202 (51) 7 A44B  17/14 
(22) 23.09.2010 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2010 
(75) CHI, SHEN-LI  (TW) 

No. 114, Lane 98, Sec. 5, Shatian Rd., Longjing Township, Taichung County, 
TAIWAN 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu kép cho miếng đệm của thành đồ đi chân 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến một kiểu kết cấu kép cho miếng đệm của thành đồ đi chân, 
cụ thể là giầy. Kết cấu kép này bao gồm:  
- mặt ngoài, phần bên trên của miếng đệm;  
- mặt trong, phần bên dưới của miếng đệm;  
- mép phía trước, phần đoạn đầu của miếng đệm;  
Phần đoạn đầu của miếng đệm này sẽ được định hình để tạo nên mũi giầy, phần lõi của 
miếng đệm bao gồm một lớp nhựa chịu nhiệt chính và lớp nhựa chịu nhiệt phụ. Hai lớp 
nhựa này được làm nóng chảy lớp nhựa phủ để dán vào mặt trong của miếng đệm, rồi 
được làm cứng lại. Sau khi miếng đệm được đóng vào giầy thì lớp nhựa chịu nhiệt chính 
kia sẽ trở thành khung đỡ bên trong cho mũi giầy, còn lớp nhựa chịu nhiệt phụ sẽ trở 
thành khung đỡ bên trong cho khu vực đối ứng. Lớp nhựa chính và phụ không những 
phải duy trì một khoảng cách nhất định, mà còn phải giữ khoảng cách so với mép của 
miếng đệm. Như vậy mới có thể bảo đảm cho sự vừa vặn và dễ dàng khi mang giầy.  
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(11) 1945 
(21) 2-2011-00110 (51) 7 A43B 13/00 
(22) 30.05.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 099218424 24.09.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2011 
(71) POU CHEN CORPORATION  (TW) 

No. 2, Fu Kung Rd., Fu Hsin Shian, Chang Hwa Hsien, Taiwan. 
(72) CHO, CHIA-LING (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đế giầy 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đế giày bao gồm đế ngoài, các chi tiết đỡ và chi tiết đàn 
hồi. Đế ngoài có các phần phân nhánh kéo dài ra phía ngoài, và mỗi chi tiết đỡ có tấm 
dưới cùng, phần đỡ và tấm trên cùng. Mỗi phần đỡ có khả năng biến dạng đàn hồi. Chi 
tiết đàn hồi gắn kết với đế ngoài và mỗi chi tiết đỡ, và chi tiết đàn hồi bao phủ một phần 
của mỗi chi tiết đỡ và tấm trên cùng của mỗi chi tiết đỡ. Bề mặt đỡ được tạo ra trên chi 
tiết đàn hồi đối diện với đế ngoài. Vì nhiều phần phân nhánh và chi tiết đàn hồi chỉ bao 
phủ phần của mỗi chi tiết đỡ, nên đế giày có thể làm giảm trọng lượng và làm tăng khả 
năng uốn cong. Phần đỡ của mỗi chi tiết đỡ có khả năng hợp nhất với chi tiết đàn hồi để 
chịu lực bên ngoài, để giảm chấn và khôi phục sự biến dạng sau khi bị ép.  
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(11) 1946 
(21) 2-2011-00114 (51) 7 E02D  5/30,  5/58 
(22) 07.06.2011 (43) 26.03.2012 
(30) CN201020513440.4      31.08.2010 CN 
(71) SHANGHAI ZHONGJI PILE INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 

4th floor, Building No. 2, No. 437, Guangyue Road, Hongkou District, Shanghai City, 
China 

(72) Zhu Jianzhou (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Cọc vuông bê tông cốt thép cường độ cao 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cọc vuông bê tông cốt thép cường độ cao bao gồm khung 
cốt thép và bê tông tạo thành thân cọc của cọc vuông bê tông cốt thép cường độ cao, có 
lỗ tròn trung tâm tại tâm của thân cọc. Cọc vuông khác biệt ở chỗ khung cốt thép bao 
gồm các thanh khung chính và các cốt thép vòng được hàn vào chu vi ngoài của thanh 
khung chính. Cốt thép vòng được hàn theo hình xoắn ốc vào các thanh khung chính một 
cách liên tục. Hai đầu của thân cọc được tạo ra có các tấm mặt đầu kim loại được nối với 
thanh khung chính. Bốn cạnh của các tấm mặt đầu được tạo ra có rãnh hàn tương ứng. 
Vòng ống lót được bố trí tại phần nối của các tấm mặt đầu và thân cọc. Góc quay của 
thân cọc được lượn tròn, với góc lượn vòng cung là 900 và bán kính lượn vòng cung là từ 
5 mm đến 30 mm. Cọc vuông được tạo ra bởi giải pháp hữu ích có dạng hình vuông, và 
các góc tại bốn mặt của cọc có hình dáng lượn vòng cung, với chức năng khử ứng suất; 
nhờ đó, trong khi thi công, bốn góc của cọc được tạo ra bởi giải pháp hữu ích ít bị hư 
hỏng, và tỷ lệ cọc thành phẩm và tỷ lệ sử dụng cọc thành phẩm tương đối cao.  
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1947 (11) 
(21) 2-2011-00200 (51) 7 E05C  19/16,  17/56, G06F  1/16 
(62) 2-2011-00104   
(22) 18.05.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 61/384,179 17.09.2010 US 

29/375,197 17.09.2010 US 
12/971,624 17.12.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2011 
(71) APPLE INC.  (US) 

1 lnfinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) LAUDER, Andrew (GB), ROHRBACH, Matthew D.  (US), COSTER, Daniel J. (NZ), 

STRINGER, Christopher J. (AU), OW, Florence W. (US), AI, Jiang (CA), IVE, 
Jonathan P. (GB), KIBITI, Elvis M. (US), TERNUS, John P. (US), LUBNER, Scan D. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Nắp bảo vệ có chi tiết lắp ghép từ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nắp bảo vệ dùng để bảo vệ ít nhất một màn hình của một 
máy tính bảng. Nắp bảo vệ này bao gồm phần thân có kích thước và hình dạng phù hợp 
với màn hình này. Phần thân này bao gồm ít nhất một chi tiết từ thứ nhất, và ít nhất một 
chi tiết từ thứ hai được dùng để gắn chặt phần thân với màn hình ở một vị trí đóng, trong 
đó ở vị trí đóng này, chi tiết từ thứ nhất được nhận biết bởi một cảm biến được đặt bên 
trong máy tính bảng) sự nhận biết này làm thay đổi trạng thái hoạt động hiện tại của 
máy tính bảng phù hợp với trạng thái của nắp bảo vệ so với máy tính bảng. Nắp bảo vệ 
này còn bao gồm một cơ cấu lắp ghép dùng để lắp ghép phần thân với máy tính bảng 
theo cách xoay được.  
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(11) 1948 
(21) 2-2011-00208 (51) 7 C07H  21/04, C12Q  1/68, G01N  

33/48 
(22) 23.02.2010 (43) 26.03.2012 
(86) PCT/IN2010/000103 23.02.2010 (87) WO 2010/097806 02.09.2010 
(30) 00439/CHE/2009      25.02.2009 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2011 
(71) BIGTEC PRIVATE LIMITED  (IN) 

II Floor, SID Entrepreneurship Building, Indian Institute of Science Campus, 
Malleshwaram, Bangalore 560 012, Karnataka, India 

(72) JAGANNATH, Manjula (IN), NAIR, Chandrasekhar, Bhaskaran (IN), SUBBARAO, 
Pillarisetti, Venkata (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mẫu dò, cặp mồi để phát hiện virut chikungunya, kit chứa mẫu 

dò và cặp mồi này và phương pháp phát hiện nhiễm virut 
chikungunya nhờ mẫu dò và cặp mồi này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mẫu dò có trình tự SEQ ID No. 1 và 2 và cặp mồi có trình tự SEQ 
ID No. 3, 4, 5 và 6. Sáng chế cũng đề cập đến hỗn hợp phản ứng PCR để phát hiện virut 
chikungunya, trong đó hỗn hợp phản ứng này chứa mẫu dò và cặp mồi này. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phát hiện và tùy ý xác định mức nhiễm virut 
chikungunya và kit phát hiện nhiễm chikungunya chứa cặp mồi và mẫu dò này.  
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(11) 1949 
(21) 2-2011-00251 (51) 7 E04B 2/00 
(22) 03.11.2011 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2011 
(75) 1. Nguyễn Tiến Thành  (VN) 

Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), số 19 Ngọc Hà, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. Hoàng Minh Đức  (VN) 
Viện khoa học công nghệ xây dựng - số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(54) Vữa xây mạch mỏng 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vữa xây mạch mỏng dùng để xây tường theo phương pháp 

mạch mỏng với chiều dày mạch vữa từ 2 mm tới 5 mm. Vữa mạch mỏng được sử dụng 
để xây các viên xây có kích thước chính xác như gạch, blốc bê tông khí chưng áp, bê 
tông bọt, bê tông xi măng đá mạt, gạch gốm, . . .  

Vữa xây mạch mỏng được chế tạo dưới dạng vữa khô, trộn sẵn đóng bao. Để chế 
tạo hỗn hợp vữa tại công trường, vữa khô đóng bao được trộn với nước theo tỷ lệ xác 
định.  

Vữa xây mạch mỏng được chế tạo trên nền chất kết dính xi măng có sử dụng phụ 
gia khoáng và phụ gia polime, có khả năng giữ nước cao, hạn chế lượng nước bị viên 
xây hút vào trong quá trình thi công, nâng cao khả năng bám dính với viên xây.  
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(11) 1950 
(21) 2-2011-00252 (51) 7 E04B 2/00 
(22) 03.11.2011 (43) 26.03.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2011 
(75) 1. Nguyễn Tiến Thành  (VN) 

Ban quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), số 19 Ngọc Hà, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. Hoàng Minh Đức  (VN) 
Viện khoa học công nghệ xây dựng - số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(54) Vữa trát cho tường bê tông nhẹ 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vữa trát cho tường bê tông nhẹ. Vữa trát loại này được sử 

dụng để hoàn thiện bề mặt của tường xây bằng gạch bê tông nhẹ, bao gồm bê tông khí 
và bê tông bọt. Vữa trát loại này cũng được sử dụng trát trên các vật liệu thông thường 
như gạch, bê tông.  
Vữa trát được chế tạo dưới dạng vữa khô, trộn sẵn đóng bao. Để chế tạo hỗn hợp vữa tại 
công trường, vữa khô đóng bao được trộn với nước theo tỷ lệ xác định.  
Vữa trát cho tường bê tông nhẹ được chế tạo trên nền chất kết dính xi măng có sử dụng 
phụ gia khoáng và phụ gia polime, có khả năng giữ nước cao, hạn chế lượng nước bị 
viên xây hút vào trong quá trình thi công, nâng cao khả năng bám dính với viên xây.  
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1951 (11) 
(51) 7 E03F  11/00 (21) 2-2011-00267 

(22) 17.11.2011 (43) 26.03.2012 
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tràn (11), qua lỗ đầu ra (5) có gắn nắp đậy thu hẹp lỗ đầu ra (14) đóng mở khi cần thiết; 
ống dẫn khi (9) được gắn trên chóp côn (12) tại đỉnh bộ phận chứa khí (2), dẫn khí đến 
các thiết bị sử dụng.  
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có thể xoay dọc theo một đường bản lề (38) trực giao với trục dọc (26) và không song 
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(11) 19306 
(21) 3-2011-01409 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt My  (VN) 

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quốc Bửu (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19307 
(21) 3-2011-01411 (28) 01 
(54) Bệ đỡ máy dệt (51) 15-06 
(22) 10.10.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 001271191 15.04.2011 EM 
(71) SANTONI S.P.A.  (IT) 

Via C. Fenzi, 14 - 25135 Brescia, Italy 
(72) Tiberio LONATI  (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19308 
(21) 3-2011-01433 (28) 01 
(54) Nồi (51) 07-02 
(22) 12.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại xuất nhập 

khẩu Bình An  (VN) 
Số nhà 62, ngõ 459, đường Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(72) Trương Đình Thứ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN Co.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19309 
(21) 3-2011-01438 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 12.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH Vạn An Sinh  (VN) 

185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Bùi Quốc Khánh (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 19310 
(21) 3-2011-01488 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 21.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình 

Tân  (VN) 
1016A Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  
Hồ Chí Minh  

(72) Đỗ Long (VN) 
(55)  
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(11) 19311 
(21) 3-2011-01489 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 21.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng 

Bình Tân  (VN) 
1016A Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  
Hồ Chí Minh  

(72) Đỗ Long (VN) 
(55)  
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(11) 19312 
(21) 3-2011-01490 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 21.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình 

Tân  (VN) 
1016A Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Đỗ Long (VN) 
(55)  
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(11) 19313 
(21) 3-2011-01491 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 21.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình 

Tân  (VN) 
1016A Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  
Hồ Chí Minh  

(72) Đỗ Long (VN) 
(55)  
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(11) 19314 
(21) 3-2011-01492 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 21.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình 

Tân  (VN) 
1016A Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  
Hồ Chí Minh  

(72) Đỗ Long (VN) 
(55)  
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(11) 19315 
(21) 3-2011-01493 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 21.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng Bình 

Tân  (VN) 
1016A Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  
Hồ Chí Minh  

(72) Đỗ Long (VN) 
(55)  
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(11) 19316 
(21) 3-2011-01505 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 25.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại TBM Minh Phát  (VN) 

141-143 Xóm Đất, phường 8, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Dịp Văn Minh (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 19317 
(21) 3-2011-01520 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 31.10.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Hiệp hội sản xuất và kinh doanh rượu làng Vọc  (VN) 

Xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
(72) Vũ Văn Thường (VN) 
(55)  
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(11) 19318 
(21) 3-2011-01539 (28) 01 
(54) Bóng đèn (51) 26-04 
(22) 03.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 001859711-0001 05.05.2011 EM 
(71) Koninklijke Philips Electronics N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) Justin Yun Fei Xu (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 19319 
(21) 3-2011-01541 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 
(22) 04.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 29/391747 12.05.2011 US 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, USA 
(72) Travis Lonigan (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 19320 
(21) 3-2011-01543 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 
(22) 04.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 29/392,123 17.05.2011 US 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, USA 
(72) Travis Lonigan (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 19321 
(21) 3-2011-01544 (28) 01 
(54) Vỏ đựng hộp mực máy in (51) 09-03 
(22) 04.11.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại Hoàng Phát  (VN) 

Số 7 lô 28 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Thị Lan Anh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 19322 
(21) 3-2011-01546 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 
(22) 07.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 29/394277 15.06.2011 US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Wen Jin Xi (CN), Yu Liu  (CN), Jian Rong Zhou  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19323 
(21) 3-2011-01564 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 09.11.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH Quốc Tế Trà Giang  (VN) 

Số 54A đường Đê Quai, Tứ Liên, Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Bích Huyền (VN) 
(55)  
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(11) 19324 
(21) 3-2011-01584 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm thùng vôi (51) 19-08 
(22) 10.11.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Nguyễn Công Hữu  (VN) 

Phù Lưu, Phù Ninh, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Công Hữu  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19325 
(21) 3-2011-01592 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 11.11.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH Quốc Tế Trà Giang  (VN) 

Số 54A đường Đê Quai, Tứ Liên, Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Bích Huyền (VN) 
(55)  
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(11) 19326 
(21) 3-2011-01593 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 11.11.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH Quốc Tế Trà Giang  (VN) 

Số 54A đường Đê Quai, Tứ Liên, Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Bích Huyền (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                         1.1                     1.2                     1.3                   1.4                     1.5 
 
 

   
 
 
                                                                   1.6              1.7



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
339 

(11) 19327 
(21) 3-2011-01604 (28) 13 
(54) Miếng đồ ăn nhẹ (51) 01-01 
(22) 14.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 29/391830 13.05.2011 US 

29/403107 30.09.2011 US 
(71) Frito-Lay North America, Inc.  (US) 

7701 Legacy Drive, Plano, TX 75024-4099, U.S.A. 
(72) Keith Alan Barber (US), Deborah Fischer (US), John Hildebrand (US), Enrique 

Michel (MX) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19328 
(21) 3-2011-01628 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-05 
(22) 18.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 001873910-0001 07.06.2011 EM 
(71) Koninklijke Philips Electronics N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) Kent Li (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 19329 
(21) 3-2011-01650 (28) 01 
(54) Hộp bánh kẹo sôcôla (51) 09-03 
(22) 23.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 30-2011-0038869 19.09.2011 KR 
(71) Orion Corporation  (KR) 

30-10, Munbae-Dong, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19330 
(21) 3-2011-01651 (28) 01 
(54) Hộp bánh kẹo sôcôla (51) 09-03 
(22) 23.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 30-2011-0038868 19.09.2011 KR 
(71) Orion Corporation  (KR) 

30-10, Munbae-Dong, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19331 
(21) 3-2011-01652 (28) 01 
(54) Giấy gói (51) 09-05 
(22) 23.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 30-2011-0038866 19.09.2011 KR 
(71) Orion Corporation  (KR) 

30-10, Munbae-Dong, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19332 
(21) 3-2011-01653 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 23.11.2011 (43) 26.03.2012 
(30) 30-2011-0038865 19.09.2011 KR 
(71) Orion Corporation  (KR) 

30-10, Munbae-Dong, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Hwa-Kyoung LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19360 
(21) 3-2011-01804 (28) 01 
(54) Nắp chai (51) 09-07 
(22) 22.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre  (VN) 

125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Hòa Bình (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 19361 
(21) 3-2011-01805 (28) 01 
(54) Đèn chiếu sáng dự phòng (51) 26-05 
(22) 23.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) PNE ELECTRIC SDN BHD  (MY) 

No. 23, Jalan Firma 1, Kawasan Perindustrian Tebrau 1, 81100 Johor, Malaysia 
(72) PHANG, DI SI  (MY) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19362 
(21) 3-2011-01806 (28) 01 
(54) Màn hình máy tính (51) 14-02 
(22) 23.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH MTV HANEL  (VN) 

Số 02 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quốc Bình  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19363 
(21) 3-2011-01808 (28) 01 
(54) Cánh quạt của quạt nước 

tạo ôxy 

(51) 23-99 

(22) 23.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Nghĩa Phát  (VN) 

453 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Minh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 

                                                     1.1                                            1.2 
 
 

  
 
 

1.3 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
391 

(11) 19364 
(21) 3-2011-01810 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 26.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại TBM Minh Phát  (VN) 

141-143 Xóm Đất, phường 8, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Dịp Văn Minh (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 19365 
(21) 3-2011-01811 (28) 01 
(54) Quạt hút (51) 23-04 
(22) 26.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Tân Tiến S.K  (VN) 

Lô 47-49, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Phùng Gia Bửu (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  
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(11) 19366 
(21) 3-2011-01812 (28) 01 
(54) Tháp trang trí mâm ngũ 

quả 

(51) 99-00 

(22) 26.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại và sản xuất thực phẩm Tân Việt á  (VN)

368/32 đường TTH 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Đỗ Văn Quang (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  
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(11) 19367 
(21) 3-2011-01814 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 26.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dược phẩm Anh Minh  (VN) 

16, đường số 16, phường 4, quận 4, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Võ Duy Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19368 
(21) 3-2011-01829 (28) 01 
(54) Quả bóng (51) 21-02 
(22) 28.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần Động Lực  (VN) 

130 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Ngô Phú Sơn (VN) 
(55)  
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(11) 19369 
(21) 3-2011-01830 (28) 01 
(54) Quả bóng (51) 21-02 
(22) 28.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần Động Lực  (VN) 

130 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Ngô Phú Sơn (VN) 
(55)  
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(11) 19370 
(21) 3-2011-01831 (28) 01 
(54) Quả bóng (51) 21-02 
(22) 28.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần Động Lực  (VN) 

130 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Ngô Phú Sơn (VN) 
(55)  
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(11) 19371 
(21) 3-2011-01840 (28) 01 
(54) Đèn điện tử (51) 26-05 
(22) 29.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại Tự Tin  (VN) 

565/20 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Duy Hoành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19372 
(21) 3-2011-01842 (28) 01 
(54) Chai chứa chất lỏng (51) 09-01 
(22) 29.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Việt Nam UNIBEN  (VN) 

17/15C Phan Văn Hớn, phường Tân Sơn Nhất, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Văn Đức (VN) 
(55)  
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(11) 19373 
(21) 3-2011-01846 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 
(22) 29.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 19374 
(21) 3-2011-01848 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm nấm 

linh chi 
(51) 09-03 

(22) 29.12.2011 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hương Giang Thừa Thiên 

Huế  (VN) 
Số 90 đường 2/9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

(72) Cao Đình Hiệp (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                            1.1                                                                   1.2 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
402 

(11) 19375 
(21) 3-2012-00003 (28) 01 
(54) Giá phơi đồ (51) 07-05 
(22) 03.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 19376 
(21) 3-2012-00007 (28) 01 
(54) Giá phơi đồ (51) 07-05 
(22) 04.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 19377 
(21) 3-2012-00008 (28) 02 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 04.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Minh Tấn 

Đạt  (VN) 
D369A, tổ 8, khu phố 4, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Nguyễn Văn Tấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19378 
(21) 3-2012-00009 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 04.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Hán Linh  (VN) 

118 đường số 32, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Bích Vân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19379 
(21) 3-2012-00012 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 04.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19380 
(21) 3-2012-00014 (28) 01 
(54) Xi lanh thủy lực (51) 15-99 
(22) 05.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) 2011-016419 19.07.2011 JP 
(71) SMC Kabushiki Kaisha  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) Shinichiro Nemoto (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19381 
(21) 3-2012-00015 (28) 01 
(54) Xi lanh thủy lực (51) 15-99 
(22) 05.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) 2011-016420 19.07.2011 JP 
(71) SMC Kabushiki Kaisha  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan  
(72) Shinichiro Nemoto (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19382 
(21) 3-2012-00016 (28) 01 
(54) Xi lanh thủy lực (51) 15-99 
(22) 05.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) 2011-016421 19.07.2011 JP 
(71) SMC Kabushiki Kaisha  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) Nobuo Hariwara  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19383 
(21) 3-2012-00017 (28) 01 
(54) Xi lanh thủy lực (51) 15-99 
(22) 05.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) 2011-016422 19.07.2011 JP 
(71) SMC Kabushiki Kaisha  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan  
(72) Nobuo Hariwara (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19384 
(21) 3-2012-00018 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 05.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sức khỏe vàng quốc tế  (VN) 

49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19385 
(21) 3-2012-00019 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 05.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sức khỏe vàng quốc tế  (VN) 

49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19386 
(21) 3-2012-00020 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 05.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sức khỏe vàng quốc tế  (VN) 

49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19387 
(21) 3-2012-00021 (28) 02 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 05.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sức khỏe vàng quốc tế  (VN) 

49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19388 
(21) 3-2012-00022 (28) 02 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 05.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sức khỏe vàng quốc tế  (VN) 

49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
418 

  
 
 

2.1 
 
 

 
 
 

2.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19389 
(21) 3-2012-00029 (28) 01 
(54) Chung cắm nhang (51) 99-00 
(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Hộ kinh doanh Lưu Huệ Khanh  (VN) 

91/42 khu phố 11, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lưu Huệ Khanh (VN) 
(55)  
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(11) 19390 
(21) 3-2012-00030 (28) 01 
(54) Người máy đồ chơi biết 

nhảy 

(51) 21-01 

(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  (VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19391 
(21) 3-2012-00031 (28) 01 
(54) Người máy đồ chơi biết vẽ (51) 21-01 
(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  (VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
424 

(11) 19392 
(21) 3-2012-00032 (28) 01 
(54) Thiết bị dạy vẽ (51) 19-07 
(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  (VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19393 
(21) 3-2012-00033 (28) 01 
(54) Người máy đồ chơi biết chơi 

nhạc 

(51) 21-01 

(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  (VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19394 
(21) 3-2012-00034 (28) 01 
(54) Thiết bị phát nhạc (51) 14-01 
(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  (VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(55)  
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(11) 19395 
(21) 3-2012-00035 (28) 01 
(54) Người máy chơi nhạc (51) 15-99 
(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  (VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
432 

(11) 19396 
(21) 3-2012-00038 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19397 
(21) 3-2012-00040 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 
(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19398 
(21) 3-2012-00041 (28) 01 
(54) Hộp thuốc lá (51) 09-03 
(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bến Tre  (VN) 

90A3 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
(72) Nguyễn Minh Trí  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19399 
(21) 3-2012-00042 (28) 01 
(54) Quả bóng (51) 21-02 
(22) 06.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần Động Lực  (VN) 

130 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Phú Sơn (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19400 
(21) 3-2012-00043 (28) 01 
(54) Máy đào cải tạo đất (51) 15-03 
(22) 09.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH Hùng Hải  (VN) 

165 đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
(72) Võ Chí Hải (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19401 
(21) 3-2012-00045 (28) 01 
(54) Bình đựng rượu (51) 09-01 
(22) 09.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Nguyễn Phú TIa  (VN) 

Phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 
(72) Nguyễn Phú Tia  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19402 
(21) 3-2012-00046 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 09.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH phát triển Thành Đồng II  (VN) 

Tổ 3, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đắc Sinh (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19403 
(21) 3-2012-00051 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 10.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH BMC  (VN) 

Khu kinh tế xã hội Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Vũ Văn Nhân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19404 
(21) 3-2012-00052 (28) 01 
(54) Tay cầm gậy chơi gôn (51) 21-02 
(22) 10.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) 29/397093 12.07.2011 US 
(71) EATON CORPORATION  (US) 

Eaton Center, 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A. 
(72) MINHSUAN SUN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
441 

(11) 19405 
(21) 3-2012-00053 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 11.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Ngự Vua  (VN) 

532 Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định 
(72) Phạm Mạnh Bình (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
442 

(11) 19406 
(21) 3-2012-00054 (28) 01 
(54) Kệ treo (51) 06-04 
(22) 11.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
443 

(11) 19407 
(21) 3-2012-00055 (28) 01 
(54) Hộp đựng khẩu trang (51) 09-03 
(22) 12.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Nguyễn Đình Hồng Quyết  (VN) 

46/4 đường 19, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Hồng Quyết  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
444 

(11) 19408 
(21) 3-2012-00057 (28) 01 
(54) Mặt đá trang trí đồ kim 

hoàn 

(51) 11-01 

(22) 13.09.2010 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại á Môn  (VN) 

8 đường số 13, phường 4, quận 4, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Phú  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19409 
(21) 3-2012-00058 (28) 01 
(54) Hộp bút (51) 06-03 
(22) 12.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH NN một thành viên Xuân Hòa  (VN) 

P. Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Văn Hòa (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19410 
(21) 3-2012-00059 (28) 01 
(54) Bao đựng phân bón (51) 09-05 
(22) 12.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương 

mại hóa nông Lúa Xanh  (VN) 
Lô 122, khu dân cư 91/23, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

(72) Hà Thế Phát (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
447 

(11) 19411 
(21) 3-2012-00060 (28) 01 
(54) Thùng đựng kẹo dẻo sữa 

dừa 

(51) 09-03 

(22) 12.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và chế biến thực phẩm Gia Huy Hà 

Nội  (VN) 
Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Quang Tiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
448 

(11) 19412 
(21) 3-2012-00062 (28) 01 
(54) Tay cầm gậy chơi gôn (51) 21-02 
(22) 12.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) 29/397836 21.07.2011 US 
(71) EATON CORPORATION  (US) 

Eaton Center, 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A. 
(72) David Keith Gill (US), Min-Hsuan Sun (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
449 

(11) 19413 
(21) 3-2012-00065 (28) 01 
(54) áo liền quần (51) 02-02 
(22) 13.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu ánh 

Nắng  (VN) 
40/7 Hẻm Đống Đa, Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Hoàng Anh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19414 
(21) 3-2012-00066 (28) 01 
(54) áo liền quần (51) 02-02 
(22) 13.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu ánh Nắng  

(VN) 
40/7 Hẻm Đống Đa, Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lê Thị Hoàng Anh (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(11) 19415 
(21) 3-2012-00068 (28) 01 
(54) Tàu thủy (51) 12-06 
(22) 16.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Nguyễn Hoài Hương  (VN) 

Số 7, đường Nguyễn Cảnh Dị, phường 4, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hoài Hương  (VN) 
(55)  
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(11) 19416 
(21) 3-2012-00071 (28) 01 
(54) Túi quần (51) 02-02 
(22) 16.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  (VN) 

127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Minh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 19417 
(21) 3-2012-00072 (28) 01 
(54) Túi quần (51) 02-02 
(22) 16.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  (VN) 

127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Minh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 19418 
(21) 3-2012-00073 (28) 01 
(54) Túi quần (51) 02-02 
(22) 16.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  (VN) 

127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Minh Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 19419 
(21) 3-2012-00075 (28) 01 
(54) Kệ treo (51) 06-04 
(22) 16.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 19420 
(21) 3-2012-00077 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 16.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
Thailand 

(72) Chokchai Charoenapornwatana  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 19421 
(21) 3-2012-00081 (28) 01 
(54) Lọ mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 18.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nhân Lộc  (VN) 

50 Ký Hòa, phường 11, quận 5, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lê Hữu Lộc (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                               1.1                                             1.2                                    1.3 
 
 

  
 
 

                                                       1.4                                       1.5 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
458 

(11) 19422 
(21) 3-2012-00083 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 18.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại Tân Bình Minh   (VN) 

Số 227 ngõ 35 đường Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(72) Trương Khánh Tùng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19423 
(21) 3-2012-00084 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 
(22) 18.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH giầy Bình Minh   (VN) 

879/42 đường hương lộ 2, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  Hồ 
Chí Minh 

(72) Trần Thị Thu Hoài (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19424 
(21) 3-2012-00085 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 
(22) 18.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty TNHH giầy Bình Minh  (VN) 

879/42 đường hương lộ 2, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, 
TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Trần Thị Thu Hoài (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19425 
(21) 3-2012-00092 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 19.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  (VN) 

Liên Ninh, Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Nhung (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 19426 
(21) 3-2012-00093 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 19.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  (VN) 

Liên Ninh, Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Nhung (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
463 

(11) 19427 
(21) 3-2012-00094 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 19.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  (VN) 

Liên Ninh, Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Nhung (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 19428 
(21) 3-2012-00097 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 09-05 
(22) 20.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam II  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
(72) Nguyễn Trung Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 19429 
(21) 3-2012-00098 (28) 01 
(54) Bao gói mỳ (51) 09-05 
(22) 20.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam II  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
(72) Nguyễn Trung Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 19430 
(21) 3-2012-00103 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 30.01.2012 (43) 26.03.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc  (VN) 

65 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Tư Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 19431 
(21) 3-2012-00104 (28) 01 
(54) Máy mát xa (51) 28-03 
(22) 30.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) D2011/857/I 05.08.2011 SG 
(71) Elwyn Ng Kwang Ling  (SG) 

C/O 65 Ubi Avenue 1, Singapore 408939 
(72) Elwyn Ng Kwang Ling  (SG) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19432 
(21) 3-2012-00107 (28) 01 
(54) Đèn trước xe máy (51) 26-06 
(22) 31.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) 2011-017584 31.07.2011 JP 
(71) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan 
(72) Tadashi INOSE (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19433 
(21) 3-2012-00108 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 31.01.2012 (43) 26.03.2012 
(30) 2011-017583 31.07.2011 JP 
(71) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan 
(72) Tadashi INOSE (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19434 
(21) 3-2012-00141 (28) 01 
(54) Hộp đựng đồ uống (51) 09-03 
(22) 22.02.2011 (43) 26.03.2012 
(30) DI 7004306-0 27.08.2010 BR 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General -Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) Kristina De Verdier (SE), Christopher Scales (GB), Therese Eklund (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19435 
(21) 3-2012-00142 (28) 01 
(54) Hộp đựng đồ uống (51) 09-03 
(22) 22.02.2011 (43) 26.03.2012 
(30) DI 7004306-0 27.08.2010 BR 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General -Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) Kristina De Verdier (SE), Christopher Scales (GB), Therese Eklund (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19436 
(21) 3-2012-00143 (28) 01 
(54) Hộp đựng đồ uống (51) 09-03 
(22) 22.02.2011 (43) 26.03.2012 
(30) DI 7004306-0 27.08.2010 BR 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General -Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) Kristina De Verdier (SE), Christopher Scales (GB), Therese Eklund (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2007-10556 (220) 08.06.2007 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

NAMCO GAMES (ALSO TRADING 
AS NAMCO BANDAI GAMES INC.)  
(JP) 
4-5-15, Higashi-shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy chơi trò chơi video (không dùng như máy thu hình); máy chơi trò chơi 

điều khiển bằng xu hoặc không điều khiển bằng xu và bảng mạch in dùng cho máy chơi 
trò chơi video, tất cả dùng cho mục đích thương mại; máy chơi trò chơi video chỉ dùng với 
máy thu hình; phần mềm máy tính dùng cho giải trí; băng từ, băng quang học hoặc băng 
laze; thẻ từ, thẻ quang học hoặc thẻ laze; đĩa từ, đĩa quang học hoặc đĩa laze; hộp chứa 
(cartridge) bộ nhớ rom, tất cả đều mang chương trình trò chơi video đã mã hoá; hộp chứa 
(cartridge) bộ nhớ hoặc thẻ nhớ dùng cho trò chơi video; hộp chứa (cartridge) bộ nhớ hoặc 
thẻ nhớ dùng cho trò chơi điện tử cầm tay; máy hát; đĩa compact đã ghi sẵn; băng và đĩa 
video đã ghi sẵn; bộ điều chỉnh dùng cho máy tính cá nhân; bộ điều chỉnh dùng cho máy 
chơi trò chơi video dùng trong gia đình; tranh ảnh, phim điện ảnh, phim xi nê và âm nhạc, 
tất cả đều có thể tải xuống được; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống được; dữ liệu bổ sung 
dùng cho trò chơi máy tính (có thể tải xuống được).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu công viên vui chơi giải trí; dịch vụ trung tâm vui chơi giải trí; 
cung cấp trang thiết bị thể thao; cho thuê đĩa ghi, đĩa compact hoặc băng từ đã ghi sẵn; 
cho thuê băng video, đĩa video và đĩa xem phim đã ghi sẵn; cho thuê máy và thiết bị giải 
trí dùng cho khu công viên vui chơi giải trí; cho thuê đồ chơi; lập kế hoạch chiếu phim, 
các buổi trình diễn, chương trình biểu diễn, diễn kịch, các buổi hoà nhạc hoặc biểu diễn 
âm nhạc; sản xuất phim, phân phối phim, biểu diễn trực tiếp các chương trình giải trí (live 
show), hướng dẫn các cuộc chơi, biểu diễn các trò chơi, biểu diễn âm nhạc; sản xuất 
chương trình phát thanh; sản xuất chương trình truyền hình; cung cấp trường quay để phát 
đi các chương trình phát thanh; cung cấp trường quay đề phát đi các chương trình truyền 
hình; cung cấp thông tin về trò chơi video, trò chơi máy tính, máy chơi trò chơi giải trí, 
trung tâm giải trí hoặc công viên vui chơi giải trí qua mạng thông tin liên lạc hoặc mạng 
máy tính; cung cấp trò chơi video, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc phim 
thông qua mạng thông tin liên lạc hoặc mạng máy tính. 
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(210) 4-2008-22371 (220) 17.10.2008 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thái Thành Nhân  (VN) 
E7/211A quốc lộ 50, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm thông khí dùng cho bể cá.  

 
 

(210) 4-2009-12690 (220) 23.06.2009 
  (441) 26.03.2012 
(300) 77716756 17.04.2009 US 

77716755 17.04.2009 US 
77716752 17.04.2009 US 
77716643 17.04.2009 US 
77716747 17.04.2009 US 
77716744 17.04.2009 US 
77716739 17.04.2009 US 
77716724 17.04.2009 US 
77716722 17.04.2009 US 
77716717 17.04.2009 US 
77717149 20.04.2009 US 
77717147 20.04.2009 US 

  
(731) GENERAL ELECTRIC COMPANY  

(US) 
1 River Road, Schenectady, New York 
12345, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng để tráng và giữ màu cho phim X-quang và các hóa chất đi kèm 

khác dùng để làm hiện màu phim X-quang; hóa chất, chất sinh hóa, thuốc thử dùng cho 
ngành công nghiệp, ngành khoa học và cho nghiên cứu; chế phẩm hóa học, bộ thử và 
thuốc thử dùng để phân tích hoặc chẩn đoán được sử dụng cho mục đích khoa học, cụ thể 
là, chế phẩm hóa học để phân chia và nuôi cấy tế bào, chế phẩm làm sạch bằng a-xit nu-
cle-ic, nu-cle-ô-tit (chất tạo nên a-xit nu-cle-ic), nu-cle-ô-tit huỳnh quang, nu- cle-ô-tit 
ngắn, pep-tit, prô-tê-in; a-mi-no a-xit, phân tử hữu cơ, chất đánh dầu phân tử DNA/RNA 
tổng hợp; thuốc thử dùng cho phát quang; thuốc thử dùng để xác định số lượng gen; thuốc 
thử dùng để thực hiện chuỗi phản ứng của hợp chất cao phân tử; thuốc thử dùng trong quá 
trình mở rộng chu kỳ làm sạch; thuốc thử dùng cho dòng cDNA vô tính, dùng cho vec-tơ 
chuyển gien, dùng làm biến đổi và hạn chế các en-zym; thuốc thử dùng để phân tích việc 
phân loại, tạo chuỗi và tách các a-xit nu-cle-ic, prô-tê -in và sự tổng hợp hóa học thông 
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thường; thuốc thử dùng để tinh lọc prô-tê-in tổng hợp; môi trường dùng cho quá trình sắc 
ký; thuốc thử dùng cho quá trình điện di, phân tích thông tin sinh học, đo ảnh quang phổ 
và xác định hàm lượng khoáng chất; chất bức xạ hóa học dùng cho nghiên cứu khoa học; 
thuốc thử dùng để làm phát sáng vùng lân cận mẫu thử; thuốc thử dùng cho thử nghiệm 
sàng lọc nhằm đạt hiệu quả cao để phát triển thuốc; thuốc thử để khử quang phổ la-ze, 
khử vi huỳnh quang; hóa chất đặc biệt sử dụng trong công nghiệp, nghiên cứu khoa học; 
khí và hỗn hợp khí dùng cho mục đích công nghiệp, nghiên cứu khoa học; chế phẩm và 
các chất hóa học dùng để sản xuất dược phẩm, chế phẩm và chất dùng để chẩn đoán; chất 
thử phản ứng hóa học, dung dịch nước muối , giấy thử phản ứng hóa học, tất cả dùng cho 
mục đích khoa học và thí nghiệm; nguyên tố hóa học có thể phân hạch dùng cho mục đích 
nghiên cứu khoa học; nguyên tố phóng xạ và chất đồng vị dùng trong công nghiệp và 
nghiên cứu khoa học; gốc phóng xạ và mẫu phóng xạ dùng cho kỹ thuật phóng xạ; gốc 
phóng xạ dùng để làm mẫu thử nghiệm không phá hủy, làm sạch và dùng trong kỹ thuật 
khử trùng; đồng vị phóng xạ dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học; hóa chất và hỗn 
hợp hóa chất dùng cho hệ thống xử lý nước, dùng cho hệ thống xử lý nước thải, dùng cho 
hệ thống làm mát nước, dùng cho hệ thống đun sôi nước và dùng cho hệ thống tạo nước, 
hệ thống ngưng tụ nước sôi, dùng cho hệ thống phân ly chất lỏng, dùng cho hệ thống lọc 
gạn cho nước và dùng cho hệ thống tiêu nước; chất nuôi cấy và chất nuôi dưỡng vi khuẩn 
dùng cho việc xử lý nước thải và cặn nước thải. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng để chẩn đoán; chế phẩm dược phẩm thú y dùng để 
chấn đoán; dược phẩm và chất thú y dùng cho mục đích y tế; chất và thuốc thử chẩn đoán 
dùng cho mục đích y tế; chất chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; môi trường tương phản 
dùng cho tạo ảnh trong y học; chất bảo quản chẩn đoán dùng cho chẩn đoán bên trong cơ 
thể; chất chẩn đoán hình ảnh dùng cho tạo ảnh cộng hưởng từ tính; sản phẩm dược phẩm 
chứa phóng xạ dùng để khám và điều trị, dùng trong y học, khoa học và nghiên cứu; gốc 
và mẫu thuốc chứa phóng xạ dùng trong y học hạt nhân; chế phẩm dược phẩm phóng xạ 
và thuốc thử không phóng xạ dùng để sản xuất thuốc có phóng xạ dùng cho chẩn đoán 
bên trong cơ thể hoặc dùng để điều trị; khí và hỗn hợp khí dùng để tạo ảnh trong y học; 
hóa chất và hỗn hợp chất hóa học diệt sinh vật dùng cho hệ thống làm mát nước trong 
công nghiệp. 

 
Nhóm 07: Máy bơm, cụ thể là, máy bơm ly tâm, máy bơm có màng ngăn, máy bơm xi 
phông, máy bơm chính và máy bơm tiếp vận; thiết bị kiểm soát chất lỏng, cụ thể là van,  
thiết bị chuyển đổi áp suất, thiết bị bấm giờ, bộ điều chỉnh của máy, máy thủy bình, máy 
phun, thiết bị kiểm soát điện và bộ ngắt mạch điện; máy phân chia chất lỏng và các bộ 
phận của nó, bao gồm vách ngăn bán thấm; vỏ máy lọc dùng cho nhiều loại máy để lọc 
bao gồm máy lọc dung dịch có màng phủ dùng cho sản xuất băng từ tính và máy lọc hóa 
dầu, máy lọc nước có thể di chuyển; máy lọc bia trong công nghiệp nấu bia và các hóa 
chất đặc thù khác; máy cung cấp nhiên liệu và máy sử dụng hóa chất dùng trong công 
nghiệp; Thiết bị làm sạch nước thải dùng trong công nghiệp; thiết bị làm sạch nước có thể 
uống được dùng trong công nghiệp; thiết bị xử lý nước cụ thể là cuộn lọc của máy lọc 
nước dùng trong công nghiệp; thiết bị xử lý nước dùng trong công nghiệp cụ thể là thiết bị 
dùng hoá chất làm mềm nước cứng và thiết bị điều hoà nước; máy lọc trung bình và máy 
lọc đáy làm nhằm loại bỏ cặn, i-ông, lưu huỳnh, mùi và vị khỏi nước dùng công nghiệp; 
thiết bị làm sạch nước bằng thẩm thấu ngược dùng trong công nghiệp; thiết bị của máy 
lọc sâu và lọc cuộn của máy lọc đáy nhằm làm sạch không khí và chất lỏng công nghiệp. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng cho, những người khắc phục sự cố và bảo dưỡng thiết 
bị điều khiển chương trình, cho việc phân tích mạch máu kể cả tim mạch mà cũng cung 
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cấp cả chức năng tính toán liên quan đến mạch máu, cho việc sử dụng cho thiết bị giám 
sát bệnh nhân khoa nội, cho việc thu thập dữ liệu bao hàm những dấu hiệu y học quan 
trọng, cho một hệ thống thông tin ngành X quang cho các chuyên gia X quang và khoa X 
quang sử dụng trong việc quản lý dữ liệu về thông tin bệnh nhân cũng như người lao động 
nhằm mục đích lưu trữ và giám sát bệnh nhân đã được cài đặt và được sử dụng với máy 
tính cá nhân và với dụng cụ giám sát y tế dành cho giao diện giữa người với máy bằng đồ 
họa, phần mềm và chương trình phần mềm dùng cho công nghiệp, nghiên cứu và y tế; 
dụng cụ thí nghiệm dùng cho điện chuyển; cột và bơm ghi sắc ký; dụng cụ thí nghiệm 
dùng cho sản xuất những vật siêu nhỏ; dụng cụ thí nghiệm dùng cho hệ thống sinh học 
phân tử; dụng cụ thí nghiệm dùng cho những tia phát sáng; dụng cụ tạo ảnh dùng cho sự 
phát quang và phát tia phóng xạ; hệ thống tích hợp làm sạch và tổng hợp; dụng cụ sản 
xuất ra chuỗi po-li-me a-xit nu-cle-ic ngắn; dụng cụ dùng cho gien chip (DNA chip); tia 
la-ze trên cơ sở hệ thống quang học dùng cho việc tạo ảnh kỹ thuật số; bản kính mang 
gien chip (DNA chip); dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh; lọ thủy tinh nhỏ và lọ thủy tinh 
siêu nhỏ (dùng cho phòng thí nghiệm); tấm kính để vi phẫu; phần mềm máy tính dùng để 
quản lý buồng mổ trong bệnh viện; phần mềm máy tính dùng để quản lý thông tin về việc 
chăm sóc bệnh nhân nguy kịch; thiết bị lọc nước dùng cho gia đình, thương mại và công 
nghiệp; dụng cụ cảm biến thời gian và điều hòa dùng cho việc khởi động và kiểm soát chu 
kỳ nước xoáy ngược và tái chế nước dùng cho các thiết bị xử lý nước; van kiểm soát dùng 
cho việc điều hòa nước và dùng cho thiết bị lọc nước; thiết bị phân tách chất lỏng, cụ thể 
là thiết bị lọc chất lỏng công nghiệp; thiết bị tái chế, cụ thể là thiết bị làm sạch chất lỏng; 
lò phản ứng sinh học dùng để nuôi cấy tế bào; dụng cụ phân tích xách tay, cụ thể, máy dò 
với một vi mạch xử lý dựa trên máy ghi sự thay đổi dữ liệu nhằm đo chất hóa học hữu cơ 
và vô cơ trong nước; máy lọc và vỏ bọc của máy lọc dùng cho phòng thí nghiệm; thiết bị 
phân chia chất lỏng dùng trong phòng thí nghiệm; máy lọc màng mỏng dùng trong phòng 
thí nghiệm; thiết bị đo mật độ bùn; thiết bị khử i-ông dùng trong phòng thí nghiệm, máy 
lọc và vỏ của máy lọc trong phòng thí nghiệm; thiết bị phân chia chất lỏng dùng trong 
phòng thí nghiệm; màng lọc dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị kiểm soát dòng chảy, 
cụ thể, bơm, van, thiết bị đo dòng chảy và máy điều chỉnh dòng chảy dùng trong phòng 
thí nghiệm; máy kiểm soát ô-zôn; thiết bị thí nghiệm, cụ thể, tấm kính có những lỗ nhỏ li 
ti để vi phẫu dùng trong việc ứng dụng sinh vật học tế bào và ứng dụng trong ngành khoa 
học cuộc sống khác; máy lọc hình ống dùng một lần trong phòng thí nghiệm; bộ điều 
chỉnh nước điện tử và điều chỉnh quá trình xử lý nước, cụ thể, dụng cụ dùng để xử lý hệ 
thống nước công nghiệp và thương mại, hệ thống đun sôi nước, hệ thống làm mát nước, và 
hệ thống nước khép kín, để xác định chương trình xử lý thích hợp, để áp dụng cách xử lý 
và để kiểm soát hiệu quả của việc xử lý; phầm mềm máy tính nhằm quản lý dữ liệu trong 
lĩnh vực xử lý nước và dữ liệu trên giấy; bộ điều chỉnh điện tử được sử dụng trong việc 
truy cập thông tin trong lĩnh vực xử lý nước; dụng cụ dùng cho hệ thống nước công 
nghiệp để đo và kiểm soát độ PH và tính dẫn điện dẫn nhiệt; dụng cụ dùng để ăn mòn hóa 
học dùng cho một hệ thống nước công nghiệp, thương mại hoặc trong thành phố với một 
liều lượng nhất định; dụng cụ thử nghiệm điện tử dùng để xử lý nước; thiết bị thử nghiệm 
trong phòng thí nghiệm cụ thể, máy thử tỉ lệ ăn mòn và lắng đọng; phòng thí nghiệm di 
động được trang bị thiết bị và dụng cụ để kiểm tra và đo độ PH, tính dẫn điện dẫn nhiệt, 
và sự tập trung crô-mat trong nước ở trong gia đình và công nghiệp, để kiểm soát phép 
phân tích vô cơ của nước và để kiểm soát thử nghiệm vi trùng học của nước, thiết bị kiểm 
soát chất lỏng, cụ thể là máy đo lưu lượng nước. 

 
Nhóm 10: Bộ thử nghiệm dùng cho điều trị bệnh bao gồm ống thử nghiệm, tấm kính thử 
nghiệm và đồ thị chỉ thị nhằm đánh giá kết quả thử nghiệm; dụng cụ y tế và hệ thống phụ 
kiện để pha chế hay phân phối đều các đơn vị liều lượng chế phẩm dược phẩm; lọ thủy 
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tinh nhỏ để đựng thuốc nước; ống thông dò (y học); ống tiêm; dụng cụ tiêm; ống (đựng 
thuốc thử); lọ thủy tinh đã được đổ đầy thuốc thử chẩn đoán y học; ống đã được đổ đầy 
thuốc nước dùng trong y học; xi lanh đã được đổ đầy khí và hỗn hợp khí dùng trong y 
học; bơm tiêm dùng để đưa chất lỏng vào tĩnh mạch; kim tiêm dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị điều trị xạ trị dưới da chứa gốc tia phóng xạ để gần đồng vị phóng xạ được bọc 
trong nang; hệ thống phân tách liệu pháp phóng xạ chứa phôi kích hoạt phóng xạ và thiết 
bị mang mầm bệnh có thể hấp thụ sinh học; thiết bị kiểm tra nhịp tim; máy trao đổi hơi 
ẩm và nhiệt lượng (thiết bị y tế); máy lọc vi khuẩn; máy phân tích khí dùng cho mục đích 
y tế; hệ thống quản lý dữ liệu và bảo vệ dữ liệu gây mê và thiết bị kiểm tra bệnh nhân, cụ 
thể là kiểm tra khí; máy đo độ bão hòa ô-xi, thiết bị kiểm tra đa thông số, thiết bị kiểm tra 
ECG, thiết bị kiểm tra áp suất máu xâm lấn và không xâm lấn, thiết bị kiểm tra sự chuyển 
động của thần kinh cơ, thiết bị kiểm tra sự trao đổi chất và thiết bị đo dung tích phổi dùng 
để gây mê, để chăm sóc đặc biệt với những bệnh nhân nặng và để ứng dụng chẩn đoán; 
máy gây mê kèm thiết bị trợ thở; thiết bị phụ trợ gây mê và phụ trợ chăm sóc đặc biệt với 
những bệnh nhân nặng sử dụng cho một bệnh nhân, cụ thể, dây lấy mẫu khí, ống thông 
nội khí quản, ống trợ thở, máy cảm biến kèm ống đo dung tích phổi, đo tuần hoàn hô hấp, 
ống để thở, thiết bị lọc nước, máy cảm biến đo độ bão hòa ô-xi, băng quấn tạo áp suất 
máu không xâm lấn, thiết bị rửa bằng tia nước, mặt nạ gây mê, thiết bị hấp thụ các-bon 
đi-ô-xit, đầu dò và ống của đầu dò đo nhiệt độ; thiết bị kiểm tra hệ thần kinh trung ương; 
máy đo huyết áp trong dạ dày; ống xoắn gra-đi-en, cụ thể, ống xoắn gra-đi-en từ tính 
được sử dụng trong quá trình tạo ảnh cộng hưởng từ tính; thiết bị chẩn đoán y học, cụ thể, 
máy đo độ đậm đặc của xương; thiết bị kiểm tra bào thai, cụ thể, thiết bị kiểm tra dấu hiệu 
sự sống và nhịp đập của thai; thiết bị giám sát bệnh nhân, cụ thể, thiết bị kiểm tra dấu 
hiệu sự sống và tim, hệ thống tạo ảnh trong y học, cụ thể, máy siêu âm, máy tạo ảnh chẩn 
đoán y học, thiết bị tạo ảnh để chiếu phim và áp dụng chẩn đoán sử dụng trong việc lập kế 
hoạch sự can thiệp và phẫu thuật, và các bộ phận và thiết bị đi kèm với chúng; thiết bị 
chẩn đoán y học nhằm hiển thị hình ảnh chẩn đoán; cụ thể, thiết bị chụp phim X quang, 
bộ khuếch đại hình ảnh X quang, kính huỳnh quang X quang, thiết bị X quang lưu động, 
dụng cụ để xem phim chụp X quang, máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp cộng hưởng từ 
hạt nhân, máy quét siêu âm, máy chụp cộng hưởng từ tính, máy chụp cắt lớp phát ra hạt 
cơ bản po-zi-tron; và các bộ phận và thiết bị đi kèm với chúng gồm bàn máy và bệ máy. 

 

Nhóm 11: Thiết bị phân chia chất lỏng; thiết bị ngưng tụ chất lỏng; thiết bị tuần hoàn chất 
lỏng; vật liệu vách ngăn po-ly-me sử dụng trong phân chia chất lỏng; thiết bị lọc được sử 
dụng để lọc chất rắn khỏi khí và chất lỏng hoặc lọc chất lỏng khỏi khí và để lọc một chất 
lỏng không trộn lẫn được với các chất lỏng khác; linh kiện hoặc ống được chứa bên trong 
một ống bọc bằng nhựa để tập trung sản phẩm và loại bỏ tạp chất trong hệ thống xử lý 
chất lỏng; thiết bị điều phối nước nhằm mục đích để ở; mô-đun thẩm thấu ngược và màng 
của nó (bộ phận của máy/thiết bị xử lý nước); thiết bị và hệ thống làm sạch nước bao gồm 
thiết bị gạn nước, hệ thống khử i-ông của vật mạ điện (bộ phận của máy/thiết bị xử lý 
nước), thiết bị lọc nước bằng cách ngưng tụ dòng nước, thiết bị khử khí chân không, thiết 
bị lọc qua máy siêu lọc, máy khử trùng bằng tia cực tím, thiết bị trao đổi i-ông, hệ thống 
tái chế nước bằng kiềm và a -xit, hệ thống thầm thấu ngược, thiết bị khử các-bon cưỡng 
bức, thiết bị lọc nước, hệ thống cung cấp hóa chất và thiết bị chứa nước chính, được bán 
kèm với thiết bị và dụng cụ kiểm soát tự động để kiểm tra các tham số vận hành của các 
thiết bị và hệ thống thiết bị làm sạch chất lỏng điện hóa học dùng trong công nghiệp, 
thương mại và khu vực thành phố. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, chẩn đoán và bảo trì từ xa có liên quan đến việc sửa 
chữa và bảo trì các thiết bị y tế bao gồm các phụ kiện và các thiết bị thành phần của các 
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thiết bị y tế; dịch vụ làm sạch bằng hoá chất cho các dụng cụ chứa được lót bằng thuỷ tinh 
trong ngành công nghiệp dược phẩm và hoá học; dịch vụ bảo trì và sửa chữa hệ thống các 
thiết bị làm mát tự động; dịch vụ bảo trì cho bình ngưng và hệ thống chuyển nhiệt; dịch 
vụ tạo vách ngăn (một loại dịch vụ sửa chữa) 

 
Nhóm 38: Dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) liên quan đến trao đổi thông tin về chăm 
sóc sức khoẻ; trao đổi thông qua máy tính các thông tin liên quan đến chăm sóc sức khoẻ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước thải; dịch vụ xử lý nước, cụ thể là, khử mặn, lọc trong, điều 
tiết, xác định và kiểm soát các tổ chức vi sinh vật, làm sạch nhựa có sự trao đổi i-ông; 
dịch vụ tạo vách ngăn; dịch vụ  kiểm soát hoá chất liên quan đến việc cung cấp hoá chất 
để xử lý cho hệ thống nước công nghiệp. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục có liên quan đến chẩn đoán và ảnh hoá hoá chất, cụ thể là, tổ 
chức hội thảo, hội nghị, hội nghị chuyên đề hoặc các cuộc hội thảo trưng bày liên quan 
đến công nghiệp dược phẩm, cho những người thực hành và sản xuất trong các công ty 
dược phẩm; dịch vụ có liên quan đến giáo dục, cụ thể là, tổ chức hội thảo, hội nghị, hội 
nghị chuyên đề hoặc các hội thảo trưng bày có liên quan đến khoa học đời sống và công 
nghệ sinh học cho các nhà khoa học và nhà nghiên cứu; tổ chức các cuộc hội thảo liên 
quan đến các vấn đề xử lý nước thải công nghiệp; cung cấp các dịch vụ đào tạo cho tất cả 
các đối tượng nêu trên; cung cấp dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực quản lý và dược học thông 
qua các giới thiệu và chứng minh trực tuyến, thông qua mạng toàn cầu, mạng nội bộ và 
mạng nội bộ mở rộng; dịch vụ giáo dục, cụ thể là, tổ chức các cuộc hội thảo trưng bày, 
các lớp học và các hội nghị mang chức năng giới thiệu trong lĩnh vực quản lý và dược 
học. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp chương trình máy tính cho người khác; dịch vụ phân tích và 
thiết kế phần mềm máy tính cho người khác; dịch vụ tư vấn máy tính; bảo trì và cập nhật 
phần mềm máy tính và hệ thống máy tính cho người khác; cài đặt phần mềm máy tính; 
dịch vụ thiết kế và phân tích hệ thống máy tính cho người khác; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến nghiên cứu hoá học; dịch vụ tư vấn liên quan đến phát hiện và đánh giá các loại dược 
phẩm và hợp chất có đặc tính chẩn đoán; dịch vụ hỗ trợ công nghệ; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến phương pháp sử dụng tia la-ze cho việc chẩn đoán dựa trên hệ thống quang học; 
dịch vụ thử nghiệm sàng lọc nhằm đạt hiệu quả cao để phát triển thuốc; dịch vụ tổng hợp, 
phân tích và dự đoán nhu cầu của người mua; dịch vụ công nghệ sinh học; dịch vụ nghiên 
cứu và kiểm tra trong lĩnh vực kiểm tra màng lọc và phân tách các chất lỏng; dịch vụ tư 
vấn và láp dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực xử lý nước, hệ thống nước, hệ thống 
nước làm mát, hệ thống nước đun nóng trong công nghiệp, nước công nghiệp và hệ thống 
vận hành, xử lý hệ thống vận hành chất đốt công nghiệp; dịch vụ ứng dụng khoa học kỹ 
thuật và dịch vụ hỗ trợ công nghệ có liên quan đến thiết kế và cấu hình của hệ thống phần 
mềm và phần cứng máy tính được sử dụng trong xử lý hệ thống nước; cung cấp thông tin 
cho người khác, thông qua mạng máy tính toàn cầu, liên quan đến công nghệ lọc và xử lý 
nước. 

 

Nhóm 44: Tư vấn trong lĩnh vực xây dựng bệnh viện; dịch vụ tư vấn liên quan đến tạo ảnh 
trong y tế và chẩn đoán; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các đặc tính của dược 
phẩm trong chẩn đoán, phòng ngừa và chữa bệnh; dịch vụ cung cấp thông tin y tế; dịch vụ 
y tế, bao gồm các dịch cơ bản trong lĩnh vực y tế có liên quan đến việc hoàn thiện và duy 
trì chất lượng chăm sóc bệnh nhân, chẩn đoán và điều trị thông qua một bệnh viện; dịch 
vụ tư vấn trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khoẻ. 
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(210) 4-2009-17205 (220) 17.08.2009 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A11.3.4; 5.7.1 
(591) Đỏ, nâu đỏ, vàng, trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Lương Văn Triêm  (VN) 
ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2010-21748 (220) 15.10.2010 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh lá cây, đỏ, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH bất động sản, 

thương mại và xây dựng 
HOME4U   (VN) 
Số nhà 58, phố Nam Tràng, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, ô tô, phương tiện vận tải, máy móc nông nghiệp và 

xây dựng, vật tư xây dựng, đồ gỗ, mây tre, nội thất; dịch vụ mua bán và ký gửi ô tô, xe 
máy, đồ nội thất, thiết bị điện lạnh, thiết bị gia dụng (cụ thể là: tivi, máy giặt, lò vi sóng, 
quạt dân dụng, tủ bếp, máy hút bụi, máy lọc nước, máy rửa bát, máy bơm nước sinh hoạt, 
máy phát điện), máy móc và thiết bị xây dựng; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; mua bán, thuê và cho thuê lại 
khách sạn, nhà, đất, văn phòng cho người việt nam và người nước ngoài (dịch vụ bất động 
sản); mua bán bất động sản.   

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thuỷ lợi; bảo hành và bảo dưỡng xe cộ; trang trí nội và ngoại thất; dịch vụ vệ sinh 
công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ giao nhận hàng hoá; dịch vụ vận tải hàng hoá; 
vận chuyển hành khách bằng ô tô; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2010-21868 (220) 18.10.2010 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.1; 26.3.4; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn kinh doanh Hội Nhập 
Toàn Cầu   (VN) 
Tầng 20, phòng 2002A, số 72-74 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng gia dụng gồm: nồi áp suất, chảo chống dính, lò nướng, lò vi 

sóng; mua bán hàng kim khí điện máy gồm: máy giặt, máy lạnh; tư vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; mua bán thiết bị và vật phẩm văn 
phòng; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ giới thiệu và môi giới lao động 
và việc làm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 36: Quỹ khuyến học.  

 
Nhóm 40: Đóng bìa sách; đóng gáy sách; mạ nhũ bìa sách; mạ vàng bìa sách; nhuộm màu 
bìa sách.  

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ tư vấn du học.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý xin giấy phép kinh doanh và giấy phép đầu tư; dịch vụ pháp lý 
xin giấy phép đầu tư bất động sản; dịch vụ pháp lý xin giấy phép đầu tư về tài chính.  

 
 

(210) 4-2010-22436 (220) 25.10.2010 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) POU CHIEN TECHNOLOGY CO., 

LTD.  (TW) 
10F., No.78-2, Sec. 3, Taichung Port 
Rd., Xitun Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách nhiệt và cách âm để sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô, công 

nghiệp  HVAC (sưởi ấm, thông khí và điều hòa không khí) và công nghiệp nội thất 
thương mại; màng có thể thoái biến sinh học sử dụng để lót vườn và các luống hoa; vật 
liệu đệm cho hàng gửi đi và để đóng gói không bằng giấy có thể thoái biến sinh học để 
bảo vệ chống lại nhiệt và bảo vệ về mặt vật lý các vật phẩm trong quá trình vận chuyển; 
màng axetat xenluloza được sử dụng làm vật liệu nhồi trong lĩnh vực công nghiệp hoặc 
thương mại; màng axetat xenluloza được sử dụng để sản xuất các bản ghi âm thanh bằng 
từ tính hoặc chụp ảnh; màng axetat xenluloza được sử dụng để sản xuất băng dính nhạy 
cảm với áp lực; màng axetat xenluloza được sử dụng để sản xuất các bản ghi âm thanh từ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
482 

tính; vật liệu cách âm; đệm bằng chất dẻo để độn; vật liệu tương tự cao su dẻo sử dụng để 
sản xuất các dụng cụ và phụ tùng đánh cá; vật liệu chèn kín mối nối co giãn đàn hồi để sử 
dụng cho các kết cấu nhà, cầu, đường, các kết cấu để đỗ xe và các kết cấu ngoài trời; 
polyme đàn hồi dưới dạng tấm, khối dùng để sản xuất các dụng cụ và phụ tùng đánh cá; 
các dạng kết cấu ép đùn để cách nhiệt; các tấm polyme chống va đập được ép đùn sử dụng 
để sản xuất rất nhiều sản phẩm chất dẻo; các bán thành phẩm được ép đùn được làm bằng 
các vật liệu tổng hợp dưới dạng tấm, thanh, ống và ống mềm để sử dụng trong lĩnh vực 
công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp; cao su bọt xốp; tấm xốp dùng làm vật liệu ngăn 
cách (nhiệt, âm, điện) sử dụng trong xây dựng; các tấm đỡ bọt xốp để cắm hoa; vật liệu 
ngăn cách (cách âm, nhiệt, điện) và vật liệu nhồi dùng để gói hàng; bọt để ngăn cách và 
bao gói dạng tấm mỏng; bọt chất dẻo được sử dụng trong lĩnh vực mỹ nghệ; chất dẻo dưới 
dạng thanh, khối, viên, que, tấm mỏng và ống để sử dụng trong công nghiệp nói chung; 
chất dẻo dưới dạng được ép đùn để sử dụng trong công nghiệp nói chung; chất dẻo dưới 
dạng thanh, khối, viên, que, tấm mỏng và ống để sử dụng trong ngành sản xuất; tấm mỏng 
và bảng bằng chất dẻo nhiều lớp sử dụng để sản xuất các tấm phủ bề mặt quầy như bàn 
bếp, bàn rửa, hoặc mặt bàn; lớp lót bằng chất dẻo dùng cho các mục đích nông nghiệp; vật 
liệu polyme dưới dạng các vật thể thô, đàn hồi được tạo dạng thành hình viên gạch, khối, 
hoặc các dạng tạo hình trước, mà các vật thể này giữ lại hyđrocacbon, các chất thải hóa 
học, hoặc vi khuẩn.  

 
 

(210) 4-2010-25464 (220) 03.12.2010 
  (441) 26.03.2012 

(531) 6.1.2; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Yên Minh   (VN) 
E5. P213 + 214, phường Trung Tự, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, vật tư tiêu hao dùng 

trong y tế, hóa chất xét nghiệm và hóa chất dùng trong y tế (trừ hóa chất nhà nước cấm); 
mua bán xe cứu thương, ô tô, xe máy và thiết bị phụ tùng thay thế; tư vấn đấu thầu mua 
sắm trang thiết bj y tế; mua bán linh kiện, phụ tùng máy móc dùng trong y tế; xuất nhập 
khẩu các sản phẩm: đông trùng hạ thảo, não tâm khang; mua bán các loại thẻ: thẻ ghi mã 
từ, phôi thẻ từ, phôi thẻ cảm ứng, thẻ chìa khóa (có từ tính), thẻ ghi nhớ bằng giấy, thẻ ghi 
nợ, thẻ tín dụng, thẻ điện, thẻ mua hàng, thẻ quà tặng; mua bán thực phẩm chức năng, các 
sản phẩm dinh dưỡng; mua bán hóa chất diệt khuẩn (không bao gồm hoạt động xông hơi, 
phun khử trùng); mua buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; bán lẻ đồ gia 
dụng: camera quan sát, thiết bị báo cháy, thiết bị khóa, két sắt; mua bán trang thiết bị 
phòng cháy, chữa cháy. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, môi giới hải quan; tư vấn lập dự án đầu tư trang thiết bị. 

 
Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành du lịch trong nước, lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải, đại lí 
bán vé máy bay, đại lí vận tải hàng hóa; vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; vận tải 
hành khách bằng ô tô theo hợp đồng; cho thuê xe có động cơ; cho thuê ô tô có người lái 
hoặc không có người lái.  
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Nhóm 43: Nhà nghỉ dưỡng lão; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ khách sạn, nhà khách, 
nhà nghỉ (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường); dịch vụ 
nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cụ thể là xoa bóp bấm 
huyệt, châm cứu, cạo gió, giác hơi, vật lý trị liệu (chữ bệnh bằng phương pháp vật lý). 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 

báo hiệu, kiểm tra (giam sát), cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dẫn, đóng ngắt, 
chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu có từ tính, đĩa ghi âm thanh hoặc hình ảnh; máy 
bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động bằng tiền xu; máy tính tiền, máy 
tính, máy vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc 
thanh toán điện tử; phần mềm xác nhận là đúng; phần mềm máy tính được cung cấp trực 
tuyến, xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng Internet hoặc từ mạng 
máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); phần mềm máy tính có thể tải xuống được tạo 
điều kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh điện tử qua 
mạng trực tuyến; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho phép người sử dụng tham 
gia các cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc truy cập các dữ 
liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt trang tin điện tử; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển các máy 
tính từ xa và mạng lưới máy tính; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo, 
bài viết và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, mạng trực 
tuyến, giáo dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi 
dùng cho máy tính; máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách tay; máy tính có thể 
mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật sổ cá nhân; máy phát nhạc cá nhân; 
điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính tâm điểm trong 
mạng nội bộ; máy tính phục vụ, máy chủ; phần cứng máy tính và phần cứng kết nối mạng 
lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho máy tính, bộ định 
tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập mạng máy tính; môđem không dây và có 
dây, thiết bị và thẻ truyền thông; giá đỡ máy tính xách tay, túi của máy tính (túi chuyên 
dụng); thiết bị dập lửa; phần cứng máy tính và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính 
(bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ mạng internet), đĩa compắc; nhạc kỹ thuật 
số (có thể tải xuống được từ mạng internet); tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm 
tay dùng cho điện thoại di động; trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và nhạc có thể 
tải xuống được; hệ thống báo động; máy camêra theo dõi; bộ truyền hình và phát thanh vô 
tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim; tai nghe; tai nghe đeo 
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tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu; phần mềm và chương trình trò chơi 
viđêo điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ mạng internet); 
màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông, hộp đổi tín hiệu cáp truyền 
hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt và kính râm; biển 
báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng ngân hàng đã 
được mã hoá hoặc từ tính, máy rút tiền tự động, máy phát tiền, tất cả thuộc nhóm 9. 

 
Nhóm 16: Báo, tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; báo hằng ngày; giấy, bìa các tông; ấn 
phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm, hồ dán dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia đình, chổi sơn; máy đánh chữ; dụng cụ để giảng dạy (không phải thiết bị); 
vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không nằm trong các nhóm khác); mẫu chữ in; 
bản in đúc của ngành in, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã được in sẵn, 
giấy báo, catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá; túi băng giấy, bìa các tông và chất dẻo; danh bạ 
về trang tin điện tử, thư điện tử, fax, điện thoại đã được in sẵn; thẻ dưới hình thức thẻ ghi 
nợ, thẻ tín dụng, thẻ tiền trả, thẻ điện thoại không phải là các loại thẻ đã được mã hoá và 
có từ tính; tài liệu tiếp thị và quảng cáo; tờ quảng cáo đã được in sẵn; sổ tay để ghi chép, 
vật liệu để gói bằng giấy, hoặc bằng tinh bột, hoặc bằng chất dẻo; khăn giấy; khăn tay bỏ 
túi bằng giấy; hình mẫu và tượng nhỏ bằng giấy; túi bằng giấy dùng cho buổi tiệc; tất cả 
thuộc nhóm 16.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ đại lý 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho người khác; quản lý cơ sở dữ liệu; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh liên qua đến các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị 
và các sự kiện được tổ chức qua các trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến việc truyền tải kiến thức thông qua trang tin điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh 
doanh, cụ thể là: phát triển, thành lập, phân đoạn, thực hiện, ghi nhận, quản lý và theo dõi 
các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được 
tổ chức qua trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng 
máy tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân phát hàng loạt sản 
phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh doanh liên quan đến 
hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa 
phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến cung cấp một trang web trên mạng lưới 
máy tính toàn câu nhờ đó các bên thứ ba có thể đưa ra bán và xác định nguồn hàng hoá và 
dịch vụ, định vị và xác định rõ tình trạng các vị trí đứng đầu về trao đổi buôn bán, thực 
hiện các đơn đặt hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh và giải quyết công việc kinh 
doanh; cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng cáo hàng hoá và dịch 
vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ môi 
giới xuất nhập khẩu quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên phương tiện truyền 
thông; dịch vụ kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và cung cấp việc đánh 
giá kinh doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; cung cấp danh mục trang tin của 
bên thứ ba tạo điều kiện cho việc giao dịch kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến hoạt động một thương trường điện tử cho người mua và người bán hàng hoá và/ 
hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc tạo 
điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; 
dịch vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cảo; xuất bản tài liệu quảng cáo; 
dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu quảng cáo, cập nhật 
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tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang tin điện tử trên 
mạng; cho thuê không gian quảng cáo; xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin về quảng 
cáo, kinh doanh, bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao không thể kết nối); 
dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân sự; 
cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán hàng 
thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực tuyến; trưng bày hàng hoá 
trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi 
ích của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán hàng tổng 
hợp trên mạng internet và trong đại lý bán sỉ vì lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới 
thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một 
catalô bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng thư hoặc qua các phương tiện truyền 
thông vì lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách 
hàng để họ xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ điện 
thoại, máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động; phụ kiện điện thoại di động, sản 
phẩm điện tử viễn thông, phần cứng máy tính và phần mềm máy tính, pin, bộ nạp pin, 
thiết bị và dụng cụ ghi, nhận, truyền và hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, tranh ảnh, hình 
ảnh và/ hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, đá quý, ấn phẩm, đồ dùng văn phòng, 
thẻ đã được mã hoá có từ tính và không có từ tính, đồ gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình và 
đồ dùng nhà bếp, đồ bằng thủy tinh, đồ bằng sứ và đồ bằng đất nung, vải dệt, quần áo, đồ 
đi chân, đồ đội đầu, dây viền ren và đồ thêu, khuy cài, ruy băng, đinh ghim và kim may, 
hoa nhân tạo, thảm trải, chăn mềm, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá học dùng trong 
công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, thuốc màu, véc ni và sơn, sản phẩm vệ 
sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng thể, tinh dầu, 
chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu bôi trơn, chất đốt, nến, dược phẩm, chế phẩm thú y 
và vệ sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, máy và máy công cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ 
cầm tay, máy vi tính, máy tính, nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính 
râm, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, 
nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh, xe 
cộ, súng cầm tay các loại, pháo hoa, đồ bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và thời khắc, dụng 
cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, các sản phẩm bằng giấy và các tông, tranh ảnh, máy đánh 
chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để bao gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, 
các vật liệu dùng để bao gói và cách điện nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm từ 
những vật liệu này, túi xách tay, ví tiền của nữ, ví tiền của nam vật đựng bằng da, túi, túi 
hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, dây, lưới (vải màn), lều, sợi và chỉ dùng cho ngành 
dệt, giá treo áo, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, dụng cụ của người may váy, tấm ga trải bàn 
và giường, đồ chơi và dụng cụ chơi thể thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau 
và quả đã được nấu chín, sấy khô và bảo quản, mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các 
sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột làm 
bánh, bánh mì và bánh nướng, đồ gia vị, rau và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa 
quả và đồ uống không chứa cồn khác, đồ uống chứa cồn, các sản phẩm làm từ thực vật, 
thuốc lá, vật dụng của người hút thuốc và diêm; dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch 
vụ lựa chọn hàng hoá và thu mua hàng hoá cho các cá nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ 
đặt hàng (cho người khác); cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh doanh; tổ chức các 
cuộc triển lãm vì mục đích quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ kinh doanh liên quan đến 
biên tập và cho thuê các danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh 
doanh đối với việc xử lý bán hàng qua mạng internet; dịch vụ chuyển hình thức kinh 
doanh và dịch vụ sắp xếp nhân sự, dịch vụ thanh lý hàng xuất nhập khẩu (dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu); đại lý đặt mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm 
cả việc ghi lại trên giấy nến); cho thuê thiết bị văn phòng; quản lý quan hệ khách hàng; 
dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến thương mại điện tử, dịch vụ quản lý và quản trị 
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kinh doanh liên quan đến chương trình tài trợ; dịch vụ kế toán; dịch vụ từ thiện, cụ thể là 
tổ chức và điều khiển các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; đại 
lý thanh lý hàng hoá xuất nhập khẩu (thanh lý hàng hoá); tất cả thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp các dịch vụ truyền hội nghị qua phương tiện đa 
truyền thông dựa trên các trang điện tử, truyền hội nghị qua vi-đê-ô và truyền các cuộc 
họp trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, chia sẽ, biên tập và thảo luận 
các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh của những người tham gia qua một trình duyệt web, cung 
cấp cho khách hàng việc truy cập trực tuyến đến các báo cáo trực tuyến liên quan đến việc 
thực hiện, hiệu quả và tình trạng của chương trình ứng dụng dựa vào trang web, hội nghị 
qua phương tiện truyền thông, hội nghị qua vi-đê-ô và hội họp; cung cấp cho người sử 
dụng việc truy cập an toàn từ xa qua mạng internet đến mạng lưới máy tính cá nhân; cung 
cấp dịch vụ cộng tác trực tuyến cho phép người sử dụng truy cập các ứng dụng, bài diễn 
thuyết, tài liệu được chia sẻ chung, dữ liệu, danh sách liệt kê công việc và các diễn đàn 
thảo luận; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet; cung cấp dữ liệu thông tin 
trực tuyến liên quan đến bài diễn thuyết được đưa lên để tranh luận trên một trang web; 
cung cấp dịch vụ truy cập và liên kết viễn thông vào cơ sở dữ liệu máy tính và với mạng 
internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ viễn thông tương tác; dịch vụ viễn thông thông 
tin (trang web), các chương trình máy tính và dữ liệu, cung cấp dịch vụ kết nối viễn thông 
với mang internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ truy cập viễn thông tới các tiện ích 
và cấu trúc cửa một trang tin toàn cầu; liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; liên lạc bằng 
mạng cáp quang; truyền thư tín và hình ảnh nhờ máy tính hỗ trợ; truyền bản sao lại (bản 
fax); gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin; cho thuê môđem; dịch vụ truyền thông dữ liệu bằng 
phương tiện điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, nhận và gửi chuyển tiếp thư 
tín điện tử, dịch vụ thu thập, truyền tải và phát dữ liệu thông qua phương tiện điện tử; thu 
thập, truyền tải và phát thư tín, hình ảnh tĩnh và/hoặc thông tin về hình ảnh động chẳng 
hạn như các ký tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, thông tin và dữ liệu bằng các 
phương tiện cơ học, điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và vệ tinh; truyền tải, phát 
và tiếp nhận âm thanh, ảnh phim, ảnh tĩnh và động, dữ liệu có thể ở dạng đã được nén 
hoặc chưa được nén và có thời gian thực hoặc thời gian trì hoãn; dịch vụ truyền tải đơn đặt 
hàng điện tử, hội nghị qua điện tử, nhắn tin điện tử; dịch vụ truyền hội nghị qua vi-đê-ô; 
dịch vụ liên lạc bằng bảng tin điện tử có thể làm cho người sử dụng thực hiện một cuộc 
đàm thoại tương tác với thời gian thực giữa thiết bị cuối máy tính và bảng tin điện tử chứa 
hình ảnh tĩnh, thông tin hình ảnh động và thông tin lời nói chẳng hạn như các ký tự; cung 
cấp bảng tín điện tử và bảng tin nhắn điện tử cho việc truyền tải tin nhắn; cung cấp diễn 
đàn thảo luận trực tuyến; dịch vụ phát chương trình truyền hình; phát và truyền tải chương 
trình vô tuyến truyền thanh và truyền hình; dịch vụ phát nhạc; dịch vụ truyền tải nhạc, 
phim, chương trình tương tác, viđêo, trò chơi máy tính điện tử; dịch vụ truyền tải thông tin 
liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng trực tuyến; dịch vụ truyền tải viđêo 
theo yêu cầu; đại lý phát hành tin tức; cung cấp dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu máy tính 
trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi phục lại thông tin, dữ liệu, trang 
tin, nguồn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho người sử dụng dịch vụ truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính chưa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ sở dữ liệu và thông tin có 
thể kết nối thông qua máy tính; hoạt động điều hành phòng trò chuyện qua mạng (dịch vụ 
phòng trò chuyện qua mạng), cung cấp người sử dụng dịch vụ truy cập đa phương tiện tới 
mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc chuyển và truyền hàng loạt thông tin; 
cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên 
thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể 
tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào một 
trang web tương tác trên mạng lưới máy tính toàn cầu cho các bên thứ ba để đưa lên các 
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thông tin, trả lời các yêu cầu, đặt và thực hiện các đơn hàng cho các sản phẩm, dịch vụ và 
cơ hội kinh doanh; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là dịch vụ nhắn tin chữ số và chữ viết 
kỹ thuật số; truyền tải thông tin bằng phương tiện truyền thông dữ liệu cho việc hỗ trợ 
thực hiện quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ thống liên lạc bằng vi-đê-ô; dịch 
vụ truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyền thông điện tử cho việc thiết lập phòng 
trò chuyện qua mạng ảo thông qua nhắn tin bằng chữ viết; cung cấp bảng tin điện tử cho 
việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan tâm đến các sản 
phẩm, dịch vụ, vị trí đứng đầu trong kinh doanh và cơ hội kinh doanh; cung cấp bảng tin 
tương tác trực tuyến cho việc đưa lên, quảng cáo, bán và bán lại các mặt hàng thông qua 
mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử và gửi chuyển tiếp thư điện 
tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh thông qua máy tính, mạng lưới máy tính và 
mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập máy tính và cho thuê thời 
gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin tương tác trực tuyến; cung cấp việc truy cập 
vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên thử ba có thể chào bán 
hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể tham gia các hợp đồng 
và giải quyết công việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ truy cập vào bảng tin điện tử cho 
việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính quan tâm đến các sản 
phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh, cung cấp dịch vụ truy cập lịch điện tử, sách địa chỉ, 
bài ghi chép đặc biệt thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và cá nhân; cung cấp thiết bị 
và dịch vụ truy cập hội nghị qua điện thoại và/ hoặc vi-đê-ô từ xa; cung cấp dịch vụ kết 
nối trực tiếp giữa những người sử dụng máy tính cho việc trao đổi dữ liệu; tất cả thuộc 
nhóm 38.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; quản lý du lịch; lưu giữ dữ liệu 
hoặc tài liệu được quản lý bằng điện tử; thông tin về vận tải; môi giới vận chuyển; vận tải 
bằng ô tô; vận tải bằng được hàng không; cho thuê xe cộ; dịch vụ cung cấp nước; chuyển 
phát thư tín; đặt chỗ du lịch; vận tải bằng đường ống; chuyển phát hàng hoá qua đơn đặt 
hàng bằng thư, dịch vụ người đưa thư (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ vận tải dưới hình 
thức quản lý hậu cần liên quan đến vận tải; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ bãi đỗ xe « 
tô; vận chuyển bằng thuyền yat và/hoặc tàu thuỷ; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ thông tin 
du lịch và đặt chỗ du lịch; dịch vụ đại lý vé du lịch; sắp xếp du lịch và thông tin du lịch, 
tất cả được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet; cung cấp 
thông tin liên quan đến du lịch và tua du lịch thông qua mạng internet hoặc thông qua 
mạng lưới viễn thông; dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách; dịch vụ đóng gói; cung 
cấp thông tin về giao thông và đường đi, dịch vụ tài xế; chất và bốc đỡ hàng hoá; môi giới 
chuyên chở hàng hoá; dịch vụ dọn nhà; môi giới nhằm thuê, cho thuê, bán, mua và/ hoặc 
cho phép sử dụng tàu thuỷ và/ hoặc thuyền; cứu hộ và trục vớt tàu thuỷ và/hoặc thuyền; 
dịch vụ lái xe; phân phối và cung cấp khí đốt (gas); phân phối và cung cấp điện; phân phối 
và cung cấp hơi nóng; phân phối và cung cấp nước; dịch vụ cung cấp chỗ neo đậu tàu 
thuyền, cung cấp khu dành cho máy bay cất cánh; cung cấp đường đi chịu thuế; quản lý 
bãi trống đỗ xe; thuê và/ hoặc cho thuê nhà kho, ghế ngồi có bánh, máy bay, xe công-ten-
nơ; xe đạp, xe ô tô, tàu thuỷ và/ hoặc thuyền bè, phương tiện hoạt động bằng lực người, hệ 
thống đỗ xe chạy bằng máy, tấm nâng hàng (pa-lét), máy đóng gói hoặc bốc hàng, tủ ướp 
lạnh; dịch vụ thu gom rác và chất thải gia đình; dịch vụ thu gom rác và chất thải công 
nghiệp; tất cả thuộc nhóm 39. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động văn 
hoá và thể thao, xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; 
dịch vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình 
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máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung 
cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương tác và không tương 
tác; thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình độ chuyên môn; 
dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; 
dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện internet; cung cấp thông tin 
liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, xã hội và văn 
hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện 
và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trời mang tính chất khám phá; 
dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến dịch vụ giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; cung cấp nhạc kỹ 
thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không 
thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ giải trí và giáo dục liên 
quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phát âm thanh, hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm 
thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát đi 
qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không 
dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa âm thanh đã được thu; 
chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin tức cho việc phát thanh, 
truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đến các sự kiện văn hoá hoặc 
thể thao, các cuộc triển lãm hiện tại và các tin tức phát hành được cung cấp bởi truyền 
hình vệ tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; dàn dựng phim, 
chương trình phát thanh và truyền hình; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; 
cung cấp thông tin, dữ liệu, biểu đồ, âm thanh, nhạc, viđêo, phim hoạt hình và văn bản 
cho mục đích giải trí; dịch vụ trò chơi; cung cấp tiện nghi câu lạc bộ vui chơi, thể thao và 
phòng tập thể dục; tổ chức các buổi biểu diễn cửa các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm, 
biểu diễn thời trang, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ liên quan 
đến dịch vụ giải trí, giáo dục và văn hoá; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội 
nghị chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về giảng dạy; tổ chức và 
điều hành các cuộc triển lãm về văn hoá vâ giáo dục, biểu diễn thời trang, chương trình 
văn hoá và giáo dục và biểu diễn về văn hoá và giáo dục; dịch vụ trưng bày và triển lãm 
nghệ thuật; dịch vụ triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ giảng 
dạy liên quan đến sức khoẻ, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các giờ 
học về thuốc lá và thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiên 
cứu và giới thiệu các tài liệu nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các 
cuộc hội thảo chuyên đề về giáo dục hoặc văn hoá; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản 
xuất chương trình truyền thanh; truyền hình; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến vận 
hành máy móc và thiết bị, bao gồm cả thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất 
các chương trình truyền thanh; truyền hình; cung cấp phòng phát thanh và truyền hình; 
cung cấp trang thiết bị dùng cho thể thao (không phải mua bán), cung cấp trang thiết bị 
cho các bộ phim, buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giảng dạy (không phải mua bán); 
dịch vụ đặt chỗ trước cho các cuộc giải trí; thuê và cho thuê hình ảnh động (phim xi-nê, 
phim chiếu bóng); thuê và cho thuê dụng cụ âm nhạc; thuê và cho thuê chương trình 
truyền hình; thuê và cho thuê máy thu hình; cho thuê sách; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch 
vụ ghi phụ đề phim, sách; dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ dấu hiệu, cho thuê phần mềm giải 
trí; cung cấp trò chơi viđêo, trò chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc phim ảnh 
thông qua viễn thông hoặc mạng lưới máy tính; cung cấp các trò chơi và các cuộc thi đấu 
trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê băng viđêo đã được ghi trước; thuê và cho thuê 
máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị trò chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; dịch vụ nhiếp 
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ảnh; dịch vụ dịch thuật; phiên dịch ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan 
đến vấn đề quản lý rủi ro; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng 
nhận; dịch vụ cung cấp tin tức; dịch vụ xổ số; tất cả thuộc nhóm 41. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần mềm 
và phần cứng máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến việc truyền thông tin, dữ liệu, tài 
liệu và hình ảnh qua internet, dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là ứng dụng 
phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm 
cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín 
điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung 
cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động 
tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phần 
mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua 
điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người sử 
dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham 
gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp 
cho những người sử dụng mạng internet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch 
vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng 
máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm; thiết kế máy tính, máy tính sổ tay ghi chép điện tử, 
máy tính xách tay, máy tính có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ 
thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông 
minh; thiết kế máy quay phim kỹ thuật số, dịch vụ máy tính; lập chương trình máy tính; 
dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình máy tính liên 
quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ máy chủ các 
trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm 
kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính, cung cấp thông tin kỹ 
thuật cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điên thoại hoặc mạng 
lưới máy tính toàn cầu, dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ máy 
tính liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và trang web theo yêu cầu của khách 
hàng; cung cấp địa chỉ liên kết tới các trang điện tử của bên thứ ba để tạo điều kiện giao 
dịch kinh doanh thực và thương mại điện tử; mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy 
tính; chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ 
kiến trúc và thiết kế; dịch vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ an 
ninh máy tính, cụ thể là, cung cấp sự uỷ quyền có xác nhận của người dùng cho người 
khác để bảo đảm an toàn thông tin được truyền tải, dịch vụ thông tin mạng và máy tính; 
chương trình quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra kiến thức và thông tin an 
ninh máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận giao 
dịch kinh doanh và chuẩn bị báo cáo giao dịch kinh doanh; dịch vụ xác nhận an ninh máy 
tính; điều khiển truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến máy tính, mạng điện tử và cơ sở 
dữ liệu; dịch vụ an ninh truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua mạng lưới máy tính; 
dịch vụ xác thực là đúng chữ ký điện tử trực tuyến; tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn 
dữ liệu; dịch vụ tư vấn liên quan đến an toàn viễn thông; tất cả liên quan đến nhóm 42. 
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(210) 4-2011-05195 (220) 24.03.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KAMI SHOJI CO., LTD   (JP) 

1-2-27 Mishimamiyagawa, 
Shikokuchuo-Shi, Ehime 799-0k04, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-05629 (220) 29.03.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Hồng, đen, trắng, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tứ Phương Việt 
Nam  (VN) 
Số 5 ngõ 115, phố Định Công, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm lạnh dùng trong công nghiệp, tháp giải nhiệt. 

 
 

(210) 4-2011-11366 (220) 08.06.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty cổ phần giải trí Net  

(VN) 
309 - 311 Hoàng Diệu, phường 6, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến nhằm mục đích thương mại; bán hàng 

trực tuyến (là dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là mua bán mỹ phẩm, rượu, bia, trà, nước 
giải khát, đồ trang trí nội thất, thiết bị văn phòng, đồ gốm, sứ, thuỷ tinh, các sản phẩm 
lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em, điện lạnh, bánh, mứt, kẹo, kem, hàng công nghệ 
thực phẩm, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm, giấy, văn phòng phẩm, máy tính, phần mềm máy 
tính, thiết bị công nghệ tin học, vải sợi, hàng may mặc, thực phẩm chức năng, chất ăn 
kiêng, đồ nữ trang, vàng, bạc, đá quý, ba lô, túi xách, đồ da, giả da, vải vóc, chăn màn, 
quần áo, gối, đệm thông qua các phương tiện điện tử; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tư 
vấn quản lý nhân sự; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; tư vấn đầu tư tài chính; môi giới đầu tư tài chính; dịch 
vụ về thẻ tín dụng; cho thuê bất động sản; quản lý tài chính. 
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(210) 4-2011-13369 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Đỗ Diệu Thanh  (VN) 

57 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giầy dép, đồng hồ, túi xách, chăn, ga, gối, nệm, 

khăn, hàng lưu niệm, đồ chơi trẻ em, thực phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, bia, nước 
giải khát, đồ gia dụng (bao gồm: ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, 
bếp điện, máy phân phối nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu 
điện, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy hút bụi, 
máy sấy tóc, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, nồi cơm, nồi áp suất, 
máy phát điện, bát, đĩa, dao, thìa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), hàng may mặc, hàng dệt 
may, nước hoa, hàng mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, đồ trang sức (vàng, bạc, kim loại quý, đá 
quý), hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy (bao gồm: tủ 
lạnh, máy điều hoà không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ đông bảo quản 
thực phẩm, tủ làm mát thực phẩm), hàng điện tử (bao gồm: ti vi và phụ kiện ti vi, máy đọc 
băng cát xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, 
đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, máy thu âm, tai nghe nhạc, loa và phụ kiện kèm theo, 
bộ khuyếch đại âm thanh, mi cờ rô); xúc tiến thương mại; dịch vụ bán đấu giá. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-13995 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 009651639 11.01.2011 EM 

  
(731) CISCO TECHNOLOGY, INC.  (US) 

170 West Tasman Drive, San Jose, 
California 95134, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; máy vi tính; máy tính xách tay; thiết bị ngoại vi máy tính; 

phần mềm máy tính; bộ chuyển mạch; bộ định tuyến; phần mềm và phần cứng máy tính 
dùng để quản lý năng lượng; phần mềm máy tính và thiết bị mạng, cụ thể là phần cứng và 
phần mềm mạng dùng để bảo vệ, giám sát và quản lý việc sử dụng năng lượng bằng thiết 
bị mạng; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để thu thập và phân tích dữ liệu từ tòa 
nhà, công nghệ thông tin, cung cấp năng lượng, và hệ thống tiêu thụ năng lượng; bộ điều 
chỉnh mạng; điện thoại; tai nghe choàng đầu dùng cho điện thoại; thiết bị liên lạc không 
dây, cụ thể là, phần cứng và phần mềm không dây dùng để truyền giọng nói, dữ liệu, âm 
thanh và hình ảnh; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để kết nối, quản lý, bảo vệ và 
điều hành mạng nội bộ và mạng diện rộng và hệ thống điện thoại; phần mềm để xử lý 
cuộc gọi dùng để truyền dữ liệu, hình ảnh và lưu lượng giọng nói; tài liệu hướng dẫn điện 
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tử có thể tải xuống được, cụ thể là, sách giáo khoa, sách chỉ dẫn, tài liệu kiểm tra, và tạp 
chí trong lĩnh vực liên lạc mạng, và quản lý, điều hành và sử dụng mạng, mạng diện rộng 
và mạng toàn cầu, và hệ thống truyền hình cáp; thiết bị âm thanh nổi dùng cho cá nhân; 
máy thu âm thanh nổi; bộ điều hướng âm thanh nổi; bộ khuyếch đại âm thanh nổi; điều 
khiển từ xa dùng cho thiết bị âm thanh nổi, máy thu hình, máy tính và trò chơi điện tử; 
thiết bị điện tử dùng để ghi, thiết lập, truyền, và/hoặc duyệt giọng nói, âm thanh, hình 
ảnh, và/hoặc tệp tin dữ liệu; máy đọc đĩa CD; hàng điện tử tiêu dùng, cụ thể là, phần cứng 
và phần mềm dùng để truyền giọng nói, dữ liệu, âm thanh, và/hoặc hình ảnh; thiết bị mở 
rộng biên độ truy cập mạng; thiết bị quay hình ảnh dùng cho Internet; máy tính quản lý 
máy in; thiết bị đầu cuối máy tính bao gồm phần cứng và/hoặc phần mềm máy tính dùng 
để cung cấp hình ảnh, âm thanh, dữ liệu, hình ảnh trò chơi, và liên lạc điện thoại hoặc 
và/hoặc truyền; thiết bị lưu giữ mạng, bao gồm phần cứng và/hoặc phần mềm máy tính; 
thiết bị ghép nối dùng để kết nối máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh nổi và bàn phím 
điều khiển trò chơi; thẻ giao diện mạng máy tính; dây cáp mạng; máy chủ truyền thông; 
phần cứng máy tính có chứa chức năng bảo vệ mạng, bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu 
và/hoặc tương kết với giao thức bảo vệ mạng; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để 
gửi, lưu trữ, quản lý, tích hợp và truy cập tin nhắn văn bản và giọng nói qua điện thoại, thư 
điện tử, máy nhắn tin, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, và mạng nội bộ và mạng máy 
tính toàn cầu; thiết bị ghi hình ảnh kỹ thuật số; hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình, bộ 
chuyển đổi cáp truyền hình; bộ nhận dùng để nhận cáp truyền hình; phần cứng và phần 
mềm dùng để điều hành hệ thống truyền hình cáp, hệ thống phân phối dung lượng, và hệ 
thống liên lạc.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý sử dụng năng lượng; dịch vụ cung cấp thông tin quản lý sử 
dụng năng lượng; dịch vụ quản lý phụ tải, cụ thể là quản lý tiêu thụ năng lượng bởi các 
thiết bị điện; dịch vụ quản lý tòa nhà hiệu quả; dịch vụ tư vấn cho tất cả các dịch vụ trên; 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến hiệu suất điện năng; dịch vụ khách hàng trong 
lĩnh vực viễn thông, mạng máy tính, phần cứng và phần mèm máy tính và công nghệ học; 
dịch vụ tư vấn về kinh doanh và cung cấp thông tin; dịch vụ quản lý chương trình hiệu 
suất điện năng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng máy tính cho người khác; dịch vụ tư vấn về máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính cho người khác; dịch vụ phân tích hệ thống máy tính, và dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ 
công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên 
quan đến phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị mạng máy tính, hệ thống điện 
thoại, thiết bị viễn thông, điện thoại giao thức, và hệ thống viễn thông, thiết kế mạng máy 
tính, thiết kế bộ nhớ, an ninh mạng, truyền thông thoại và truyền thông không dây; cung 
cấp các dịch vụ ứng dụng, cụ thể là lưu trữ các ứng dụng phần mềm cho người khác; dịch 
vụ trực tuyến, cụ thể là cung cấp các thông tin qua mạng máy tính trong lĩnh vực nối 
mạng máy tính, mạng máy tính, hệ thống máy tính, an ninh máy tính và mạng máy tính, 
hệ thống truyền hình cáp, tư vấn và nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực mạng máy tính, và 
thiết kế hệ thống mạng; cung cấp các dịch vụ ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực hội nghị 
được truyền âm thanh, nhắn tin điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị được truyền hình ảnh, 
và xử lý giọng nói và các cuộc gọi.  
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(210) 4-2011-15668 (220) 01.08.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.7.25; 5.7.21; 2.3.1; 11.3.1 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ, đen, nâu 
(731) Công ty cổ phần Quê Hương  

(VN) 
Ngã tư Đò Hàn, phường Bình Hàn, thành 
phố Hải Dương  

(540) 

   
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa. 

 
 
 

(210) 4-2011-16049 (220) 05.08.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 3.13.5; A3.13.4; A5.5.22 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, vàng, hồng 

nhạt, xám, ghi 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Văn Điệp   (VN) 
Chợ Hệ, Thanh Bính, huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; mật ong nghệ; sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm, không dùng cho 

ngành y);  
 
 
 

(210) 4-2011-16239 (220) 08.08.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.3.20; 26.1.2; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác rau an toàn xã 
Khánh An  (VN) 
ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An 
Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi, hạt giống; cây giống.  
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(210) 4-2011-16613 (220) 12.08.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ITHK TM LIMITED   (VG) 

P. O. Box 3340, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi làm cảnh trong nhà; vòng cổ cho súc vật và áo phủ cho 

súc vật; các phụ kiện cho vật nuôi làm cảnh trong nhà bao gồm dây buộc (dắt) bằng da, 
dây buộc bằng da hoặc giả da; vòng cổ bằng da hoặc giả da; dây đeo mõm bằng da và 
miếng da cho vật nuôi làm cảnh trong nhà nhai; bộ yên cương; da và giả da và các sản 
phẩm làm từ những vật liệu đó; da động vật; rương, hòm và túi du lịch; «; « che nắng; gậy 
chống; túi; hòm; ví đựng đồ trang điểm; va li; túi xách tay; túi đeo vai; túi xách dành cho 
phụ nữ; túi cầm tay; túi xách rộng không có nắp; túi đeo lưng; ba lô; gậy có đầu nhọn (để 
cắm xuống đất) và tay cầm mở ra để tạo thành chiếc ghế nhỏ; cặp tài liệu; cặp da; cặp và 
bóp đựng tài liệu làm bằng da hoặc giả da; túi đựng đồ lặt vặt đi đường; túi nhỏ cầm tay; 
túi đựng quần áo để mang đi; ví và bóp đựng thẻ tín dụng; ví đựng chìa khoá; ví đựng tiền; 
ví để hộ chiếu làm bằng da hoặc giả da; ví để quyển sổ séc; bao đựng kính (không có kính 
bên trong) làm bằng bằng da hoặc giả da; túi nhỏ đựng bút; bìa bọc sổ nhật ký làm bằng 
da hoặc giả da; túi đựng giấy tờ cá nhân khi đi xa làm bằng da hoặc giả da; ví đựng cà vạt 
làm bằng da hoặc giả da; móc đeo chìa khóa bằng da hoặc giả da; cái ví; các bộ phận và 
phụ kiện của các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giầy dép; áo khoác ngoài và quần áo lót; bộ quần áo; bít tất; 
quần áo bó sát vào người; quần chật ống; áo sơ mi; áo dệt kim cộc tay; áo ba lỗ; áo 
choàng củn phụ nữ; quần; váy; quần áo cải trang; áo váy; áo khoác ngoài của đàn bà (mặc 
ở nhà khi trang điểm, sau khi tắm); váy đầm dạ hội; áo vét; áo khoác làm việc; áo gi-lê; áo 
choàng ngoài bằng lông; áo choàng ngoài bằng da; áo mưa; áo choàng rộng; bộ com lê; 
áo choàng; quần áo đan và quần áo làm từ len, sợi; cà vạt; áo choàng tắm; quần áo thể 
thao; quần áo ngủ; mũ; bít tất ngắn cổ; dây lưng; khăn choàng cổ; găng tay; mũ lười trai; 
tạp dề; quần gin; cổ cồn, nơ đeo cổ; quần áo bơi; thắt lưng (quần áo); giầy dép thể thao; 
giầy điền kinh; giầy dùng khi chơi gôn; đôi guốc; dép đi trong nhà; giầy ống; giầy.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư; dịch vụ bán lẻ, nhà phân phối và 
đặt hàng qua điện thoại, Internet và trực tuyến vi tính hóa; tất cả các dịch vụ trên liên 
quan đến chế phẩm để tẩy trắng và các chế phẩm để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, 
tẩy dầu mỡ và mài mòn, mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm có mùi thơm, chế phẩm xịt phong 
có mùi thơm, chế phẩm xịt thơm phòng, chế phẩm làm từ hoa khô có hương thơm, dầu 
cho nước hoa và dầu thơm, nước thơm, gỗ thơm, hương liệu, chế phẩm xông để tỏa mùi 
thơm vào không khí hoặc bầu không khí ở dạng khói, hơi hoặc khí, tinh dầu, xà phòng, 
chế phẩm làm sạch, thuốc đánh răng, chế phẩm và nước thơm chăm sóc tóc, chế phẩm và 
nước thơm chăm sóc cơ thể, chế phẩm và nước thơm chăm sóc tay và chân, chế phẩm 
chăm sóc móng tay, móng chân, chế phẩm giữ ẩm và dưỡng môi, kem, nước thơm và gel 
giữ ẩm da, chế phẩm làm trắng da, mặt nạ cho mặt và da, nước hoa hồng dùng cho da, mặt 
nạ cho mắt, kem, nước thơm và gel dùng cho mắt, kem mát xa da và cơ thể, chế phẩm làm 
thơm mát bầu không khí, chế phẩm làm sạch không khí, chế phẩm làm thơm mát không 
khí trong phòng, chế phẩm để làm thơm và tỏa hương thơm vào không khí, chất khử mùi 
không khí, chất khử mùi trong phòng, chất khử mùi (không dùng cho cá nhân), chế phẩm 
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để tạo ra những mùi trung hòa, chất khử trùng, thuốc trừ sâu, chất diệt kí sinh, chế phẩm 
diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm, các phụ kiện bằng kim loại dùng cho vật nuôi làm 
cảnh trong nhà bao gồm vòng cổ, xích, chuông, khóa (không dùng cho quần áo), dây dắt, 
cái móc, vòng khít cổ, miếng đeo nhận dạng, cửa và nắp cửa ra vào bằng kim loại cho vật 
nuôi làm cảnh trong nhà, kim loại thường và hợp kim của chúng, hàng ngũ kim và các vật 
dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt, các sản phẩm làm bằng 
kim loại thường, túi, hộp và cái bọc máy tính xách tay và máy tính để bàn, bộ nhớ cực 
nhanh (thiết bị lưu trữ dữ liệu), thẻ nhớ cực nhanh và ổ đĩa, đần đọc thẻ (thiết bị xử lý dữ 
liệu), thiết bị ngoại vi máy tính, chuột (thiết bị xử lý dữ liệu), miếng đệm di chuột, cái đỡ 
cổ tay dùng với máy tính, máy đo trọng lượng, dụng cụ đo, điện thoại di động, vỏ và bao 
đựng điện thoại di động, dây đeo điện thoại di động, máy stereo cá nhân, tai nghe, tai 
nghe choàng qua đầu, túi để mang các thiết bị chụp ảnh, kính lúp, bộ kết nối chuyển đổi 
điện, biến áp (điện), đồ đeo mắt, kính đeo mắt, cái che mắt, kính mắt, kính râm, gọng 
kính, hộp đựng kính mắt, bao kính và hộp đựng kính râm, nam châm trang trí, kim loại 
quý và các hợp kim của chúng, các sản phẩm làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim 
loại này, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, hoa tai, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, mặt 
dây chuyền, trâm gài, vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả), hộp tráp nhỏ (để đựng đồ tư 
trang), khuy măng sét, cái kẹp cavát, cái ghim cavát, vòng đeo chìa khóa, dây đeo đồng 
hồ, vỏ đồng hồ, thiết bị và dụng cụ đo thời gian, đồng hồ (quả quít, đeo tay, bỏ túi), đồng 
hồ, tã thấm hút bằng giấy và hoặc xe lu lô cho vật nuôi làm cảnh trong nhà, giây, bìa các 
tông và các sản phẩm làm bằng vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, 
văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho 
các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ), đồ dùng giảng 
dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên), chất dẻo để bao gói (không 
được xếp ở những nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), dụng cụ để viết, túi nhỏ đựng 
dụng cụ để viết, hộp tặng quà cho dụng cụ viết, mực và đồ thay thế, hộp đựng đồ viết, sổ 
tay cá nhân, bộ vật dụng trên bàn làm việc, bút máy, bút bi và bút chì, hộp đựng bút và 
bút chì, cái chặn giấy, sổ nhật ký, lọc mực và cái giá để bút mực, hộp đựng hộ chiếu, hộp 
đựng quyền sổ séc, bìa bọc quyển sổ séc, quần áo cho vật nuôi làm cảnh trong nhà, vòng 
cổ cho súc vật và áo phủ cho súc vật, các phụ kiện cho vật nuôi làm cảnh trong nhà bao 
gồm dây buộc (dắt) bằng da, dây buộc bằng da hoặc giả da, vòng cổ bằng da hoặc giả da, 
dây đeo mõm bằng da, bộ yên cương, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu 
đó, da động vật, rương, hòm và túi du lịch, «, « che nắng, gậy chống, hành lý, túi, hòm, ví 
đựng đồ trang điểm, va li, túi xách tay, túi đeo vai, túi xách dành cho phụ nữ, túi cầm tay, 
túi xách rộng không có nắp, túi đeo lưng, ba lô, gậy có đầu nhọn (để cắm xuống đất) và 
tay cầm mở ra để tạo thành chiếc ghế nhỏ, cặp tài liệu, cặp da, cặp và bóp đựng tài liệu 
làm bằng da hoặc giả da, túi đựng đồ lặt vặt đi đường, túi nhỏ cầm tay, túi đựng quần áo 
để mang đi, ví và bóp đựng thẻ tín dụng, ví đựng chìa khoá, ví đựng tiền, ví để hộ chiếu 
làm bằng da hoặc giả da, ví để quyển sổ séc, bao đựng kính làm bằng bằng da hoặc giả 
da, túi nhỏ đựng bút, bìa bọc sổ nhật ký làm bằng da hoặc giả da, túi đựng giấy tờ cá nhân 
khi đi xa làm bằng da hoặc giả da, ví đựng cà vạt làm bằng da hoặc giả da, móc đeo chìa 
khóa bằng da hoặc giả da, cái ví, đồ gỗ nội thất, đệm, khay và thùng chứa không bằng 
kim loại, gương soi, khung tranh ảnh, quạt dùng cho cá nhân (không dùng điện), bảng 
niêm yết, mắc áo và đồ trang trí, không bằng kim loại cho đồ đạc, cái đệm, gối, đệm hơi 
và gối hơi không dùng cho mục đích y tế, đệm cho vật nuôi làm cảnh trong nhà, chuồng 
cho vật nuôi trong nhà, thùng rơm rác và khay cho vật nuôi trong nhà, đồ chứa bằng nhựa 
để phân phát đồ ăn và thức uống cho vật nuôi trong nhà, lược cho động vật, dụng cụ và đồ 
chứa dùng cho gia đình hoặc bếp (không bằng kim loại quý hoặc được mạ bằng những 
kim loại đó), lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, 
đồ lau dọn, sợi thép rối, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây 
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dựng), đồ thuỷ tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác, đồ chứa dùng cho gia đình 
hoặc bếp, bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa, đũa, cái chậu, đĩa đựng, dĩa ăn, bình, lọ, lọ 
đựng đường, đĩa đựng bơ, khay dùng cho gia đình, chai, bình rót, cốc, ca, cốc bằng giấy 
hoặc nhựa, cốc vại để uống bia, cái lót bình cốc không bằng giấy và không là bộ khăn 
bàn, hộp đựng đồ ăn trưa, đồ dùng dùng cho mục đích gia đình, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng 
để nấu nướng, không chạy điện, cái mở nắp chai, chai bẹt thủy tinh (đồ chứa), hộp thủy 
tinh, bát thủy tinh, chén để uống, cốc dùng để uống, bộ ấm chén uống trà, cái pha trà, cái 
lọc trà, ấm pha trà, hộp đựng trà, bộ đồ pha cà phê, bình pha cà phê không chạy điện, hộp 
đựng xà phòng, cái giá đựng xà phòng, thiết bị phân phối xà phòng, hộp bằng kim loại 
dùng để phân phối giấy lau, cái giá giữ giấy lau và thiết bị phân phối giấy lau, cái giá giữ 
giấy vệ sinh và thiết bị phân phối giấy vệ sinh, giá treo dạng vòng tròn dùng để treo khăn 
và giá treo khăn, đồ dùng vệ sinh, bình, thùng rác, cái mắc quần áo, cái kẹp quần áo, bình 
phân phối nước dạng phun, không dùng cho mục đích y tế, giá để nến, giá đỡ nến, cây đèn 
nến (giá đỡ nến), bót đi giầy, cái đốt dầu thơm, lược, bàn chải tóc, bàn chải, vật liệu dùng 
làm bàn chải, bàn chải đánh răng chạy điện, hoặc không chạy điện, giá để bàn chải đánh 
răng và cái đựng bàn chải đánh răng, giá để tăm, đồ dùng mỹ phẩm, ví đựng đồ trang 
điểm, bọt biển mài mòn dùng để cọ rửa da, bình xịt nước hoa, bình phun nước hoa, bình 
chứa cách nhiệt, bình chứa cách nhiệt dùng để đồ uống, khuôn đá hình lập phương, ổ rơm 
cho vật nuôi, vải dệt và sản phẩm vải dệt, không thuộc nhóm khác, ga trải giường và khăn 
trải bàn, vải, nhãn dùng cho quần áo, nỉ, chăn bằng lông cừu, đồ vải lanh dùng để tắm, 
loại trừ quần áo, khăn tắm bằng vải dệt, khăn lau bàn bằng vải dệt, khăn tay bằng vải dệt, 
khăn rửa mặt bằng vải dệt, khăn tắm, ga trải giường bằng vải lanh, khăn trải giường, tấm 
đĩa trải giường, tấm phủ dùng cho giường, áo gối, chăn, chăn bông, chăn dùng khi đi du 
lịch, chăn lông vịt (tấm phủ giường bằng lông vịt), chăn lông vịt, chăn phủ lông vịt, chăn 
túi, vỏ chăn bông, khăn trải bàn, không bằng giấy, cái lót cốc (khăn bàn bằng vải lanh), 
miếng vải để lót đã ở bàn ăn, không bằng giấy, vải lót để dưới đã nóng để trên mặt bàn, 
không bằng giấy, tấm phủ dùng cho đệm, giá để treo rèm cửa bằng vật liệu vải dệt, rèm 
cửa bằng vải dệt hoặc chất dẻo, rèm che dùng trong phòng tắm vòi hoa sen bằng vải dệt 
hoặc chất dẻo, tấm phủ chụp bồn vệ sinh bằng chất dẻo, quần áo, mũ nón, giầy dép, áo 
khoác ngoài và quần áo lót, bộ quần áo, bít tất, quần áo bó sát vào người, quần chật ống, 
áo sơ mi, áo dệt kim cộc tay, áo ba lõ, áo choàng, quần, váy, quần áo cải trang, áo váy, áo 
khoác ngoài của đàn bà (mặc ở nhà khi trang điểm, sau khi tắm), váy đầm dạ hội, áo vét, 
áo khoác làm việc, áo gi-lê, áo choàng ngoài bằng lông, áo choàng ngoài bằng da, áo 
mưa, áo choàng rộng, bộ com lê, áo choàng, quần áo đan và quần áo làm từ len, sợi, cà 
vạt, áo choàng tắm, quần áo thể thao, quần áo ngủ, mũ, bít tất ngắn cổ, dây lưng, khăn 
choàng cổ, găng tay, mũ lưỡi trai, tạp dề, quần gin, cổ cồn, nơ đeo cổ, quần áo tắm, thắt 
lưng (quần áo), giầy dép thể thao, giầy điền kinh, giầy dùng khi chơi gôn, đôi guốc, dép đi 
trong nhà, giầy ống, giầy, thảm, thảm trải sàn, thảm chùi chân, miếng đệm dùng làm gối, 
thảm dùng trong nhà tắm, thảm dùng cho cửa, tấm thảm dùng cho ô tô, thảm chống trơn, 
thảm trải sàn, giấy dán tường, đồ chơi cho vật nuôi trong nhà, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ 
thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, bộ dụng cụ sửa 
móng tay, hộp dụng cụ để chữa bệnh da chân, dụng cụ bấm móng dùng điện hoặc không 
dùng điện, cái giũa móng tay, dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện, kéo xén (tông 
đơ) để cạo râu, dụng cụ uốn lông mi, cái kéo, dao, dao nhíp, cái mở hộp không dùng điện, 
dụng cụ thái pho mát không dùng điện, dụng cụ cắt trứng không dùng điện, bộ đồ ăn 
(dao; dĩa và thìa), dao kéo, dĩa để ăn, cái thìa, cái muôi (dụng cụ cầm tay), hộp bằng giấy 
hoặc bìa các tông để cất giữ đồ, túi giặt.  
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(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi làm cảnh trong nhà; vòng cổ cho súc vật và áo phủ cho 

súc vật; các phụ kiện cho vật nuôi làm cảnh trong nhà bao gồm dây buộc (dắt) bằng da, 
dây buộc bằng da hoặc giả da; vòng cổ bằng da hoặc giả da; dây đeo mõm bằng da và 
miếng da cho vật nuôi làm cảnh trong nhà nhai; bộ yên cương; da và giả da và các sản 
phẩm làm từ những vật liệu đó; da động vật; rương, hòm và túi du lịch; «; « che nắng; gậy 
chống; túi; hòm; ví đựng đồ trang điểm; va li; túi xách tay; túi đeo vai; túi xách dành cho 
phụ nữ; túi cầm tay; túi xách rộng không có nắp; túi đeo lưng; ba lô; gậy có đầu nhọn (để 
cắm xuống đất) và tay cầm mở ra để tạo thành chiếc ghế nhỏ; cặp tài liệu; cặp da; cặp và 
bóp đựng tài liệu làm bằng da hoặc giả da; túi đựng đồ lặt vặt đi đường; túi nhỏ cầm tay; 
túi đựng quần áo để mang đi; ví và bóp đựng thẻ tín dụng; ví đựng chìa khoá; ví đựng tiền; 
ví để hộ chiếu làm bằng da hoặc giả da; ví để quyển sổ séc; bao đựng kính (không có kính 
bên trong) làm bằng bằng da hoặc giả da; túi nhỏ đựng bút; bìa bọc sổ nhật ký làm bằng 
da hoặc giả da; túi đựng giấy tờ cá nhân khi đi xa làm bằng da hoặc giả da; ví đựng cà vạt 
làm bằng da hoặc giả da; móc đeo chìa khóa bằng da hoặc giả da; cái ví; các bộ phận và 
phụ kiện của các sản phẩm trên.   

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giầy dép; áo khoác ngoài và quần áo lót; bộ quần áo; bít tất; 
quần áo bó sát vào người; quần chật ống; áo sơ mi; áo dệt kim cộc tay; áo ba lỗ; áo 
choàng của phụ nữ; quần; váy; quần áo cải trang; áo váy; áo khoác ngoài của đàn bà (mặc 
ở nhà khi trang điểm, sau khi tắm); váy đầm dạ hội; áo vét; áo khoác làm việc; áo gi-lê; áo 
choàng ngoài bằng lông; áo choàng ngoài bằng da; áo mưa; áo choàng rộng; bộ com lê; 
áo choàng; quần áo đan và quần áo làm từ len, sợi; cà vạt; áo choàng tắm; quần áo thể 
thao; quần áo ngủ; mũ; bít tất ngắn cổ; dây lưng; khăn choàng cổ; găng tay; mũ lưỡi trai; 
tạp dề; quần gin; cổ cồn, nơ đeo cổ; quần áo bơi; thắt lưng (quần áo); giầy dép thể thao; 
giầy điền kinh; giầy dùng khi chơi gôn; đôi guốc; dép đi trong nhà; giầy ống; giầy.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư; dịch vụ bán lẻ, nhà phân phối và 
đặt hàng qua điện thoại, Internet và trực tuyến vi tính hóa; tất cả các dịch vụ trên liên 
quan đến chế phẩm để tẩy trắng và các chế phẩm để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, 
tẩy dầu mỡ và mài mòn, mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm có mùi thơm, chế phẩm xịt phong 
có mùi thơm, chế phẩm xịt thơm phòng, chế phẩm làm từ hoa khô có hương thơm, dầu 
cho nước hoa và dầu thơm, nước thơm, gỗ thơm, hương liệu, chế phẩm xông để tỏa mùi 
thơm vào không khí hoặc bầu không khí ở dạng khói, hơi hoặc khí, tinh dầu, xà phòng, 
chế phẩm làm sạch, thuốc đánh răng, chế phẩm và nước thơm chăm sóc tóc, chế phẩm và 
nước thơm chăm sóc cơ thể, chế phẩm và nước thơm chăm sóc tay và chân, chế phẩm 
chăm sóc móng tay, móng chân, chế phẩm giữ ẩm và dưỡng môi, kem, nước thơm và gel 
giữ ẩm da, chế phẩm làm trắng da, mặt nạ cho mặt và da, nước hoa hồng dùng cho da, mặt 
nạ cho mắt, kem, nước thơm và gel dùng cho mắt, kem mát xa da và cơ thể, chế phẩm làm 
thơm mát bầu không khí, chế phẩm làm sạch không khí, chế phẩm làm thơm mát không 
khí trong phòng, chế phẩm để làm thơm và tỏa hương thơm vào không khí, chất khử mùi 
không khí, chất khử mùi trong phòng, chất khử mùi (không dùng cho cá nhân), chế phẩm 
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để tạo ra những mùi trung hòa, chất khử trùng, thuốc trừ sâu, chất diệt kí sinh, chế phẩm 
diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm, các phụ kiện bằng kim loại dùng cho vật nuôi làm 
cảnh trong nhà bao gồm vòng cổ, xích, chuông, khóa (không dùng cho quần áo), dây dắt, 
cái móc, vòng khít cổ, miếng đeo nhận dạng, cửa và nắp cửa ra vào bằng kim loại cho vật 
nuôi làm cảnh trong nhà, kim loại thường và hợp kim của chúng, hàng ngũ kim và các vật 
dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại; két sắt, các sản phẩm làm bằng 
kim loại thường, túi, hộp và cái bọc máy tính xách tay và máy tính để bàn, bộ nhớ cực 
nhanh (thiết bị lưu trữ dữ liệu), thẻ nhớ cực nhanh và ổ đĩa, đần đọc thẻ (thiết bị xử lý dữ 
liệu), thiết bị ngoại vi máy tính, chuột (thiết bị xử lý dữ liệu), miếng đệm di chuột, cái đỡ 
cổ tay dùng với máy tính, máy đo trọng lượng, dụng cụ đo, điện thoại di động, vỏ và bao 
đựng điện thoại di động, dây đeo điện thoại di động, máy stereo cá nhân, tai nghe, tai 
nghe choàng qua đầu, túi để mang các thiết bị chụp ảnh, kính lúp, bộ kết nối chuyển đổi 
điện, biến áp (điện), đồ đeo mắt, kính đeo mắt, cái che mắt, kính mắt, kính râm, gọng 
kính, hộp đựng kính mắt, bao kính và hộp đựng kính râm, nam châm trang trí, kim loại 
quý và các hợp kim của chúng, các sản phẩm làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim 
loại này, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, hoa tai, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, mặt 
dây chuyền, trâm gài, vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả), hộp tráp nhỏ (để đựng đồ tư 
trang), khuy măng sét, cái kẹp cavát, cái ghim cavát, vòng đeo chìa khóa, dây đeo đồng 
hồ, vỏ đồng hồ, thiết bị và dụng cụ đo thời gian, đồng hồ (quả quít, đeo tay, bỏ túi), đồng 
hồ, tã thấm hút bằng giấy và hoặc xe lu lô cho vật nuôi làm cảnh trong nhà, giây, bìa các 
tông và các sản phẩm làm bằng vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, 
văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho 
các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ), đồ dùng giảng 
dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên), chất dẻo để bao gói (không 
được xếp ở những nhóm khác), chữ in, bản in đúc (clisê), dụng cụ để viết, túi nhỏ đựng 
dụng cụ để viết, hộp tặng quà cho dụng cụ viết, mực và đồ thay thế, hộp đựng đồ viết, sổ 
tay cá nhân, bộ vật dụng trên bàn làm việc, bút máy, bút bi và bút chì, hộp đựng bút và 
bút chì, cái chặn giấy, sổ nhật ký, lọc mực và cái giá để bút mực, hộp đựng hộ chiếu, hộp 
đựng quyền sổ séc, bìa bọc quyển sổ séc, quần áo cho vật nuôi làm cảnh trong nhà, vòng 
cổ cho súc vật và áo phủ cho súc vật, các phụ kiện cho vật nuôi làm cảnh trong nhà bao 
gồm dây buộc (dắt) bằng da, dây buộc bằng da hoặc giả da, vòng cổ bằng da hoặc giả da, 
dây đeo mõm bằng da, bộ yên cương, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu 
đó, da động vật, rương, hòm và túi du lịch, «, « che nắng, gậy chống, hành lý, túi, hòm, ví 
đựng đồ trang điểm, va li, túi xách tay, túi đeo vai, túi xách dành cho phụ nữ, túi cầm tay, 
túi xách rộng không có nắp, túi đeo lưng, ba lô, gậy có đầu nhọn (để cắm xuống đất) và 
tay cầm mở ra để tạo thành chiếc ghế nhỏ, cặp tài liệu, cặp da, cặp và bóp đựng tài liệu 
làm bằng da hoặc giả da, túi đựng đồ lặt vặt đi đường, túi nhỏ cầm tay, túi đựng quần áo 
để mang đi, ví và bóp đựng thẻ tín dụng, ví đựng chìa khoá, ví đựng tiền, ví để hộ chiếu 
làm bằng da hoặc giả da, ví để quyển sổ séc, bao đựng kính làm bằng bằng da hoặc giả 
da, túi nhỏ đựng bút, bìa bọc sổ nhật ký làm bằng da hoặc giả da, túi đựng giấy tờ cá nhân 
khi đi xa làm bằng da hoặc giả da, ví đựng cà vạt làm bằng da hoặc giả da, móc đeo chìa 
khóa bằng da hoặc giả da, cái ví, đồ gỗ nội thất, đệm, khay và thùng chứa không bằng 
kim loại, gương soi, khung tranh ảnh, quạt dùng cho cá nhân (không dùng điện), bảng 
niêm yết, mắc áo và đồ trang trí, không bằng kim loại cho đồ đạc, cái đệm, gối, đệm hơi 
và gối hơi không dùng cho mục đích y tế, đệm cho vật nuôi làm cảnh trong nhà, chuồng 
cho vật nuôi trong nhà, thùng rơm rác và khay cho vật nuôi trong nhà, đồ chứa bằng nhựa 
để phân phát đồ ăn và thức uống cho vật nuôi trong nhà, lược cho động vật, dụng cụ và đồ 
chứa dùng cho gia đình hoặc bếp (không bằng kim loại quý hoặc được mạ bằng những 
kim loại đó), lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, 
đồ lau dọn, sợi thép rối, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây 
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dựng), đồ thuỷ tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác, đồ chứa dùng cho gia đình 
hoặc bếp, bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa, đũa, cái chậu, đĩa đựng, dĩa ăn, bình, lọ, lọ 
đựng đường, đĩa đựng bơ, khay dùng cho gia đình, chai, bình rót, cốc, ca, cốc bằng giấy 
hoặc nhựa, cốc vại để uống bia, cái lót bình cốc không bằng giấy và không là bộ khăn 
bàn, hộp đựng đồ ăn trưa, đồ dùng dùng cho mục đích gia đình, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng 
để nấu nướng, không chạy điện, cái mở nắp chai, chai bẹt thủy tinh (đồ chứa), hộp thủy 
tinh, bát thủy tinh, chén để uống, cốc dùng để uống, bộ ấm chén uống trà, cái pha trà, cái 
lọc trà, ấm pha trà, hộp đựng trà, bộ đồ pha cà phê, bình pha cà phê không chạy điện, hộp 
đựng xà phòng, cái giá đựng xà phòng, thiết bị phân phối xà phòng, hộp bằng kim loại 
dùng để phân phối giấy lau, cái giá giữ giấy lau và thiết bị phân phối giấy lau, cái giá giữ 
giấy vệ sinh và thiết bị phân phối giấy vệ sinh, giá treo dạng vòng tròn dùng để treo khăn 
và giá treo khăn, đồ dùng vệ sinh, bình, thùng rác, cái mắc quần áo, cái kẹp quần áo, bình 
phân phối nước dạng phun, không dùng cho mục đích y tế, giá để nến, giá đỡ nến, cây đèn 
nến (giá đỡ nến), bót đi giầy, cái đốt dầu thơm, lược, bàn chải tóc, bàn chải, vật liệu dùng 
làm bàn chải, bàn chải đánh răng chạy điện, hoặc không chạy điện, giá để bàn chải đánh 
răng và cái đựng bàn chải đánh răng, giá để tăm, đồ dùng mỹ phẩm, ví đựng đồ trang 
điểm, bọt biển mài mòn dùng để cọ rửa da, bình xịt nước hoa, bình phun nước hoa, bình 
chứa cách nhiệt, bình chứa cách nhiệt dùng để đồ uống, khuôn đá hình lập phương, ổ rơm 
cho vật nuôi, vải dệt và sản phẩm vải dệt, không thuộc nhóm khác, ga trải giường và khăn 
trải bàn, vải, nhãn dùng cho quần áo, nỉ, chăn bằng lông cừu, đồ vải lanh dùng để tắm, 
loại trừ quần áo, khăn tắm bằng vải dệt, khăn lau bàn bằng vải dệt, khăn tay bằng vải dệt, 
khăn rửa mặt bằng vải dệt, khăn tắm, ga trải giường bằng vải lanh, khăn trải giường, tấm 
đĩa trải giường, tấm phủ dùng cho giường, áo gối, chăn, chăn bông, chăn dùng khi đi du 
lịch, chăn lông vịt (tấm phủ giường bằng lông vịt), chăn lông vịt, chăn phủ lông vịt, chăn 
túi, vỏ chăn bông, khăn trải bàn, không bằng giấy, cái lót cốc (khăn bàn bằng vải lanh), 
miếng vải để lót đã ở bàn ăn, không bằng giấy, vải lót để dưới đã nóng để trên mặt bàn, 
không bằng giấy, tấm phủ dùng cho đệm, giá để treo rèm cửa bằng vật liệu vải dệt, rèm 
cửa bằng vải dệt hoặc chất dẻo, rèm che dùng trong phòng tắm vòi hoa sen bằng vải dệt 
hoặc chất dẻo, tấm phủ chụp bồn vệ sinh bằng chất dẻo, quần áo, mũ nón, giầy dép, áo 
khoác ngoài và quần áo lót, bộ quần áo, bít tất, quần áo bó sát vào người, quần chật ống, 
áo sơ mi, áo dệt kim cộc tay, áo ba lõ, áo choàng, quần, váy, quần áo cải trang, áo váy, áo 
khoác ngoài của đàn bà (mặc ở nhà khi trang điểm, sau khi tắm), váy đầm dạ hội, áo vét, 
áo khoác làm việc, áo gi-lê, áo choàng ngoài bằng lông, áo choàng ngoài bằng da, áo 
mưa, áo choàng rộng, bộ com lê, áo choàng, quần áo đan và quần áo làm từ len, sợi, cà 
vạt, áo choàng tắm, quần áo thể thao, quần áo ngủ, mũ, bít tất ngắn cổ, dây lưng, khăn 
choàng cổ, găng tay, mũ lưỡi trai, tạp dề, quần gin, cổ cồn, nơ đeo cổ, quần áo tắm, thắt 
lưng (quần áo), giầy dép thể thao, giầy điền kinh, giầy dùng khi chơi gôn, đôi guốc, dép đi 
trong nhà, giầy ống, giầy, thảm, thảm trải sàn, thảm chùi chân, miếng đệm dùng làm gối, 
thảm dùng trong nhà tắm, thảm dùng cho cửa, tấm thảm dùng cho ô tô, thảm chống trơn, 
thảm trải sàn, giấy dán tường, đồ chơi cho vật nuôi trong nhà, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ 
thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, bộ dụng cụ sửa 
móng tay, hộp dụng cụ để chữa bệnh da chân, dụng cụ bấm móng dùng điện hoặc không 
dùng điện, cái giũa móng tay, dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện, kéo xén (tông 
đơ) để cạo râu, dụng cụ uốn lông mi, cái kéo, dao, dao nhíp, cái mở hộp không dùng điện, 
dụng cụ thái pho mát không dùng điện, dụng cụ cắt trứng không dùng điện, bộ đồ ăn 
(dao; dĩa và thìa), dao kéo, dĩa để ăn, cái thìa, cái muôi (dụng cụ cầm tay), hộp bằng giấy 
hoặc bìa các tông để cất giữ đồ, túi giặt.  
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(210) 4-2011-17001 (220) 17.08.2011 
  (441) 26.03.2012 

(591) Vàng cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và đầu tư Nam Hương  
(VN) 
49 Đinh Công Tráng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Báo; tạp chí.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề người mẫu; tổ chức biểu diễn văn hoá nghệ thuật; tổ chức hội 
nghị và hội thảo.  

 
 

(210) 4-2011-17100 (220) 18.08.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.23; 3.11.7 
(731) The ERGO BABY CARRIER, INC  

(US) 
3390 Old Haleakala Highway, Pukalani, 
Hawaii, 96768, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện vận chuyển có bánh xe cho trẻ em bao gồm xe đẩy cho trẻ em, xe 

nôi, xe đẩy dùng cho trẻ em biết đi, xe đẩy trẻ sơ sinh; mui phủ cho xe nôi; mui xe nôi; 
ghế an toàn trẻ em dùng cho xe cộ.  

 
Nhóm 18: Địu trẻ em và các bộ phận của chúng, bao gồm dây đai, dây đeo và tấm đệm; 
túi đeo lưng và túi đeo ngực và các bộ phận của chúng, bao gồm dây đai và dây đeo; túi 
đeo lưng và túi đeo ngực có chỗ ngồi hoặc là chỗ ngồi để địu trẻ em; dây đai (đeo vai và 
thắt lưng) dùng cho địu trẻ em, túi đeo lưng, túi đeo ngực, túi, túi nhỏ, ba lô, túi du lịch; 
túi và túi nhỏ, tất cả các loại túi; ba lô; túi du lịch; vật dụng để mang em bé trên vai người 
lớn.   

 
Nhóm 25: Quần áo bao gồm cả các loại áo được thiết kế có túi để người mặc có thể mang 
em bé theo, đồ đi chân, đồ đội đầu; dây đeo thắt lưng có thể giãn rộng (trang phục) bao 
gồm cả dây đeo thắt lưng có thể giãn rộng dùng với các loại áo được thiết kế có túi để 
người mặc có thể mang em bé theo; yếm trẻ em (không làm bằng giấy).  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi bao gồm cả địu búp bê, thiết bị thể thao (không xếp trong các 
nhóm khác) bao gồm túi (chuyên dụng), túi đeo sau lưng (chuyên dụng) để đựng các thiết 
bị thể thao, dây đai (vật dụng thể thao); xe đẩy dành cho búp bê.  
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(210) 4-2011-17101 (220) 18.08.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) THE ERGO BABY CARRIER, INC  

(US) 
3390 Old Haleakala Highway, Pukalani, 
Hawaii, 96768, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện vận chuyển có bánh xe cho trẻ em bao gồm xe đẩy cho trẻ em, xe 

nôi, xe đẩy dùng cho trẻ em biết đi, xe đẩy trẻ sơ sinh; mui phủ cho xe nôi; mui xe nôi; 
ghế an toàn trẻ em dùng cho xe cộ.   

 
Nhóm 18: Địu trẻ em và các bộ phận của chúng, bao gồm dây đai, dây đeo và tấm đệm; 
túi đeo lưng và túi đeo ngực và các bộ phận của chúng, bao gồm dây đai và dây đeo; túi 
đeo lưng và túi đeo ngực có chỗ ngồi hoặc là chỗ ngồi để địu trẻ em; dây đai (đeo vai và 
thắt lưng) dùng cho địu trẻ em, túi đeo lưng, túi đeo ngực, túi, túi nhỏ, ba lô, túi du lịch; 
túi và túi nhỏ, tất cả các loại túi; ba lô; túi du lịch; vật dụng để mang em bé trên vai người 
lớn.   

 
Nhóm 25: Quần áo bao gồm cả các loại áo được thiết kế có túi để người mặc có thể mang 
em bé theo, đồ đi chân, đồ đội đầu; dây đeo thắt lưng có thể giãn rộng (trang phục) bao 
gồm cả dây đeo thắt lưng có thể giãn rộng dùng với các loại áo được thiết kế có túi để 
người mặc có thể mang em bé theo; yếm trẻ em (không làm bằng giấy).  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi bao gồm cả địu búp bê, thiết bị thể thao (không xếp trong các 
nhóm khác) bao gồm túi (chuyên dụng), túi đeo sau lưng (chuyên dụng) để đựng các thiết 
bị thể thao, dây đai (vật dụng thể thao); xe đẩy dành cho búp bê.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-17748 (220) 25.08.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ P.E   (VN) 
146 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa. 
 

Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
502 

(210) 4-2011-18446 (220) 06.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 26.4.3; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần kho vận 

Miền Nam   (VN) 
1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ làm thủ tục thông quan tại cảng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; cho thuê kho bãi; giao nhận hàng hoá; vận tải; dịch vụ chuyên 
chở hàng hoá. 

 
 

(210) 4-2011-18447 (220) 06.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.23; 1.5.1; 18.3.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần kho vận 

Miền Nam    (VN) 
1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ làm thủ tục thông quan tại cảng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi; cho thuê kho bãi; giao nhận hàng hoá; vận tải; dịch vụ chuyên 
chở hàng hoá. 

 
 

(210) 4-2011-18885 (220) 12.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.16; 3.7.9 
(591) Bạc, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng không 
Hải Âu  (VN) 
12B Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 12: Máy bay.  
 

Nhóm 35: Đại lý, mua bán, ký gửi máy bay.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy bay.  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng không bằng máy bay nhỏ, thủy phi cơ, trực thăng, 
máy bay phản lực thương gia; thuê và cho thuê lại máy bay. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp máy bay. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo hàng không.  

 
 
 

(210) 4-2011-19036 (220) 13.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tổng Bách 
Hóa  (VN) 
38 Phan Đình Phùng, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng bách hoá, hàng tiêu dùng: Giấy (giấy phô tô, giấy in), vở học 

sinh, dụng cụ học tập và các loại văn phòng phẩm khác như mực in, bút bi, bút xóa bảng, 
phấn, thước kẻ, bát, đĩa, thìa, dĩa, ấm chén và đồ dung, dụng cụ phục vụ ăn uống, dụng cụ 
đun nấu, chế biến thức ăn: nồi, xoong, cho, thớt, dao, kéo, các loại áo che mưa, vi mưa, 
găng tay, tất chân, khăn mặt, khăn tắm, khăn lau phục vụ nhà bếp và dùng trong gia đình, 
cặp sách, ba lô, túi sách, dây lưng, ví da, mũ nón, dụng cụ gia đình như: cuốc, xẻng, xà 
beng, thuổng, liềm, búa các loại, đinh vít các loại, dụng cụ sửa chữa cơ khí (kìm, cờ lê, 
tuốc nơ vít, mỏ lết), bánh, kẹo, hoa quả sấy, các loại mứt, xe đạp các loại và phụ tùng xe 
đạp, bóng đèn, phích nước, máng đèn huỳnh quang, các phụ kiện cho mạng điện (dây 
điện, ổ cắm, cầu chì, công tơ, phích cắm, quạt điện các loại, máy xay sinh tố, máy ép hoa 
quả và các loại máy phục vụ nhà bếp), thóc, gạo ngô, cám, khoai, sắn, đậu, các loại giấy 
vệ sinh, giấy ăn, khăn ăn, khăn ướt.  

 
 
 

(210) 4-2011-19432 (220) 19.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ dược 
phẩm Anh Minh  (VN) 
16 đường 16, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng chứa thuốc là chủ yếu.  
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(210) 4-2011-19700 (220) 21.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CNPV DONGYING SOLAR POWER 

CO., LTD.  (CN) 
Victory Industry Park , NO.8 Route 
South, NO.19 Route West, Dongying 
City, Shandong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); chất bán dẫn; mạch tích hợp; thủy 

tinh được phủ bằng chất dẫn điện; bộ nối (điện); đầu nối cho dây điện; đường nối điện; bộ 
đảo điện; hộp đấu nối (điện), pin năng lượng mặt trời.  

 
 
 

(210) 4-2011-19925 (220) 23.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.3.1; 26.1.2 
(731) COURT OF MASTER SOMMELIERS 

WORLD-WIDE   (GB) 
1 Seaway Close, Chelston, Torquay, 
Devon, TQ2 6PY, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy và khảo thí giáo dục liên quan đến nghề phục vụ 

rượu. 
 
 
 

(210) 4-2011-20048 (220) 26.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15; 1.5.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh vàng bạc đá quý Kim 
Minh Đạt  (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (được chiết xuất từ thực vật); vitamin tổng hợp (được 

chiết xuất từ thực vật); trà thảo dược. 
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật đã được chế 
biến để tiêu dùng hoặc bảo quản gồm: sữa tươi đóng hộp, bột sữa nguyên liệu.  
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Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, gia vị: các loại thực phẩm gốc thực vật đã 
chế biến để tiêu dùng gồm: bánh ngọt các loại được chế biến từ thực vật, kẹo socola được 
sản xuất chế biến từ thực vật; ngũ cốc đã chế biến dùng làm thức ăn cho người; bánh, kẹo 
các loại được sản xuất, chế biến từ thực vật (socola); bánh ngọt làm từ sữa.  

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: ngũ cốc chưa qua chế biến dùng làm nguyên 
liệu; hạt methi (fenugreek seed) nguyên liệu. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác cung cấp chỗ ở tạm thời; nhà 
nghỉ; dịch vụ ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-20049 (220) 26.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại dịch vụ Quốc 
Hưng  (VN) 
178A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho phụ nữ trong giai đoạn mang thai và sau khi sinh, cụ thể là: 

xà phòng tắm, nước tắm thảo mộc dùng pha vào nước để tắm giúp làn da mịn màng (mỹ 
phẩm), nước thơm, bột tẩy tế bào chết trên da. 

 
Nhóm 05: Dầu thảo dược dùng mát-xa để tái tạo sự lưu thông tuần hoàn cho sản phụ; chè 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; bột thảo dược làm săn chắc da bụng; nước thảo dược 
vệ sinh và xông hơ sinh dục; bột thảo dược giúp thư giãn cơ thể; dầu xoa bóp dùng cho 
phụ nữ khi mang thai và sau khi sinh giúp ngăn ngừa và làm mờ các vết rạn da (dùng cho 
mục đích y tế). 

 
Nhóm 10: Đai nịt bụng dùng cho phụ nữ sau khi sinh.  

 
 

(210) 4-2011-20232 (220) 28.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA LEVEL-5 

(LEVEL-5 Inc)  (JP) 
1-1-1, Yakuin, Chuo-ku, Fukuoka-City, 
Fukuoka, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Máy chơi trò chơi điện tử có hình ảnh dùng cho thương mại (chỉ dùng với máy 
thu hình); mạch điện tử và phương tiện lưu trữ đã được ghi bằng chương trình máy tính; 
máy điện tử, thiết bị điện tử và linh kiện điện tử của chúng; thiết bị chơi trò chơi điện tử 
có hình ảnh (chỉ dùng với máy thu hình); phương tiện chứa dữ liệu trong đó có chứa các 
chương trình trò chơi cho điện thoại di động; dữ liệu định dạng âm nhạc có thể thu nhận 
qua mạng internet và được lưu trữ; bản ghi âm; dữ liệu âm thanh, giọng nói, âm nhạc, 
hình ảnh, viđêo, ký tự, ảnh động có thể tải xuống được; sách và tạp chí điện tử có thể tải 
xuống được; ấn phẩm điện tử; thiết bị dùng để ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh; thiết bị điện tử hoạt động theo cơ chế sử dụng tiền xu; chương trình hoặc phần mềm 
trò chơi có thể tải xuống và/hoặc cài đặt được; phương tiện lưu trữ điện tử đã ghi; mạch 
điện tử và phương tiện lưu trữ (đã ghi hoặc trống).  

 
Nhóm 16: Giấy dùng cho văn phòng; giấy; sách hướng dẫn cho chương trình trò chơi 
viđêo; sách hướng dẫn; sách hướng dẫn cho chương trình trò chơi viđêo dùng cho các thiết 
bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; sách hướng dẫn sử dụng; sách hướng 
dẫn chiến thuật cho các trò chơi viđêo và vi tính; tạp chí; tờ báo, sách; lịch; quyển an-
bum; sách hướng dẫn bỏ túi, bưu thiếp; sổ tay; thẻ thương mại (ấn phẩm); truyện tranh; ấn 
phẩm; sản phẩm ngành in; tranh và tranh thư pháp; tranh; áp phích quảng cáo; ảnh; khung 
ảnh; bìa rời có gáy xoắn để lưu tài liệu; tấm kê để viết; bút chì màu; tấm kê bằng gỗ để 
viết; sách bỏ túi; dụng cụ trợ giảng (không phải là các thiết bị); tiểu thuyết.  

 
Nhóm 28: Trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng, không dùng với máy thu hình; trò 
chơi không kết nối với màn hình hiển thị ngoài; thiết bị cho trò chơi không kết nối với 
màn hình hiển thị ngoài; trò chơi trong nhà; tượng đồ chơi bằng nhựa; búp bê; tượng đồ 
chơi và phụ kiện đồ chơi cho tượng đồ chơi; đồ chơi; trò chơi dạng bảng; dụng cụ và thiết 
bị chơi trò chơi; dụng cụ chơi bida; trò chơi go; trò chơi cờ Nhật (trò chơi Shogi); quân 
bài trò chơi Nhật; quân bài Nhật (trò chơi Utagaruta); quân bài, quân bài Nhật (trò 
Hanafuda); thẻ bài trò chơi; quân xúc xắc; trò chơi xúc xắc Nhật (trò chơi Sugoroku) cốc 
gieo xúc xắc; trò chơi kim cương; trò chơi cờ; bộ bàn cờ; dụng cụ làm ảo thuật; quân đô-
mi-nô; thiết bị và dụng cụ giải trí sử dụng trong công viên giải trí, không phải thiết bị chơi 
trò chơi trong nhà; thiết bị trò chơi giải trí tự động hoặc sử dụng tiền xu; máy giải trí hoạt 
động sử dụng tiền xu; máy chơi trò chơi giải trí tự động; đồ chơi cho động vật nuôi trong 
nhà; dụng cụ chơi thể thao; the bằng giấy hoặc các-tông dùng với các trò chơi thể thao; 
trò chơi trên máy điện tử trong nhà; trò chơi ghép hình; quả bóng nhỏ (đồ chơi); bóng để 
chơi; đĩa bay (đồ chơi); bể bơi nhỏ (đồ chơi); lưới bắt để sưu tập côn trùng; trò chơi thú 
nhún cho trẻ em; cần câu cá; trò chơi điện tử không dùng với máy thu hình.  

 
Nhóm 41: Cung cấp sách và tạp chí điện tử trực tuyến; cung cấp ấn phẩm điện tử về các 
trò chơi; cung cấp ấn phẩm điện tử; sản xuất sách; cung cấp thông tin về kết hoạch hoặc 
quản lý chương trình biểu diễn phim ảnh, giải trí, kịch hoặc ca nhạc; lập kế hoạch hoặc 
quản lý chương trình biểu diễn phim ảnh, giải trí, kịch hoặc ca nhạc; cung cấp thông tin 
về buổi biểu diễn, sản xuất hoặc cung cấp phim ảnh; biểu diễn, sản xuất hoặc cung cấp 
phim ảnh; biểu diễn, sản xuất hoặc cung cấp phim hoạt hình; cung cấp ảnh liên quan đến 
các nhân vật trong sách, phim, đồ chơi hoặc trò chơi; cung cấp viđêô về các trò chơi hoặc 
ảnh động ở dạng dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin về việc cung cấp viđêo về các trò chơi 
hoặc ảnh động ở dạng dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin về việc cung cấp ảnh động; cung 
cấp ảnh động và phim ảnh qua mạng internet; cung cấp viđêo và âm nhạc qua mạng 
internet; cung cấp trực tuyến ảnh, viđêo, âm nhạc hoặc âm thanh; cung cấp trò chơi, hình 
ảnh, vidêo, âm nhạc hoặc âm thanh qua mạng internet hoặc mạng máy tính; cung cấp 
thông tin về việc cung cấp trò chơi, hình ảnh, viđêo, âm nhạc hoặc âm thanh qua mạng 
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máy tính; cung cấp trò chơi, ảnh, viđêo, âm thanh hoặc âm nhạc nhờ sử dụng mạng máy 
tính; cung cấp trò chơi, ảnh, viđêo, âm thanh hoặc âm nhạc nhờ sở dụng mạng điện thoại 
di động; cung cấp thông tin về dịch vụ cung cấp trò chơi, ảnh, viđêo, âm thanh hoặc âm 
nhạc nhờ sở dụng mạng điện thoại di động; cung cấp trò chơi, ảnh, viđêo, âm thanh hoặc 
âm nhạc nhờ sử dụng thông tin qua các đồ chơi sử dụng hình ảnh dùng với máy thu hình, 
máy chơi trò chơi có hình ảnh hoặc đồ chơi có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp thông tin 
về dịch vụ cung cấp trò chơi, ảnh, viđêo, âm thanh hoặc âm nhạc nhờ sử dụng thông tin 
qua các đồ chơi sử dụng hình ảnh dùng với máy thu hình, máy chơi trò chơi có hình ảnh 
hoặc đồ chơi có màn hình tinh thể lỏng; biểu diễn chương trình giải trí; đạo diễn hoặc 
trình diễn kịch; biểu diễn âm nhạc; sản xuất chương trình vô tuyến truyền thanh và truyền 
hình; cung cấp thông tin về dịch vụ sản xuất chương trình vô tuyến truyền thanh và truyền 
hình; lập kế hoạch hoặc sản xuất chương trình vô tuyến truyền hình; sản xuất chương 
trình vô tuyến truyền hình trực tiếp; sản xuất chương trình viđêo phục vụ giải trí; sản xuất 
viđeo cho mục đích giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao (ngoại trừ ảnh động, chương 
trình truyền thanh và truyền hình hoặc quảng cáo); chỉ đạo sản xuất chương trình truyền 
thanh và truyền hình; lập kế hoạch, quản lý hoặc tổ chức các sự kiện thể thao truyền hình; 
lập kế hoạch, quản lý hoặc tổ chức các sự kiện thể thao; lập kế hoạch, quản lý hoặc tổ 
chức các sự buổi biểu diễn (ngoại trừ phim ảnh, giải trí, kịch, biểu diễn âm nhạc, thể thao, 
đua ngựa, đua xe đạp, đua thuyền, đua xe); cung cấp thông tin về dịch vụ cung cấp trò 
chơi điện tử chơi trên mạng internet; cung cấp thông tin về dịch vụ cung cấp trò chơi cạnh 
tranh qua mạng internet hoặc mạng máy tính; cung cấp trò chơi trực tuyến; cung cấp 
thông tin về các bình luận hoặc chiến thuật để chiến thắng cho các phần mềm trò chơi 
trên máy tính, thiết bị trò chơi trong nhà hoặc thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; cung cấp 
trò chơi chơi trên điện thoại di động, mạng internet hoặc các thiết bị truyền thông khác và 
cung cấp thông tin về dịch vụ này; cung cấp thông tin về các bình luận hoặc chiến thuật 
để chiến thắng trong các phần mềm trò chơi hoặc thiết bị chơi trò chơi có màn hình tinh 
thể lỏng; cung cấp các dụng cụ đi dã ngoại; cung cấp thông tin về dịch vụ cung cấp các 
dụng cụ đi dã ngoại; giáo dục về nghệ thuật, thể thao, kiến thức; lập kế hoạch, quản lý 
hoặc tổ chức sự kiện bóng đá; lập kế hoạch, quảng lý hoặc tổ chức sự kiện thể thao; viết 
kịch bản và cung cấp thông tin về kịch bản; dịch vụ ghi âm.  

 
 

(210) 4-2011-20250 (220) 28.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất Vũ 
Trần Mai  (VN) 
Số 1, phố Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu phủ tường không bằng kim loại. 
 

Nhóm 20: Đồ dùng cho giường, trừ đồ vải; đồ đạc. 
 

Nhóm 27: Tấm phủ tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 
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(210) 4-2011-20273 (220) 28.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.2; 26.13.25 
(731) MENGZHOU SHIKEFU COMPUND 

FERTILIZER CO., LTD.   (CN) 
Xigong Area, Mengzhou City, Henan, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân đạm; 

phân ủ; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cho cây trồng; chế phẩm cải tạo đất; đất mun để 
phủ bề mặt; xỉ (phân bón); amoni clorua.  

 
 

(210) 4-2011-20375 (220) 29.09.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất ô tô 
Hải Đăng  (VN) 
791/23/3C3 Trần Xuân Soạn, khu phố 4, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Ghế nệm da của xe ôtô 
 

Nhóm 18: Da động vật, vỏ bọc bằng da cho tấm lò xo, da giả, vật liệu giả da.  
 

Nhóm 35: Mua bán nệm da, mua bán đầu đĩa cho xe ô tô, mua bán màn hình cho xe ô tô, 
mua bán phim dán kính chống nắng cho xe ô tô, mua bán miếng dán cách âm dùng cho 
xe ô tô, mua bán bệ bước chân cho xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-20379 (220) 29.09.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 2011-023287 01.04.2011 JP 

  
(731) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS SEIKO EPSON 
CORPORATION)   (JP) 
4-1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực dùng cho máy in phun mực (máy in kim), hộp mực (đã dược đổ đầy mực) 

dùng cho máy in kim, mực dùng cho máy in của máy vi tính; hộp mực (đã được đổ đầy 
mực) dùng cho máy in của máy vi tính, mực màu dùng cho máy in của máy vi tính; hộp 
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mực màu (đã được đổ đầy mực) dùng cho máy in của máy vi tính, chất nhuộm màu; mực 
in; thuốc màu dạng lỏng, màu dầu (thuốc màu).   

 
Nhóm 09: Quang phổ kế (thiết bị đo ảnh quang phổ), phổ kế (thiết bị quang học), thiết bị 
và dụng cụ kiểm tra và đo lường, màn hình máy tính hiển thị hình ảnh được lưu giữ từ đĩa 
compact, máy chiếu hình tinh thể lỏng, máy ảnh kỹ thuật số; máy quét hình ảnh (gắn liền 
với máy vi tính), máy in phim mực (gắn liền với máy vi tính), máy in phun mực khố rộng 
(gắn liền với máy vi tính), máy in sẵn liền với máy vi tính, máy vi tính cá nhân, chương 
trình máy tính (đã được ghi sẵn) dùng để định dạng và hoặc điều khiển máy in gắn liền 
với máy vi tính; chương trình máy tính (đã được ghi sẵn) bao gồm cả chương trình máy 
tính dược tải xuống từ mạng, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, thiết bị và dụng cụ điện ảnh, 
thiết bị và dụng cụ quang học, tệp hình ảnh được tải xuống từ mạng máy tính, ấn phẩm 
điện tử bao gồm cả các ấn phẩm điện tử được tải xuống từ mạng máy tính.  

 
 
 

(210) 4-2011-20689 (220) 04.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) LUCCHESE, INC.   (US) 

40 Walter Jones Boulevard, EI Paso, TX 
79906, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh (bao chuyên dụng). 
 

Nhóm 18: Túi xách tay, ví tiền.  
 

Nhóm 25: Giày cao cổ, đồ đi chân.  
 
 
 

(210) 4-2011-20691 (220) 04.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.3; A26.11.12 
(731) LUCCHESE, INC.   (US) 

40 Walter Jones Boulevard, El Paso, TX 
79906, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao đựng điện thoại thông minh.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay, ví tiền. 
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(210) 4-2011-21268 (220) 11.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.25 
(591) Xanh dương đậm, cam, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ truyền thông và 
quảng cáo Song Quân  (VN) 
46/6 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2011-21303 (220) 11.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CONVERSE INC.   (US) 

One High Street, North Andover, MA 
01845-2601, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm kính mắt, kính râm, 

kính bảo hộ khi chơi thể thao, khung kính quanh học và các phụ kiện đi kèm, đồng hồ, 
giấy, vật dụng văn phòng, sách, kẹp sách, bút, bút chì, hộp bút chì, tẩy, va li, túi du lịch, 
cặp đựng tài liệu, ô, túi xách, ví, ví cầm tay, túi đựng đồ trang điểm, túi đựng đồ thể thao, 
túi xách tay, túi xách hình ống, ba lô, túi đựng thư, ví cầm tay, túi đeo vai, túi xách tay 
của nữ, túi thể thao đa năng, túi đựng đồ tập thể hình, quần áo, giày dép, đồ đội đầu, giày, 
giày thể thao, giày tập điền kinh, giày chơi bóng rổ, giày trượt ván, giày đi bộ, giày công 
sở, giày đinh, giày tập thể thao, giày mềm dùng khi đi bộ, xăng đan, bốt, dây buộc giày, 
áo phông ngắn tay, áo sơ mi, áo nỉ, quần nỉ, quần, quần dài, quần soóc, áo khoác, áo 
chống gió, áo khoác ngoài, áo khoác có mũ, áo chui đầu, áo choàng của phụ nữ, áo len, áo 
coóc xê ngoài, áo nịt len, tất dài, áo thun có cổ, găng tay, khăn quàng cổ, quần lót, áo 
ngực, bộ đồ bơi, váy dài, váy, miếng lót mũ, cổ tay áo, áo vét, áo vét của nữ, cà vạt, bộ đồ 
tập thể thao, đồng phục thể thao, thắt lưng, mũ, nón, kính che mặt, băng quấn đầu.  

 
 

(210) 4-2011-21304 (220) 11.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(731) CONVERSE INC.    (US) 

One High Street, North Andover, MA 
01845-2601, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm kính mắt, kính râm, 

kính bảo hộ khi chơi thể thao, khung kính quanh học và các phụ kiện đi kèm, đồng hồ, 
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giấy, vật dụng văn phòng, sách, kẹp sách, bút, bút chì, hộp bút chì, tẩy, va li, túi du lịch, 
cặp đựng tài liệu, ô, túi xách, ví, ví cầm tay, túi đựng đồ trang điểm, túi đựng đồ thể thao, 
túi xách tay, túi xách hình ống, ba lô, túi đựng thư, ví cầm tay, túi đeo vai, túi xách tay 
của nữ, túi thể thao đa năng, túi đựng đồ tập thể hình, quần áo, giày dép, đồ đội đầu, giày, 
giày thể thao, giày tập điền kinh, giày chơi bóng rổ, giày trượt ván, giày đi bộ, giày công 
sở, giày đinh, giày tập thể thao, giày mềm dùng khi đi bộ, xăng đan, bốt, dây buộc giày, 
áo phông ngắn tay, áo sơ mi, áo nỉ, quần nỉ, quần, quần dài, quần soóc, áo khoác, áo 
chống gió, áo khoác ngoài, áo khoác có mũ, áo chui đầu, áo choàng của phụ nữ, áo len, áo 
coóc xê ngoài, áo nịt len, tất dài, áo thun có cổ, găng tay, khăn quàng cổ, quần lót, áo 
ngực, bộ đồ bơi, váy dài, váy, miếng lót mũ, cổ tay áo, áo vét, áo vét của nữ, cà vạt, bộ đồ 
tập thể thao, đồng phục thể thao, thắt lưng, mũ, nón, kính che mặt, băng quấn đầu.  

 
 

(210) 4-2011-21423 (220) 12.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BPSOLUTION  
(VN) 
Lô H2-24, tổ 42, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính, dịch vụ tư 

vấn phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng 
máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-21557 (220) 13.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 

INC.    (US) 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 
07962, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 22: Sợi tổng hợp dùng để dệt. 

 
 

(210) 4-2011-21559 (220) 13.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 

INC.    (US) 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 
07962, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 22: Sợi tổng hợp có độ bền cao được tẩm nhựa đã đóng rắn chưa hoàn toàn để sử 
dụng trong vật liệu chống đạn; sợi tổng hợp dùng để dệt..  

 
 

(210) 4-2011-21561 (220) 13.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CITYCENTER LAND, LLC   (US) 

3950 Las Vegas Boulevard South, Las 
Vegas, Nevada 89119, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giầy dép.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩn quần áo, cà vạt, găng tay, đồ đội đầu, 
khăn quàng, thắt lưng, túi xách tay, đồ đi chân, quần áo bơi, quần áo lót, các sản phẩm 
bằng da, nước hoa, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc sắc đẹp, sản phẩm để 
tắm, đồ nữ trang, đồng hồ, kính râm, các sản phẩm trang trí nhà và vườn và các đồ làm 
vườn thủ công, nến, hoa, thuốc lá, kẹo, dụng cụ để cất giữ và phục vụ rượu rang, tạp chí, 
báo, bức tượng bằng thủy tinh, quà tặng và quà lưu niệm (cụ thể là bưu thiếp, gạt tàn, bút 
và cốc có in ảnh), ảnh và minh họa trên sách báo, sách, các bản ghi hình và các sản phẩm 
của cửa hàng thuận tiện, cụ thể là các sản phẩm dùng để vệ sinh cá nhân và trang điểm, đồ 
uống đóng chai và thuốc lá; dịch vụ phát thẻ quà tặng sau đó khách hàng có thể đem đổi 
thành quà tặng hoặc dịch vụ; cung cấp thông tin liên quan tới việc mua và xem hàng qua 
Internet; dịch vụ câu lạc bộ khách hàng cho những người chơi tại sòng bạc dưới dạng 
chương trình tiền thưởng, cho những khách hàng thường xuyên chơi tại sòng bạc; chương 
trình phần thưởng khích lệ trực tiếp tới người chơi tại sòng bạc để khuyếch khích việc bán 
sản phẩm và dịch vụ cho người khác; dịch vụ quản lý chương trình khuyến mại cho người 
chơi tại sòng bạc cho người khác.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê khoảng đất trống 
trong khu phố buôn bán lớn cho người khác; dịch vụ mua quyền sở hữu bất động sản 
trong một thời gian nhất định trong các kỳ nghỉ; dịch vụ bất động sản, cụ thể là cho thuê 
nhà chung cư; cho thuê toà nhà; cho thuê trụ sở làm văn phòng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc; tổ chức các sự kiện thể thao; dịch vụ giải trí; tổ chức các 
hoạt động sòng bạc; dịch vụ nhiếp ảnh; tổ chức và cung cấp các tiện nghi cho các sự kiện 
đặc biệt liên quan tới sòng bạc và các cuộc thi đấu trò chơi và các cuộc thi tài năng giữa 
một số đối thủ, thường dựa trên cơ sở đấu loại; vườn bách thảo (công viên nơi thực vật 
được trồng nhiều loại để vui chơi giải trí và cũng là nơi để nghiên cứu khoa học và giáo 
dục); dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ đặt trước vé xem tại rạp hát; dịch vụ lập kệ 
hoạch cho các sự kiện đặc biệt cho các hoạt động giải trí, âm nhạc, thể thao, văn hoá, các 
lễ cưới, và các bữa tiệc; trò vui (nhất là hát hoặc múa) trong một tiệm ăn hoặc hộp đêm 
trong khi khách ăn uống; câu lạc bộ ban đêm; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; câu lạc 
bộ bơi tại bãi biển và bể bơi, cụ thể, cung cấp các trang thiết bị để thể dục và rèn luyện 
thân thể đặc biệt trang thiết bị ở bể bơi, phòng tắm và tắm vòi hoa sen; cung cấp các thông 
tin liên quan đến trò chơi và giải trí qua Internet; dịch vụ đấu trường; phòng trưng bày tác 
phẩm nghệ thuật; cung cấp thông tin liên quan tới những sự kiện đặc biệt về giáo dục, giải 
trí, giải trí tiêu khiển, thể thao, văn hoá qua mạng internet.   
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ 
quầy rượu; tiệm cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ phòng ngồi chơi công cộng ở khách 
sạn và câu lạc bộ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm do nhà hàng 
thực hiện; cung cấp tiện nghi các bữa tiệc lớn và buổi lễ chính thức cho các sự kiện đặc 
biệt, không bao gồm thiết bị âm thanh và hình ảnh; cung cấp các tiện nghi hội nghị 
(phòng, phòng ở, ghế,bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh) không bao gồm thiết bị 
âm thanh và hình ảnh; cung cấp tiện nghi cho triển lãm (phòng, phòng ở, ghế,bàn, khăn 
trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh) không bao gồm thiết bị âm thanh và hình ảnh; cung cấp 
thông tin liên quan tới chỗ ở tạm thời và nhà hàng ăn uống qua mạng internet; dịch vụ đại 
lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ trước chỗ ở tạm thời, nhà hàng ăn uống và bữa ăn; dịch vụ 
cung cấp các tiện nghi cho hội nghị và hội thảo nhằm mục đích kinh doanh, cụ thể cung 
cấp phòng họp, đồ đạc, và phòng khiêu vũ. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-21569 (220) 13.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.3; 3.7.19; 8.7.11 
(591) Xanh tím, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phạm Tôn   (VN) 
5/4 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm gia cầm; thịt gia súc- gia cầm, đã chế biến. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông-thủy sản; bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn 
thực phẩm; mua bán phế liệu; mua bán phụ tùng xe ô tô, mua bán hàng trang trí nội thất, 
hàng kim khí điện máy bao gồm: mua bán ô tô, xe máy, xe đạp, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, 
máy hút bụi, máy tính xách tay, điện thoại di động, điều hoà, lò vi sóng, quạt điện.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, sửa chữa nhà, san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 39: Vận tải đường bộ, đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  

 
Nhóm 40: Giết mổ gia súc, gia cầm. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện).  
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(210) 4-2011-21630 (220) 13.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH công nghệ SHV  

(VN) 
Lô 8 - CN 18, KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất phụ gia làm ẩm dùng cho máy in 
 

Nhóm 03: Sữa rửa bản in; dung dịch rửa lô máy in. 
 

Nhóm 35: Mua bán, giới thiệu, xuất nhập khẩu: máy in, máy sao chụp tài liệu, chất phụ 
gia làm ẩm dùng cho máy in, sữa rửa bản in, dung dịch rửa lô dùng cho máy in.  

 
 

(210) 4-2011-21631 (220) 13.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.13 
(731) Công ty TNHH công nghệ SHV  

(VN) 
Lô 8 - CN 18, KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất phụ gia làm ẩm dùng cho máy in 
 

Nhóm 03: Sữa rửa bản in; dung dịch rửa lô dùng cho máy in.  
 
 

(210) 4-2011-21632 (220) 13.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ SHV  

(VN) 
Lô 8 - CN 18, KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất phụ gia làm ẩm dùng cho máy in. 
 

Nhóm 03: Sữa rửa bản in; dung dịch rửa lô dùng cho máy in.  
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(210) 4-2011-21633 (220) 13.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ SHV  
(VN) 
Lô 8 - CN 18, KCN Khai Quang, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất phụ gia làm ẩm dùng cho máy in 
 

Nhóm 03: Sữa rửa bản in; dung dịch rửa lô dùng cho máy in.  
 
 

(210) 4-2011-21789 (220) 14.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.9.1; 24.13.1 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Vĩnh 

Nam   (VN) 
25-27-28 Trần Nguyên Hản, phường 13, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Vòng găng động cơ xe gắn máy, ô tô, máy nổ các loại.  

 
 

(210) 4-2011-21949 (220) 18.10.2011 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sách 
MCBOOKS  (VN) 
Số 26, ngõ 245 phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách giấy và các sản phẩm từ giấy; các ấn phẩm báo chí và các xuất bản định 

kỳ. 
 

Nhóm 35: Mua bán sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh, ảnh, đĩa CD và các xuất bản phẩm 
được phép lưu hành, bìa, giấy kẻ, vở in, vở học sinh, sổ tay và các loại văn phòng phẩm, 
máy móc, thiết bị ngành giáo dục, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, gạo, máy tính, phần mềm 
máy vi tính, phần cứng máy tính; thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trên Internet các 
loại sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh, giấy kẻ, sổ tay và các loại văn phòng phẩm, máy 
móc (máy hút bụi, máy chà sàn, các thiết bị máy gia dụng (nồi cơm điện, tủ lạnh, máy 
giặt), máy giặt thảm, máy phun áp lực), đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, máy tính, phần mềm 
máy tính; quảng cáo; môi giới và xúc tiến thương mại; xuất nhập khẩu sách, báo, tạp chí, 
bản đồ, tranh ảnh, đĩa CD, vở in, vở học sinh, sổ tay và các loại văn phòng phẩm. 
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(210) 4-2011-22041 (220) 18.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) IMATION CORP.   (US) 

One Imation Way, OAKDALE, MN 
55128, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính và thiết bị lưu trữ dữ liệu máy tính, cụ thể là, hệ thông lưu 

trữ dữ liệu, bộ nhớ kèm theo mạng máy tính, thư viện hộp băng từ, thư viện lưu trữ tự 
động hoặc hộp ổ đĩa máy tính trống; và phần mềm máy tính để lưu trữ thông tin, thu hồi 
dữ liệu và truyền tin trong mạng máy tính; phần mềm nén dữ liệu.  

 
 

(210) 4-2011-22060 (220) 18.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) LG ELECTRONICS, INC.   (KR) 

20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 

Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy tạo i-ôn dùng để xử lý không khí, tủ lạnh chạy điện, tủ lạnh dùng cho kim 

chi, lò dùng sóng ánh sáng (thiết bị bếp), tủ lạnh đựng rượu dùng cho gia đình, lò nướng 
chạy điện, tủ làm đá chạy điện, máy sấy đồ đã giặt chạy điện, hệ thống bếp gaz (thiết bị 
bếp), lò vi sóng (thiết bị bếp), bếp gaz, hệ thống bếp điện dùng trong gia đình, máy lọc 
không khí, máy điều hòa không khí, máy sưởi bằng khí nóng, máy làm ẩm không khí, 
máy chống ẩm không khí dùng trong gia đình, lò nướng chạy gaz, máy khử trùng đĩa 
dùng trong gia đình, máy lọc nước dùng trong gia đình, máy lọc nước chạy điện dùng 
trong gia đình, máy lọc nước dùng trong gia đình (không chạy bằng điện), máy lọc nước, 
thiết bị lọc nước, màng lọc dùng cho xử lí nước, máy khử muối trong nước biển, thiết bị 
lọc nước bằng màng, thiết bị lọc nước bằng màng không dùng điện, dùng trong gia đình, 
thiết bị lọc nước bằng màng dùng trong công nghiệp, màng lọc dùng cho thiết bị lọc nước, 
thiết bị lọc nước dùng màng lọc, máy lọc nước dùng màn lọc, màng lọc dùng trong xử lí 
nước, thiết bị màng lọc dùng trong xử lí nước, thiết bị lọc dùng cho nước thải, thiết bị lọc 
dùng cho nước nhiễm bẩn, thiết bị lọc nước thải, màng lọc dùng cho nước thải, lò sưởi 
chạy bằng điện mặt trời, máy đun nước chạy bằng điện mặt trời, đèn đường, đèn bảo vệ 
dùng trong đường hầm, đèn diệt côn trùng dùng làm sạch không khí, đèn nê-ôn, đèn lồng, 
đèn chạy bằng điện phát đi-na-mô, đèn có ống phóng điện và chi tiết của nó, đèn nóng 
sáng, chi tiết của đèn nóng sáng, đèn chiếu tia tử ngoại (loại không dùng cho mục đích y 
tế), đèn diệt trùng, đèn treo nhiều ngọn, đèn có bề mặt nước, đèn đồng, đèn cho bể cá 
cảnh, đèn rọi , đèn pha, đèn hồ quang, đèn an toàn, đèn lặn, đèn trang trí, đèn hồng ngoại, 
đèn dạng đuốc để chiếu sáng, đèn đánh cá, đèn trần, đèn để trang trí lễ hội, đèn điện để 
trang trí cây thông Giáng sinh, đèn chiếu sáng thông thường, đèn pha rọi, đèn chiếu ánh 
sáng mặt trời nhân tạo, đèn rọi đèn pha loại lớn, đèn huỳnh quang, đèn pin, đèn dùng cho 
xe máy, đèn ô-tô, đèn xi nhan của ô-tô, phụ kiện chống lóa mắt của đèn ôtô, phụ kiện của 
đèn, thiết bị rã đá dùng cho ô-tô, máy điều hòa dùng cho ô-tô, đèn pha ô-tô, thiết bị thông 
gió (điều hòa không khí) dùng cho ô-tô và phụ tùng của nó, lò sưởi dùng cho ô-tô, ống 
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chia dẫn dùng cho thiết bị làm lạnh không khí, ống chia dẫn dùng cho thiết bị điều hòa 
không khí, vòi ống dẻo dùng cho thiết bị làm lạnh không khí, vòi ống dẻo dùng cho thiết 
bị điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2011-22087 (220) 19.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Đông Dương Lạng Sơn  (VN) 
Số 306, khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; chất làm đặc sơn; chất pha loãng sơn; phất làm khô dùng 

cho sơn (tác nhân làm khô); sơn amiăng.  
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu làm cốt thép cho bê tông; phụ kiện 
bằng kim loại cho xây dựng; tấm lợp mái bằng kim loại; ống bằng kim loại; bồn chứa 
bằng kim loại.  

 
Nhóm 16: Giấy, giấy vệ sinh.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; các sản phẩm đất nung, dùng trong xây dựng; 
kính xây dựng; đá để xây dựng; gỗ xây dựng; ống cứng dẫn nước không bằng kim loại; 
tấm lợp mái không bằng kim loại. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ rửa nồi bằng kim loạị; miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; nồi nấu không 
dùng điện; chảo rán không dùng điện; bộ bát đĩa; thìa trộn (dụng cụ nhà bếp). 

 
Nhóm 24: Vải bông; khăn mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải bằng xe điện; vận tải bằng taxi. 

 
 

(210) 4-2011-22243 (220) 20.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 26.1.2; A5.3.13 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, đỏ, trắng, 

cam, xanh cốm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Tín Phát  (VN) 
Đội 4, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu máy lọc nước tinh khiết. 
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(210) 4-2011-22261 (220) 20.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.5.2; 26.11.3; 26.1.2; 25.7.20 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, xanh dương 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí   (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-22294 (220) 21.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bến Thành - RSC  
(VN) 
17 - 19 - 21 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng (ăn uống). 

 
 

(210) 4-2011-22295 (220) 21.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bến Thành - RSC  
(VN) 
17 - 19 - 21 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng (ăn uống). 

 
 

(210) 4-2011-22308 (220) 21.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) NISHIMATSUYA CHAIN CO., LTD.  

(JP) 
266-1, Sho, Shikito-cho, Himeji-shi, 
Hyogo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ đồ của phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, trẻ 
em; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ quần áo, thời trang của nam và nữ; dịch vụ bán buôn 
và dịch vụ bán lẻ các mặt hàng thời trang, thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng bao gồm máy 
làm mát không khí, kem dưỡng môi, mỹ phẩm và vật dụng trong phòng tắm, chất làm 
mềm vải sử dụng để giặt quần áo, hộp đựng đồ mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội, chế phẩm 
đánh răng, dầu xả, nước thơm, kem (mỹ phẩm), gạc bông, chế phẩm kem chống nắng, chế 
phẩm tẩy giặt, chế phẩm đánh răng dạng viên có chứa xylitol, chế phẩm đánh răng dạng 
tấm, bông giặt, thuốc trừ sâu, thuốc chống côn trùng, chất khử trùng, thuốc phòng bệnh về 
răng, thuốc diệt nấm, mặt nạ vệ sinh, gạc băng, bông thấm, băng dính, chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân), bột, nước tắm, kính râm, khung ảnh kỹ thuật số, dây đeo điện 
thoại di động có gắn hình ảnh, nhiệt kế lâm sàng, gối túi nước đá cho mục đích y tế, ống 
hút cho mục đích y tế, túi băng y tế, dụng cụ lấy ráy tai, tấm có phủ chất kết dính (gel) 
mềm để làm mát dùng cho các vùng da bị ảnh hưởng, túi sưởi ấm hoặc làm mát có chứa 
chất hoá học sẵn sàng phản ứng khi có yêu cầu, thiết bị và dụng cụ nấu ăn, xe đạp, dây 
đai an toàn dùng cho cho ô tô, gương chiếu hậu, dây đeo chìa khoá có gắn bức ảnh, giấy 
ăn, văn phòng phẩm và tài liệu học tập, sổ ghi nhớ bỏ túi, thẻ ghi tin nhắn, giấy vệ sinh, 
khăn tay hợp vệ sinh, khăn giấy, khăn tay giấy, khăn mùi soa bằng giấy, miếng dán trang 
trí, album, chân đế đỡ ảnh, sách, miếng dán (văn phòng phẩm), túi đựng máy tính xách 
tay, hộp đựng máy tính xách tay, hộp quà tặng bằng bìa cứng hoặc giấy, túi xách dùng 
trên bãi biển, ví, túi, túi xách, ô dù, kệ giày, ống hút, quạt máy dùng cho cá nhân (không 
dùng điện), giường, đồ gỗ, móc màn, thang gập và thang dài (không làm bằng kim loại), 
ghế cao khi lấy đồ, rèm cửa, gối, đệm, ghế, bảng, hộp lưu trữ, đệm cổ, tay nắm cửa, miếng 
bịt góc bàn dùng cho đồ nội thất, khung bảo vệ bình nước nóng, đồ dùng cho lễ hội năm 
mới, đồ dùng cho lễ hội, bộ đồ ăn, vải trải sàn, đũa, bình uống nước dùng khi du lịch, bùa 
hộ mệnh của Nhật (Omamori), miếng bông đánh phấn bột, mút tắm, chậu rửa mặt, hộp 
đựng thực phẩm làm bằng giấy, dụng cụ rửa và dụng cụ làm sạch, hộp đựng cơm trưa, bùa 
may mắn (Hamaya), thiết bị lọc, chày gỗ phong cách Nhật Bản (Surikogi), súng cối đất 
nung của Nhật (Suribachi), hộp đựng đũa, xô, ghế trong phòng tắm, thùng trong phòng 
tắm, thùng, móc quần áo, lược, bàn chải đánh răng, hộp đựng bàn chải đánh răng, bàn 
chải tóc, túi đẳng nhiệt dùng trên bàn ăn, bọt biển sử dụng trong bồn tắm, hộp giữ lạnh, 
dụng cụ nấu ăn không dùng điện, lưới chống muỗi, rèm cửa, gối, giường tấm, chăn màn, 
miếng lót bồn cầu làm từ vải dệt, nhãn mác bằng vải, chăn (mÒn), vỏ chăn, khăn trải 
giường, vật dụng cá nhân làm từ vải sợi dệt (không phải đồ mặc), khăn tắm, khăn tay, 
khăn vuông quàng cổ, gói nhiễu đen, vải bọc quà, chăn nỉ, miếng lót bồn cầu, chăn có 
khoá kéo, găng tay để rửa và lau chùi, vải không thấm nước, khăn trải giường thấm nước, 
nón, mũ, nón đan, mũ rơm, thắt lưng cho quần áo, móc treo để giữ thắt lưng, giày dép bao 
gồm giày thể thao, dép, guốc gỗ, dép phong cách Nhật Bản (Zori), thiết bị bơi lội, phụ 
kiện dùng cho tóc, tấm bạt cắm trại, đồ chơi, phao bơi (ruột phao), thiết bị thể thao, vợt 
bắt côn trùng, đồ dùng trang trí giáng sinh, bánh kẹo, bán tất cả các mặt hàng trên cùng 
nhau (cửa hàng bán các mặt hàng đa dạng).  

 
 

(210) 4-2011-22309 (220) 21.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.22; A5.5.20 
(731) NISHIMATSUYA CHAIN CO., LTD.  

(JP) 
266-1, Sho, Shikito-cho, Himeji-shi, 
Hyogo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo cho trẻ sơ sinh; quần áo cho trẻ em; quần áo cho phụ nữ mang thai; 
quần áo cho nam giới; quần áo cho phụ nữ; áo kimônô cho trẻ sơ sinh và trẻ em; áo 
kimônô cho nam giới; áo kimônô cho phụ nữ; quần áo lót cho trẻ sơ sinh; quần áo lót cho 
trẻ em; quần áo lót cho phụ nữ mang thai; quần áo lót cho nam giới; quần áo lót cho phụ 
nữ; tạp dề; tất ngắn; tất ngón; bộ quần áo ngủ (pijama); găng tay (trang phục); khăn quàng 
cổ; khăn quàng; ca vát; khăn rằn; mũ có vành; mũ lưỡi trai; vành của mũ lưỡi trai; mũ lưới 
trai dáng thể thao; dải khăn buộc áo kimônô; áo mưa; thắt lưng dùng cho trang phục; dây 
nịt móc bít tất; giầy bao gồm cả giầy thể thao; dép xăng đan; guốc làm bằng gỗ; dép xăng 
đan kiểu Nhật Bản (zori); mũ đội đi bơi (đồ thời trang); quần áo bơi; quần áo bơi liền 
mảnh cho học sinh; bộ quần áo mặc khi trượt tuyết; địu trẻ em; tất dày giữ ấm chân; áo 
choàng không tay; áo khoác không tay.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ đồ của phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, trẻ 
em; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ quần áo, thời trang của nam và nữ; dịch vụ bán buôn 
và dịch vụ bán lẻ các mặt hàng thời trang, thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng bao gồm máy 
làm mát không khí, kem dưỡng môi, mỹ phẩm và vật dụng trong phòng tắm, chất làm 
mềm vải sử dụng để giặt quần áo, hộp đựng đồ mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội, chế phẩm 
đánh răng, dầu xả, nước thơm, kem (mỹ phẩm), gạc bông, chế phẩm kem chống nắng, chế 
phẩm tẩy giặt, chế phẩm đánh răng dạng viên có chứa xylitol, chế phẩm đánh răng dạng 
tấm, bông giặt, thuốc trừ sâu, thuốc chống côn trùng, chất khử trùng, thuốc phòng bệnh về 
răng, thuốc diệt nấm, mặt nạ vệ sinh, gạc băng, bông thấm, băng dính, chất khử mùi 
(không dùng cho cá nhân), bột, nước tắm, kính râm, khung ảnh kỹ thuật số, dây đeo điện 
thoại di động có gắn hình ảnh, nhiệt kế lâm sàng, gối túi nước đá cho mục đích y tế, ống 
hút cho mục đích y tế, túi băng y tế, dụng cụ lấy ráy tai, tấm có phủ chất kết dính (gel) 
mềm để làm mát dùng cho các vùng da bị ảnh hưởng, túi sưởi ấm hoặc làm mát có chứa 
chất hoá học sẵn sàng phản ứng khi có yêu cầu, thiết bị và dụng cụ nấu ăn, xe đạp, dây 
đai an toàn dùng cho cho ô tô, gương chiếu hậu, dây đeo chìa khoá có gắn bức ảnh, giấy 
ăn, văn phòng phẩm và tài liệu học tập, sổ ghi nhớ bỏ túi, thẻ ghi tin nhắn, giấy vệ sinh, 
khăn tay hợp vệ sinh, khăn giấy, khăn tay giấy, khăn mùi soa bằng giấy, miếng dán trang 
trí, album, chân đế đỡ ảnh, sách, miếng dán (văn phòng phẩm), túi đựng máy tính xách 
tay, hộp đựng máy tính xách tay, hộp quà tặng bằng bìa cứng hoặc giấy, túi xách dùng 
trên bãi biển, ví, túi, túi xách, ô dù, kệ giày, ống hút, quạt máy dùng cho cá nhân (không 
dùng điện), giường, đồ gỗ, móc màn, thang gập và thang dài (không làm bằng kim loại), 
ghế cao khi lấy đồ, rèm cửa, gối, đệm, ghế, bảng, hộp lưu trữ, đệm cổ, tay nắm cửa, miếng 
bịt góc bàn dùng cho đồ nội thất, khung bảo vệ bình nước nóng, đồ dùng cho lễ hội năm 
mới, đồ dùng cho lễ hội, bộ đồ ăn, vải trải sàn, đũa, bình uống nước dùng khi du lịch, bùa 
hộ mệnh của Nhật (Omamori), miếng bông đánh phấn bột, mút tắm, chậu rửa mặt, hộp 
đựng thực phẩm làm bằng giấy, dụng cụ rửa và dụng cụ làm sạch, hộp đựng cơm trưa, bùa 
may mắn (Hamaya), thiết bị lọc, chày gỗ phong cách Nhật Bản (Surikogi), súng cối đất 
nung của Nhật (Suribachi), hộp đựng đũa, xô, ghế trong phòng tắm, thùng trong phòng 
tắm, thùng, móc quần áo, lược, bàn chải đánh răng, hộp đựng bàn chải đánh răng, bàn 
chải tóc, túi đẳng nhiệt dùng trên bàn ăn, bọt biển sử dụng trong bồn tắm, hộp giữ lạnh, 
dụng cụ nấu ăn không dùng điện, lưới chống muỗi, rèm cửa, gối, giường tấm, chăn màn, 
miếng lót bồn cầu làm từ vải dệt, nhãn mác bằng vải, chăn (mÒn), vỏ chăn, khăn trải 
giường, vật dụng cá nhân làm từ vải sợi dệt (không phải đồ mặc), khăn tắm, khăn tay, 
khăn vuông quàng cổ, gói nhiễu đen, vải bọc quà, chăn nỉ, miếng lót bồn cầu, chăn có 
khoá kéo, găng tay để rửa và lau chùi, vải không thấm nước, khăn trải giường thấm nước, 
nón, mũ, nón đan, mũ rơm, thắt lưng cho quần áo, móc treo để giữ thắt lưng, giày dép bao 
gồm giày thể thao, dép, guốc gỗ, dép phong cách Nhật Bản (Zori), thiết bị bơi lội, phụ 
kiện dùng cho tóc, tấm bạt cắm trại, đồ chơi, phao bơi (ruột phao), thiết bị thể thao, vợt 
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bắt côn trùng, đồ dùng trang trí giáng sinh, bánh kẹo, bán tất cả các mặt hàng trên cùng 
nhau (cửa hàng bán các mặt hàng đa dạng).  

 
 

(210) 4-2011-22320 (220) 21.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; A25.7.5; 26.3.4 
(731) TOMOE VALVE CO., LTD.   (JP) 

11-11, 3-chome, Shinmachi, Nishi-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và các hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

vật dụng nhỏ làm bằng sắt; ống và ống dẫn bằng kim loại; van (bằng kim loại, không là 
bộ phận của máy móc); van bướm (bằng kim loại, không là bộ phận của máy móc); vòng 
đệm bằng kim loại dùng cho van; thanh/vật liệu bằng kim loại để mở đóng van. 

 
 

(210) 4-2011-22339 (220) 21.10.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 841809 12.05.2011 NZ 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Thiết bị rửa mặt vận hành bằng pin.  

 
 

(210) 4-2011-22405 (220) 24.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
thực phẩm Việt Nam UNIBEN  
(VN) 
17/15C Phan Văn Hớn, phường Tân Sơn 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn, sữa và các sản phẩm sữa, cá đóng hộp, thịt đóng hộp. 
 

Nhóm 30: Mì ăn liền; hạt nêm; phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; miến ăn liền; bột 
canh, cà phê, chè (trà); đường.  

 
Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz, đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây (đồ uống).  
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Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn.  
 
 
 

(210) 4-2011-22432 (220) 24.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.5; 26.4.2; A5.3.13 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật Phương 
Đông   (VN) 
P 814 CT4A X2 Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn; mua bán thiết bị trang trí 

nội thất, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm; bán buôn, bán lẻ hàng lương thực, thực 
phẩm, đồ uống, đồ dệt may, dụng cụ dùng cho bếp nhà bếp; mua bán máy điện thoại, máy 
fax, tổng đài điện thoại PABX có dung lượng nhỏ, các loại đĩa CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW, DVD+R (đĩa trắng); đại lý mua bán ký gửi hàng hoá: hàng may mặc, điện tử, 
điện lạnh. 

 
 
 

(210) 4-2011-22433 (220) 24.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.7.25; 26.4.1; A26.11.12; 26.4.9 
(591) Đỏ bã trầu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử và 
dịch vụ Công Nghiệp  (VN) 
355 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử, hệ thống đo lường, điều khiển, dây chuyền tự động 

hóa, hệ thống giám sát và điều khiển từ xa; mua bán thiết bị, vật tư ngành điện, đồ điện 
gia dụng; mua bán máy móc, thiết bị y tế, dụng cụ y tế, nha khoa; mua bán đồ chơi và 
dụng cụ giải trí (trừ những đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em 
hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa các thiết bị điện tử; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống 
và dây chuyền tự động hóa (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); xây dựng công 
trình dân dụng và kỹ thuật; xây lắp đường dây và trạm biến áp; lắp đặt trang thiết bị và 
hoàn thiện các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 40: Lắp ráp các thiết bị điện tử (cho người khác). 
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(210) 4-2011-22482 (220) 24.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 3.11.10 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại và dịch vụ Hải 
Long  (VN) 
25B tập thể Viện Khoa học Công nghệ 
Xây dựng, đường Trần Cung, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia.  

 
 

(210) 4-2011-22519 (220) 25.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Vàng, nâu, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 
thuật Tam Minh  (VN) 
28/55 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn về môi trường; đại lý bán hàng 

hưởng hoa hồng: thiết bị và dụng cụ đo lường, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, 
các loại máy công cụ dùng cho mọi loại vật liệu, máy móc-thiết bị để sử dụng cho sản 
xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ, máy móc-thiết bị-vật liệu điện, phân 
bón, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); môi giới thương mại; mua bán: thiết bị 
và dụng cụ đo lường, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, các loại máy công cụ 
dùng cho mọi loại vật liệu, máy móc-thiết bị để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương 
mại, hàng hải và dịch vụ, máy móc-thiết bị-vật liệu điện, phân bón, hóa chất (trừ hóa chất 
có tính độc hại mạnh); tư vấn quản lý dự án; tư vấn đấu thầu và các gói thầu; tư vấn gói 
thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành công nghiệp (trừ tái chế phế thải: gia công 
cơ khí, xi mạ điện); lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; giám sát thi công xây dựng 
công trình công nghiệp, dân dụng, lĩnh vực lắp thiết bị công nghiệp, lắp thiết bị công 
trình, xây dựng hoàn thiện; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân 
dụng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp-thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; hoàn 
thiện công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ.  

 
Nhóm 40: Xử lý nước thải, ô nhiễm 
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Nhóm 42: Thẩm tra: báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế kỹ 
thuật; thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình; tư vấn đánh giá tác động của 
môi trường đối với công trình xây dựng (trừ tư vấn tài chính kế toán); thí nghiệm, kiểm 
định, đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng và công trình; tư vấn lập và thẩm tra dự án 
đầu tư; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thị; thiết kế cơ khí công trình công nghiệp hoá chất; tư vấn về môi trường: tư vấn về 
công tác giám sát, đánh giá và phân tích tác động môi trường và các biện pháp xử lý cho 
các nhà máy công nghiệp hoá chất, nhà máy công nghiệp dầu khí, nhà máy chế biến khí 
công nghiệp, nhà máy khí hóa lỏng và các nhà máy công nghiệp khác. 

 
 

(210) 4-2011-22520 (220) 25.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Vàng, nâu, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 
thuật Tam Minh   (VN) 
28/55 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); đại lý bán hàng hưởng 

hoa hồng: thiết bị và dụng cụ đo lường, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, các loại 
máy công cụ dùng cho mọi loại vật liệu, máy móc-thiết bị để sử dụng cho sản xuất công 
nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ, cụ thể là: bộ điều khiển logic khả trình (PLC), 
van, đường ống, thiết bị điều khiển, thiết bị đo áp suất, thiết bị đo nhiệt độ, cân công 
nghiệp, bồn chứa và các thiết bị chuyên dụng khác dùng trong công nghiệp hoá chất và 
dầu khí, máy móc-thiết bị-vật liệu điện, cụ thể là: tổ máy phát điện, máy phát điện, động 
cơ điện, máy biến thế, máy biến tần, máy biến áp, máy hàn điện, dây điện đã hoặc chưa 
bọc lớp cách điện, rơle, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác; môi giới thương mại; 
mua bán thiết bị và dụng cụ đo lường, máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính, các loại 
máy công cụ dùng cho mọi loại vật liệu, máy móc-thiết bị để sử dụng cho sản xuất công 
nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ, cụ thể là: bộ điều khiển logic khả trình (PLC), 
van, đường ống, thiết bị điều khiển, thiết bị đo áp suất, thiết bị đo nhiệt độ, cân công 
nghiệp, bồn chứa và các thiết bị chuyên dụng khác dùng trong công nghiệp hoá chất và 
dầu khí, máy móc-thiết bị-vật liệu điện, cụ thể là: tổ máy phát điện, máy phát điện, động 
cơ điện, máy biến thế, máy biến tần, máy biến áp, máy hàn điện, dây điện đã hoặc chưa 
bọc lớp cách điện, rơle, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác, phân bón, hóa chất (trừ 
hóa chất có tính độc hại mạnh); tư vấn quản lý dự án; tư vấn đấu thầu và các gói thầu; tư 
vấn gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị. 

 
Nhóm 36: Tư vấn lập dự án đầu tư. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, (trừ tái chế phế thải, gia công 
cơ khí, xi mạ điện); lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; giám sát thi công xây dựng 
công trình công nghiệp, dân dụng, lĩnh vực lắp thiết bị công nghiệp, lắp thiết bị công 
trình, xây dựng-hoàn thiện; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân 
dụng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; hoàn 
thiện công trình xây dựng.   
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Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hoá đường bộ.   
 

Nhóm 40: Xử lý nước thải ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải.   
 

Nhóm 42: Thẩm tra: báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình; tư vấn đánh giá tác động của 
môi trường đối với công trình xây dựng (trừ tư vấn tài chính kế loán) thí nghiệm; kiểm 
định; đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng và công trình; tư vấn về môi trường; thẩm tra 
dự án đầu tư; thiết kế xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị; thiết kế cơ khí công trình công nghiệp hóa chất. 

 
 

(210) 4-2011-22526 (220) 25.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đại Đồng Thuận  
(VN) 
155/11 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đậu các loại: đậu xanh, đậu đen; ngô (bắp); gạo; bột sắn; cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán nông sản như: đậu các loại, ngô (bắp), gạo, bột sắn, cà phê, thủy hải 
sản như tôm, cua, cá mực.  

 
 

(210) 4-2011-22542 (220) 25.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A17.2.2; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vàng đạc đá 
quý SJC Đà Nẵng   (VN) 
172 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 14: Hợp kim của những kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); dây xích (đồ nữ 

trang); kim cương, hoa tai; dây vàng; tượng nhỏ bằng kim loại quý; vàng thô hoặc vàng 
dát; thỏi kim loại quý; đồ châu báu; hộp tráp nhỏ (dùng để đựng đồ tư trang); đồ nữ trang; 
chuỗi hạt (đồ trang sức, đeo cổ), đá quý; ngọc trai; cái ghim (đồ trang sức); kim loại quý, 
thô hoặc bán thành phẩm; nhẫn (đồ trang sức); đá bán quý; dây kim loại quý (nữ trang); 
đồ nghệ thuật bằng kim loại quý.   

 
Nhóm 36: Đánh giá đồ trang sức; dịch vụ cầm đồ; cho thuê văn phòng (bất động sản).  
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Nhóm 39: Cất giữ hàng hóa.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại.  
 

Nhóm 41: Đào tạo.    
 
 
 
 

(210) 4-2011-22543 (220) 25.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 
quý SJC Đà Nẵng   (VN) 
172 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng    

 
(511)   Nhóm 14: Hợp kim của những kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); dây xích (đồ nữ 

trang); kim cương, hoa tai; dây vàng; tượng nhỏ bằng kim loại quý; vàng thô hoặc vàng 
dát; thỏi kim loại quý; đồ châu báu; hộp tráp nhỏ (dùng để đựng đồ tư trang); đồ nữ trang; 
chuỗi hạt (đồ trang sức, đeo cổ), đá quý; ngọc trai; cái ghim (đồ trang sức); kim loại quý, 
thô hoặc bán thành phẩm; nhẫn (đồ trang sức); đá bán quý; dây kim loại quý (nữ trang); 
đồ nghệ thuật bằng kim loại quý.   

 
Nhóm 36: Đánh giá đồ trang sức; dịch vụ cầm đồ; cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 39: Cất giữ hàng hóa.  

 
Nhóm 40:  Gia công kim loại.  

 
Nhóm 41: Đào tạo.    

 
 
 
 

(210) 4-2011-22613 (220) 26.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Tuấn Anh  (VN) 
Số nhà 2A/50 Thái Thịnh 2, Yên Lãng, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp nhạc số trên Internet. 
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(210) 4-2011-22633 (220) 26.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 1.15.3 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
chuyển giao công nghệ (CETT 
CO. LTD.)  (VN) 
Số 18 lô 12B, Trung Yên, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán trang thiết bị bưu chính viễn thông, buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu 

tiêu dùng, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa ( hàng điện, điện tử, tin học, máy móc, 
thiết bị dụng cụ y tế, đo lường, thí nghiệm, thiết bị xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, 
hóa chất - trừ các loại hàng hóa nhà nước cấm); buôn bán phần mềm tin học và phần mềm 
ứng dụng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì các sản phẩm điện, điện tử, tin 
học, tự động hóa, đo lường, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất công, nông nghiệp và xây 
dựng.  

 
Nhóm 39: Lữ hành nội địa, quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành khách và hướng dẫn du lịch.  

 
Nhóm 42: Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, tin học, tự động 
hóa, đo lường công nghiệp, nông nghiệp; thiết kế và phát triển phần mềm tin học và phần 
mềm ứng dụng; dịch vụ khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, đo vẽ các loại bản 
đồ.  

 
 

(210) 4-2011-22661 (220) 26.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.8; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ tài 
chính đầu tư Long Thành  
(VN) 
25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp, 

cụ thể là dịch vụ thư ký; hoạt động trụ sở văn phòng, cụ thể là hoạt động hỗ trợ quản lý 
kinh doanh, đánh giá kinh doanh; quản lý dự án đầu tư. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ cầm đồ; môi 
giới, cụ thể là môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; đại lý thu đổi ngoại tệ; 
lập dự án đầu tư. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng. 
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Nhóm 39: Điều hành các chuyến du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cụ  thể là: dịch vụ cho thuê phòng ở khách sạn, cho 
thuê chỗ ở tạm thời, nhà nghỉ, dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-22663 (220) 26.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Huy Hào  

(VN) 
328 đại lộ Bình Dương, xã Hưng Định, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ dùng gia đình bằng gốm 

và sứ, đồ dùng gia đình bằng thủy tinh, máy thu hình (tivi), máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, 
nồi cơm điện, bàn là điện, đèn, bộ đèn, mô tô, xe gắn máy, ô tô.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống cho khách hàng dùng tại chỗ do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2011-22664 (220) 26.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH công thương 

nghiệp Minh Hưng   (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng 

tư vấn người tiêu dùng); hãng thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho 
người khác; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch vụ cung cấp 
thông tin thư mục trực tuyến về các sản phẩm thiết yếu, về rao vặt; dịch vụ bán lẻ trong 
cửa hàng và bán lẻ trực tuyến với hàng hóa là máy tính, máy tính bỏ túi, nhật ký điện tử, 
thiết bị báo động, bộ khuếch đại âm thanh, loa, thiết bị giải trí thích hợp với việc sử dụng 
màn chiếu ngoài và màn hình, đĩa máy tính, máy quay vi deo xách tay có kèm theo bộ 
phần ghi hình, máy quay phim, máy ảnh (chụp ảnh), máy đọc đĩa compắc, đĩa compắc 
(nghe nhìn), máy tính xách tay, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, máy in để dùng 
với máy tính, bút điện tử (thiết bị hiển thị), thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, màn hình 
chiếu, thiết bị ghi âm thanh, điện thoại bàn, điện thoại di động, thiết bị thu hình, máy 
nghe nhạc, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, tủ nước nóng lạnh, chai lọ, 
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bát (bát to), đĩa, tách, chén, cốc để uống, đũa, khuôn dùng cho nhà bếp, bộ nồi nấu không 
dùng điện, chảo để rán, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, thùng rác, đồ bằng đất nung, để 
chứa đựng, đồ sứ để chứa đựng, chậu hoa, khăn lau đồ đạc, thùng chứa cách nhiệt, thùng 
chứa đá lạnh, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy 
tinh, tượng nhỏ bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh, khăn tắm (trừ quần áo), chăn, đồ 
bằng vải dùng cho giường, màn chống muỗi, rèm cửa dạng lưới, thảm thêu (treo tường) 
không bằng vải, tấm thảm, tấm phủ sàn, thảm chùi chân ở cửa, cái võng, thực phẩm, đồ 
uống. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là: cung cấp các công cụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ tạo chỉ mục về thông tin, các địa chỉ trên mạng và các nguồn 
thông tin khác có sẵn trên mạng máy tính; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người 
khác.  
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(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Tổng công ty Tín Nghĩa   (VN) 

Số 96 đường Hà Huy Giáp, phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm chịu lửa; chế phẩm đốt (phụ gia 

hóa học dùng cho nhiên liệu động cơ); chất làm mát cho động cơ xe cộ; chất phụ gia hóa 
học dùng cho động cơ đốt trong.   

 
Nhóm 02: Vật liệu chịu lửa cụ thể: sơn chịu lửa, sơn chống rỉ, vôi quét tường, sơn, véc ni.  

 
Nhóm 04: Than củi (nhiên liệu); than cốc; than đá; dầu than đá; dầu nhờn, dầu công 
nghiệp; dầu nhiên liệu; dầu diezen; dầu hỏa; dầu mazut; dầu mỏ (dạng thô hoặc tinh chế); 
dầu hoa hướng dương dùng trong công nghiệp; dầu gazoin, khí dầu; khí hóa lỏng; xăng, 
mỡ để bôi trơn dùng trong công nghiệp; mỡ (để làm nến); nến (thắp sáng); ga các loại: ga 
nhiên liệu, ga để thắp sáng, ga được làm đông đặc (nhiên liệu); bấc đèn; xylen; xylon; 
parafin; sáp công nghiệp; băng giấy dùng để châm lửa; chất đốt lấy từ dầu thô; khí dầu 
mỏ, khí than nung (do lò nung than tạo ra để làm khí đốt).   

 
Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt 
động vật có hại, sữa bột cho trẻ em.   

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại cụ thể là: tấm kim loại dùng cho xây đựng, 
ống bằng kim loại, thép, thép thô hoặc bán gia công, thép lá, ống thép, đai thép, tấm thép, 
cốt thép; tấm panen xây dựng bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; hợp kim sắt crôm; sắt, tấm sắt, lá sắt, sắt thô, sắt bán thành phẩm, dây sắt; vòi phun 
bằng kim loại; rầm (nhà) bằng kim loại; đầu nối bằng kim loại dùng cho ống; chìa khóa; 
vòng đeo chìa khóa bằng kim loại (không bằng kim loại quý); cán dao bằng kim loại; nút 
bấm và tay nắm bằng kim loại; thang bằng kim loại; chì, chì thô, chì bán thành phẩm, đai 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
530 

bằng kim loại để chuyển hàng nặng; khóa bằng kim loại dùng cho túi xách; khóa bằng 
kim loại dùng cho xe cộ; nắp cống bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy 
bằng kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng, dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình 
ga bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); ống dẫn 
bằng kim loại dùng để dẫn ga; đai bằng thép dùng cho ống dẫn ga; bồn chứa xăng dầu 
trên xe ô tô bằng kim loại; que kim loại dung để hàn vảy; vật liệu xây dựng bằng đồng; bộ 
đồ bằng sắt dùng cho giường (mục đích trang trí); khung cột sắt dựng trong xây dựng; bộ 
đồ bằng kim loại dùng để trang trí cho đồ đạc trong nhà, đồ gỗ,cửa sổ; máng nước mưa 
bằng kim loại dưới mái nhà; khóa (xích) tay bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; mành 
bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; vật kỷ niệm bằng kim loại; bến nổi (để neo tàu 
thuyền, bằng kim loại); hàng rào cọc bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; 
van ống dẫn nước bằng kim loại.   

 
Nhóm 07: Máy cày; máy tuốt quả; máy xay lúa; máy đập chạy điện; máy cắt; máy 
nghiền; máy phát điện; vòng bi cho ổ trục; giá đỡ ổ trục cho máy móc; thiết bị áp lực để 
hút bia hơi; đai truyền cho bang tải; xe ủi đất; bộ chế hòa khí; bơm ly tâm; máy trộn bê 
tông; máy xén cỏ; máy khâu (máy may).   

 
Nhóm 09: Bơm phân phối nhiên liệu (bơm điện tử) dùng cho trạm phục vụ ô tô (trạm sửa 
chữa), bơm xăng dầu (bơm điện tử) dùng cho trạm phục vụ ô tô (trạm sửa chữa).    

 
Nhóm 12: Xe ô tô tải, xe ô tô, du thuyền (một loại thuyền, tàu nhỏ chuyên dùng để đi du 
lịch).   

 
Nhóm 17: Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp. 

 
Nhóm 18:  Đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà: túi xách tay bằng da; tấm phủ 
đồ đạc bằng da.   

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: cát; sỏi; vữa; atfan (nhựa đường); xà (rầm) 
không bằng kim loại, đất làm gạch; các tông dùng trong xây dựng (đã thấm nhựa đường); 
sườn (khung) nhà không bằng kim loại, kính xây dựng; tấm panen xây dựng không bằng 
kim loại; giấy xây dựng; trần (nhà) không bằng kim loại; chụp ống khói không bằng kim 
loại, ống khói (không bằng kim loại); bê tông; thạch cao, cọc không bằng kim loại; đất 
sét; tấm lợp mái không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại, cửa không bằng 
kim loại: cửa nhựa, cửa nhựa lõi thép (thành phần chính là nhựa); cầu thang không bằng 
kim loại; bậc cầu thang không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại chịu 
lửa cụ thể là: tấm phủ xi măng chịu lửa.   

 
Nhóm 21: Đồ gốm, sứ dùng để chứa đựng trong gia đình: chậu, lọ, bình; dụng cụ cho gia 
đình: bát, chảo, lọ, ấm trà, tăm; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, sành và thủy tinh.   

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 30: Tinh bột; Sản phẩm từ tinh bột như bột sắn; bột nở; bột ngũ cốc; bánh ngọt; 
thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở ngũ cốc).   

 
Nhóm 31: Lúa. 

 
Nhóm 32: Bia, hèm bia. 
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Nhóm 33: Rượu (gạo); nước uống tăng lực chứa cồn (không có mục đích y tế); đồ uống 
trên cơ sở cà phê chứa cồn; rượu vang; rượu vodka; rượu rum.   

 
Nhóm 34: Thuốc lá: thuốc lá sợi, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu 
hút thuốc lá không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá; dụng cụ để châm lửa: bật lửa 
dùng để hút thuốc lá không làm bằng kim loại quý, diêm; cái làm sạch tẩu thuốc lá; gạt 
tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc không làm bằng kim loại quý; dao cắt xì gà.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ gỗ nội thất, hàng mộc tinh chế: bàn, ghế, giường, 
tủ, rương, kệ gỗ, giá gỗ, mua bán xuất nhập khẩu động vật sống (ngoại trừ các loại động 
vật sống nhà nước cấm buôn bán), thiết bị lắp đặt trong xây dựng, vật tư, các thiết bị phục 
vụ sản xuất và xây dựng, nguyên liệu, thức ăn cho gia súc cây trồng, con giống, gia súc, 
đồ ngũ kim, sơn, kính, đồ điện gia dụng, đèn và bộ phận của đèn điện, mua bán xuất nhập 
khẩu các sản phẩm chế biến từ cao su như đệm, dây buộc, săm lốp, mua bán xuất nhập 
khẩu phân bón, hàng tái xuất và tạm xuất tái nhập, ô tô, bộ phận phụ trợ ô tô; xuất nhập 
khẩu vật dụng gia đình: bàn, ghế, giường, tủ, gương, kệ, nồi, ấm, chén, xuất nhập khẩu 
các mặt hàng tiêu dùng khác như: bát, đĩa, xong, chảo, phích nước, chổi; mua bán phụ 
kiện: khuy áo quần, séc áo quần, cúc quần áo, chỉ, len, xà (rầm) không bằng kim loại, đất 
làm gạch, các tông (thấm nhựa đường) dùng trong xây dựng, sườn (khung) nhà không 
bằng kim loại, tấm panen xây dựng không bằng kim loại, giấy xây dựng, cửa sổ hai cánh 
không bằng kim loại, gỗ ván thùng, trần (nhà) không bằng kim loại, chụp ống khói không 
bằng kim loại, ống khói (không bằng kim loại), đá xỉ, bê tông, sắt,  thép, nhôm, kim loại 
chống ma sát, dây thép gai, cọc sắt, chuông, đinh, khung cửa bằng kim loại, cửa bằng klm 
loại, đá lát sàn, không bằng kim loại, thạch cao, máy cày, bơm cao áp, gas, đồ đội đầu đồ 
đi chân, hàng dệt kim, nhiên liệu động cơ như dầu diezen, bán buôn thuốc lá, thuốc lào, 
hàng ngũ kim; dịch vụ giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn (camera, radio), 
thiết bị và linh kiện điện tử: cáp quang, dây mạng, rượu, bia, bếp ga, phụ kiện bếp ga: van 
ga, bát chia lửa, hàng giày dép, hàng da và giả da, hàng lưu niệm, kính mắt, mì ăn liền, 
ngô, sắn, tinh bột; tuyển dụng nhân sự và sắp xếp việc làm bao gồm văn phòng tuyển 
dụng lao động; dịch vụ môi giới việc làm; tư vấn quản lý dự án; dịch vụ quản lý quá trình 
đặt hàng; quản lý kinh doanh; dịch vụ đấu giá: đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử 
dụng đất; quản lý giao dịch văn phòng; quản lý hoạt động văn phòng; quản lý thương mại 
về việc lixăng sản phẩm và dịch vụ của người khác.   

 
Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý toà nhà (bất động sản); 
hãng bất động sản.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình bưu chính viễn thông, giao thông đường bộ, đường sắt; 
san lấp mặt bằng, hoàn thiện công trình; tư vấn giám sát công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông (đường bộ); lắp đặt thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật; phá dỡ các 
công trình xây dựng; thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, lò sưởi, điều 
hòa không khí; khai thác nước ngầm, nước khoáng.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực phát thanh, truyền hình và các phương 
tiện thông tin đại chúng.    

 
Nhóm 39: Vận chuyển và tích trữ rác thải; kinh doanh dịch vụ vận tải: vận tải đa phương 
thức (bao gồm dịch vụ vận chuyển hàng rời, hàng container bằng đường sông và đường 
bộ), vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa bằng đường biển, kinh 
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doanh vận tải biển; cho thuê xe có động cơ gia cố và đóng gói các loại bao bì; dịch vụ 
đóng rút hàng container; dịch vụ kiểm tra hàng hóa trước khi vận chuyển, dịch vụ cung 
ứng tàu biển; dịch vụ lai dắt tàu biển; dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu 
nạn trên biển bao gồm cả dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu (thu gom dầu tràn); môi giới vân 
tải và vận chuyển (hàng hoá bằng cách thuê tàu, máy bay hoặc xe lửa); khai thác điểm 
chuyển tiếp hàng hoá xuất nhập khẩu (cho thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa); dịch vụ về 
du thuyền: đưa đón khách, cho thuê du thuyền; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; dịch vụ vận tải 
khí hoá lỏng: xăng dầu; dịch vụ chiết nạp ga hoá lỏng.   

 
Nhóm 40: Xử lý nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; dịch vụ xử lý rác thải; cắt tạo 
dáng, hoàn thiện đá, chế biến đầu mỏ; dịch vụ gia công hàng nông sản (ngô, khoai, lúa) 
cho người khác; dịch vụ in ấn, mạ điện; mạ vàng.    

 
Nhóm 41: Công viên; khu vui chơi giải trí; tổ chức các trò chơi trên biển (như lướt ván, 
thuyền buồm, mô tô nước, du thuyền); tổ chức các hoạt động thể thao văn hoá: tổ chức thi 
đấu thể thao; trại tập huấn thể thao; cho thuê trang thiết bị thể thao (trừ xe cộ); dịch vụ 
bấm giờ trong cuộc thi đấu thể thao; cho thuê các tiện ích của sân vận động.  

 
Nhóm 42: Khảo sát thiết kế lập dự án công trình bưu chính viễn thông; kiểm tra hàng hóa 
cho người khác đế định giá yêu cầu và sự phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế bao 
gồm cả việc kiểm tra hàng hóa của người khác để đánh giá khả năng tương thích điện tử 
và tính thuận đối với các quy định viễn thông; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thí 
nghiệm kiểm định vật liệu chuyên ngành xây dựng (thử vật liệu); thẩm tra thiết kế; dịch 
vụ phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm tra dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông và hạ tầng kỹ thuật; lập quy hoạch tổng thể, chi tiết các khu công nghiệp, đô 
thị, dân cư và khu vui chơi giải trí, du lịch; tư vấn trong kiến trúc; dịch vụ kiểm định các 
phương tiện đo lượng; thiết kế bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; giám định địa 
chất.   

 
Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới); dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp ăn uống 
lưu động (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở lưu trú ngắn ngày; cho thuê chỗ 
ở tạm thời.    

 
Nhóm 44: Cho thuê máy móc thiết bị nông nghiệp: thiết bị trồng trọt, thiết bị phun tưới tự 
động, máy cày, máy ấp trứng tự động; cho thuê máy móc thiết bị lâm nghiệp: cưa xích, 
máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy tỉa cành, dịch vụ dọn dẹp, trang trí phong cảnh như: chăm 
sóc nền, bảo dưỡng bãi cỏ, cắt tỉa cành, cắt cỏ, nghề làm vườn; dịch vụ làm vườn hoa cây 
cảnh; cho thuê máy đo nồng độ cồn.    

 
Nhóm 45: Dịch vụ an ninh: vệ sỹ, bảo vệ; dịch vụ tư vấn làm thủ tục xin cấp giấy chứng 
nhận đầu tư; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ kiện tụng; dịch vụ tư vấn về an ninh; các 
dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi nguồn khác phục vụ cho các nhu cầu cá nhân 
cụ thể là: cho thuê áo cưới, môi giới hôn nhân, câu lạc bộ hẹn hò, thám tử tư; dịch vụ 
trông giữ trẻ em; dịch vụ hôn lễ; dịch vụ mai táng; dịch vụ tổ chức lễ khánh thành, động 
thổ; dịch vụ tư vấn tình cảm. 
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(210) 4-2011-22668 (220) 26.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh dương 
(731) Tổng công ty Tín Nghĩa  (VN) 

Số 96 đường Hà Huy Giáp, phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm chịu lửa; chế phẩm đốt (phụ gia 

hóa học dùng cho nhiên liệu động cơ); chất làm mát cho động cơ xe cộ; chất phụ gia hóa 
học dùng cho động cơ đốt trong.  

 
Nhóm 02: Vật liệu chịu lửa cụ thể: sơn chịu lửa, sơn chống rỉ, vôi quét tường, sơn, véc ni. 

 
Nhóm 04: Than củi (nhiên liệu); than cốc; than đá; dầu than đá; dầu nhờn, dầu công 
nghiệp; dầu nhiên liệu; dầu diezen; dầu hỏa; dầu mazut; dầu mỏ (dạng thô hoặc tinh chế); 
dầu hoa hướng dương dùng trong công nghiệp; dầu gazoin, khí dầu; khí hóa lỏng; xăng, 
mỡ để bôi trơn dùng trong công nghiệp; mỡ (để làm nến); nến (thắp sáng); ga các loại: ga 
nhiên liệu, ga để thắp sáng, ga được làm đông đặc (nhiên liệu); bấc đèn; xylen; xylon; 
parafin; sáp công nghiệp; băng giấy dùng để châm lửa; chất đốt lấy từ dầu thô; khí dầu 
mỏ, khí than nung (do lò nung than tạo ra để làm khí đốt).  

 
Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt 
động vật có hại, sữa bột cho trẻ em.  

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại cụ thể là: tấm kim loại dùng cho xây đựng, 
ống bằng kim loại, thép, thép thô hoặc bán gia công, thép lá, ống thép, đai thép, tấm thép, 
cốt thép; tấm panen xây dựng bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; hợp kim sắt crôm; sắt, tấm sắt, lá sắt, sắt thô, sắt bán thành phẩm, dây sắt; vòi phun 
bằng kim loại; rầm (nhà) bằng kim loại; đầu nối bằng kim loại dùng cho ống; chìa khóa; 
vòng đeo chìa khóa bằng kim loại (không bằng kim loại quý); cán dao bằng kim loại; nút 
bấm và tay nắm bằng kim loại; thang bằng kim loại; chì, chì thô, chì bán thanh phẩm, đai 
bằng kim loại để chuyển hàng nặng; khóa bằng kim loại dùng cho túi xách; khóa bằng 
kim loại dùng cho xe cộ; nắp cống bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy 
bằng kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng, dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình 
ga bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); ống dẫn 
bằng kim loại dùng để dẫn ga; đai bằng thép dùng cho ống dẫn ga; bồn chứa xăng dầu 
trên xe ô tô bằng kim loại; que kim loại dung để hàn vảy; vật liệu xây dựng bằng đồng; bộ 
đồ bằng sắt dùng cho giường (mục đích trang trí); khung cột sắt dựng trong xây dựng; bộ 
đồ bằng kim loại dùng để trang trí cho đồ đạc trong nhà, đồ gỗ,cửa sổ; máng nước mưa 
bằng kim loại dưới mái nhà; khóa (xích) tay bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; mành 
bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; vật kỷ niệm bằng kim loại; bến nổi (để neo tàu 
thuyền, bằng kim loại); hàng rào cọc bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; 
van ống dẫn nước bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy cày; máy tuốt quả; máy xay lúa; máy đập chạy điện; máy cắt; máy 
nghiền; máy phát điện; vòng bi cho ổ trục; giá đỡ ổ trục cho máy móc; thiết bị áp lực để 
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hút bia hơi; đai truyền cho bang tải; xe ủi đất; bộ chế hòa khí; bơm ly tâm; máy trộn bê 
tông; máy xén cỏ; máy khâu (máy may).  

 
Nhóm 09: Bơm phân phối nhiên liệu (bơm điện tử) dùng cho trạm phục vụ ô tô (trạm sửa 
chữa), bơm xăng dầu (bơm điện tử) dùng cho trạm phục vụ ô tô (trạm sửa chữa).  

 
Nhóm 12: Xe ô tô tải, xe ô tô, du thuyền (một loại thuyền, tàu nhỏ chuyên dùng để đi du 
lịch).  

 
Nhóm 17: Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp. 

 
Nhóm 18: Đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà: túi xách tay bằng da; tấm phủ 
đồ đạc bằng da. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: cát; sỏi; vữa; atfan (nhựa đường); xà (rầm) 
không bằng kim loại, đất làm gạch; các tông dùng trong xây dựng (đã thấm nhựa đường); 
sườn (khung) nhà không bằng kim loại, kính xây dựng; tấm panen xây dựng không bằng 
kim loại; giấy xây dựng; trần (nhà) không bằng kim loại; chụp ống khói không bằng kim 
loại, ống khói (không bằng kim loại); bê tông; thạch cao, cọc không bằng kim loại; đất 
sét; tấm lợp mái không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại, cửa không bằng 
kim loại: cửa nhựa, cửa nhựa lõi thép (thành phần chính là nhựa); cầu thang không bằng 
kim loại; bậc cầu thang không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại chịu 
lửa cụ thể là: tấm phủ xi măng chịu lửa.  

 
Nhóm 21: Đồ gốm, sứ dùng để chứa đựng trong gia đình: chậu, lọ, bình; dụng cụ cho gia 
đình: bát, chảo, lọ, ấm trà, tăm; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, sành và thủy tinh.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giấy dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 30: Tinh bột; Sản phẩm từ tinh bột như bột sắn; bột nở; bột ngũ cốc; bánh ngọt; 
thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở ngũ cốc).  

 
Nhóm 31: Lúa. 

 
Nhóm 32: Bia, hèm bia. 

 
Nhóm 33: Rượu (gạo); nước uống tăng lực chứa cồn (không có mục đích y tế); đồ uống 
trên cơ sở cà phê chứa cồn; rượu vang; rượu vodka; rượu rum.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá: thuốc lá sợi, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu 
hút thuốc lá không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá; dụng cụ để châm lửa: bật lửa 
dùng để hút thuốc lá không làm bằng kim loại quý, diêm; cái làm sạch tẩu thuốc lá; gạt 
tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc không làm bằng kim loại quý; dao cắt xì gà.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ gỗ nội thất, hàng mộc tinh chế: bàn, ghế, giường, 
tủ, rương, kệ gỗ, giá góp; mua bán xuất nhập khẩu động vật sống (ngoại trừ các loại động 
vật sống nhà nước cấm buôn bán), thiết bị lắp đặt trong xây dựng, vật tư, các thiết bị phục 
vụ sản xuất và xây dựng, nguyên liệu, thức ăn cho gia súc cây trồng, con giống, gia súc, 
đồ ngũ kim, sơn, kính, đồ điện gia dụng, đèn và bộ phận của đèn điện; mua bán xuất nhập 
khẩu các sản phẩm chế biến từ cao su như đệm, dây buộc, săm lốp; mua bán xuất nhập 
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khẩu phân bón; hàng tái xuất và tạm xuất tái nhập, ô tô, bộ phận phụ trợ ô tô; xuất nhập 
khẩu vật dụng gia đình: bàn, ghế, giường, tủ, gương, kệ, nồi, ấm, chén, xuất nhập khẩu 
các mặt hàng tiêu dùng khác như: bát, đĩa, xong, chảo, phích nước, chổi; mua bán phụ 
kiện: khuy áo quần, séc áo quần, cúc quần áo, chỉ, len, xà (rầm) không bằng kim loại, đất 
làm gạch, các tông (thấm nhựa đường) dùng trong xây dựng, sườn (khung) nhà không 
bằng kim loại, tấm panen xây dựng không bằng kim loại, giấy xây dựng, cửa sổ hai cánh 
không bằng kim loại, gỗ ván thùng, trần (nhà) không bằng kim loại, chụp ống khói không 
bằng kim loại, ống khói (không bằng kim loại), đá xỉ, bê tông, sắt,  thép, nhôm, kim loại 
chống ma sát, dây thép gai, cọc sắt, chuông, đinh, khung cửa bằng kim loại, cửa bằng kim 
loại, đá lát sàn, không bằng kim loại, thạch cao, máy cày, bơm cao áp, gas, đồ đội đầu đồ 
đi chân, hàng dệt kim, nhiên liệu động cơ như dầu diezen; bán buôn thuốc lá, thuốc lào, 
hàng ngũ kim; dịch vụ giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn (camera, radio), 
thiết bị và linh kiện điện tử: cáp quang, dây mạng, rượu, bia, bếp ga, phụ kiện bếp ga: van 
ga, bát chia lửa, hàng giày dép, hàng da và giả da, hàng lưu niệm, kính mắt, mì ăn liền, 
ngô, sắn, tinh bột; tuyển dụng nhân sự và sắp xếp việc làm bao gồm văn phòng tuyển 
dụng lao động; dịch vụ môi giới việc làm; tư vấn quản lý dự án; dịch vụ quản lý quá trình 
đặt hàng; quản lý kinh doanh; dịch vụ đấu giá: đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử 
dụng đất; quản lý giao dịch văn phòng; quản lý hoạt động văn phòng; quản lý thương mại 
về việc lixăng sản phẩm và dịch vụ của người khác.  

 
Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý toà nhà (bất động sản); 
hãng bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình bưu chính viễn thông, giao thông đường bộ, đường sắt; 
san lấp mặt bằng, hoàn thiện công trình; tư vấn giám sát công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông (đường bộ); lắp đặt thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật; phá dỡ các 
công trình xây dựng; thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, lò sưởi, điều 
hòa không khí; khai thác nước ngầm, nước khoáng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực phát thanh, truyền hình và các phương 
tiện thông tin đại chúng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển và tích trữ rác thải; kinh doanh dịch vụ vận tải: vận tải đa phương 
thức (bao gồm dịch vụ vận chuyển hàng rời, hàng container bằng đường sông và đường 
bộ), vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa bằng đường biển, kinh 
doanh vận tải biển; cho thuê xe có động cơ gia cố và đóng gói các loại bao bì; dịch vụ 
đóng rút hàng container; dịch vụ kiểm tra hàng hóa trước khi vận chuyển, dịch vụ cung 
ứng tàu biển; dịch vụ lai dắt tàu biển; dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu 
nạn trên biển bao gồm cả dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu (thu gom dầu tràn); môi giới vân 
tải và vận chuyển (hàng hoá bằng cách thuê tàu, máy bay hoặc xe lửa); khai thác điểm 
chuyển tiếp hàng hoá xuất nhập khẩu (cho thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa); dịch vụ về 
du thuyền: đưa đón khách, cho thuê du thuyền; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; dịch vụ vận tải 
khí hoá lỏng: xăng dầu; dịch vụ chiết nạp ga hoá lỏng. 

 
Nhóm 40: Xử lý nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; dịch vụ xử lý rác thải; cắt tạo 
dáng, hoàn thiện đá, chế biến đầu mỏ; dịch vụ gia công, chế biến hàng nông sản (ngô, 
khoai, lúa) cho người khác; dịch vụ in ấn, mạ điện; mạ vàng.  
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Nhóm 41: Công viên; khu vui chơi giải trí; tổ chức các trò chơi trên biển (như lướt ván, 
thuyền buồm, mô tô nước, du thuyền); tổ chức các hoạt động thể thao văn hoá: tổ chức thi 
đấu thể thao; trại tập huấn thể thao; cho thuê trang thiết bị thể thao (trừ xe cộ); dịch vụ 
bấm giờ trong cuộc thi đấu thể thao; cho thuê các tiện ích của sân vận động. 

 
Nhóm 42: Khảo sát thiết kế lập dự án công trình bưu chính viễn thông; kiểm tra hàng hóa 
cho người khác đế định giá yêu cầu và sự phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế bao 
gồm cả việc kiểm tra hàng hóa của người khác để đánh giá khả năng tương thích điện tử 
và tính thuận đối với các quy định viễn thông; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thí 
nghiệm kiểm định vật liệu chuyên ngành xây dựng (thử vật liệu); thẩm tra thiết kế; dịch 
vụ phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm tra dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông và hạ tầng kỹ thuật; lập quy hoạch tổng thể, chi tiết các khu công nghiệp, đô 
thị, dân cư và khu vui chơi giải trí, du lịch; tư vấn trong kiến trúc; dịch vụ kiểm định các 
phương tiện đo lượng; thiết kế bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; giám định địa 
chất.  

 
Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới); dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp ăn uống 
lưu động (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở lưu trú ngắn ngày; cho thuê chỗ 
ở tạm thời.  

 
Nhóm 44: Cho thuê máy móc thiết bị nông nghiệp: thiết bị trồng trọt, thiết bị phun tưới tự 
động, máy cày, máy ấp trứng tự động; cho thuê máy móc thiết bị lâm nghiệp: cưa xích, 
máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy tỉa cành, dịch vụ dọn dẹp, trang trí phong cảnh như: chăm 
sóc nền, bảo dưỡng bãi cỏ, cắt tỉa cành, cắt cỏ, nghề làm vườn; dịch vụ làm vườn hoa cây 
cảnh; cho thuê máy đo nồng độ cồn.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ an ninh: vệ sỹ, bảo vệ; dịch vụ tư vấn làm thủ tục xin cấp giấy chứng 
nhận đầu tư; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ kiện tụng; dịch vụ tư vấn về an ninh; các 
dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi nguồn khác phục vụ cho các nhu cầu cá nhân 
cụ thể là: cho thuê áo cưới, môi giới hôn nhân, câu lạc bộ hẹn hò, thám tử tư; dịch vụ 
trông giữ trẻ em; dịch vụ hôn lễ; dịch vụ mai táng; dịch vụ tổ chức lễ khánh thành, động 
thổ; dịch vụ tư vấn tình cảm. 

 
 

(210) 4-2011-22682 (220) 26.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.1; 7.15.22 
(591) Xanh, da cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

chống thấm HAWA  (VN) 
Số 14 ngõ 580 Trường Chinh, Khương 
Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo chống thấm 
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Nhóm 02: Sơn chống thấm, chế phẩm chống ăn mòn; chất bảo quản gỗ; sơn chịu lửa, sơn 
diệt khuẩn. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế nội ngoại thất với các công 
trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-22720 (220) 27.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, thuốc, máy móc (máy hút bụi, máy đính trứng, 

máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy rửa bát, máy khử độc hoa quả, máy khử trùng, máy 
lọc không khí), phụ tùng máy móc (vỏ yếm xe, gương xe, tay phanh, lốp xe), thiết bị y tế, 
thực phẩm; xuất nhập khẩu các loại máy móc (máy hút bụi, máy đánh trứng, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy khử độc hoa quả, máy khử trùng, máy lọc không khí), phụ 
tùng máy móc (vỏ yếm xe, gương xe, tay phanh, lốp xe), thiết bị y tế, thực phẩm, thực 
phẩm chức năng, thuốc. 

 
 

(210) 4-2011-22750 (220) 27.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.1 
(591) Vàng, trắng, xanh, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ ITIM  (VN) 
P1202 tầng 12, tòa nhà HITTC, 185 
Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để tìm kiếm, biên soạn và tổ chức thông tin trên mạng 

internet, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính để tìm kiếm, biên soạn và tổ chức 
thông tin trong các máy tính cá nhân, tài liệu hướng dẫn dạng điện tử và dạng trực tuyến 
dành cho người sử dụng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ kết nối Internet IP-VPN (mạng riêng ảo trên nền IP) nội tỉnh, liên tỉnh, 
quốc tế dịch vụ truy cập thông tin qua mạng internet, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng 
internet hoặc điện thoại di dộng, dịch vụ cung cấp trực tuyến diễn đàn cộng đồng cho 
người sử dụng internet với mục đích gửi, tìm kiếm, theo dõi, tham gia, phê bình, đánh giá 
và bình luận thông tin, dịch vụ truyền điện tử dữ liệu, hình ảnh, tài liệu và các chương 
trình khác qua hệ thống máy tính hoặc qua mạng internet, cung cấp trực tuyến bản tin 
điện từ và phòng chat (nói chuyện) điện tử nhằm truyền thông tin giữa những người sử 
dụng mạng máy tính với nhau.  
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Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về giải trí, văn hóa, thể thao, xã hội, dịch vụ cung 
cấp trò chơi trực tuyến, dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực viễn thông và tin học, tổ chức hội 
nghị, hội thảo chuyên đề.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp thông tin từ các danh mục và cơ sở dữ liệu thông tin có thể 
tìm kiếm được, bao gồm cả văn bản tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ họa, thông tin nghe 
nhìn, thiết kế trang web, dịch vụ cho thuê vùng dung lượng ổ cứng, mây chủ, vị trí đặt 
máy chủ, dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu, tư vấn các giải pháp ứng dụng kỹ thuật cao 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2011-22846 (220) 28.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Lan Hương   (VN) 
Số 67, phố Chùa Bộc, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo, khăn choàng, cà vạt, thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang: quần áo thời trang công sở, khăn choàng, cà vạt, dây 
lưng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế, tạo mẫu thời trang.  

 
 

(210) 4-2011-22862 (220) 28.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1 
(731) PIGEON CORPORATION   (JP) 

4-4, Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Kế toán; thủ tục xử lý các đơn đặt hàng (vì mục đích thương mại); dịch vụ đặt 

mua báo cho người khác; dịch vụ đặt thuê bao viễn thông cho người khác; dịch vụ bán 
đấu giá; kiểm toán; dịch vụ dán áp phích quảng cáo; dịch vụ đánh giá kinh doanh thương 
mại; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ kinh doanh thương mại; dịch vụ thông tin kinh doanh 
thương mại; quản lý thương mại đối với việc chuyển quyền sử dụng hàng hóa và dịch vụ 
cho người khác; cung cấp thông tin và tư vấn thương mại cho người tiêu dùng (cửa hàng 
tư vấn tiêu dùng); dịch vụ hỗ trợ điều hành doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại; 
biên tập các số liệu thống kê; phân tích giá và chi phí; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch 
vụ phân phát hàng mẫu sản phẩm; dịch vụ sao chép tài liệu; dịch vụ dự đoán kinh tế; dịch 
vụ chuyên gia nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp hoặc ngành công nghiệp; dịch vụ quản 
lý tư liệu bằng máy vi tính; hãng xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ 
người mẫu vì mục đích quảng cáo hoặc xúc tiến bán hàng; cho thuê thiết bị và máy móc 
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văn phòng; tổ chức triển lãm vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tuyển nhân 
sự; trưng bày sản phẩm vì mục đích bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua sắm 
hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch vụ quan hệ công chúng; cho thuê không gian 
quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ 
thư ký; dịch vụ trang trí các quầy kính của cửa hàng; dịch vụ tìm kiếm tài trợ kinh doanh 
(vì mục đích thương mại, quảng cáo); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
dịch vụ ghi lại các cuộc liên lạc; dịch vụ đánh máy chữ; dịch vụ xử lý văn bản; dịch vụ 
viết bản tin quảng cáo; cửa hàng bán lẻ và bán buôn thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng (cụ 
thể là: bộ đồ ăn, đồ thuỷ tinh, đồ sành sứ, đồ gỗ, thiết bị chăm sóc trẻ em, thiết bị chăm 
sóc sức khoẻ cho phụ nữ mang thai và cho con bú, thiết bị chăm sóc sức khoẻ cao cấp và 
thiết bị chăm sóc điều dưỡng, hàng dệt may gia dụng, dụng cụ chứa dùng trong hộ gia 
đình); cửa hàng bán lẻ thông qua thư đặt hàng hoặc bằng các phương tiện điện tử, qua 
trang web, qua chương trình mua sắm trên tivi các mặt hàng thực phẩm, nước giải khát, 
quần áo, thuỷ tinh, đồ sành sứ, đồ gỗ, vật dụng đựng dùng trong hộ gia đình, thiết bị chăm 
sóc trẻ em, trang thiết bị chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ mang thai và cho con bú, thiết bị 
chăm sóc sức khoẻ cao cấp và thiết bị chăm sóc điều dưỡng, hàng dệt may gia dụng, dụng 
cụ chứa dùng cho hộ gia đình.  

 
 
 

(210) 4-2011-22926 (220) 28.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A26.4.6; 13.1.6; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt, xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, 
trắng 

(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 

 
 
 

(210) 4-2011-22940 (220) 31.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.2; A24.15.13; A5.9.23; 5.9.12 
(591) Trắng, xanh lá, vàng chanh, đen 

(540) 

  

(731) Hội ngành nghề dưa cải muối 
chua Tân Định  (VN) 
ấp Tân Định, xã Tân Lược, huyện Bình 
Tân, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản: dưa cải muối chua. 
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(210) 4-2011-23006 (220) 31.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đen, vàng nghệ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng sản xuất 
DEVAD  (VN) 
285/66 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; ví.  
 

Nhóm 36: Bất động sản: kinh doanh bất động sản; quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê, tư vấn bất động sản; môi giới nhà đất.  

 
Nhóm 37: Xây dụng, sữa chữa, lắp đặt: xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ 
thuật dân dụng; xây dựng công trình đường sắt, đường bộ.  

 
 

(210) 4-2011-23038 (220) 31.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Đen, nâu, cam 
(731) Công ty TNHH Triệu Phương  

(VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp Mới 2, 
xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Van nhựa dùng cho cung cấp nước. 

 
 

(210) 4-2011-23039 (220) 31.10.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Triệu Phương  

(VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp Mới 2, 
xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Van nhựa dùng cho cung cấp nước.  
 
 
 

(210) 4-2011-23062 (220) 01.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Hồ Nghĩa  (VN) 
51 xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh 
Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương (xì dầu), tương ớt. 

 
 
 

(210) 4-2011-23147 (220) 01.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh dương sẫm, trắng 
(731) GLOBE INDUSTRIES CORPORATION  

(TW) 
7th Fl., No. 61, Nanking East Road, Sec. 
3, Taipei 104, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Băng cách điện, cách nhiệt; băng keo; băng dính (không dùng cho mục đích 

văn phòng, y tế hoặc gia dụng); băng dính giấy; băng dính dùng cho đóng gói; băng dính 
hai mặt; băng dính sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử. 

 
 

(210) 4-2011-23244 (220) 02.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 5.7.18 
(591) Vàng ong, nâu đỏ đất, xanh lá chuối, 

đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Ngự Vua  (VN) 
532 Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt, 

mứt quả ướt, trứng, sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào 
các nhóm khác gồm rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2011-23265 (220) 02.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) WILLIAMS-SONOMA, INC.   (US) 

3250 Van Ness Avenue, San Francisco, 
CA 94109, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bộ đèn điện chiếu sáng; đèn rọi sử dụng trong nhà; đèn chiếu sáng sử dụng 

ngoài trời; đèn gắn trên trần nhà; đèn tường; đèn ngủ thắp sáng bằng điện; bộ đèn LED 
chiếu sáng; bóng đèn; quạt trần; chụp đèn; bộ đèn chùm; bộ đèn chiếu sáng có bộ phận để 
gắn cố định; bồn tắm.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán lẻ trực tuyến, dịch vụ bán hàng theo đơn đặt hàng 
qua ca-ta-lô bằng đường bưu điện cho các thiết bị chiếu sáng, đồ gỗ và đồ nội thất bọc 
nệm, đồ trang trí nghệ thuật kiến trúc, cửa ra vào, cửa sổ, tủ, phụ tùng và đồ ngũ kim dùng 
cho tòa nhà, phụ tùng và đồ ngũ kim dùng cho tủ, thiết bị phòng tắm và phụ kiện phòng 
tắm.  

 
 

(210) 4-2011-23295 (220) 03.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Tổng công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng và thương mại Việt 
Nam  (VN) 
Số 39, phố Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh xuất nhập khẩu, cụ thể là xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và thiết 

bị công nghiệp, công nghệ xây dựng, nông sản, thuỷ sản, hàng thủ công mỹ nghệ, lâm sản 
chế biến và sản phẩm dệt may, nhập khẩu dây truyền công nghệ, thiết bị xe máy thi công, 
tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng nhiên liệu và vật tư phục vụ cho sản xuất, phương tiện vận 
tái, xe gắn máy; dịch vụ xuất khẩu lao động; tư vấn quán lý dự án, đấu thầu và hợp đồng 
kinh tế, tư vấn mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ đối với các loại hình công trình xây 
dựng. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, đầu tư tài chính vào các 
công ty con và đầu tư tài chính vào các loại hình doanh nghiệp khác.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, 
văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công 
nghiệp, công trình cáp thoát nước và môi trường, công trình đường dây và trạm biết thế 
điện; lắp dựng kết cấu thép và các thiết bị cơ điện công trình, tư vấn xây dựng.  
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Nhóm 41: Đào tạo công nhân kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý phụ vụ cho xuất khẩu 
lao động ở nước ngoài và xuất khẩu lao động tại chỗ, đào tạo và đào tạo lại lại lượng lao 
động dài hạn để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.  

 
Nhóm 42: Lập và thẩm định các dự án đầu tư về tài chính. 

 
 

(210) 4-2011-23302 (220) 03.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.4; 5.1.1; A5.1.7; 26.4.4 
(591) Xanh, đen, đỏ, vàng, xám, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Nhật Tiến Hưng  
(VN) 
1041/62/197B Trần Xuân Soạn, khu phố 
5, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-23304 (220) 03.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Vàng nhũ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại thủ công mỹ 
nghệ Minh Phương  (VN) 
55 Trương Định, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ dùng để trang trí làm bằng sáp, gỗ, thạch cao, chất 

dẻo, mây, tre. 
 
 

(210) 4-2011-23313 (220) 03.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.5; 26.3.23; 26.13.25 
(731) MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE 

LTD  (SG) 
2 Davidson Road, Singapore 369941 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm sữa bò (dairy products); sữa đặc; sữa đặc có 

đường; tất cả đều thuộc nhóm 29.  
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(210) 4-2011-23328 (220) 03.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A7.1.12; 7.1.24; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Ân  (VN) 
Khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú Long, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch 

vụ cho thuê văn phòng.  
 
 

(210) 4-2011-23389 (220) 04.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.25; A20.1.3; 16.1.4 
(591) Trắng, xanh dương, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH một thành viên 
viễn thông và dịch vụ truyền 
hình VTC   (VN) 
Tầng 14, tòa nhà VTC Online, số 18, 
đường Tam Trinh, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 

 
 
(210) 

 
4-2011-23413 

 
(220) 

 
04.11.2011 

  (441) 26.03.2012 
(531) A26.11.12; 25.5.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Chánh Cẩm 
Tuyết  (VN) 
229/17/19 Bùi Thị Xuân, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật, rau quả đã được chế biến để tiêu dùng và 

bảo quản.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc thực vật, gia vị đã được chế biến để tiêu dùng và bảo 
quản.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh (bán buôn): thực phẩm và đồ uống, quảng cáo.  

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện).  
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(210) 4-2011-23414 (220) 04.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Chánh Cẩm 
Tuyết   (VN) 
229/17/19 Bùi Thị Xuân, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật, rau quả đã được chế biến để tiêu dùng và 

bảo quản.   
 

Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc thực vật, gia vị đã được chế biến để tiêu dùng và bảo 
quản.   

 
Nhóm 35: Kinh doanh (bán buôn): thực phẩm và đồ uống, quảng cáo.   

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-23416 (220) 04.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.7.20; 26.11.3; 1.3.1; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
GAP  (VN) 
50-52 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 07: Máy tuốt quả và máy công cụ, nông cụ (không thao tác thủ công).  
 

Nhóm 29: Thịt, cá (đã chế biến), gia cầm; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, 
phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt quả  dạng ướt; trứng, sữa và các sản 
phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi.  

 
 

(210) 4-2011-23480 (220) 04.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 15.7.1; 25.12.1; A3.7.24; A5.5.20; 
26.13.25 

(731) Cơ sở Điểm Minh  (VN) 
140 lô E Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dành cho tóc cụ thể là: chế phẩm uốn tóc; chế phẩm duỗi tóc; dầu 
hấp tóc.   

 
Nhóm 09: Máy kẹp tóc (dùng để duỗi thẳng tóc và uốn tóc); máy cuốn tóc.  

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy hấp tóc. 

 
 

(210) 4-2011-23490 (220) 04.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Tân Nam Đô  (VN) 
2/41 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để hàn. 
 

Nhóm 06: Que hàn điện, dây hàn. 
 

Nhóm 35: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác bao gồm: buôn bán máy 
móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện dụng cụ cầm tay, máy hàn, nguyên liệu, 
vật tư, phụ tùng máy móc, buôn bán que hàn điện, cáp hàn, vật tư phục vụ hàn điện; đại lý 
mua bán, ký gửi các loại hóa chất để hàn, que hàn điện; buôn bán kim loại và quặng kim 
loại bao gồm: buôn bán sắt, thép; buôn bán ống thép, kim loại khác. 

 
 

(210) 4-2011-23493 (220) 04.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ sản xuất 
Thống Nhất  (VN) 
163 đường số 29, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: vành xe gắn máy, xích (sến), ổ líp (nhông), đĩa xích 

dùng cho xe máy, nan hoa (căm), chén cổ, cần số, cầu phanh (cần thắng), gác chân, cần 
khởi động, bộ li hợp xe gắn máy (bố nồi), má phanh (bố thắng) cho xe cộ, còi xe, phanh 
(thắng) như phanh (thắng) tay và phanh (thắng chân), gác chân bằng cao su.  
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(210) 4-2011-23502 (220) 04.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH Chung Xuyên  

(VN) 
18B Bắc Trần Đăng Ninh, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy ép rau quả gia dụng dùng điện, máy giặt, máy hút bụi, 

máy rửa và sấy bát đĩa. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện: nồi lẩu dùng điện, phích đun nước cắm điện, quạt điện, chảo đa 
năng dùng điện; bếp từ; lò vi sóng; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; máy pha cà phê, 
dùng điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy xay sinh tô, máy ép rau quả gia dụng dùng 
điện, máy giặt, máy hút bụi, máy pha cà phê, máy rửa và sấy bát đĩa, nồi cơm điện, nồi 
lẩu dùng điện, phích cắm điện, quạt điện, chảo đa năng dùng điện, bếp từ, lò vi sóng, điều 
hòa, thiết bị cung cấp nước nóng lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-23713 (220) 08.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Trái Đất Xanh  (VN) 
D6, tổ 54, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
 
 

(210) 4-2011-23716 (220) 08.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) BROOK'S HOLDINGS CO.,LTD.   (JP) 
4-10-7 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 09: Các chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải về); chương trình trò chơi 

trên máy vi tính, vật mang dữ liệu từ tính; đĩa mềm; băng từ; thẻ từ đã được mã hoá; vật 
truyền dữ liệu; phần mềm máy tính (ghi sẵn); vật mang dữ liệu quang học; đĩa quang; đĩa 
từ; thiết bị truyền phát (viễn thông): bộ thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị chiếu 
hình; xuất bản phẩm điện tử có thể tải về. thiết bị cho trò chơi thích hợp sử dụng với màn 
hình hiển thị ngoài hoặc máy thu hình.   
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Nhóm 35: Quảng cáo; rao bán; nghiên cứu thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ khuyến mại cho những đối 
tượng khác; thông tin kinh doanh, các dịch vụ thông tin liên quan đến kinh doanh; các 
hãng thông tin thương mại; đại lý thông tin (thương mại); văn phòng giới thiệu việc làm; 
bán đấu giá; dịch vụ đặt mua báo cho người khác; thông tin th−ong mại và tư vấn tiêu 
dùng (cửa hàng tư vấn cho người tiêu dùng); dịch vụ điều hành việc sắp xếp các dữ liệu 
dùng để lên kế hoạch, thiết kế, tối ưu hoá, xây dựng, quản lý và vận hành mạng lưới viễn 
thông thuộc các bên thứ ba.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung 
cấp phòng nói chuyện (trên internet); thông tin liên lạc bằng máy tính; thông tin liên lạc 
bằng mạng cáp quang, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; dịch vụ bảng tin 
điện tử (dịch vụ viễn thông); thư điện tử. truyền fax; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; gửi tin nhắn; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet, cung cấp các kênh 
viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu; cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp 
dịch vụ); cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông, dịch vụ 
hội thảo từ xa; dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ truyền tin được cung cấp trực tuyến từ mạng 
máy tính; dịch vụ sắp đặt dữ liệu truyền bằng mạng viễn thông cho việc lập kế hoạch, 
thiết kế, tối ưu hoá, xây dựng, quản lý và vận hành mạng lưới viễn thông này thuộc các 
bên thứ ba. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; khoá đào tạo từ xa; sản 
xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến (không tài xuống được); chương trình máy tính (phần mềm không thể tải xuống) 
cho việc biên tập và tái tạo âm thanh, hình ảnh và video. 

 
Nhóm 42: Cho thuê máy chủ đặt web; thiết kế (đồ hoạ nghệ thuật); cho thuê phần mềm 
máy tính; lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê trang 
tin điện tử để làm tiểu sử, nhật ký, bản kế hoạch, dịch vụ mạng xã hội; cung cấp mạng 
lưới trực tuyến cho phép người sử dụng truyền tải các dữ liệu nhận dạng cá nhân và chia 
sẻ các dữ liệu nhận dạng cá nhân với và trên nhiều website; cho thuê địa chỉ web có tính 
năng công nghệ cho phép người sử dụng trực tuyến tạo ra các trang tiểu sử cá nhân là 
thông tin đặc trưng của mạng xã hội và có thể chuyển, chia sẻ thông tin đó trên nhiều 
website; cho thuê website cung cấp thông tin từ các chỉ số và các cơ sở dữ liệu thông tin 
có thể tra cứu được, gồm có văn bản, tư liệu điện tử, cơ sở dữ liệu, đồ hoạ và các thông tin 
nghe, nhìn, trên máy tính và mạng truyền thông; cung cấp quyền sử dụng tạm thời ứng 
dụng phần mềm không thể tải về cho mạng xã hội, tạo ra cộng đồng ảo, và truyền tải âm 
thanh, hình ảnh, ảnh chụp, văn bản, đồ hoạ và dữ liệu; các dịch vụ máy tính có bản chất là 
các trang web tuỳ chính mang đặc trưng người dùng mặc định hoặc các thông tin được cụ 
thể hoá, tiểu sử cá nhân, âm thanh, hình ảnh, ảnh chụp, văn bản, đồ hoạ và dữ liệu; sản 
xuắt và biên soạn dữ liệu âm thanh, hình ảnh, hoạt hình; thiết kế, cài đặt, duy trì, nâng cấp 
và tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính dành cho trò chơi trực tuyến; 
dịch vụ sắp đặt dữ liệu.  

 
Nhóm 45: Điều tra thông tin cá nhân, dịch vụ giới thiêu, nối mạng xã hội và câu lạc bộ 
gặp gỡ. xem bói. 
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(210) 4-2011-23732 (220) 08.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 

cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước 
ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây (nước 
quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: 
bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi espresso (được pha chế bằng cách dùng 
nước nóng nén dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được 
chế trên cơ sở cà phê và/hoặc cà phê hơi espresso, đồ uống được chế trên cơ sở chè (trà).  

 
Nhóm 32: Nước uống (không cồn) và các đồ uống không cồn khác, nước ngọt (đồ uống 
không cồn), nước trái cây (đồ uống không cồn) và nước ép trái cây, nước trái cây và nước 
ngọt có chứa nước ép trái cây (đồ uống không cồn), hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) 
dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm dạng hỗn hợp chế biến sẵn dùng để pha chế đồ uống; 
si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có 
hương vị (đồ uống không cồn), nước uống có ga (không cồn), nước khoáng (đồ uống 
không cồn), đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay rau 
củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và 
đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh (không cồn).  

 
 

(210) 4-2011-23738 (220) 09.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 1.17.25 
(591) Xanh, nâu, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Phạm Gia  
(VN) 
214 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm; mua bán nông sản chế biến; mua bán hàng may mặc; mua 

bán hàng da; mua bán đồ uống; xúc tiến thương mại. 
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; dịch vụ kê khai hải quan; đại lý vận tải; giao nhận hàng hóa 
xuất nhập khẩu; chuyển phát nhanh chứng từ và tài liệu kỹ thuật thương mại; dịch vụ du 
lịch trọn gói. 
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(210) 4-2011-23754 (220) 09.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 

cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước 
ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây (nước 
quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: 
bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi espresso (được pha chế bằng cách dùng 
nước nóng nén dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được 
chế trên cơ sở cà phê và/hoặc cà phê hơi espresso, đồ uống được chế trên cơ sở chè (trà).  

 
Nhóm 32: Nước uống (không cồn) và các đồ uống không cồn khác, nước ngọt (đồ uống 
không cồn), nước trái cây (đồ uống không cồn) và nước ép trái cây (đồ uống), nước uống 
trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây (đồ uống không cồn), hỗn hợp dạng lỏng và 
bột (chế phẩm) dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm dạng hỗn hợp chế biến sẵn dùng để 
pha chế đồ uống; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống, nước đóng chai có hương vị 
và không có hương vị (đồ uống không cồn), nước uống có ga (không cồn), nước khoáng 
(đồ uống không cồn), đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái 
cây hay rau củ (đồ uống không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn), đồ uống trái cây ướp 
lạnh (không cồn) và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh (không cồn). 

 
 

(210) 4-2011-23755 (220) 09.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 

cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước 
ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây (nước 
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quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: 
bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi espresso (được pha chế bằng cách dùng 
nước nóng nén dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được 
chế trên cơ sở cà phê và/hoặc cà phê hơi espresso, đồ uống được chế trên cơ sở chè (trà), 
hương liệu (không phải là tinh dầu) dạng lỏng dùng để pha đồ uống.   

 
Nhóm 32: Nước uống (không cồn) và các đồ uống không cồn khác, nước ngọt (đồ uống 
không cồn), nước trái cây (đồ uống không cồn) và nước ép trái cây (đồ uống), nước uống 
trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây (đồ uống không cồn), hỗn hợp dạng lỏng và 
bột (chế phẩm) dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm dạng hỗn hợp chế biến sẵn dùng để 
pha chế đồ uống; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống, nước đóng chai có hương vị 
và không có hương vị (đồ uống không cồn), nước uống có ga (không cồn), nước khoáng 
(đồ uống không cồn), đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái 
cây hay rau củ (đồ uống không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn), đồ uống trái cây ướp 
lạnh (không cồn) và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh (không cồn). 

 
 

(210) 4-2011-23756 (220) 09.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.2; A1.1.3 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 

cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước 
ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây (nước 
quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: 
bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi espresso (được pha chế bằng cách dùng 
nước nóng nén dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được 
chế trên cơ sở cà phê và/hoặc cà phê hơi espresso, đồ uống được chế trên cơ sở chè (trà), 
hương liệu (không phải là tinh dầu) dạng lỏng dùng để pha đồ uống.   

 
Nhóm 32: Nước uống (không cồn) và các đồ uống không cồn khác, nước ngọt (đồ uống 
không cồn), nước trái cây (đồ uống không cồn) và nước ép trái cây (đồ uống), nước uống 
trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây (đồ uống không cồn), hỗn hợp dạng lỏng và 
bột (chế phẩm) dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm dạng hỗn hợp chế biến sẵn dùng để 
pha chế đồ uống; si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống, nước đóng chai có hương vị 
và không có hương vị (đồ uống không cồn), nước uống có ga (không cồn), nước khoáng 
(đồ uống không cồn), đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái 
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cây hay rau củ (đồ uống không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn), đồ uống trái cây ướp 
lạnh (không cồn) và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh (không cồn). 

 
 

(210) 4-2011-23760 (220) 09.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế giới Điện tử   (VN) 
130 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây đeo chìa khóa bằng kim loại (không phải kim loại quý).  
 

Nhóm 07: Máy xay sinh tố (dùng điện); máy ép hoa quả (dùng điện); máy xay đa năng 
(dùng điện); máy xay cháo (dùng điện); máy hút bụi (dùng điện); máy sấy khô bát; máy 
rửa bát; máy phát điện.  

 
Nhóm 09: Điện thoại, tivi, dàn âm thanh; đầu kĩ thuật số; đầu đọc đĩa, loa; âm-ly; mi-cờ-
rô, ôn áp máy thu âm, tai nghe nhạc; màn hình máy vi tính.  

 
Nhóm 11: Bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); tủ lạnh; điều hòa không 
khí; ấm đun siêu tốc (dùng điện); bếp từ, bếp ga, thiết bị phân phối nước nóng lạnh; đèn 
sạc; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); lò nướng (thiết bị nấu nướng); lẩu điện; máy sấy tóc; 
máy lọc nước tinh khiết (dùng điện); nồi cơm dùng điện, nồi áp suất dùng điện; nồi hầm 
(dùng điện); quạt, bóng đèn điện; máy pha cà phê (dùng điện); máy hút mùi (dùng điện); 
máy khử độc thực phẩm (dùng điện).   

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn và đồ trang sức.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm; sổ tay; ảnh chụp.  

 
Nhóm 18: Túi, dây lưng, ví da. 

 
Nhóm 20: Khung ảnh, tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, mây.  

 
Nhóm 21: Ca; chén; đĩa.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu hàng điện (bóng đèn điện, dây điện, 
công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 
ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia 
điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị chống 
sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), điện tử (tivi, phụ kiện tivi, catset và phụ kiện 
kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện 
kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), 
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điện lạnh (bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không 
khí, máy giặt, máy sấy quần áo máy hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), điện dân dụng (ấm đun 
siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, thiết bị phân phối nước nóng 
lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăngđuých, máy 
xay sinh tố, máy ép hoa quá, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử 
độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy 
rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi 
áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), quà tặng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, 
thông tin liên lạc trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-23789 (220) 09.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Hồng cánh sen đậm, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười   (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả sấy khô; hạt sấy khô (thực phẩm ăn liền) gồm: hạt sen, lạc, đậu nành; 

trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước uống tinh khiết; 
bột hoa quả để pha; đồ uống giải khát (sản phẩm hòa tan uống liền).  

 
Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi; rượu vang; rượu khai vị; đồ uống chưng cất; 
rượu gạo.  

 
 

(210) 4-2011-23822 (220) 09.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) DENKI KAGAKU KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA    (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu đệm/lót bằng chất dẻo dạng sợi; sợi tổng hợp làm bằng nhựa tổng hợp 

PVC (không dùng trong ngành dệt); sợi tái sinh làm bằng nhựa tổng hợp PVC (không 
dùng trong ngành dệt); sợi bán tổng hợp làm bằng nhựa tổng hợp PVC (không dùng trong 
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ngành dệt); sợi hoá học khác làm bằng nhựa tổng hợp PVC (không dùng trong ngành dệt); 
sợi và chỉ làm bằng sợi tổng hợp (nhựa tổng hợp PVC), không dùng trong ngành dệt; sợi 
và chỉ làm bằng sợi tái sinh (nhựa tổng hợp PVC), không dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ 
làm bằng sợi bán tổng hợp (nhựa tổng hợp PVC), không dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ 
làm bằng sợi hoá học khác (nhựa tổng hợp PVC), không dùng trong ngành dệt.       

 
Nhóm 26: Tóc giả đội thêm cho thấy mái tóc dầy; tóc giả; các đồ trang trí tóc khác.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-23906 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ bác sỹ 
Văn   (VN) 
9A Đặng Trần Côn, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa mỹ phẩm; mua bán dụng cụ thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao, hóa 

chất xét nghiệm, thiết bị làm đẹp chăm sóc tóc và chăm sóc da, các sản phẩm liên quan 
tới dịch vụ chăm sóc sắc đẹp: mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; làm đẹp; dịch vụ giải phẫu; mát-xa; tư vấn chăm sóc sắc 
đẹp; bệnh viện. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-23907 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ bác sỹ 
Văn   (VN) 
9A Đặng Trần Côn, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoá mỹ phẩm; mua bán dụng cụ thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao, hoá 

chất xét nghiệm, thiết bị làm đẹp chăm sóc tóc và chăm sóc da, các sản phẩm liên quan 
tới dịch vụ chăm sóc sắc đẹp: mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; làm đẹp; dịch vụ giải phẫu; mát- xa; tư vấn chăm sóc sắc 
đẹp; bệnh viện.  
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(210) 4-2011-23908 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chuyển giao 
kỹ thuật Thành Ngân   (VN) 
3/4 đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa kính. 
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại.  
 

Nhóm 12: Phương tiện giao thông đường bộ; phụ tùng cho phương tiện giao thông đường 
bộ. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa phương tiện giao thông đường bộ; diệt trừ động vật có hại (không 
dùng trong nông nghiệp).  

 
Nhóm 44: Diệt trừ động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-23927 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Trắng, xanh ngọc, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ cơ điện Kiến Hùng  
(VN) 
85/37 KP3 Hồ Văn Long, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc thiết bị công nghiệp, thiết bị điện: máy bơm nước, mô tơ 

điện, công tắc điện.  
 
 

(210) 4-2011-23963 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206, đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-23964 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206, đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-23965 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206, đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-23966 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206, đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-23967 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206, đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-23968 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206, đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-23969 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206, đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
558 

(210) 4-2011-23996 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 1.17.11 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hương Sen  (VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 06: Thùng chứa bia bằng kim loại; thùng chứa loại lớn bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy lọc; thiết bị ngành bia (thiết bị làm nước có gas, thiết bị tạo nước có gas); 
thiết bị áp lực để hút bia; máy bơm bia, thiết bị ngưng tụ.  

 
Nhóm 11: Thùng chứa làm lạnh; thùng chứa hàng có gắn thiết bị làm lạnh.  

 
Nhóm 29: Sữa: sản phẩm từ sữa; đồ uống làm từ sữa; nước sữa; sữa chua; sữa đậu nành.  

 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 
Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết; nước uống chế biến từ hoa quả (không cồn); nước 
ngọt có gas; đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống).  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống chứa cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng: thực phẩm đã qua chế biến 
(mực, tôm, cua; ghẹ; thịt, rau (đã chín/sấy khô), nông sản (lúa gạo, ngô, khoai), rượu, bia, 
nước giải khát.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh sàn bất động sản; đại lý bất động sản; 
môi giới bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng; đầu tư tài chính.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước;dịch vụ dệt may. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; thông tin giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2011-24011 (220) 11.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 
FACTORY, INC.   (JP) 
115, Aza-Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto-shi, Tokushima-ken, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 10: Đồ đựng bằng nhựa (ngoại trừ bao con nhộng) dùng để đựng thuốc nước, dung 
dịch dùng trong mục đích y tế và phẫu thuật.  

 
 

(210) 4-2011-24023 (220) 10.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tích hợp dữ 
liệu NEXTCOM  (VN) 
Số 27A phố Lò Đúc, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình; đại lý quảng cáo; cập nhật tư 

liệu quảng cáo; phân phát các thông báo quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiên truyền thông để bán lẻ; dịch vụ soạn thảo bài quảng cáo; tổ chức triển lãm 
nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tìm kiếm các nhà tài trợ phục vụ mục 
đích quảng cáo, tuyên truyền; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ thông tin 
thương mại trực tuyến; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ biên tập 
số liệu thống kê; dự báo về kinh tế. 

 
Nhóm 36: Thông tin chứng khoán; thông tin về tài chính; thông tin về bảo hiểm; thông tin 
về bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; đóng sách; xử lý phim điện ảnh, tráng rửa phim ảnh; dịch vụ xếp 
chữ trên phim. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến không thể tải xuống từ 
mạng internet; thông tin về giải trí; thông tin về giáo dục; xuất bản sách; dịch vụ giáo dục 
đào tạo và dạy nghề; nhiếp ảnh; sản xuất âm nhạc. 

 
 

(210) 4-2011-24044 (220) 11.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 15.7.1; A7.1.11; 26.2.7; 3.7.7; A3.7.24; 
26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh  dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Phát 
triển Hạ tầng Khu kinh tế 
tỉnh Kon Tum  (VN) 
304 Phạm Văn Đồng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa mỹ phẩm, quần áo, giày dép, nước uống có ga, rượu bia, thuốc 

lá, hàng điện tử (tivi, tủ lạnh, quạt máy, điều hoà, đầu đĩa).  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng cầu đường; dịch vụ xây dựng 
công trình công cộng. 
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(210) 4-2011-24063 (220) 11.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thu Tâm   (VN) 
243 Phan Chu Trinh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 24: Chăn bằng vải; vải bông; rèm cửa bằng vải; khăn màn bằng vải; vỏ nệm; lụa 

(vải).  
 

Nhóm 35: Buôn bán các mặt hàng bằng vải, lụa, cụ thể là: rèm cửa, chăn, khăn màn; buôn 
bán các mặt hàng trang trí nội thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ và các loại đồ dùng 
bằng gỗ khác, cụ thể là: kệ ti vi bằng gỗ, kệ sách bằng gỗ, giái sách bằng gỗ, giá để hoa 
bằng gỗ. 

 
Nhóm 37: Trang trí nội, ngoại thất; lắp đặt cửa và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị 
điều hòa không khí; dịch vụ lau dọn nhà ở, nhà xưởng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
lắp đặt và sửa chữa các thiết bị nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2011-24090 (220) 11.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Kim Khánh   (VN) 
Số 53 đường Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ lau dọn quét (nhựa gia dụng); chổi nhựa sợi cước (dùng để quét), hót rác 

(bằng nhựa), cọ toalét (bằng nhựa, sợi cước), bàn chải giặt (bằng nhựa, sợi cước), 
 
 

(210) 4-2011-24107 (220) 11.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1; 2.3.1; 2.3.3 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Kim Bảo  (VN) 
Số 163 đường Tạ Uyên, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giường sử dụng trong ngành y tế. 
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(210) 4-2011-24109 (220) 11.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING CO. LTD.   (HK) 
Rm 605-610, 6/F, Fu Wah Industrial 
Building, 17 Hi Yip Street, Yuen Long, 
New Territories, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh pút-đinh; bánh kẹo có chứa bột cọ sagu; bột cọ sagu trộn với 

nước ép hoa quả, bột cọ sagu trộn với hoa quả hỗn hợp và nước ép hoa quả; các sản phẩm 
từ bột cọ sagu; tổ chim được làm ngọt (dùng bánh kẹo); bánh làm từ buồng trứng của ếch 
tuyết (bánh harsmar) (dạng bánh kẹo); bánh pút đinh có chứa bột cọ sagu; súp Trung 
Quốc (dạng bánh kẹo); bánh củ cải; bánh khoai môn; bánh năm mới của Trung Quốc; đá 
Iạnh có thể ăn được; bánh pút-đinh làm từ mai rùa và thảo mộc, bột nhão ngọt, bánh ngọt 
làm từ các nguyên liệu là buồng trứng của ếch tuyết (harsmar) đậu đỏ và nước dừa, trà 
thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế), trà hoa cúc; bột nhão; thực phẩm giàu tinh bột; 
sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch trái cây (dạng kẹo bánh). 

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; đồ uống không cồn; 
đồ uống không cồn chứa nước, nước quả cô đặc, không cồn; nước ép rau (đồ uống); xi rô 
và các chế phẩm khác đề làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở hoa quả; đồ uống trên cơ sở 
hoa quả có sữa; đồ uống trên cơ sở hoa quả có sữa dừa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ nhà hàng 
ăn uống và quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cửa hàng bán thức ăn mang về. 

 
 

(210) 4-2011-24129 (220) 11.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) xanh dương, vàng, đen, trắng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Trần 

Thị Dung  (VN) 
Tổ 5, khu 5, thị trấn Uyên Hưng, Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu sách báo, cụ thể như: nhà sách (văn phòng 

phẩm): cửa hàng bách hóa (bách hóa) cung cấp: bánh, kẹo, nước ngọt, đường, sữa, sách, 
vở, bút, dao, kéo. 

 
Nhóm 36: Cho thuê trung tâm thương mại và khu mua sắm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe. 
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Nhóm 41: Các hoạt động thể thao, giải trí dưới nước cụ thể như bơi lội cho trê em và 
người lớn; câu lạc bộ bi da; dịch vụ karaoke.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê lưu trú ngắn ngày cụ thể: nhà nghỉ du lịch, nhà trọ, khách 
sạn, nhà hàng tiệc cưới; dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ cắt uốn tóc nam nữ; tạo mẫu tóc.  

 
 

(210) 4-2011-24143 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.2; A24.15.7; A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gama Việt 
Nam  (VN) 
P.907, Khách sạn Thể thao, làng sinh 
viên Hacinco, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thiết bị thang máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán thang máy  
 
 

(210) 4-2011-24147 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 4.3.20 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Bình 
Huỳnh Khánh Long  (VN) 
541/3 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nho khô, trứng (thực phẩm), cá hồi (không còn sống), tổ chim ăn được. 
 

Nhóm 30: Bánh quy, cà phê, chè (trà), gạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở 
trà. 

 
 

(210) 4-2011-24163 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) VICTORIA'S SECRET STORES 

BRAND MANAGEMENT, INC.  (US) 
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo lót, quần lót, áo coocxê ngoài, quần áo ngủ (pyjama), áo 
ngủ, áo choàng, và áo phông, váy mặc bên trong, quần áo lót, váy ngủ, áo sơ mi, quần áo 
bơi, quần áo mặc ôm sát cơ thể, quần đùi ngắn, quần, xà-rông (trang phục), đai để giữ bít 
tất, bít tất dài, đồ lót dệt kim, quần chật ống, bít tất ngắn, quần tất và quần áo lót có đai 
giữ bít tất.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ bán lẻ thông qua việc đặt hàng bằng thư 
liên quan tới các sản phẩm chăm sóc cá nhân (nước hoa, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc 
tóc, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc cơ thể gồm kem và nước thơm, chế phẩm 
tắm rửa và làm sạch cơ thể), quần áo, quần áo lót, đồ chơi, bộ đồ trải giường và khăn tắm; 
dịch vụ bán lẻ trên internet các sản phẩm chăm sóc cá nhân (nước hoa, mỹ phẩm, sản 
phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc cơ thể gồm kem và nước 
thơm, chế phẩm tắm rửa và làm sạch cơ thể), quần áo, quần áo lót, đồ chơi, bộ dồ giường 
và khăn tắm.  

 
 

(210) 4-2011-24167 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thăng Long 
GTC   (VN) 
113 - 115 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Nội thất cho nhà ở và văn phòng bao gồm: bàn, ghế, giường ngủ, tủ, rèm bằng 

tre, tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, đồ đạc dùng trong văn phòng. 
 

Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, mua bán các mặt hàng: thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, 
hàng nông sản, thực phẩm chế biến, rượu, thuốc lá, vật tư máy móc phục vụ cho ngành 
xây dựng, các phương tiện vận tải công nghiệp, hóa chất và các vật tư về hóa chất; kinh 
doanh siêu thị (buôn bán các mặt hàng: thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, hàng nông sản, 
thực phẩm chế biến, rượu, thuốc lá, vật tư máy móc phục vụ cho ngành xây dựng, các 
phương tiện vận tải công nghiệp, hóa chất và các vật tư về hóa chất ); tổ chức hội chợ triển 
lãm với mục đích thương mại; quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại; quản lý các dự án 
đầu tư: xây dựng phát triển nhà, khu đô thị, trung tâm thương mại, khu du dịch, khu vui 
chơi giải trí, thể dục thể thao, khách sạn. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, nhà ở và văn phòng làm việc. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; giám sát việc xây dựng công 
trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa hệ thống cấp thoát nước; cho 
thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế; kinh doanh vận chuyển hành khách và 
hàng hóa; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
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Nhóm 41: Dịch vụ hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ thể dục thể thao. 
 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. 
 
 

(210) 4-2011-24181 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.4; A9.3.13; A9.3.10 
(591) Đen, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ CMO Việt Nam   (VN) 
Số 2A, ngõ 92 Cửa Bắc, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo: bất động sản; dịch vụ mua bán: máy móc, thiết bị điện, vật 

liệu điện: máy tính, máy in, máy photo, máy fax, đồ gia dụng sử dụng điện (máy giặt, tivi, 
máy rửa bát, máy sấy bát); mua bán thiết bị và phụ tùng máy văn phòng.  

 
 

(210) 4-2011-24206 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Saigontourist  
(VN) 
Lầu 1, tòa nhà SECC, số 799 Nguyễn 
Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố  Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị: giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu; tư vấn tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành, quản lý 
doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, 
dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hoá dịch vụ cho người khác); nghiên cưu 
kinh doanh; dịch vụ khuyến mại, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; phân phát hàng mẫu; trang 
trí quầy hàng; đánh giá kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, chuyên chở hàng hóa; dịch vụ kho hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp chỗ ở 
tạm thời; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
nhà trẻ ban ngày, trông trẻ ban ngày; cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2011-24208 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1; 26.5.3; 3.13.5; A3.13.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Trúc Nguyên  (VN) 
171 Trần Phú, phường Phủ Hà, thành phố 
Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; trứng; thịt, rau sạch đã sơ chế. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; đường; gạo; gia vị, bột mì. 
 
 

(210) 4-2011-24209 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Hà Nội    (VN) 
Số 2 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ thông minh (thẻ điện tử); dụng cụ và thiết bị viễn thông cụ thể là may fax, 

máy tê-lếch, máy điện thoại, thiết bị viễn thông để truyền nhận tin nhắn, dữ liệu không 
dây để kết nồi với cơ sở dữ liệu và internet; dữ liệu có thể tải xuống được bao gồm phần 
mềm và xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc 
từ phương tiện được cung cấp trên internet (bao gồm các web sites); chương trình trò chơi 
điện tử (phần mềm) và trò chơi trên máy tính.   

 
Nhóm 16: Giấy, bìa các tông, báo và tạp chí xuất bản định kỳ, danh bạ; sách và tạp chí, 
văn phòng phẩm; ảnh chụp; bút để viết; nhãn (không bằng vải); thẻ ghi địa chỉ dung cho 
thẻ mục lục, thẻ không được từ tính mã hoá; đồ dùng giảng dạy và đào tạo (không phải là 
thiết bị).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại mang đến sự thuận lợi cho 
con người trong việc lựa chọn các hàng hoá đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách 
hàng trong việc xem xét và mua sắm hàng hoá trong cửa hàng hoặc tại siêu thị hoặc tại 
quầy hàng điện tử bán lẻ hoặc tại hiệu thuốc hoặc từ một website internet mua bán hàng 
hoá nói chung, hoặc tù một website chuyên kinh doanh dược phẩm và hàng điện tử; tư vấn 
và trợ giúp cho việc chọn lựa hàng hoá và dịch vụ, dịch vụ cho thuê không gian quảng 
cáo.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng vốn điện tử; dịch 
vụ thanh toán; dịch vụ công bố giá cả thị trường chứng khoán, tất cả các dịch vụ trên được 
cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc mạng Internet.     

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt cho điện thoại, máy tính, mạng máy tính, máy, 
thiết bị hệ thống và mạng viễn thông.   
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Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình, dịch vụ phát 
thanh, dịch vụ truyền hình; dịch vụ internet (dịch vụ viễn thông cúa nhà cung cấp); dịch 
vụ cung cấp các phương tiện truyền thông để tổ chức hội nghị qua mạng không dây và có 
dây dịch vụ truyền và nhận dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, văn bản bằng các 
phương tiện: điện thoại, máy tính, cáp, sóng radio, thư điện tử, ti vi, sóng ngắn (vi ba), 
liên lạc vệ tinh, các phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây 
hoặc bằng cấp, hoặc các phương tiện liên lạc khác; cung cấp dịch vụ truy cập vào ngân 
hàng dữ liệu được lưu trong máy tính; dịch vụ viễn thông, dịch vụ cho thuê thời gian truy 
cập đến cơ sở dữ liệu máy tính (không phải nhà cung cấp dịch vụ Internet). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ cung cấp vé lữ hành; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến 
đi, tất cà các dịch vụ này được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng 
Internet.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí, thể thao và vui chơi, ghi hình, hoặc nghe nhìn để 
phát trên các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, mạng Internet, hệ thống kết nối 
không dây hoặc có dây và các phương tiện truyền thông khác; xuất bản sách và tạp chí 
điện tử trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ cho cuộc biều diễn; dịch vụ trò chơi, dịch vụ cá cược 
xổ số đánh bạc; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến giáo dục và giải trí, tất cả các 
dịch vụ nói trên được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc từ mạng Internet.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, vẽ đồ hoạ và bài viết sẵn có, tất cả dùng cho việc biên soạn 
các trang web trên Internet; dịch vụ thiết kế và duy trì các trang web; dịch vụ cho thuê 
trang web chủ, dịch vụ cho thuê thời gian truy cập đến cơ sở dữ liệu máy tính (không phải 
nhà cung cấp dịch vụ Internet); tất cả các dịch vụ trên được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu 
máy tính hoặc Internet.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ: y tế, vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc sắc đẹp; tất cả các dịch vụ 
này được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc Internet.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi, dịch vụ câu lạc bộ hẹn hò (gặp gỡ); tất 
cả các dịch vụ này được cung cấp trực tuyến từ dữ liệu máy tính hoặc Internet. 

 
 
 

(210) 4-2011-24222 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.8; 26.4.9; 26.4.4; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, da cam, xanh dương, xanh nõn 

chuối, vàng, xanh lá, đen 
(731) Đài phát thanh truyền hình 

Hà Nam  (VN) 
Số 215, đường Trường Chinh, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thanh truyền hình. 
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(210) 4-2011-24226 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.2; A25.1.10 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
292, Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau đã qua chế biến; thực phẩm làm từ trái cây; trái cây được bảo quản (không 

phải trái cây đông lạnh); trái cây đông lạnh; trái cây đã sấy khô; trái cây đóng hộp; thạch 
trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; mút ướt; thực phẩm được chế biến từ đậu 
phụ; thịt lợn; trứng; thịt xông khói; sữa; sữa chua; đồ uống chứa vi khuẩn sinh axit lac-tic 
(sữa là chủ yếu); pho mát; bơ; dầu và mỡ có thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Ngũ cốc được đánh bóng (đã qua chế biến); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; bánh mỳ nướng; mỳ sợi (chưa nấu chín); bánh xăng 
đuých; mỳ ống; bánh kẹp; bánh kẹo; bánh bích quy; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh nướng 
xốp; bánh patê; kem lạnh; kẹo dạng thanh được làm từ bột đậu hầm nhừ; bánh Yak-kwa 
(loại bánh truyền thống của Hàn Quốc, được làm từ bột mỳ, dầu ăn và mật ong); bánh 
putđing; sôcôla; bánh kẹo ở dạng thạch; kẹo cao su không dùng cho mục đích y tế; nước 
mật đường; trà trái cây; trà xanh; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê (đã qua chế biến); ca cao; 
bánh gạo.  

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); đồ uống chứa cacbonat; xi rô trái cây 
dùng cho đồ uống; nước ép cam; nước ép cà chua (đồ uống); nước (đồ uống); bia.  

 
Nhóm 43: Căng tin; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; cửa hàng 
bánh mỳ, bánh ngọt (dịch vụ nhà hàng ăn uống); quán ăn tự phục vụ.  

 
 
 

(210) 4-2011-24243 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe kéo/xe đẩy ống nước làm vườn; xe cút kít; xe đẩy tay/xe goòng.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
568 

(210) 4-2011-24247 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.     (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, cụ thể là, túi xách đi chợ/giỏ đi chợ và túi để đựng dụng cụ; 

ô/dù/lọng; ô che sân/hè/hành lang ngoài trời, chân đế, trụ cột để dựng ô; vỏ bọc ngoài của 
ô/dù/lọng; khung của ô/dù/lọng; tay cầm của ô/dù/lọng, vòng của ô/dù/lọng; rương; hòm 
có khóa.  

 
 

(210) 4-2011-24248 (220) 14.11.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Đá gốm, tác phẩm điêu khắc bằng đá; đá thường sử dụng trong vườn hoặc để 

trang trí; tượng bằng đất sét, bằng dá, bằng bê tông, hoặc bằng đá cẩm thạch; vải địa kỹ 
thuật không dệt dùng trong xây dựng, cụ thể là vái và tấm phủ dùng để làm đẹp phong 
cảnh; hàng rào không bằng kim loại; bậc thang không bằng kim loại; ban công chủ yếu 
không bằng kim loại; nhà kho không bằng kim loại. 

 
 
(210) 

 
4-2011-24260 

 
(220) 

 
15.11.2011 

  (441) 26.03.2012 
(531) 5.3.3; 25.5.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

 
(511)   Nhóm 12: Xích dẫn động (dùng cho xe cộ trên mặt đất). 
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(210) 4-2011-24286 (220) 15.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị BIG C Hải Phòng  (VN) 
Lô 1/20, khu đô thị Ngã 5, sân bay Cát 
Bi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ tại siêu thị bao gồm bán buôn, bán lẻ tại siêu thị các 

loại thực phẩm tươi sống như hoa quả, rau, thịt, thịt gia cầm, cá, hải sản, bánh mỳ và các 
món ăn chế biến sẵn, các loại thực phẩm khô hay đã được chế biến như nước sốt, gia vị, 
đường, dầu ăn, gạo, các sản phẩm làm từ gạo, mì ống, mì sợi, thực phẩm đóng hộp, đồ ăn 
nhanh, đồ ăn cho trẻ em, bánh quy, sô-cô-la, kẹo, nước ngọt, nước lọc, nước hoa quả, 
nước tăng lực, bia, rượu, thuốc lá, các sản phẩm, thiết bị dùng trong gia đình như đồ dùng 
nấu ăn, giấy, văn phòng phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2011-24420 (220) 16.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đậu Việt  
(VN) 
Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ. 

 
 

(210) 4-2011-24462 (220) 16.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kiểm định và tư 
vấn xây dựng G&H  (VN) 
32 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án xây dựng.  
 

Nhóm 36: Tư vấn lập dự án đầu tư. 
 

Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng loại công trình dân dụng và công nghiệp. 
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Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp và dân dụng; tư vấn lập luận chứng 
kinh tế kỹ thuật; kiểm định chất lượng công trình xây dựng, giao thông thủy lợi; chứng 
nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng (sau khi đánh giá và kiểm định chất 
lượng công trình); thí nghiệm phân tích các tính chất cơ lý hóa của các loại vật liệu xây 
dựng; khảo sát địa chất địa hình. 

 
 

(210) 4-2011-24481 (220) 17.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A10.3.4 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH VI DAN  (VN) 

1/9B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
 
 

(210) 4-2011-24533 (220) 17.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch quốc tế 
châu á Thái Bình Dương  (VN) 
Tầng 1, số 5, Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách; đại lý giao nhận hàng hóa trong 

nước và quốc tế; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch  
 
 

(210) 4-2011-24543 (220) 17.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh cô ban, trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
kiểm toán tư vấn Độc Lập  (VN)
35 Bis Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn thuế; dịch vụ kiểm toán.  
 
 

(210) 4-2011-24560 (220) 17.11.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 165049 24.08.2011 LK 

(531) 26.4.1 
(591) Đen, trắng, ghi, đỏ 
(731) METROPOLITAN TRADING 

COMPANY   (IN) 
10/76 Off., Haines Road, Worli, Mumbai 
400-018, India  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; áo sơ mi, áo len, quần dài, quần bò, khăn 

quàng cổ, cà vạt, mũ đội đầu, quần soóc hộp, dây lưng bằng vải (trang phục).  
 
 

(210) 4-2011-24570 (220) 17.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
MYTEK  (VN) 
Đường D2, khu D, khu công nghiệp Phố 
Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 06: Tủ sắt; két sắt.  
 

Nhóm 20: Giá, khay đỡ hàng bằng nhựa và bằng gỗ, giá để hàng, hệ thống kệ chứa hàng 
bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-24574 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thổ Kim   (VN) 
521 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, sản phẩm trang trí nội thất, trang thiết bị xây dựng, 

quảng cáo. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. 
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(210) 4-2011-24575 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thổ Kim    (VN) 
521 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, sản phẩm trang trí nội thất, trang thiết bị xây dựng, 

quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, trang trí nội thất.   
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. 
 
 
 

(210) 4-2011-24576 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thổ Kim    (VN) 
521 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, sản phẩm trang trí nội thất, trang thiết bị xây dựng, 

quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, trang trí nội thất.   
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. 
 
 
 

(210) 4-2011-24581 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thiết kế quảng cáo 
Rồng Vàng  (VN) 
108/G4 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Gia công hộp đèn, băng rôn, pa nô; in ấn, các dịch vụ liên quan đến in ấn như 

in tem vàng lên sách, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu, sắp chữ in.  
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(210) 4-2011-24620 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.4.3; A25.7.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

đồng, đồng nhạt 
(731) THE THAI DAIRY INDUSTRY CO., 

LTD.  (TH) 
Kian Gwan House II, 16th Floor, No. 
140/1 Wireless Road, Lumpini Sub-
district, Pathumwan District, Bangkok 
10330 Thailand 

(540) 

   (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa đặc có đường; kem đặc có đường (sản phẩm sữa); sản phẩm sữa 

đặc không đường; kem không đường (sản phẩm sữa); sữa đã xử lý ở nhiệt độ rất cao; sữa 
tiệt trùng. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-24621 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.4.3; A26.3.5; 
A25.7.21 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lam đậm, 
đồng, đồng nhạt 

(731) THE THAI DAIRY INDUSTRY CO., 
LTD.   (TH) 
Kian Gwan House II, 16th Floor, No. 
140/1 Wireless Road, Lumpini Sub-
district, Pathumwan District, Bangkok 
10330 Thailand 

(540) 

   (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa đặc có đường; kem đặc có đường (sản phẩm sữa); sản phẩm sữa 

đặc không đường; kem không đường (sản phẩm sữa); sữa đã xử lý ở nhiệt độ rất cao; sữa 
tiệt trùng.  
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(210) 4-2011-24622 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.4.3; A25.7.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

đồng, đồng nhạt, vàng 
(731) THE THAI DAIRY INDUSTRY CO., 

LTD.   (TH) 
Kian Gwan House II, 16th Floor, No. 
140/1 Wireless Road, Lumpini Sub-
district, Pathumwan District, Bangkok 
10330 Thailand 

(540) 

   (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa đặc có đường; kem đặc có đường (sản phẩm sữa); sản phẩm sữa 

đặc không đường; kem không đường (sản phẩm sữa); sữa đã xử lý ở nhiệt độ rất cao; sữa 
tiệt trùng.  

 
 

(210) 4-2011-24623 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.4.3; A26.3.5; 
A25.7.21 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 
đồng, đồng nhạt, vàng 

(731) THE THAI DAIRY INDUSTRY CO., 
LTD.   (TH) 
Kian Gwan House II, 16th Floor, No. 
140/1 Wireless Road, Lumpini Sub-
district, Pathumwan District, Bangkok 
10330 Thailand 

(540) 

   (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa đặc có đường; kem đặc có đường (sản phẩm sữa); sản phẩm sữa 

đặc không đường; kem không đường (sản phẩm sữa); sữa đã xử lý ở nhiệt độ rất cao; sữa 
tiệt trùng.  

 
 

(210) 4-2011-24627 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thêu may Việt Thái  (VN) 
Tổ 14, phường Nam Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
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Nhóm 24: Vỏ chăn, ga phủ giường, vỏ gối, vỏ đệm, chăn. 
 
 

(210) 4-2011-24629 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.8; 25.1.9; 2.7.9 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh lam, đồng 
(731) Công ty cổ phần G&P Ma Ma 

Sữa Non   (VN) 
Số 20, ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-24632 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  
(VN) 
211-213 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Loa, bộ khuyếch đại âm thanh (Ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao 

chụp (photocopy); máy fax; máy vi tính; máy tính xách tay; máy tính cá nhân dạng sổ 
ghi; máy điện thoại để bàn; máy điện thoại di động; máy chiếu hình; màn hiển thị hình 
ảnh; máy thu hình; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính.    

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy tính, linh kiện máy vi tính, linh 
kiện điện tử, mua bán điện thoại, tổng đài điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ, đại lý ký gửi 
hàng hóa gồm: các sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, tổng đài 
điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy in, máy fax, máy scan, loa, bọ khuyếch 
đại âm thanh (ampli), máy in dùng cho máy tính, máy sao chụp (photocopy), máy tính 
xách tay, máy tính cá nhân dạng sổ ghi, máy điện thoại để bàn, máy điện thoại di động, 
máy chiếu hình, màn hiển thị hình ảnh, máy thu hình;quảng cáo thương mại, tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại.      

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, mua bán bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy vi tính, tổng đài điện 
thoại. 
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(210) 4-2011-24633 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  
(VN) 
211-213 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Loa, bộ khuyếch đại âm thanh (Ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao 

chụp (photocopy); máy fax; máy vi tính; máy tính xách tay; máy tính cá nhân dạng sổ 
ghi; máy điện thoại để bàn; máy điện thoại di động; máy chiếu hình; màn hiển thị hình 
ảnh; máy thu hình; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính.    

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy tính, linh kiện máy vi tính, linh 
kiện điện tử, mua bán điện thoại, tổng đài điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ, đại lý ký gửi 
hàng hóa gồm: các sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, tổng đài 
điện thoại, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy in, máy fax, máy scan, loa, bọ khuyếch 
đại âm thanh (ampli), máy in dùng cho máy tính, máy sao chụp (photocopy), máy tính 
xách tay, máy tính cá nhân dạng sổ ghi, máy điện thoại để bàn, máy điện thoại di động, 
máy chiếu hình, màn hiển thị hình ảnh, máy thu hình;quảng cáo thương mại, tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại.      

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, mua bán bất động sản 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy vi tính, tổng đài điện 
thoại. 

 
 

(210) 4-2011-24634 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  
(VN) 
211-213 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09:  Loa, Bộ khuyếch đại âm thanh (Ampli); máy in dùng cho máy tính, máy sao 

chụp (photocopy); máy fax; máy vi tính; máy tính xách tay; máy tính cá nhân dạng sổ 
ghi; máy điện thoại để bàn; máy điện thoại di động; máy chiếu hình;(màn hiển thị hình 
ảnh; áy thu hình; phần mềm máy tính; phần cứng máy. 

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm; máy tính; linh kiện máy vi tính; linh 
kiện điện tử; Mua bán điện thoại; tổng đài điện thoại; máy điều hòa nhiệt độ; Đại lý ký 
gửi hàng hóa; quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm DV đích thương mại; tổ chức 
hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản. 
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Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy vi tính; tổng đài điện 
thoại; điều hòa nhiệt độ. 

 
 

(210) 4-2011-24635 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.1; 26.4.3; 26.7.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phúc Hưng 
Gia  (VN) 
Số 05 đường Cách Mạng Tháng 8, 
phường Hòa Cường Nam, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo, quản lý kinh doanh khách sạn, mua bán: xi măng, sắt theo, 

gạch, cát, tủ, giường, bàn ghế, đá mỹ nghệ, gốm sứ, tranh, ảnh, văn phòng tuyển dụng lao 
động. 

 
Nhóm 36: Đại lý bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý bất 
động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, dịch vụ xây dựng dân dụng, dịch vụ xây dựng cầu đường, khai thác 
mỏ, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn, lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị sưởi ấm, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe, dịch vụ vận tải, dịch vụ bốc dỡ, dịch vụ lưu kho, dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-24655 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH An Ninh Mạng 

BKAV  (VN) 
Phòng 105 - B12, tập thể Kim Liên, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, phần mềm máy tính (ghi sẵn),chương trình máy tính. 
 

Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2011-24670 (220) 18.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 3.7.17; 26.13.25; A20.1.9; 
A20.1.5 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Việt Thái  (VN) 
Tổ 3, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Thiết bị dùng cho ngành sơn bả (chổi sơn, bút lông, con lăn sơn).  

 
 
 

(210) 4-2011-24689 (220) 21.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 7.1.6; 2.7.9 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá 

cây, xám, đồng 
(731) Công ty cổ phần G&P Ma Ma 

Sữa Non  (VN) 
Số 20, ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  
 
 
 

(210) 4-2011-24700 (220) 21.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Thiên Thành Tâm  
(VN) 
Số 808, đại lộ Bình Dương, tổ 66, KP. 6, 
phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2011-24761 (220) 21.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17; A1.5.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

thương mại Vũ Gia  (VN) 
Số 171 Kim Mã, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô và xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe 

có động cơ, máy móc thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, dụng cụ, trang thiết bị thể dục 
thể thao; dịch vụ phân phối, bán lẻ hàng hóa trong siêu thị đối với các sản phẩm rượu, bia, 
nước giải khát, hàng điện tử (loa, tivi, máy ảnh, máy tính, bàn là, nồi cơm điện, máy giặt, 
lò vi sóng, tủ lạnh), vật liệu xây dựng, hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, xe máy, các loại máy móc, thiết bị và sản 
phẩm cơ khí.  

 
Nhóm 41: Dạy nghề, cho thuê thiết bị thể thao, dịch vụ câu lạc bộ giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán rượu, quán cà phê, nhà nghỉ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24765 (220) 21.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 7.1.1; 18.3.2; 25.1.6; 26.1.1 
(731) Trung tâm Xúc tiến Thương 

mại  (VN) 
Số 39 đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức việc thông tin, giới thiệu, quảng bá về các doanh nghiệp; tổ chức hội 

chợ thương mại với mục đích quảng cáo; tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường và cung cấp thông tin về thị 
trường cho các hoạt động thương mại; tư vấn hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp cá 
nhân hoạt động thương mại tiến hành khảo sát, nghiên cứu thị trường.  
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(210) 4-2011-24777 (220) 21.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.5 
(731) JAKOB ESCHBACH GMBH   (DE) 

Unterm Ohmberg 7, DE - 34431, 
Marsberg, Germany  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Vòi chữa cháy (không bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2011-24848 (220) 22.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1 
(731) DISCOVERY COMMUNICATIONS, 

LLC   (US) 
One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến đi chơi, tổ chức, đặt chỗ và sắp xếp các chuyến đi dã 

ngoại, các chuyến đi chơi trong ngày và di du lịch tham quan; phối hợp tổ chức các 
chuyến đi cho cá nhân và cho nhóm; tổ chức các chuyến du lịch; cung cấp cơ sở dữ liệu 
máy tính trực tuyến về dịch vụ thông tin du lịch; tổ chức chuyến đi dã ngoại, du lịch tham 
quan, nghỉ hè, du lịch ngắn ngày và dài ngày; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính có thể tìm 
kiếm trên mạng về thông tin chuyến đi và hành trình du lịch; đại lý du lịch, cụ thể là đặt 
chỗ trên các phương tiện giao thông; dịch vụ thông tin du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; 
tổ chức và tiến hành các chuyến đi du lịch có hướng dẫn tới viện bảo tàng, di tích lịch sử, 
nhà máy rượu, di tích cổ, khu bảo tồn động vật hoang dã, sa mạc, rừng nhiệt đới, rừng, 
các khu vực dung nham núi lửa, danh lam thắng cảnh, công viên quốc gia.  

 
 

(210) 4-2011-24868 (220) 22.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp ánh 
sáng Phú Mỹ Hưng  (VN) 
Số 226 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị nấu 

nướng, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước và thiết bị 
dùng cho mục đích vệ sinh, đèn hồng ngoại và các loại đèn tương tự để chiếu sáng, sưởi 
nóng.    
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Nhóm 35: Mua và bán: đèn hồng ngoại và các loại đèn tương tự để chiếu sáng, sưởi nóng; 
xuất nhập khẩu: đèn hồng ngoại và các loại đèn tương tự để chiếu sáng, sưởi nóng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24869 (220) 22.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp ánh 
sáng Phú Mỹ Hưng   (VN) 
Số 226 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị nấu 

nướng, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước và thiết bị 
dùng cho mục đích vệ sinh, đèn hồng ngoại và chăn điện không dùng cho mục đích y tế, 
đệm sưởi nóng bằng điện không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua và bán: đèn hồng ngoại và chăn điện, đệm sưởi nóng bằng điện; xuất nhập 
khẩu: đèn hồng ngoại và chăn điện, đệm sưởi nóng bằng điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-24885 (220) 22.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Phạm Công Anh   (VN) 

Phòng 3, D13b, phường Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại; dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu máy 

tính; dịch vụ cung cấp quản lý kinh doanh, mua bán, đấu giá trực tuyến; đặt hàng qua 
đường bưu điện và đấu giá; dịch vụ tư vấn về tiếp thị kinh doanh trong lĩnh vực trang web 
thương mại trực tuyến. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát và truyền chương trình truyền thông đa phương tiện, truyền dữ 
liệu, hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính qua sóng ra-đi-ô, qua phương tiện liên lạc di 
động, qua phương tiện liên lạc không dây, qua mạng internet, qua mạng lưới liên lạc điện 
tử và qua mạng lưới máy tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp đường 
truy cập vào cơ sở dữ liệu điện tử; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; dịch vụ thư 
điện tử; dịch vụ nhắn tin (điện thoại).  
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(210) 4-2011-24990 (220) 23.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây ép khô (đã chế biến). 

 
 

(210) 4-2011-25005 (220) 23.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 24.15.1; 24.15.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tinh dầu Thiên Nhiên  (VN) 
51/4 Phú Mỹ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; kem dưỡng da; muối tẩy tế bào chết 

(mỹ phẩm); sữa rửa mặt.  
 
 

(210) 4-2011-25028 (220) 24.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần AHCOM Việt 

Nam  (VN) 
68 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Trần Sơn và Cộng sự 

(TRANSON AND ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Ôtô, xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý xe ô tô, xe có động cơ khác, phụ tùng và các 
bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử 
dụng đất.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản, đại lý và môi giới bất động sản, cho thuê bất 
động sản, tư vấn bất động sản.  
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Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho 
xe có động cơ và động cơ xe.  

 
 

(210) 4-2011-25064 (220) 24.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 1.3.1; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lam, đỏ, hồng, 

xanh tím đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Linkland  
(VN) 
Số 44/22, ngõ 254 Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị sản xuất; mua; bán. Bao gồm các loại mặt hàng: Đồ chơi và 

nội thất trẻ em; Văn phòng phẩm; Sản xuất đồ chơi trẻ em.  
 
 

(210) 4-2011-25121 (220) 24.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) HTC CORPORATION   (TW) 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; điện thoại vô tuyến; thiết bị vô 

tuyến; máy tính cầm tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân dạng máy tính cầm tay (PDA); phần 
cứng máy tính và phần mềm máy tính cho thiết bị di động, thiết bị cầm tay và thiết bị vô 
tuyến; phần mềm giao diện người sử dụng; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính 
cho giao diện người sử dụng, thông tin liên lạc và dịch vụ viễn thông; phần cứng máy tính 
và phần mềm máy tính để truyền và nhận giọng nói, hình ảnh, dữ liệu, âm thanh, viđêô và 
nội dung đa phương tiện; modem vô tuyến; bộ tai nghe; bộ tai nghe có chức năng truyền 
vô tuyến; cáp nối; giá đỡ ống nghe của máy điện thoại; giá đỡ điện thoại di động; tấm dán 
mặt chuyên dụng dùng cho điện thoại di động; pin; cái nắn dòng điện; bộ nạp điện; vỏ 
điện thoại di động; bộ nạp điện để trong ô tô dùng cho điện thoại di động; giá đỡ để trong 
« tô dùng cho điện thoại di động; điều khiển từ xa; bàn phím; micrô; loa; bao da chuyên 
dụng dùng cho điện thoại di động.  

 
 

(210) 4-2011-25146 (220) 24.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Xanh dương, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Huy   (VN) 
78 Làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn bán lẻ các sản phẩm liên quan đến bà mẹ và trẻ em như 
quần áo - giầy dép và phụ kiện, đồ chơi, đồ dùng (bình sữa, bát, đĩa, đũa, nôi trẻ em, cũi 
trẻ em), đồ trang sức, dụng cụ học tập, thực phẩm, mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-25149 (220) 24.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Ba Tám Tám  

(VN) 
B77 khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn 
Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; sản phẩm vệ sinh dùng cho trang điểm (mỹ 

phẩm); nước xức tóc; xà phòng.   
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đồ giả kim hoàn; đá quý; đồng hồ; tác phẩm nghệ 
thuật bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng chất liệu da hoặc giả da như ví, cặp, ba lô, va li, vật trang 
trí dùng cho đồ đạc trong nhà.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ trang trí lưu động; 
khung tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo; tác phẩm 
nghệ thuật làm bằng tre, lau, sậy, cói liễu sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, 
xà cừ, bọt biển hoặc thế phẩm của các vật liệu này.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; khăn choàng; thắt lưng (quần áo); tất đi chân.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà; dụng cụ thể thao (không bao gồm quần áo 
thể dục, thể thao), máy tập thể thao; đồ trang hoàng cây thông Noel (không bao gồm đồ 
chiếu sáng và đồ ngọt).  

 
 

(210) 4-2011-25152 (220) 25.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 6.1.2; A25.7.21; 26.3.2; 18.3.23; 
A1.1.10; 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng phát triển thương mại 
Kinh Đô  (VN) 
Số 93 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa. 
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Nhóm 20: Các sản phẩm từ gỗ (trừ các loại gỗ nhà nước cấm) như: Giường, tủ, bàn, ghế, 
kệ khung gương, khung ảnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán  xăng dầu, mua bán rượu, bia, nước giải khát và các mặt hàng chế 
biến từ lương thực, thực phẩm (không bao gồm kinh doanh quán bar), mua bán ô tô, xe 
máy. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản bao gồm: đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng, cho 
thuê, cho thuê mua; mua nhà, công trình xây dựng, cho thuê, cho thuê mua; thuê nhà, 
công trình  xây dựng để cho thuê lại; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hà tầng 
trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đâu 
tư công trình hạ tầng để chuyên nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng 
cho thuê lại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông và dân dụng. 

 
Nhóm 39: vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng taxi, ô tô theo hợp đồng và theo 
tuyến cố định, vận tải hàng khách du lịch. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25195 (220) 25.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 25.1.25 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học Hoàng 
Gia (HOANG GIA COMPUTING 
CO.,LTD)   (VN) 
CC8 Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường; thăm dò thị trường; dịch vụ lựa chọn cho 

người khác hàng hoá để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ 
chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn); sắp xếp 
và tiến hành hội thảo (tập huấn), hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2011-25263 (220) 28.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.1.16; 26.1.1; 
25.1.5 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 
đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cotton Haus 
(VN) 
Số 196 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: vải, hàng may sẵn, giày dép, đồ dùng khác cho gia đình: vali 

cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, vải, 
len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh; thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ chuyên 
doanh các mặt hàng len sợi, nguyên liệu để làm chăn, thảm thêu hoặc đồ thêu, hàng dệt, 
kim, chỉ khâu, thiết bị điều hòa không khí, đèn hồ quang, nồi hấp (nồi áp suất dùng điện), 
vỉ nướng, thiết bị sinh hơi nóng của bồn tắm, máy nướng bánh mỳ, đèn chiếu sáng, đèn 
điện dùng cho cây nô-en, máy pha cà phê (dùng điện), hệ thống và thiết bị nấu nướng, 
máy sấy tóc, thiết bị sấy, đèn điện, quạt gió, bình đun nước nóng, giường, tủ, bàn, ghế và 
đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh gồm bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: đồ dùng gia 
đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; bán lẻ dao keo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà 
bếp; mua bán thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt, không đi kèm dịch vụ 
lắp đặt hoặc bảo dưỡng; mua bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống, thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; xuất nhập khẩu các mặt hàng kể trên. 

 
 
 

(210) 4-2011-25267 (220) 28.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIG Đầu Tư   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà văn phòng cho thuê VIT, 
số 519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa: vật liệu xây dựng, hạt điều, hạt 

tiêu.  
 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ làm tài chính, tư vấn tài chính, quản lý bất động sản, dịch 
vụ ủy thác tài sản (tài chính).  

 
Nhóm 39: Kinh doanh kho hàng hóa.  
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(210) 4-2011-25346 (220) 28.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25 
(591) Đen, vàng 
(731) AEON DELIGHT KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Aeon Delight 
Co., Ltd.)   (JP) 
Heart Building, 2-3-2 Minamisenba, 
Chuo-ku, Osaka 542-0081, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy danh thiếp; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng không bao gồm đồ gỗ 

nội thất; ấn phẩm (sản phẩm của ngành in); tranh ảnh; xuất bản phẩm dạng in; vật liệu để 
gói làm bằng giấy hoặc chất dẻo; hộp làm bằng giấy hoặc bìa cứng dùng để đóng gói; vật 
phẩm làm bằng bìa cứng; màng bằng chất dẻo dùng để bao gói, tấm chất dẻo có các bóng 
khí để gói bọc.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ điều hành và quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý và quản trị kinh doanh của các khu bất 
động sàn- khu nhà ở, khu công nghiệp và thương mại, văn phòng; trung tâm kinh doanh, 
siêu thị trung tâm mua sắm; khu mua sắm; cửa hàng bán lê và bán buôn, nhà kho; nhà 
máy và nhà chung cư; biên tập số liệu thống kê và danh sách địa chỉ gửi thư, dịch vụ kiếm 
kê và quản lý danh mục hàng hóa trong kho, quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự. tuyển 
chọn nhân sự (cho người khác); nghiên cứu và phân tích thị trường; dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, giấy, ấn phẩm, vật liệu đóng gói (làm từ giấy 
hoặc chất dẻo), thực phẩm và đồ uống, trà, cà phê, ca cao, đồ uống có ga (đồ uống giải 
khát) và đồ uống nước ép trái cây không chứa cồn; cho thuê tài liệu quàng cáo, cho thuê 
máy đánh chữ và máy sao chụp; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ mua sắm cho 
người khác (mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác); dịch vụ trả lời điện thoại cho chủ 
thuê bao vắng mặt; quản lý kinh doanh của các trung tâm gọi điện thoại, bao gồm cả cuộc 
gọi khẩn cấp; nghiên cứu kinh doanh liên quan đến việc quản lý nhân sự; nghiên cứu liên 
quan đến quản trị và quản lý kinh doanh của khu nhà ở, khu thương mại và công nghiệp, 
dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ đã nói ở trên.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát xây dựng công trình; dịch vụ làm sạch bên ngoài và bên 
trong tòa nhà, khu công nghiệp và thương mại, siêu thị, khu mua sắm, các cửa hàng bán 
buôn và bán lẻ, văn phòng, nhà kho, nhà máy; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
thiết bị văn phòng, máy bán hàng tự động, thiết bị hút khói, mùi cho máy bán hàng tự 
động; xây dựng, khôi phục, làm mới, bảo dưỡng và sửa chữa khu nhà ở, khu công nghiệp 
và thương mại, siêu thị, các cửa hàng bán buôn và bán lẻ, văn phòng; nhà kho; nhà máy, 
cho thuê thiết bị, dụng cụ và máy móc xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng tấm pin 
năng lượng mặt trời; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy phát điện cho các cơ sở dân 
dụng và công nghiệp; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ đã nói ở trên.  

 
Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận chuyển đảm bảo những đồ vật có giá 
trị; dịch vụ lưu kho an toàn (vận tải); đóng gói hàng hóa, lưu kho hàng hóa, xếp hàng vào 
kho; thu gom vận chuyển và lưu chứa rác, dịch vụ vận tải và giao thư tín hay hàng hóa đến 
tận tay người nhận.  
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Nhóm 40: Phân loại rác và vật liệu tái chế (biến đổi).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; học viện giáo dục; đào tạo thực hành (thao 
diễn) đào tạo nghề công nghiệp; đào tạo nhân sự, tổ chức các khóa đào tạo và giáo dục; tổ 
chức các sự kiện cho mục đích giáo dục, giải trí, văn hóa và thể thao; tổ chức các cuộc thi 
giáo dục và giải trí; khảo thí giáo dục; xuất bản sách, ấn phẩm, tài liệu giáo dục nghiên 
cứu về việc đào tạo cán bộ, dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ đã nói ở 
trên; tổ chức các cuộc thi kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng; quán cà phê và quán phục 
vụ đồ ăn nhẹ thực hiện; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ phòng trọ và dịch vụ đặt 
chỗ cho phòng trọ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán phục vụ đồ ăn nhẹ.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ an ninh; dịch vụ kiểm tra an ninh người lao động ra vào nơi làm 
việc; giám sát hệ thống thiết bị an ninh, dịch vụ an ninh bảo vệ cho các khu nhà ở; khu 
thương mại và công nghiệp bằng máy vi tính; dịch vụ giám sát an ninh, dịch vụ bảo vệ 
đêm; dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ an ninh bảo vệ tài sản nhà ở; thương mại và công 
nghiệp, dịch vụ tư vấn an ninh; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ đã nói 
ở trên.  

 
 
 

(210) 4-2011-25362 (220) 28.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH mỹ thuật - 

truyền thông và quảng cáo 
Đất Sáng Tạo  (VN) 
Số 024, lô C2, đường số 45, phường 6, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Linh kiện máy tính: con chuột, bàn phím; bàn là điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị nhà bếp: nồi hấp (nồi áp suất dùng điện), vỉ nướng, kiềng bếp, tủ lạnh, 
lò nướng.  

 
Nhóm 16: Hàng văn phòng phẩm: bút, cặp, vở, bảng, lịch, sách.  

 
Nhóm 25: Sản phẩm thời trang: áo choàng, mũ lưỡi trai, giày dép, quần áo may sẵn, váy, 
khăn trùm đầu.  

 
Nhóm 35: Cung cấp quà tặng, dịch vụ khuyến mãi, xúc tiến hội chợ thương mại, tổ chức 
sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2011-25386 (220) 29.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thái 
Phụng  (VN) 
50 Nguyễn Văn Khạ, tổ 3, khu phố 1, thị 
trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nệm gòn, gòn bông tấm, gòn tơi, gòn bi, gòn công nghiệp, chằn gòn, 

bông thô, xơ sợi bông, bông gòn, bông gạo dùng để đệm lót hoặc nhồi.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-25393 (220) 29.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Thiết Bị Giáo Dục  
(VN) 
104 đường Nguyễn Khang, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thí nghiệm cho trường phổ thông.  
 

Nhóm 16: Đồ dùng học sinh gồm vở; bút viết; thước kẻ; phấn viết bảng; bảng viết; hộp 
bút.  

 
Nhóm 20: Thiết bị nội thất dùng trong trường học gồm: bàn, ghế, tủ, giường, giá, kệ; thiết 
bị nội thất dùng trong phòng thí nghiệm bao gồm: bàn; ghế; tủ; giá; kệ. 

 
Nhóm 28: Thiết bị dùng trong trường mầm non gồm: đồ chơi giáo dục cho trẻ em; đồ chơi 
vận động giáo dục thể chất; đồ chơi ngoài trời; bộ xếp (ghép) hình/chữ; bộ sáp nặn.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị nội thất dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị nội thất dùng 
trong nhà trường; đồ dùng học sinh; thiết bị thí nghiệm trong trường phổ thông; đồ chơi 
trẻ em.  
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(210) 4-2011-25400 (220) 29.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 21: Chảo (nhôm hoặc Inôc không dùng điện), bộ nồi (nhôm hoặc Inôc không dùng 

điện). 
 
 
 
(210) 

 
4-2011-25401 

 
(220) 

 
29.11.2011 

  (441) 26.03.2012 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 21: Chảo (nhôm hoặc Inôc không dùng điện), bộ nồi (nhôm hoặc Inôc không dùng 

điện). 
 
 
 

(210) 4-2011-25406 (220) 29.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 6.1.2; 26.3.4; A5.5.21; 2.9.14; A2.9.15; 
5.5.19 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hoàng Nguyên  (VN) 
Lô C1, cụm công nghiệp Tân An 1, 
phường Tân An, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 31: Rau, hoa, quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: rau, hoa, quả tươi; Mua bán xuất nhập khẩu: rau, 
hoa, quả đã qua chế biến. 
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(210) 4-2011-25413 (220) 29.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiết bị y tế & 
Thực phẩm chức năng Nhân 
Thọ  (VN) 
Số 19, ngách 26, ngõ Thái Thịnh II, 
đường Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị phân tích máu (máy đo đường huyết); máy đo huyết áp; nhiệt kế dùng 

trong ngành y; thiết bị dùng để thở nhân tạo (máy xông khí dung); que thử dùng cho 
ngành y; thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25424 (220) 29.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Tam 
Giác  (VN) 
Số 68 X3, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), đồ dùng nội 

thất gia đình (bàn, ghế, giường, tủ), thiết bị điện tử (ti vi, đầu đọc đĩa, loa, âm-li) và linh 
kiện điện tử, viễn thông; mua bán: máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy 
tính, máy móc và thiết bị văn phòng, đồ dùng gia đình bằng gốm sứ. 

 
 

(210) 4-2011-25483 (220) 29.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giày Phương An   (VN) 
287/67 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng (trong trang phục quần áo); cà vạt (thuộc 

trang phục quần áo).    
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu giày dép, quần áo; mua bán, xuất nhập khẩu trang 
thiết bị bảo hộ lao động cụ thể: quần, áo, giày, mũ; mua bán, xuất nhập khẩu bia, rượu, 
nước uống tinh khiết, bánh, kẹo, mứt; mua bán, xuất nhập khẩu đồ trang trí nội thất cụ 
thể: bàn, ghế, giường, tủ; mua bán, xuất nhập khẩu đồ chơi trẻ em cụ thể: thú nhún, thú 
nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình; mua bán, xuất nhập khẩu hàng lưu niệm cụ thể: 
móc khóa, khung ảnh, chuông gió; mua bán, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 
truyền thống cho khách du lịch làm bằng mây, tre, cói, cụ thể: giỏ xách, túi xách, đĩa, 
khay; mua bán, xuất nhập khẩu mũ bảo hiểm; mua bán, xuất nhập khẩu đồ gia dụng cụ 
thể: nồi, xoong, chảo, chậu; mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm; tổ chức hội chợ triển 
lãm; mua bán các loại hàng hoá thông thường cụ thể như bánh, kẹo, mứt, nước ngọt, 
đường, muối trong chợ; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ kiểm toán. 

 
 

(210) 4-2011-25484 (220) 29.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giày Phương An   (VN) 
287/67 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng (trong trang phục quần áo); cà vạt (thuộc 

trang phục quần áo).    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu giày dép, quần áo; mua bán, xuất nhập khẩu trang 
thiết bị bảo hộ lao động cụ thể: quần, áo, giày, mũ; mua bán, xuất nhập khẩu bia, rượu, 
nước uống tinh khiết, bánh, kẹo, mứt; mua bán, xuất nhập khẩu đồ trang trí nội thất cụ 
thể: bàn, ghế, giường, tủ; mua bán, xuất nhập khẩu đồ chơi trẻ em cụ thể: thú nhún, thú 
nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình; mua bán, xuất nhập khẩu hàng lưu niệm cụ thể: 
móc khóa, khung ảnh, chuông gió; mua bán, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 
truyền thống cho khách du lịch làm bằng mây, tre, cói, cụ thể: giỏ xách, túi xách, đĩa, 
khay; mua bán, xuất nhập khẩu mũ bảo hiểm; mua bán, xuất nhập khẩu đồ gia dụng cụ 
thể: nồi, xoong, chảo, chậu; mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm; tổ chức hội chợ triển 
lãm; mua bán các loại hàng hoá thông thường cụ thể như bánh, kẹo, mứt, nước ngọt, 
đường, muối trong chợ; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ kiểm toán. 

 
 

(210) 4-2011-25521 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Ngọc Phát  (VN) 
Số nhà 31A, tập thể Cao đẳng Xây dựng 
số 1, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, thiết bị an ninh. 
 

Nhóm 21: Thùng nhựa (dùng cho gia đình), khay bằng nhựa dùng cho gia đình, hộp cơm 
bằng nhựa, chén (bát), tô, đĩa, thau, xô, chậu bằng nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-25526 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A16.1.5 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tổ hợp 
truyền thông Việt Nam   (VN) 
Số 230 Ngô Quyền, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn, bán lẻ các mặt hàng điện, hàng điện tử, 

máy tính, thiết bị viễn thông cụ thể là: ổ cắm, công tắc, dây điện, ti vi, tủ lạnh, bàn là, 
máy giặt, máy sấy tóc, lò vi sóng, quạt trần, quạt tường, quạt sưởi, máy tính, máy tính 
xách tay, ổ cứng, thiết bị lưu trữ ngoài, ổ đĩa CD, DVD, điện thoại để bàn, điện thoại di 
động; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2011-25528 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.6; 1.13.1; A25.7.6 
(591) Cam, xanh lá mạ, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tổ hợp 
truyền thông Việt Nam  (VN) 
Số 230 Ngô Quyền, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn, bán lẻ các mặt hàng điện, hàng điện tử, 

máy tính, thiết bị viễn thông cụ thể là: ổ cắm, công tắc, dây điện, ti vi, tủ lạnh, bàn là, 
máy giặt, máy sấy tóc, lò vi sóng, quạt trần, quạt tường, quạt sưởi, máy tính, máy tính 
xách tay, ổ cứng, thiết bị lưu trữ ngoài, ổ đĩa CD, DVD, điện thoại để bàn, điện thoại di 
động; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
 

(210) 4-2011-25560 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
và thương mại Hoa Cẩm 
Chướng  (VN) 
P37 C9 TT Kim Liên, Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế; phương tiện kết xương; phương tiện cấy ghép trong cơ thể; máy 
móc y tế; trang thiết bị y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-25561 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
và thương mại Hoa Cẩm 
Chướng  (VN) 
P37 C9 TT Kim Liên, Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế; phương tiện kết xương; phương tiện cấy ghép trong cơ thể; máy 

móc y tế; trang thiết bị y tế. 
 
 
 

(210) 4-2011-25562 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh đen nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
và thương mại Hoa Cẩm 
Chướng  (VN) 
P37 C9 TT Kim Liên, Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế; phương tiện kết xương; phương tiện cấy ghép trong cơ thể; máy 

móc y tế; trang thiết bị y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-25563 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
và thương mại Hoa Cẩm 
Chướng  (VN) 
P37 C9 TT Kim Liên, Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế; phương tiện kết xương; phương tiện cấy ghép trong cơ thể; máy 

móc y tế; trang thiết bị y tế.  
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(210) 4-2011-25564 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
và thương mại Hoa Cẩm 
Chướng  (VN) 
P37 C9 TT Kim Liên, Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế; phương tiện kết xương; phương tiện cấy ghép trong cơ thể; máy 

móc y tế; trang thiết bị y tế.  
 
 

(210) 4-2011-25565 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
và thương mại Hoa Cẩm 
Chướng  (VN) 
P37 C9 TT Kim Liên, Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế; phương tiện kết xương; phương tiện cấy ghép trong cơ thể; máy 

móc y tế; trang thiết bị y tế.  
 
 

(210) 4-2011-25566 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
và thương mại Hoa Cẩm 
Chướng  (VN) 
P37 C9 TT Kim Liên, Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế; phương tiện kết xương; phương tiện cấy ghép trong cơ thể; máy 

móc y tế; trang thiết bị y tế.  
 
 

(210) 4-2011-25567 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
và thương mại Hoa Cẩm 
Chướng   (VN) 
P37 C9 TT Kim Liên, Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế; phương tiện kết xương; phương tiện cấy ghép trong cơ thể; máy 
móc y tế; trang thiết bị y tế.  

 
 

(210) 4-2011-25568 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1; 26.13.25; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
và thương mại Hoa Cẩm 
Chướng   (VN) 
P37 C9 TT Kim Liên, Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế; phương tiện kết xương; phương tiện cấy ghép trong cơ thể; máy 

móc y tế; trang thiết bị y tế.  
 
 

(210) 4-2011-25580 (220) 30.11.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) DARBOND TECHNOLOGY CO., LTD.  

(CN) 
No. 98 Rinshajiang Road, ETDZ, 
Yantai, Shandong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất gắn/chất kết dính (luyện kim); 

chất gắn/chất kết dính dùng cho ủng và giày; chất kết dính/chất liên kết dùng trong ngành 
đúc; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; mát tít dùng cho da thuộc.  

 
 

(210) 4-2011-25611 (220) 01.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kim khí Hà 
Nội  (VN) 
Số 20 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống bằng 
kim loại  

 
Nhóm 36: Mua và bán bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn 
phòng và không gian làm kho bãi; dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản, văn phòng.  
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Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ cho thuê không 
gian làm kho bãi.  

 
 

(210) 4-2011-25805 (220) 02.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A11.3.2; A11.3.6 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng, đen, đỏ, xanh 

dương, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nhật Hải  (VN) 
Đông Mỹ, Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa.  

 
 

(210) 4-2011-25820 (220) 02.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Đỏ, cam, xanh lá mạ, xanh nước biển, 

xanh dương, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại thời trang dệt 
may Việt Nam   (VN) 
02 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây lưng (trong trang phục quần áo), cà vạt (thuộc 

trang phục quần áo).  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: vải kỹ thuật; vải không dệt, vải trang trí nội thất, sợi, 
chỉ dùng trong ngành dệt, giày dép, quần áo; trang thiết bị bảo hộ lao động: quần, áo; 
giày, mũ, thủy hải sản các loại tôm cua, cá, mực, nông sản các loại: rau, củ, quả (tươi 
sống), động vật sống, gỗ (nguyên liệu), thiết bị âm thanh: loa, tai nghe, thiết bị ánh sáng: 
đèn điện, đèn huỳnh quang, thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông điện thoại, máy quay 
phim, máy chụp ảnh kỹ thuật số, mô đem vô tuyến, thiết bị định vị toàn cầu bộ nạp ắc 
quy, thiết bị tiếp hợp năng lượng, vật liệu điện; dây điện; công tằc điện, cầu dao điện, điện 
tử điện lạnh: tủ lạnh, ti vi, đầu máy, máy vi tính, bia, rượu, nước uống tinh khiết: bánh, 
kẹo, mứt, linh kiện xe ô tô và xe máy, cụ thể: phanh, cụm phanh, xéc măng phanh dùng 
cho xe cộ (vòng găng phanh): xe ô tô, xe máy, sắt, thép, kim loại màu, đồ trang trí nội 
thất cụ thể bàn, ghế, giường, tủ, đồ chơi), trẻ em: thú nhún; thú nhồi bông; xích đu, miếng 
ghép hình, hàng lưu niệm: gấu bông, móc khóa: khung tranh; hàng thủ công mỹ nghệ 
truyền thống cho khách du lịch làm bằng mây, tre, cói, cụ thể là: giỏ xách tủ xách, đĩa, 
khay, dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vọt, găng, mũ bảo hiểm, đồ gia dụng: nồi: xoong 
chảo, chậu, bột gạo; bột ngô; bột ngũ cốc và các sản phẩm từ bột, cao su, hóa chất; thuốc 
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nhuộm ngành dệt mỹ phẩm, thuốc lá điếu, thuốc lào; phế liệu; tổ chức hội chợ triển lãm; 
quản lý kinh doanh chợ; khai thác kinh doanh chợ cụ thể là mua bán bánh, kẹo, mứt, nước 
ngọt, đường muối; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ kiểm toán.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25821 (220) 02.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.12; A1.1.2; A5.5.20 
(591) Đỏ, cam, xanh lá mạ, xanh nước biển, 

xanh dương, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại thời trang dệt 
may Việt Nam   (VN) 
02 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây lưng (trong trang phục quần áo), cà vạt (thuộc 

trang phục quần áo).  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: vải kỹ thuật; vải không dệt, vải trang trí nội thất, sợi, 
chỉ dùng trong ngành dệt, giày dép, quần áo; trang thiết bị bảo hộ lao động: quần, áo; 
giày, mũ, thủy hải sản các loại tôm cua, cá, mực, nông sản các loại: rau, củ, quả (tươi 
sống), động vật sống, gỗ (nguyên liệu), thiết bị âm thanh: loa, tai nghe, thiết bị ánh sáng: 
đèn điện, đèn huỳnh quang, thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông điện thoại, máy quay 
phim, máy chụp ảnh kỹ thuật số, mô đem vô tuyến, thiết bị định vị toàn cầu bộ nạp ắc 
quy, thiết bị tiếp hợp năng lượng, vật liệu điện; dây điện; công tằc điện, cầu dao điện, điện 
tử điện lạnh: tủ lạnh, ti vi, đầu máy, máy vi tính, bia, rượu, nước uống tinh khiết: bánh, 
kẹo, mứt, linh kiện xe ô tô và xe máy, cụ thể: phanh, cụm phanh, xéc măng phanh dùng 
cho xe cộ (vòng găng phanh): xe ô tô, xe máy, sắt, thép, kim loại màu, đồ trang trí nội 
thất cụ thể bàn, ghế, giường, tủ, đồ chơi), trẻ em: thú nhún; thú nhồi bông; xích đu, miếng 
ghép hình, hàng lưu niệm: gấu bông, móc khóa: khung tranh; hàng thủ công mỹ nghệ 
truyền thống cho khách du lịch làm bằng mây, tre, cói, cụ thể là: giỏ xách tủ xách, đĩa, 
khay, dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vọt, găng, mũ bảo hiểm, đồ gia dụng: nồi: xoong 
chảo, chậu, bột gạo; bột ngô; bột ngũ cốc và các sản phẩm từ bột, cao su, hóa chất; thuốc 
nhuộm ngành dệt mỹ phẩm, thuốc lá điếu, thuốc lào; phế liệu; tổ chức hội chợ triển lãm; 
quản lý kinh doanh chợ; khai thác kinh doanh chợ cụ thể là mua bán bánh, kẹo, mứt, nước 
ngọt, ,đường muối; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ kiểm toán.  
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(210) 4-2011-25822 (220) 02.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.12; A1.1.2; A5.5.20 
(591) Đỏ, cam, xanh lá mạ, xanh nước biển, 

xanh dương, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại thời trang dệt 
may Việt Nam   (VN) 
02 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây lưng (trong trang phục quần áo), cà vạt (thuộc 
trang phục quần áo).  

 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: vải kỹ thuật; vải không dệt, vải trang trí nội thất, sợi, 
chỉ dùng trong ngành dệt, giày dép, quần áo; trang thiết bị bảo hộ lao động: quần, áo; 
giày, mũ, thủy hải sản các loại tôm cua, cá, mực, nông sản các loại: rau, củ, quả (tươi 
sống), động vật sống, gỗ (nguyên liệu), thiết bị âm thanh: loa, tai nghe, thiết bị ánh sáng: 
đèn điện, đèn huỳnh quang, thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông điện thoại, máy quay 
phim, máy chụp ảnh kỹ thuật số, mô đem vô tuyến, thiết bị định vị toàn cầu bộ nạp ắc 
quy, thiết bị tiếp hợp năng lượng, vật liệu điện; dây điện; công tằc điện, cầu dao điện, điện 
tử điện lạnh: tủ lạnh, ti vi, đầu máy, máy vi tính, bia, rượu, nước uống tinh khiết: bánh, 
kẹo, mứt, linh kiện xe ô tô và xe máy, cụ thể: phanh, cụm phanh, xéc măng phanh dùng 
cho xe cộ (vòng găng phanh): xe ô tô, xe máy, sắt, thép, kim loại màu, đồ trang trí nội 
thất cụ thể bàn, ghế, giường, tủ, đồ chơi), trẻ em: thú nhún; thú nhồi bông; xích đu, miếng 
ghép hình, hàng lưu niệm: gấu bông, móc khóa: khung tranh; hàng thủ công mỹ nghệ 
truyền thống cho khách du lịch làm bằng mây, tre, cói, cụ thể là: giỏ xách tủ xách, đĩa, 
khay, dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vọt, găng, mũ bảo hiểm, đồ gia dụng: nồi: xoong 
chảo, chậu, bột gạo; bột ngô; bột ngũ cốc và các sản phẩm từ bột, cao su, hóa chất; thuốc 
nhuộm ngành dệt mỹ phẩm, thuốc lá điếu, thuốc lào; phế liệu; tổ chức hội chợ triển lãm; 
quản lý kinh doanh chợ; khai thác kinh doanh chợ cụ thể là mua bán bánh, kẹo, mứt, nước 
ngọt, ,đường muối; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ kiểm toán.  

 
 

(210) 4-2011-25823 (220) 02.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.17.18; A26.11.12; 26.1.2; 16.1.4 
(591) Cam, đen, trắng, xám, xanh lá cây, xanh 

nước biển 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và du lịch SA SA  (VN) 
201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm vi tính; dịch vụ hỗ trợ liên 
quan đến quảng bá về tổ chức chuyến du lịch; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, 
nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông điện tử nhằm mục đích hỗ trợ cho công việc kinh doanh, phân phối và mua bán 
hàng hóa; , đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất.  

 
Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch như vận chuyển; dịch vụ đặt chỗ du lịch và tham quan; 
dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ; dịch vụ điều hành chuyến du lịch, dịch vụ tổ 
chức lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê xe có động cơ.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-25824 (220) 02.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 16.1.4 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và du lịch SA SA  (VN) 
201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm vi tính, dịch vụ hỗ trợ liên 

quan đền quang bá về tổ chức chuyến du lịch; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; 
nghiên cứu thị trường va thăm dò dư luận; dịch vụ quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông điện từ nhằm mục đích hỗ trợ cho công việc kinh doanh, phân phối và mua bán 
hàng hóa; đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất..  

 
Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch như vận chuyển; dịch vụ đặt chỗ du lịch và tham quan; 
dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ; dịch vụ điều hành chuyến du lịch; dịch vụ tổ 
chức lữ hành nội địa va quốc tế; cho thuê xe có động cơ.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2011-25828 (220) 02.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.11.9 
(731) Cơ sở điện tử truyền thông 

Tiến Đoan 2   (VN) 
723 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình, đầu đĩa; loa; âm ly; micro; bộ khuếch đại âm thanh.  

 
 

(210) 4-2011-25835 (220) 02.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CASINO GUICHARD PERRACHON  

(FR) 
1 Esplanade de France, 42000 Saint 
Etienne, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu nhờn; chất khử bụi; chất kết dính bụi, 

chất kết tụ bụi; nhiên liệu (kể cả loại dùng cho động cơ); chất thắp sáng cụ thể như: mỡ để 
thắp sáng, nến, bấc, khí gas để thắp sáng; củi đốt.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể 
như: băng vệ sinh, khăn vệ sinh, quần lót vệ sinh; chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y 
tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó (dùng 
trong y tế); vật liệu để hàn răng; vật liệu để in dấu răng; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ 
sinh; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; chế phẩm chứa thuốc dùng để tắm; chế phẩm hóa học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; dược thảo; trà 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; chất diệt ký sinh trùng; đường dùng cho mục đích y tế; 
hợp kim của kim loại quí dùng cho mục đích nha khoa.  

 
Nhóm 06: Sản phẩm kim loại thường không nằm trong các nhóm khác cụ thể là: kim loại 
thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 
vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; dây cáp bằng kim loại 
không dùng để dẫn điện; dây kim loại thường (không dùng để dẫn điện); vật dụng làm 
bằng sắt cụ thể như: khóa, chìa khóa; ống dẫn bằng kim loại; ống bằng kim loại, két sắt 
(két an toàn); quặng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; giàn giáo bằng kim 
loại; hộp bằng kim loại thường; hòm bằng kim loại; thùng để đóng gói bằng kim loại; bia 
mộ bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; tượng và tượng nhỏ bằng 
kim loại thường; biển đăng ký bằng kim loại.  
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Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, cơ 
cấu ghép nối không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; cơ cấu truyền động 
không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao 
tác bằng tay; lò ấp trứng; máy nông nghiệp; máy hút dùng cho mục đích công nghiệp; 
máy gia công gỗ; máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển); máy đóng gói hàng; máy đóng 
bao; khoan cầm tay chạy bằng điện; máy xén; xe ủi đất; máy xay; máy ly tâm; thiết bị 
nâng; máy may; máy dệt kim; máy là máy dùng cho nhà bếp dùng điện cụ thể như: máy 
nhào bột, máy rửa bát, máy giặt; máy phân loại dùng cho công nghiệp; máy cưa; người 
máy (máy móc); máy in; máy khoan; máy nâng (thang máy); dao điện.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao kéo (không dùng cho 
phẫu thuật), cái nĩa; thìa (dụng cụ cầm tay); vũ khí đeo cạnh sườn như gươm, dao găm; 
dao cạo (dùng điện hoặc không dùng điện); dụng cụ và đồ dùng cho người giết mổ động 
vật; dụng cụ làm vườn (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt (công cụ cầm tay).  

 
Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng; dụng 
cụ và thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); 
thiết bị phân phối nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm cụ thể như giấy, bìa 
cứng, băng dính (dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng); vật liệu dùng cho nghệ sỹ 
cụ thể như: bút lông, khuôn để đúc đất sét; máy chữ; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ 
dùng giảng dạy và học tập (trừ thiết bị giảng dạy); chữ in; bản in đúc; hộp bằng bìa cứng 
hoặc giấy; áp phích quảng cáo; tập anhom; danh thiếp bằng giấy, sách; báo giấy; tờ quảng 
cáo; sách nhỏ hoặc mỏng để quảng cáo; lịch; dụng cụ viết; tranh khắc; tác phẩm nghệ 
thuật in thạch bản; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; tranh màu nước, mẫu cắt cho 
thợ may quần áo phụ nữ; dụng cụ đồ họa như bản in đồ họa; khăn tay bỏ túi bằng giấy; bộ 
đồ ăn bằng giấy như khăn lau bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn trải bàn bằng giấy; giấy 
vệ sinh; tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenluloza (dừng một lần); túi (phong bì, bao nhỏ) 
bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo.  

 
Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm; nhựa kết dùng để cách điện cho cáp ngầm; 
gôm ở dạng thô hoặc bán thành phẩm; amiăng thô hoặc bán thành phẩm; mica thô hoặc 
bán thành phẩm, chất dẻo bán thành phẩm; vật liệu dùng để bao gói như vật liệu dùng để 
bao gói bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu dùng để bịt kín như vòng để bịt kín, nút bằng 
cao su để bịt kín; vật liệu dùng để cách ly; ống mềm không bằng kim loại; tấm chất dẻo 
dùng cho mục đích nông nghiệp; lá kim loại dùng để cách ly; găng tay để cách điện cách 
nhiệt; băng và dải để cách điện cách nhiệt, vải dệt cách điện cách nhiệt; vécni cách điện 
cách nhiệt; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); bao 
(phong bì, túi nhỏ) bằng cao su dùng để bao gói; sợi thủy tinh dùng để cách điện cách 
nhiệt; len thủy tinh dùng để cách điện cách nhiệt.  

 
Nhóm 18: Da thô hoặc bán thành phẩm; giả da; da động vật; vali (đựng hành lí); túi du 
lịch; «; « che nắng; gậy chống; roi da; yên cương; phụ kiện cho bộ yên cương; ví đựng 
tiền; túi cầm tay của phụ nữ; túi xách tay; ba lô; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi cho 
người leo núi; túi cho người cắm trại; túi dùng ở bãi biển; túi sách học sinh; túi du lịch; ví 
đựng đồ trang điểm (không có đồ bên trong); vòng cổ cho động vật; tấm choàng cho động 
vật; túi (bao, túi nhỏ dùng để bao gói); túi lưới cho mua sắm.  
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Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; gương soi; khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, 
thạch cao, hoặc bằng chất dẻo; nút bần; sậy, lau (vật liệu để bện tết); đồ làm bằng liễu 
giai; sừng dạng thô hoặc bán thành phẩm; sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng xương; 
ngà thô hoặc bán thành phẩm; phiến sừng ở hàm cá voi thô hoặc bán thành phẩm; vỏ sò; 
hổ phách vàng; xà cừ dạng thô hoặc bán thành phẩm; tẩu thuốc lá bằng đất sét trắng; các 
thể phẩm của các vật liệu nêu trên cụ thể như mành tre; mắc áo; tủ đựng quần áo; đệm 
bằng rơm hoặc lò xo; giá (đồ đạc); thùng để đóng hàng bằng chất dẻo; ghế bành; ghế 
ngồi; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); bình đựng tro hỏa táng; giá để bát đĩa; đồ đan lát 
làm bằng liễu giai; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo.   

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp (không dùng 
điện); lược  bàn chải (trừ bút lông); bọt biển dùng cho mục đích gia dụng; vật liệu dùng để 
làm bàn chả; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; bùi nhùi thép để làm sạch; kính thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); đồ sứ để chứa đựng; đồ bằng đất nung để chứa 
đựng; chai lọ, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; tượng và tượng 
nhỏ bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; đồ dùng trong nhà vệ sinh; dụng cụ cho mục 
đích gia dụng; thùng rác, cốc (đỏ dựng); bộ đồ ăn (ngoại trừ dao, dĩa và thìa); bể cá trong 
nhà.  

 
Nhóm 22: Dây, dây thừng; lưới; lều rạp; bạt; tấm che bằng vải dầu hoặc vải nhựa; buồm; 
vật liệu để độn, để nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); vải sợi thô; dây cáp không bằng kim 
loại; vật liệu dùng đế đóng gói (dùng để nhồi độn, đệm lót) không bằng cao su hoặc chất 
dẻo; sợi dệt (sợi thô) túi (bao tải) để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu để rời; bao 
tải (túi) bằng vải dùng để đóng gói.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm trải sàn; chiếu và thảm chùi chân (không bằng sợi dệt); vải 
sơn lát sàn nhà, các vật liệu trải sàn, lót sàn khác như: rơm; bức trướng treo tường (không 
bằng sợi dệt), giấy dán tường; thảm tập thể dục; thảm dùng cho ô tô; thảm cỏ nhân tạo.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, thiết bị tập thể dục; dụng cụ thể dục, thể thao (không xếp 
trong nhóm khác) như gậy chơi bi-a, bàn bi-a, quả tạ; đồ trang hoàng cây Noel (trừ đồ 
chiếu sáng và bánh kẹo).  

 
 

(210) 4-2011-25845 (220) 05.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.5.1; A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Đỏ, xám, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ thời 
trang Ngọc Nhi   (VN) 
L36/38 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp , thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem thoa vết thâm; kem rửa mặt ngừa mụn; kem rửa mặt ngừa nám;; kem thoa 

nhũ hoa; kem khử mùi hôi nách; kem trắng da ngừa lão hóa vitamin E; kem dưỡng da 
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toàn thân vitamin E; sữa rửa mặt dưỡng da vitamin E; dầu gội đầu; kem dưỡng da tay 
chống nhăn vitamin E; sữa tắm dưỡng da; kem mồ hôi tay chân vitamin E.  

 
Nhóm 05: Kem trị mụn thảo dược; kem trị nám thảo dược; kem thảo dược đắp mặt nạ; 
kem dưỡng da thảo dược vitamin E.  

 
 

(210) 4-2011-25853 (220) 05.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Bảo 
Ngọc  (VN) 
125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy nghiền rau củ, máy 

xay, nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy băm thịt; máy bơm; máy hút bụi 
chân không, máy hút không khí, quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ.  

 
Nhóm 08: Dao. 

 
Nhóm 09: Bàn là điện, dụng cụ uốn tóc, đốt nóng bằng điện; đầu đĩa; loa, bộ khuếch đại 
âm thanh.  

 
Nhóm 11: Nồi hấp (nồi áp suất sử dụng điện); ấm dun nước dùng điện; đèn pin (đèn để 
soi sáng); đèn điện; đèn pin bỏ túi dùng điện; lò vi sóng; lò nướng bánh bằng điện; hệ 
thống và thiết bị nấu nướng, thiết bị nấu bếp; máy sấy tóc; bình lọc nước; quạt điện dùng 
cho cá nhân; quạt gió (điều hòa không khí); bóng đèn điện; bình đun nước nóng; thiết bị 
nướng. 

 
Nhóm 20: Hộp nhựa (hộp bao bì bằng chất dẻo).  

 
Nhóm 21: vải để lau sàn nhà; bộ nồi nấu không dùng điện; chảo rán.  

 
 

(210) 4-2011-25887 (220) 05.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Lập Đức   (VN) 
Số 746A quốc lộ 1A, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Bộ chế hoà khí (bình xăng con).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
605 

Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ; phụ tùng xe máy, cụ thể là: bộ li hợp (bố nồi), tay phanh 
(tay thắng), nắp may ¬ (má đùm), lốc vỏ đề. 

 
 

(210) 4-2011-25917 (220) 05.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 14.3.1; A14.1.25; 26.1.4; A14.1.20; 
26.13.25 

(731) DIRECT LINK JAPAN CO., LTD.   (JP) 
Ginza Arrows, Ginza 1-6-6, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; da chưa thuộc; bìa giả da; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm vật 

liệu giả da, da súc vật, ví tiền; cặp học sinh; ví đựng danh thiếp; vali du lịch; túi đựng 
dụng cụ bằng da thuộc (túi rỗng); ba lô; ví bỏ túi; túi mua hàng; cặp da; túi xách tay; túi 
du lịch; túi bao, túi nhỏ bằng da thuộc để bao gói; bao nhỏ bằng da thuộc để bao gói; túi 
nhỏ bằng da thuộc để bao gói; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali xách tay; hộp bằng da thuộc 
hoặc giả da; hòm bằng da thuộc hoặc giả da, vali (hành lý); túi đựng quần áo dùng khi đi 
du lịch; hộp đựng chìa khóa (bằng da thuộc); hộp đựng hộ chiếu bằng da thuộc; tấm phủ 
bằng da (bộ da lông thú); đồ trang trí bằng đa thuộc cho đồ đạc trong nhà; tấm phủ đồ đạc 
bằng da thuộc; dây buộc bằng da; da dê thuộc; bộ da lông thú, da lông súc vật; «; « che 
nắng; gậy chống; roi da; ruột động vật dùng để làm xúc xích.  

 
Nhóm 25: áo sơ mi dùng cho chơi gôn; váy dùng cho chơi gôn; quần đùi dùng cho chơi 
gôn; áo vét dùng cho chơi gôn; áo mưa dùng cho chơi gôn; áo bầu; quần áo lót; áo sơ mi; 
áo lá (mặt trước của áo sơ mi); quần áo; quần áo bằng lông thú; bộ quần áo; quần áo may 
sẵn; quần dài; áo khoác ngoài, áo may ô cho nam giới; áo choàng bằng lông; áo thày tu; 
áo choàng; áo bành tô; đồng phục, áo khoác choàng (trang phục); áo vét (trang phục); 
quần áo giả da; quần áo da; áo thun ngằn tay, áo mưa, giày chơi gôn; giày; giày thể thao; 
mũ; dải băng buộc đầu (trang phục), tất dài, trang phục dệt kim; bít tất ngắn cổ; găng tay 
(trang phục); găng tay hở ngón; ca vát; khăn quàng cổ; dây đeo quần; thắt lưng (trang 
phục); quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; thắt lưng bằng da (trang phục).  

 
Nhóm 28: Quả bóng hơi để chơi, trò chơi gôn; vỏ bọc cho gậy đánh gôn; điểm phát bóng 
gôn, gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn có hoặc không có bánh xe; dụng cụ để sửa 
tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn); dụng cụ rèn luyện hình thể; găng tay đánh gôn; máy để 
tập luyện thể dục.  

 
 

(210) 4-2011-26016 (220) 06.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất đồ da 
3K   (VN) 
Xóm ven hồ, thôn Phú Diễn, xã Phú 
Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; ví da. 
 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp thạch cao, chất dẻo; giỏ, rổ, sọt không bằng 
kim loại; giá đỡ khung ảnh; đồ gỗ mỹ thuật. 

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường; vải thêu kim tuyến; vải có viền tua; rèm bằng sợi dệt; vỏ 
đệm; tấm phủ đồ đạc bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng máy móc, thiết bị vật tư phục vụ ngành may mặc và da giầy; 
xuất nhập khẩu các mặt hàng bao gồm; cặp da, ba lô, túi xách tay, ví da, tác phẩm nghệ 
thuật bằng gỗ, sáp thạch cao, chất dẻo, giỏ, rổ, sọt không bằng kim loại, giá đỡ khung 
ảnh, đồ gỗ mỹ thuật, khăn phủ giường, vải thêu kim tuyến, vải có viền tua, rèm bằng sợi 
dệt, vỏ đệm, tấm phủ đồ đạc bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, quần áo, giày dép, mũ 
nón. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26034 (220) 06.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) LOTTE CO., LTD.   (JP) 

20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy dạng thanh có chứa sô cô la; sô cô la; bánh quy; bánh quy dẹt.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26039 (220) 06.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2 
(731) LIU Dl   (CN) 

No.30, Group 12, Huang ni chong 
village, Lian qiao town, Shao dong 
county, Hu nan Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 26: Tranh thêu tay. 
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(210) 4-2011-26050 (220) 06.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) NIPPON PAINT (M) SDN BHD (7516-

H)   (MY) 
Lot I-17, Taman Perindustrlan Subang 
Utama, Jalan Su 4, 40300 Shah Alam 
Selangor, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Lớp phủ (sơn); sơn; sơn ánh bạc cho đồ gốm; sơn lót.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26078 (220) 07.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.3.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, nâu, xanh, đen, trắng 
(731) Hứa Quốc Hạng   (VN) 

157/52/19/16 Mai Xuân Thưởng, phường 
4, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 07: Pít tông (piston); vòng găng pit-tông: bu-gi đánh lửa; vòng bi (bạc đạn); bộ chế 

hòa khí; dây cua-roa (bộ phận của máy).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-26092 (220) 07.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; nước hoa, tinh dầu; nước thơm 

xức tóc, kem đánh răng; chế phẩm làm sạch, chăm sóc, xử lý và làm đẹp da, da đầu và 
tóc.  
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(210) 4-2011-26104 (220) 07.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.8; 26.4.2; 26.11.2 
(731) PROYOU COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
Pro You B/D., 38-11 Ojeon-Dong, 
Uiwang-Si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Gel mát-xa; dầu mát-xa; phấn nền dùng để trang điểm; đồ trang điểm (mỹ 

phẩm); nước thơm dùng cho cơ thể; dầu dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); gel dùng để tắm; 
kem chống nắng; nước thơm dùng cho da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; kem 
dưỡng da; chế phẩm làm sạch da; chế phẩm tẩy trang dùng cho mắt; kem dưỡng dùng cho 
mắt (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2011-26105 (220) 07.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.5.1 
(731) K-SWISS INC.   (US) 

31248 Oak Crest Drive, Westlake 
Village, California, USA, 91361  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; giày cao cổ; dép; dép đi trong nhà; áo sơ mi; áo phông ngắn tay; quần 

đùi; quần đùi ngắn; áo vét (trang phục); áo bằng vải bông, dài tay; quần lót bằng vải bông; 
váy; áo len dài tay; áo gilê; áo khoác chống gió; bít tất ngắn cổ; thắt lưng (trang phục); ca 
vát; khăn quàng cổ: mũ lưỡi trai (đồ đội đầu) và lưỡi trai (để làm mũ).  

 
 

(210) 4-2011-26117 (220) 07.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
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phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; buôn bán thép tấm, 
thép xây dựng, cấu kiện khung thép xây dựng, phôi thép, quặng sắt, két sắt, ống thép, dàn 
giáo bằng thép; buôn bán máy móc nông nghiệp và công nghiệp như: máy trộn, máy 
khuấy, máy bơm, động cơ điện, động cơ ô tô, băng tải; buôn bán thiết bị điện, điện tử, 
quang học như: máy tính, thiết bị báo động, loa, máy.điện thoại, ắc qui, dây cáp điện; 
buôn bán xe ô tô du lịch, xe ô tô tải, tàu thuyền; buôn bán vàng, bạc đá quí, kim loại quí; 
buôn bán quần, áo, giày dép, túi cặp.  

 
 

(210) 4-2011-26176 (220) 08.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BLACKSOIL 

Việt Nam   (VN) 
9 đường Mỹ Thái 1 C, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn thương mại điện tử; tư vấn về thương mại điện tử; dịch vụ quảng 

cáo thương mại; tư vấn về truyền thông nhằm mục đích quảng cáo và xúc tiến thương mại; 
mua, bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử, 
viễn thông; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ 
thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính; quỹ đầu tư; đầu tư vốn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn phần mềm máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thông máy tính; thiết kế hệ thống máy 
tính.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-26190 (220) 08.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
HMH Việt Nam   (VN) 
P109, nhà A, tập thể Thủy Sản, ngõ 409, 
phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa.  
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Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát; máy xay thực phẩm; máy hút bụi.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; lò nướng, bếp từ; bếp điện; lò vi sóng; máy hút mùi dùng trong nhà 
bếp. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dụng cụ nhà bếp, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, lò nướng, 
bếp điện từ, bếp điện, lò vi sóng, máy hút bụi, hút mùi, máy xay cầm tay, chất tẩy rửa. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội ngoại thất.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2011-26194 (220) 08.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Phạm Văn Nam  (VN) 

Xóm 6, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2011-26199 (220) 08.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 25.1.6; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ quốc tế 
DDHP   (VN) 
Xóm 1, xã Thiên Hương, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 05: Trà dưỡng sinh; trà thanh nhiệt; trà được làm từ dược thảo; trà thảo mộc (các 

loại trà này được dùng cho mục đích chữa bệnh, ăn kiêng hoặc giảm béo. 
 
 

(210) 4-2011-26212 (220) 08.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA LEVEL-5 

(LEVEL-5 Inc)   (JP) 
1-1-1, Yakuin, Chuo-ku, Fukuoka-City, 
Fukuoka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy dùng cho văn phòng; giấy; sách hướng dẫn cho chương trình trò chơi 
viđêo; sách hướng dẫn, sách hướng dẫn cho chương trình trò chơi viđêo dùng cho các thiết 
bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; sách hướng dẫn sử dụng; sách hướng 
dẫn chiến thuật cho các trò chơi video và vi tinh; tạp chí; tờ báo; sách; lịch; quyển an-
bum; sách hướng dẫn bỏ túi; bưu thiếp; sổ tay; thẻ thương mại (ấn phẩm); truyện tranh; ấn 
phẩm; sản phẩm ngành in; tranh và tranh thư pháp, tranh; áp phích quảng cáo; ảnh; giá 
đựng ảnh chụp; bìa rời có gáy xoắn để lưu tài liệu; tấm kê để viết; bút chì màu; tấm kê 
bằng gỗ để viết; sách bỏ túi; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ; dụng cụ trợ giảng 
(không phải là các thiết bị); tiểu thuyết.  

 
 

(210) 4-2011-26334 (220) 09.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; A5.1.6; A5.1.16 
(591) Đen, xanh đậm, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
nông sản DOXACO  (VN) 
Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy in, bìa (văn phòng phẩm).  
 

Nhóm 30: Đỗ xanh (đã chế biến); gạo; ngũ cốc; chè (trà); bánh, kẹo.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lương thực: (cụ thể là đỗ xanh, gạo, ngũ cốc, chè 
(trà), bánh kẹo các loại), nước uống tinh khiết, rượu, đồ gỗ nội thất. 

 
 

(210) 4-2011-26357 (220) 09.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA MIYAKE 

DESIGN JIMUSHO (also trading as 
Miyake Design Studio)   (JP) 
1 -23 Ohyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất để tẩy rửa (làm sạch) không dùng cho quá trình sản xuất hay 

dùng cho y tế, kem đánh răng, phấn để trang điểm; nước thơm để trang điểm (mỹ phẩm); 
kem trang điểm, phấn màu dùng để bôi má; sáp môi dùng để trang điểm (mỹ phẩm); chế 
phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc nước hoa dạng lỏng; nước hoa; kem trang điểm dùng để làm 
sạch; kem trang điểm màu lạnh (màu nhẹ); mỹ phẩm dạng lỏng; mỹ phẩm dùng cho da; 
mỹ phẩm dùng để tắm; nước thơm xức tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm trang điểm cho mắt; mỹ 
phẩm trang điểm lông mày; phấn dạng bột tan có mùi thơm để trang điểm; chế phẩm làm 
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rụng lông (mỹ phẩm); mỹ phẩm khử mùi toàn thân (không dùng trong ngành y), nước 
thơm (mỹ phẩm), nước hoa có mùi thơm ngát; hương trầm; giấy nhám dùng để mài mòn; 
vải nhám dùng để mài mòn cát dùng để mài mòn (chất dùng để mài mòn); đá bọt nhân tạo 
(để đánh bóng, mài mòn); giấy để đánh bóng, vải để đánh bóng, móng tay chân) giả; lông 
mi giả.  

 
Nhóm 21: Thùng đựng hàng hóa công nghiệp bằng thủy tinh làm đồ chứa dùng trong gia 
đình; thùng đựng hàng hóa công nghiệp bằng gốm làm đồ chứa dùng trong gia đình, bàn 
chải quần áo; hộp đựng phấn trang điểm mặt (hộp rỗng), hộp đựng gương trang điểm (hộp 
rỗng); hộp đựng ví trang điểm có đính gương (hộp rỗng); lược; hộp đựng lược (hộp rỗng); 
hộp đựng kem trang điểm (hộp rỗng); bộ hộp đựng đồ trang điểm (hộp rỗng); miếng bọt 
biển dùng để trang điểm, chổi trang điểm thoa phấn son (dụng cụ trang điểm), hộp đựng 
đồ trang điểm (hộp rỗng), bình xịt nước hoa (bình rỗng); hộp đựng phấn sáp (hộp rỗng), 
giá để xà phòng và hộp đựng xà phòng, bàn chải móng tay; cái nùi bông để thoa phấn 
(dụng cụ trang điểm); chổi cạo râu (dụng cụ gia đình); giá để chổi cạo râu; lược chải tóc 
dạng to; chổi đánh son môi (dụng cụ trang điểm), bàn chải chuốt lông mày (dụng cụ trang 
điểm); khay đựng xà phòng; hộp đựng dụng cụ trang điểm (hộp rỗng), dụng cụ trang điểm 
và dụng cụ chải tóc (lược); bàn chải đánh giày; cái đót để đi giày (dụng cụ gia đình); vải 
để đánh bóng giày (dụng cụ gia đình); dụng cụ đánh bóng giày (dụng cụ gia đình);  cốt 
giày (dụng cụ gia đình); bản chải (dùng cho mục đích gia đình).  

 
 

(210) 4-2011-26370 (220) 09.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A17.2.2; 26.4.3; 25.5.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 

Anh  (VN) 
ấp Đường Long, xã Thanh Tuyền, huyện 
Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men, xi măng, gạch hoa. 

 
 

(210) 4-2011-26400 (220) 09.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.21; 5.3.7; A5.3.14; 26.1.1; A6.19.9; 
6.6.25 

(591) Xanh lá cây, xanh pha vàng, vàng nhạt, 
trắng, xanh dương, nâu xám, ghi xám 

(731) Hội nông dân huyện U Minh 
Thượng   (VN) 
ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U 
Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
613 

(511)   Nhóm 31: Con vọp (còn sống); giống vọp. 
 
 
(210) 

 
4-2011-26435 

 
(220) 

 
12.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 

INC.  (US) 
5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
CA 94588, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp, keo dùng trong công nghiệp; nhựa acrylic ở 

dạng thô; nhựa nhân tạo ở dạng thô; nhựa epoxy ở dạng thô; nhựa tổng hợp ở dạng thô.  
 

Nhóm 06: Tấm neo; mỏ neo; bu-lông bằng kim loại; công-xon bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, khung nhà bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng 
bằng kim loại bộ phận nối bằng kim loại dùng trong xây dựng, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
đinh; vật liệu gia cường bằng kim loại dùng cho xây dựng; đinh vít bằng kim loại; tấm tà 
vẹt, vòng đệm bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Khoan cầm tay (điện); súng phun hồ dính dùng điện; súng lệnh (dụng cụ dùng 
đạn nổ), búa nén khí; búa giã; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công.  

 
 

(210) 4-2011-26436 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 

INC  (US) 
5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
CA 94588, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp, keo dùng trong công nghiệp; nhựa acrylic ở 

dạng thô; nhựa nhân tạo ở dạng thô; nhựa epoxy ở dạng thô; nhựa tổng hợp ở dạng thô.   
 

Nhóm 06: Tấm neo; mỏ neo; bu-lông bằng kim loại; công-xon bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, khung nhà bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng 
bằng kim loại bộ phận nối bằng kim loại dùng trong xây dựng, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
đinh; vật liệu gia cường bằng kim loại dùng cho xây dựng; đinh vít bằng kim loại; tấm tà 
vẹt, vòng đệm bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Khoan cầm tay (điện); súng phun hồ dính dùng điện; súng lệnh (dụng cụ dùng 
đạn nổ), búa nén khí; búa giã; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công.  
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(210) 4-2011-26437 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 

INC.  (US) 
5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
CA 94588, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp, keo dùng trong công nghiệp; nhựa acrylic ở 

dạng thô; nhựa nhân tạo ở dạng thô; nhựa epoxy ở dạng thô; nhựa tổng hợp ở dạng thô.   
 

Nhóm 06: Tấm neo; mỏ neo; bu-lông bằng kim loại; công-xon bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, khung nhà bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng 
bằng kim loại bộ phận nối bằng kim loại dùng trong xây dựng, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
đinh; vật liệu gia cường bằng kim loại dùng cho xây dựng; đinh vít bằng kim loại; tấm tà 
vẹt, vòng đệm bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Khoan cầm tay (điện); súng phun hồ dính dùng điện; súng lệnh (dụng cụ dùng 
đạn nổ), búa nén khí; búa giã; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công. 

 
 
 

(210) 4-2011-26438 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.3; A26.11.9; 24.17.25 
(731) SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 

INC.  (US) 
5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
CA 94588, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp, keo dùng trong công nghiệp; nhựa acrylic ở 

dạng thô; nhựa nhân tạo ở dạng thô; nhựa epoxy ở dạng thô; nhựa tổng hợp ở dạng thô.   
 

Nhóm 06: Tấm neo; mỏ neo; bu-lông bằng kim loại; công-xon bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, khung nhà bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng 
bằng kim loại bộ phận nối bằng kim loại dùng trong xây dựng, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
đinh; vật liệu gia cường bằng kim loại dùng cho xây dựng; đinh vít bằng kim loại; tấm tà 
vẹt, vòng đệm bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Khoan cầm tay (điện); súng phun hồ dính dùng điện; súng lệnh (dụng cụ dùng 
đạn nổ), búa nén khí; búa giã; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công.  
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(210) 4-2011-26439 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 

INC.  (US) 
5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
CA 94588, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Mỏ neo; bu-lông bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại; đinh; đinh vít bằng 

kim loại; vòng đệm bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Khoan cầm tay (điện); súng phun hồ dính dùng điện; súng lệnh (dụng cụ dùng 
đạn nổ); búa nén khí; búa giã; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công. 

 
 

(210) 4-2011-26442 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 85/345,978 14.06.2011 US 

  
(731) WATERFORD INSTITUTE, INC.   (US) 

55 West 900 South Salt Lake City Utah 
84101, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD và DVD có nội dung âm nhạc giáo dục trẻ em; phần mềm giáo dục trẻ 

em.  
 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm giáo dục, cụ thể là hướng dẫn cho giáo viên, biểu đồ âm nhạc, 
thẻ từ vựng, và các bảng tính trong lĩnh vực kỹ năng học chữ nổi, đọc và viết, toán, khoa 
học; bộ đóng sẵn gồm các ấn phẩm hướng dẫn, giáo dục và giảng dạy cho các hoạt động 
giáo dục trong lĩnh vực kỹ năng đọc và viết chữ nổi. 

 
 

(210) 4-2011-26443 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 85/346,278 14.06.2011 US 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(731) WATERFORD INSTITUTE, INC.  (US) 

55 West 900 South Salt Lake City Utah 
84101, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 08: Đĩa CD và DVD có nội dung âm nhạc giáo dục trẻ em; phần mềm giáo dục trẻ 

em.  
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Nhóm 16: Xuất bản phẩm giáo dục, cụ thể là hướng dẫn cho giáo viên, biểu đồ âm nhạc, 
thẻ từ vựng, và các bảng tính trong lĩnh vực kỹ năng học chữ nổi, đọc và viết, toán, khoa 
học; bộ đóng sẵn gồm các ấn phẩm hướng dẫn, giáo dục và giảng dạy cho các hoạt động 
giáo dục trong lĩnh vực kỹ năng đọc và viết chữ nổi. 

 
 

(210) 4-2011-26466 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) PHARMACURE HEALTH CARE AB  

(SE) 
Box 53245 SE-400 16 Goteborg Sweden 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc rửa mũi dạng xịt dùng khi bị cảm cúm; dung dịch rửa 

khoang mũi.  
 
 

(210) 4-2011-26472 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10; 26.1.4 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thế Giới Hành Lý  (VN) 
223/14/23 Huỳnh Tấn Phát, tổ 24, khu 
phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ví da; vali bằng da và giả da; balô học sinh bằng da và giả da; 

rương (hòm), vali và túi xách du lịch. 
 

Nhóm 22: Vải bạt, bao đựng và túi bằng vải bạt để vận chuyển và lưu giữ các vật liệu để 
rời. 

 
Nhóm 25: Quần áo. 

 
Nhóm 26: Khóa kéo. 

 
 

(210) 4-2011-26488 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), 

Zweigniederlassung Wadenswil   (CH) 
Moosacherstrasse 2, Au, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt và chống lại loài gây hại, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2011-26522 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh dương, đỏ, tím ,trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

xây dựng Đức Duy   (VN) 
Tổ 1B, khu 1, phường Gia Cẩm, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện); chất tạo màu; chất kết dính dùng cho sơn màu; chất 

làm khô nhanh dùng cho sơn; véc ni. 
 
 

(210) 4-2011-26532 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.23 
(731) JAMBA JUICE COMPANY   (US) 

6475 Christie Avenue, Suite 150, 
Emeryville, California 94608, United 
States of America   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả và rau củ và đồ uống từ hoa quả tươi xay, không có cồn.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy bán nước ép hoa quả và đồ ăn nhẹ.  
 
 

(210) 4-2011-26537 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(591) Đen, đỏ, xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH trà và cà phê 

Bắc Bộ   (VN) 
23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục 

vụ; quán cà phê tự phục vụ; cung cấp tiện nghi cho các cuộc hội nghị và hội thảo (trừ thiết 
bị âm thanh và hình ảnh). 
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(210) 4-2011-26604 (220) 13.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) JIP COMPANY CO., LTD   (KR) 
#3 7F 108 Bangi-dong, Songpa-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước tẩy sơn móng tay, bút chì kẻ lông mày; bánh xà phòng vệ sinh; son môi; 

kem nền trang điểm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem xoa bóp dạng lỏng, kem bôi da 
không dùng cho mục đích y tế; nước thơm chống nắng; chế phẩm làm sạch da; mỹ phẩm 
dùng để tắm; xà phòng mỹ phẩm; chế phẩm làm duỗi tóc; kem mỹ phẩm; nước thơm xức 
lên cơ thể; dầu gội đầu; chất tẩy vec-ni; nước thơm dùng cho da mặt và sữa rửa mặt; nước 
hoa; mỹ phẩm dùng tạo nếp tóc dạng lỏng; phấn trang điểm; xà phòng dùng cho mục đích 
gia dụng; nước thơm xức tóc; dầu xả; mặt nạ mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-26706 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.3 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Toàn Tâm   (VN) 
47/7 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho mục đích tắm rửa và vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 

vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-26707 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 2584823 16.06.2011 GB 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12; A25.7.21 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà, thuốc lá nhỏ hở hai đầu, thuốc lá; thuốc lá sợi, thuốc lá để 

nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người hút thuốc cụ thể là 
hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không bằng kim loại quý, tẩu 
hút thuốc lá không bằng kim loại quý, bật lửa dùng cho người hút thuốc lá, diêm.  
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(210) 4-2011-26710 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Nguyễn Liêu  (VN) 
110/4E Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Van kim loại: van cầu, van cửa, van dao, van an toàn.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26711 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.11.2; A5.11.5; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, nâu, xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An  (VN) 
Số 28, ngõ 112, phố Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26712 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; A25.7.21; A5.11.2 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, phố Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-26713 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.7.25; 1.13.1; 25.1.25; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, nâu, nâu đỏ, vàng, ghi, đỏ, 

xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, phố Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26714 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.12.1; 2.9.25; 1.13.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, phố Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26715 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa   (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-26716 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa    (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26717 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa    (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26718 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, thuốc 
màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa 
dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ 
phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-nhơ 
(cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới 
ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và 
tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng 
môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông dùng 
cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ phẩm 
hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá nhân 
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(dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ phẩm; mặt 
nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26719 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Doanh Nghiệp tư nhân Hà 
Trinh  (VN) 
08 Lê Tuấn Mậu, phường 13, quận 06, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, chuyên kinh doanh, bán buôn bán 

lẻ: lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, đồ dùng gia đình, bánh kẹo, đồ uống, nước giải 
khát, quần áo, giày dép, vải, chăn màn, hàng may mặc, hóa mỹ phẩm, dầu gội. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26730 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 24.15.21 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Hoa Phong  
(VN) 
Số 82, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; khung bằng kim loại (vật liệu xây dựng), cửa chớp bằng 

kim loại; cổng bằng kim loại, vách ngăn và cấu kiện lắp ghép bằng kim loại; cửa sắt, cửa 
nhôm.  

 
Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa nhựa có lõi thép gia cường, khung nhựa có lõi thép gia cường, 
kính xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa.  
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(210) 4-2011-26731 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.1.10 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Hoa Phong  
(VN) 
Số 82A, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn cửa nhựa, cửa sắt, cửa nhôm, kính, sơn, véc ni, gạch ốp lát, vải, hàng 

may sẵn, giày dép, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, gốm, sứ, thuỷ tinh, đèn, bộ đèn 
điện, nồi cơm điện, nồi áp suất đa năng, bình đun siêu tốc, bếp điện từ, máy vắt cam, máy 
xay sinh tố, bàn là, máy hút bụi, máy sấy tóc, máy sấy quần áo, bếp gas, bếp điện từ, lò vi 
sóng bình thủy điện, máy hút ẩm, máy nướng, bình lọc nước, quạt điện; buôn bán thiết bị 
vệ sinh như: chậu rửa mặt, bệt, xịt, sen vòi tắm, dây bát sen, dây cấp nước, xyphông, bình 
nước nóng trực tiếp, bình nước nóng gián tiếp, thiết bị sấy khô tay trong nhà vệ sinh, bồn 
rửa tay; buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng xây dựng như: máy 
đào, máy xúc, máy ủi đất, thiết bị trộn bê tông, thiết bị nghiền, thiết bị khoan, máy đầm, 
máy ép cọc, máy nén khí, máy đục phá; buôn bán máy móc và thiết bị để sử dụng cho sản 
xuất công nghiệp, thương mại hàng hải và dịch vụ: máy dán thùng, máy cắt máy tự động, 
máy đóng bao, máy cắt tự động, máy in nhãn; bán buôn máy móc, thiết bị điện và vật liệu 
điện: máy phát điện, động cơ điện, dây điện và các thiết bị khác dùng trong mạch điện, 
bán lẻ cửa nhựa, cửa sắt, cửa nhôm, hàng may mặc giày dép, hàng da và giả da. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26733 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.2; 6.1.2; A26.11.12; 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cơ khí Xây 
lắp Thương mại Minh Cường  
(VN) 
Km 10, quốc lộ 3, Cầu Đôi, xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; vận tải hành khách bằng 

xe ô tô theo hợp đồng; vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô; vận tải hàng hóa bằng xe 
« tô.  
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(210) 4-2011-26734 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm CYP Việt Nam   (VN) 
14b13 tập thể 51 Cẩm Hội, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26735 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng, mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, thuốc đánh 

răng.  
 
 

(210) 4-2011-26736 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Phôi thép, thép định hình để làm khung, tấm lợp bằng kim loại, ống đẫn và ống 

bằng kim loại, két sắt, quặng kim loại.  
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(210) 4-2011-26737 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ như: máy khai thác đá, máy trộn bê tông; động cơ và đầu 

máy như động cơ điện, máy bơm nước; nông cụ như máy gieo hạt; máy ấp trứng.  
 
 

(210) 4-2011-26738 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học như: thiết bị báo hiệu hàng hải, thiết bị và dụng 

cụ quang học; dây cáp điện; máy điện thoại; máy bán hàng tự động; máy tính- thiết bị xử 
lý dữ liệu và máy điện toán.  

 
 

(210) 4-2011-26739 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ dùng trong phẫu thuật; chân, tay giả, mắt và răng giả; dụng 

cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; bơm kim tiêm dùng một lần. 
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(210) 4-2011-26750 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.9.1; 25.1.6; 25.1.25; 24.1.1; 25.1.9 
(591) Vàng, nâu đậm, nâu, ghi, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Tuấn Anh  (VN) 
C5/15 ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-26751 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A11.3.3 
(591) Nâu đen, nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Tuấn Anh   (VN)
C5/15 ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-26752 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.  
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại; búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chót ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel; lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay; nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston,roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
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bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát; trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay; ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
nghiệp: máy cày, máy kéo; máy gặt, máy xới, máy nó (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26753 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.3.1; A26.3.7 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.  
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại; búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chót ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel; lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay; nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston,roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát; trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay; ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
nghiệp: máy cày, máy kéo; máy gặt, máy xới, máy nó (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  
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(210) 4-2011-26754 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.    
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; bánh 
đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm phun 
nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại; búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) dầu; chốt 
ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chót ắc, xec măng, 
roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lốc máy diezel; lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay; nắp hậu; nắp thùng dầu; 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston,roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát; trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay; ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
nghiệp: máy cày, máy kéo; máy gặt, máy xới, máy nó (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-26755 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.2.7; 25.12.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.  
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
629 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại; búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chót ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel; lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay; nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston,roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát; trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay; ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
nghiệp: máy cày, máy kéo; máy gặt, máy xới, máy nó (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-26756 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.   
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại; búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chót ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel; lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay; nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston,roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát; trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay; ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
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nghiệp: máy cày, máy kéo; máy gặt, máy xới, máy nó (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-26757 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.   
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng:  quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại; búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chót ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel; lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay; nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston,roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát; trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay; ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
nghiệp: máy cày, máy kéo; máy gặt, máy xới, máy nó (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-26758 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17; 26.4.4; 7.1.6; 26.5.1; 11.3.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 
đi.   

 
Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại; búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chót ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel; lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay; nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston,roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát; trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay; ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
nghiệp: máy cày, máy kéo; máy gặt, máy xới, máy nó (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-26759 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.   
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại; búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chót ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel; lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay; nắp hậu; nắp thùng 
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dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston,roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt; thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát; trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay; ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh, xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
nghiệp: máy cày, máy kéo; máy gặt, máy xới, máy nó (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy ủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông, xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-26770 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da, nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội đầu cho động vật được yêu quí (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-26775 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Vàng, vàng cam, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Đồng Vàng 

(GFC)  (VN) 
9F6 KDC Kv5, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp (loại trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại) 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh; thuốc trừ cỏ; 
thuốc trừ mối, thuốc khử trùng kho.  

 
Nhóm 31: Giống cây trồng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: thuốc bảo vệ thực vật, phân 
bón, hàng nông sản, thực phẩm, máy móc và thiết bị dùng trong nông nghiệp, giống cây 
trồng.  
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(210) 4-2011-26776 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Nguyễn Tú Anh   (VN) 
Phòng 208, E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-26777 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) ALPHA ELECTRIC CO. SDN BBD  
(MY) 
Lot 6, Jalan SG. Kayu Ara 32/40, Taman 
Perindustrian Berjaya, Seksyen 32, 
40460 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng, phụ kiện phòng tắm; quạt điện, quạt điện thông gió; thiết 

bị lọc nước.  
 
 

(210) 4-2011-26778 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) ALVOGEN PHARMA TRADING 
EUROPE EOOD   (BG) 
51 B, Bulgaria Blvd. Goce Delchev 
District Floor 7, Office B22 Sofia 1404, 
Bulgaria  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế. 

 
 
(210) 

 
4-2011-26790 

 
(220) 

 
14.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
(731) SOKA GAKKAI   (JP) 

32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí; sách; đồ dùng giảng dạy và 

hướng dẫn (trừ thiết bị giảng dạy và hướng dẫn); tràng hạt; văn phòng phẩm; dụng cụ để 
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viết và vẽ, cụ thể là bút, bút chì, hộp màu vẽ, bút lông để vẽ, giá vẽ của họa sĩ, bút màu 
(sáp màu); giấy ghi nhớ; tập giấy ghi nhớ; sổ tay bỏ túi; tập an-bum; sách thông tin quảng 
cáo; cuốn sách mỏng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và 
văn hóa; dịch vụ giáo dục về tôn giáo; dàn xếp và tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo 
chuyên đề, phiên họp, hội nghị chuyên đề cuộc thảo luận, cuộc thi đấu, khóa đào tạo từ 
xa; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các hoạt động 
giải trí hoặc trình diễn; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); xuất bản sách hoặc văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo). 

 
Nhóm 45: Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các 
nhu cầu thiết yếu của cá nhân, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, các dịch vụ 
tôn giáo và truyền giáo, cụ thể là tổ chức các cuộc họp tôn giáo và các nghi lễ tôn giáo, 
cung cấp các dịch vụ tư vấn về các vấn đề tôn giáo: triết học dân tộc và đạo đức, cung cấp 
các bài giảng về tôn giáo và cung cấp thông tin tôn giáo thông qua Internet; cung cấp các 
dịch vụ tang lễ và nghi lễ; cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực dân chủ và hòa bình thế 
giới, cụ thể là thu thập chữ ký cho các phong trào dân chủ và hòa bình thế giới, tổ chức 
các chiến dịch tăng cường dân chủ và hòa bình thế giới, cung cấp thông tin liên quan đến 
dân chủ và hòa bình thế giới thông qua phương tiện Internet. 

 
 

(210) 4-2011-26791 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) SOKA GAKKAI   (JP) 

32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí; sách; đồ dùng giảng dạy và 

hướng dẫn (trừ thiết bị giảng dạy và hướng dẫn); tràng hạt; văn phòng phẩm; dụng cụ để 
viết và vẽ, cụ thể là bút, bút chì, hộp màu vẽ, bút lông để vẽ, giá vẽ của họa sĩ, bút màu 
(sáp màu); giấy ghi nhớ; tập giấy ghi nhớ; sổ tay bỏ túi; tập an-bum; sách thông tin quảng 
cáo; cuốn sách mỏng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và 
văn hóa; dịch vụ giáo dục về tôn giáo; dàn xếp và tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo 
chuyên đề, phiên họp, hội nghị chuyên đề, cuộc thảo luận, cuộc thi đấu, khóa đào tạo từ 
xa; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các hoạt động 
giải trí hoặc trình diễn, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); xuất bản sách hoặc văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo). 

 
Nhóm 45: Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các 
nhu cầu thiết yếu của cá nhân, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, các dịch vụ 
tôn giáo và truyền giáo, cụ thể là tổ chức các cuộc họp tôn giáo và các nghi lễ tôn giáo, 
cung cấp các dịch vụ tư vấn về các vấn đề tôn giáo, triết học, dân tộc và đạo đức, cung cấp 
các bài giảng về tôn giáo và cung cấp thông tin tôn giáo thông qua Internet; cung cấp các 
dịch vụ tang lễ và nghi lễ; cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực dân chủ và hòa bình thế 
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giới, cụ thể là thu thập chữ ký cho các phong trào dân chủ và hòa bình thế giới, tổ chức 
các chiến dịch tăng cường dân chủ và hòa bình thế giới, cung cấp thông tin liên quan đến 
dân chủ và hòa bình thế giới thông qua phương tiện Internet.  

 
 

(210) 4-2011-26792 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) SOKA GAKKAI   (JP) 

32, Shinano-machi, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí; sách; đồ dùng giảng dạy và 

hướng dẫn (trừ thiết bị giảng dạy và hướng dẫn); tràng hạt; văn phòng phẩm; dụng cụ để 
viết và vẽ, cụ thể là bút, bút chì, hộp màu vẽ, bút lông để vẽ, giá vẽ của họa sĩ, bút màu 
(sáp màu); giấy ghi nhớ; tập giấy ghi nhớ; sổ tay bỏ túi; tập an-bum; sách thông tin quảng 
cáo; cuốn sách mỏng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và 
văn hóa; dịch vụ giáo dục về tôn giáo; dàn xếp và tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo 
chuyên đề, phiên họp, hội nghị chuyên đề, cuộc thảo luận, cuộc thi đấu, khóa đào tạo từ 
xa; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các hoạt động 
giải trí hoặc trình diễn, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); xuất bản sách hoặc văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo).  

 
Nhóm 45: Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các 
nhu cầu thiết yếu của cá nhân, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, các dịch vụ 
tôn giáo và truyền giáo, cụ thể là tổ chức các cuộc họp tôn giáo và các nghi lễ tôn giáo, 
cung cấp các dịch vụ tư vấn về các vấn đề tôn giáo, triết học, dân tộc và đạo đức, cung cấp 
các bài giảng về tôn giáo và cung cấp thông tin tôn giáo thông qua Internet; cung cấp các 
dịch vụ tang lễ và nghi lễ; cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực dân chủ và hòa bình thế 
giới, cụ thể là thu thập chữ ký cho các phong trào dân chủ và hòa bình thế giới, tổ chức 
các chiến dịch tăng cường dân chủ và hòa bình thế giới, cung cấp thông tin liên quan đến 
dân chủ và hòa bình thế giới thông qua phương tiện Internet.  

 
 

(210) 4-2011-26793 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH Nhân Vy Cường  
(VN) 
Số 3 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-26794 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.14; A3.1.25 
(591) Nâu, vàng đậm, xanh lơ, đen, trắng 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cho nhi khoa; chất ăn kiêng dùng cho mục đích 

y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa.  
 

Nhóm 16: Sách mỏng có nội dung hướng dẫn, giáo dục và quảng cáo dạng in sẵn trong 
lĩnh vực dinh dưỡng, sách mỏng in sẵn; cuốn sách quảng cáo mỏng, sách hướng dẫn, 
sách, sổ tay, tờ rơi, tờ giấy quảng cáo mỏng, tờ thông tin và bản tin trong lĩnh vực dinh 
dưỡng. 

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và các sản phẩm sữa.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26795 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) NINE WEST DEVELOPMENT 

CORPORATION   (US) 
1007 Orange Street, Suite 225, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước hoa có nồng độ nhẹ (eau de toilette), nước hoa côlôn (cologne), 

nước hoa (nước thơm) dạng xịt, xà phòng, chế phẩm mỹ phẩm làm sạch da, nước thơm 
xức da và kem thoa da, chế phẩm mỹ phẩm dưỡng ẩm cho da, nước xức và dầu bôi tạo làn 
da rám nắng; sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể là, phấn thoa mặt và cơ thể, kem nền, sản phẩm 
bôi (dính) trên da tạo sự lấp lánh trên cơ thể (body glitter), sản phẩm bôi (dính) trên da 
mặt tạo sự lấp lánh trên mặt (face glitter), son môi, chì kẻ môi, phấn đánh má hồng mỹ 
phẩm bôi mí mắt, kem thoa vùng da quanh mắt, chì kẻ mắt, thuốc bôi mi mắt (mascara) 
và bút chì ké lông mày; chất gien (sữa tắm dạng đặc quánh) dùng khi tắm vòi hoa sen; 
muối tắm không dùng cho mục đích y tế; sản phẩm chăm sóc tóc không dùng cho mục 
đích y tế, cụ thể là dầu gội đầu và dầu xả tóc. 
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(210) 4-2011-26796 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 

cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước 
ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây (nước 
quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: 
bơ và mứt ướt, sữa đông và trái cây được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi espresso (được pha chế bằng cách dùng 
nước nóng nén dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được 
chế trên cơ sở cà phê và/hoặc cà phê hơi espresso, đồ uống được chế trên cơ sở chè (trà), 
hương liệu dạng lỏng (không phải là tinh dầu) dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 32: Nước uống (không cồn) và các đồ uống không cồn khác, nước ngọt (đồ uống 
không cồn), nước trái cây (đồ uống không cồn) và nước ép trái cây, nước trái cây và nước 
ngọt có chứa nước ép trái cây (đồ uống không cồn), hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) 
dùng để pha chế đồ uống, chế phẩm dạng hỗn hợp chế biến sẵn dùng để pha chế đồ uống; 
si rô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có 
hương vị (đồ uống không cồn), nước uống có ga (không cồn), nước khoáng (đồ uống 
không cồn), đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay rau 
củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và 
đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh (không cồn). 

 
 

(210) 4-2011-26797 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 21.1.17; 15.1.13; 15.7.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Việt 

Huynh  (VN) 
79 khu Hạ, Tráng Liệt, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cơ khí công nông nghiệp cụ thể gồm: máy bóc vỏ lúa; máy xay liên hợp; 

máy nghiền; mày ép; máy bơm nước; động cơ điện (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ). 
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(210) 4-2011-26798 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.3.1; A25.3.11 
(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khu phức hợp thương mại 
VIETSlN (VN)   (VN) 
Khu đất dự án trung tâm thương mại - 
dịch vụ - giải trí Nam Sài Gòn tại khu 
chức năng số 02, đô thị mới Nam thành 
phố Hồ Chí Minh, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới và cho thuê bất động sản; tư vấn quản lý bất 

động sản .  
 
 

(210) 4-2011-26799 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.3.1; A25.3.11 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khu phức hợp thương mại 
VIETSIN (VN)   (VN) 
Khu đất dự án trung tâm thương mại - 
dịch vụ - giải trí Nam Sài Gòn tại khu 
chức năng số 02, đô thị mới Nam thành 
phố Hồ Chí Minh, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới và cho thuê bất động sản; tư vấn quản lý bất 

động sản.  
 
 

(210) 4-2011-26801 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Nguyễn Thái Thừa   (VN) 

Tổ 6, ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê; ca cao.  
 
 

(210) 4-2011-26802 (220) 14.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.3 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) EZWON CO., LTD   (KR) 

8F., Hanwon Building, 1449-12 Seocho-
dong, Seocho-gu Seoul 137-070 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo trên trang web; phổ biến việc quảng cáo cho 

người khác thông qua một mạng viễn thông trực tuyến trên internet; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; phổ biến việc quảng cáo cho người khác thông qua 
internet; quảng cáo bảng dán yết thị điện tử; quảng cáo thông qua phương tiện điện tử và 
internet; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên 
phương tiện truyền thông; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ cung cấp thông tin về việc làm 
và việc làm phụ (nghề phụ); đại lý thông tin thương mại; cung cấp thông tin thương mại 
thông qua internet; dịch vụ tìm kiếm thông tin trên internet cho người khác; hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quản lý tư liệu bằng máy tính; dịch vụ kiểm toán 
trực tuyến; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ trung gian 
thương mại trong lĩnh vực túi xách; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực quần áo; 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực thiết bị và dụng cụ nghe nhìn điện tử; dịch 
vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực máy móc và dụng cụ viễn thông; dịch vụ trung 
gian thương mại trong lĩnh vực máy móc và thiết bị điện tử; dịch vụ trung gian thương 
mại trong lĩnh vực thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh 
vực chương trình máy tính, ghi sẵn; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đĩa ghi 
âm ghi hình, sách và đĩa DVD; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực tranh ảnh động, hình ảnh, bản 
tin ngắn, bản nhạc, âm thanh, trang web và nội dung tài liệu (dạng văn bản), có thể tải 
xuống được; sắp xếp số lương bán ra của nội dung có thể tải xuống được (theo dòng) và 
các tài liệu điện tử thông qua hình thức trực tuyến; dịch vụ trung gian thương mại trong 
lĩnh vực chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); dịch vụ trung gian 
thương mại trong lĩnh vực sách điện tử (có thể tải xuống được); dịch vụ trung gian thương 
mại trong lĩnh vực báo điện tử có thể tải xuống được; dịch vụ trung gian thương mại trong 
lĩnh vực sách hoặc tài liệu học tập điện tử có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 38: Cho thuê thời gian truy cập cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ bảng tin điện tử 
(dịch vụ viễn thông); cung cấp dịch vụ nói chuyện trên internet; truyền dữ liệu thông qua 
internet; dịch vụ truyền thông cho việc truyền dữ liệu điện tử; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; truyền và nhận thông tin dữ liệu thông qua mạng viễn thông; truyền tin tức; dịch 
vụ truyền thông tin dữ liệu; truyền thông tin không dây; thông tin liên lạc qua mạng giá trị 
gia tăng; dịch vụ thư điện tử bảo đảm; dịch vụ hộp thư thoại; cung cấp thư điện tử; dịch vụ 
gửi tin nhắn khẩn cấp; cho phép nhiều người sử dụng truy cập vào mạng thông tin máy 
tính toàn cầu (dịch vụ nhà cung cấp kết nối); truyện tranh ảnh động thông qua internet; 
truyền tin nhắn và hình ảnh thông qua internet; truyền hình ảnh và tiếng nói thông qua 
internet; cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (dịch vụ nhà cung 
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cấp kết nối); dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; gửi tin 
nhắn điện tử; thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cung cấp các kênh 
viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền thông tin thị trường chứng khoán thông 
qua internet; dịch vụ truyền hình số; truyền hình internet không dây; truyền thanh theo 
yêu cầu; phát truyền video theo yêu cầu; truyền hình theo yêu cầu; truyền hình; truyền 
hình trên giao thức internet; cung cấp quyền truy cập các trang web nhạc số trên internet; 
cung cấp quyền truy cập các trang web dùng cho máy nghe nhạc định dạng nén (MP3) 
trên internet; truyền nhạc số trên internet. 

 
Nhóm 42: Cho thuê máy chủ đặt web; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang 
dạng điện tử; phát triển trang web; quản lý trang web; thiết kế website; duy trì trang web; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính 
chủ (địa chỉ trang tin điện tử); thiết kế trang web; cho thuê phần mềm ứng dụng; cung cấp 
công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp chương trình bảo vệ trên internet; quản lý trang 
web thương mại điện tử; lập trình máy tính cho thương mại điện tử; chuyển đổi dữ liệu 
máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý); phát 
triển phần mềm trò chơi trên máy tính; sao chép phần mềm trò chơi trên máy tính; bảo 
dưỡng phần mềm trò chơi trên máy tính; lập trình trò chơi trên máy tính; phát triển phần 
mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần 
mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; nghiên cứu phần mềm máy tính; bảo dưỡng 
phần mềm máy tính; lập trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-26810 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3 , tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-26811 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 24.5.1; A26.4.6; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Quang 
Vinh  (VN) 
Nhà số 9B khu dự án, ngõ 61, phố Lạc 
Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy đếm tiền, đèn soi tiền, máy bó tiền, máy chiếu.  
 

Nhóm 16: Máy nghiền giấy (dụng cụ văn phòng), máy đánh số.  
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Nhóm 35: Mua bán máy đếm tiền, máy kiểm tra tiền, máy bó tiền, máy khoan chứng từ, 
máy hủy tài liệu máy chiếu. 

 
 

(210) 4-2011-26812 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Trường Thanh   (VN) 
85/144 Quan Nhân, Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo nước.  
 

Nhóm 19: Phụ kiện đường ống nước bằng nhựa HDPE.  
 
 

(210) 4-2011-26813 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A1.1.10; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại OMINSU Việt Nam  
(VN) 
Quy Mông, Yên Thường, Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; công tắc điện; phích cắm điện; ổ cắm điện liền dây.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện, xoong dùng điện, chảo dùng điện, bóng đèn compact, đèn trang 
trí; đui đèn.  

 
Nhóm 21: Nồi không dùng điện, xoong không dùng điện; chảo không dùng điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: cầu dao điện, công tắc điện; phích cắm điện, ổ cắm 
điện liền dây, nồi cơm điện, xoong dùng điện; chảo dùng điện; bóng đèn compact; đèn 
trang trí, đui đèn; đèn led, nồi không dùng điện, xoong không dùng điện; chảo không 
dùng điện.  

 
 

(210) 4-2011-26814 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 
Phát  (VN) 
1/21A ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chất hút ẩm.  
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(210) 4-2011-26815 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-26816 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-26817 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.2; A26.11.12; A26.3.5 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Hải 

Linh   (VN) 
88/5 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh.  
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(210) 4-2011-26818 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
685 Tân Mai, Đa Mai, Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-26819 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.9.24; 5.7.21; 5.7.11 
(591) Đen, vàng, vàng cam, xanh, đỏ 
(731) Đỗ Văn Hiệp   (VN) 

12 Đốc Ngữ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-26830 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin   (VN) 
Phòng 1202, tháp B, tòa nhà Handiresco, 
521 Kim Mã, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng, sữa 

và sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động 
vật, mạch nha.  

 
 

(210) 4-2011-26831 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) TOKYU CORPORATION   (JP) 

5-6, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 
150-8511 Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường, quan hệ công chúng; thông tin về 

thương mại; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ khuyến 
mại (cho người khác); bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: hoá chất dùng 
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cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); các loại 
nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng 
để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính 
dừng trong công nghiệp; thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc 
nhuộm; thuốc cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho 
hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ; chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng; nước hoa, 
tinh dầu (mỹ phẩm), mỹ phẩm, nước xức tóc (mỹ phẩm); thuốc đánh răng; dầu và mỡ 
công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; nhiên liệu (kể cả 
xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, chẳng hạn như: dầu xăng, than đá, sáp để 
thắp sáng, mỡ để thắp sáng; nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y; chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho 
trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó, chẳng hạn như vải gạc để băng bó, băng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ; kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp 
và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
bằng sắt, cụ thể là: rÕ bằng kim loại, bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại, nắp chai 
lọ bằng kim loại, cán chổi bằng kim loại, xích bằng kim loại (không phải của xe cộ và 
không phải bộ phận của máy), chụp ống khói bằng kim loại, móc treo quần áo bằng kim 
loại, hộp đựng tiền an toàn; ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn; thùng bằng 
kim loại, tấm kim loại dùng cho xây dựng, trần nhà bằng kim loại, khung cửa bằng kim 
loại, tấm cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, hàng 
rào bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn bằng kim loại, cổng bằng kim loại, vách 
ngăn bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; quặng kim loại; máy công cụ; 
máy nông nghiệp, máy phát điện xoay chiều, máy hút không khí, thiết bị phun xịt (máy 
móc), máy đập chạy điện, máy thổi (máy móc), máy uốn, máy trộn chạy điện dùng cho 
mục đích gia đình, máy thổi để hút bụi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đóng nút 
chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, 
máy và thiết bị để làm sạch chạy điện, máy cắt than, máy khí nén, máy nén (máy móc), 
máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, máy phát điện, máy cắt (máy móc), máy đào đất, 
máy rửa bát đĩa, máy nghiền, máy nghiền rác thải, máy phân chia, máy khoan, máy sấy 
khô, máy nhuộm, bơm phụt, máy nâng (thang máy), máy lọc, máy đục, máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng, máy nghiền rác, máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển), 
máy tiện (máy công cụ), máy dùng cho công nghiệp dệt, máy gia công kim loại, máy 
phay, máy sản xuất nước khoáng, máy cắt rãnh (máy công cụ), máy lọc dầu, máy đóng 
gói hàng, máy sơn, máy làm giấy, máy bào, máy ép, máy in, máy may, máy đánh giày, 
dùng điện, máy dán tem, máy gia công đá, máy nén tua bin, máy đúc chữ, máy hút bụi 
chân không, máy giặt, máy bao gói, máy vắt cho đồ giặt; động cơ và đầu máy (không 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận nối ghép và truyền động (không 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác 
thủ công; lò ấp trứng; công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: dụng cụ để 
mài (dụng cụ cầm tay), dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công, công cụ để mài lưỡi cắt, 
mũi khoan (dụng cụ cầm tay), dụng cụ đào lỗ (công cụ cầm tay), dụng cụ có lưỡi sắc 
(công cụ cầm tay), dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay), dụng cụ cầm tay để uốn tóc 
không dùng điện, mũi nhọn để đục, khoét (bộ phận của dụng cụ cầm tay); dao, kéo, thìa 
và đĩa, vũ khí lạnh, dao cạo; thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là: kính chống loá mắt, 
tấm che chống chói mắt, thiết bị chống nhiễu (điện), thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực 
thiên văn, thiết bị đo tần số, thiết bị đo mức nước, thiết bị và dụng cụ trong phòng thí 
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nghiệm; thiết bị và dung cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, các thiết bị và dụng cụ điện ảnh, 
cụ thể là: máy quay phim, máy ảnh (chụp ảnh), thiết bị dòng để biên tập lại phim đã quay, 
thiết bị để cắt phim, màn hình chiếu, thiết bị chiếu hình, màn hình để chiếu phim; thiết bị 
và dụng cụ quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (kiểm soát), cấp cứu và giảng dạy; kính 
đeo mắt; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh; vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dừng cho các thiết bị làm 
việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện 
toán, thiết bị dập lửa; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, 
mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương; thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, nấu nương, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và cho mục đích 
vệ sinh, chẳng hạn như: thiết bị điều hoà không khí, thiết bị sấy không khí, nồi hơi (không 
phải bộ phận của máy), thiết bị làm ấm giường ngủ, đệm và chặn được làm nóng bằng 
điện, không dùng cho mục đích y tế, ấm đun nước dùng điện, vỉ nướng (thiết bị nấu 
nướng), nồi hơi để đốt nóng, đèn điện, quạt gió (điều hoà không khí), máy ướp lạnh, lò 
sưởi, thiết bị sưởi ấm, thiết bị thu hồi nhiệt, đệm sưởi (dạng tấm) dùng điện, không dùng 
cho mục đích y tế hệ thống thiết bị làm sạch chất thải, bộ tản nhiệt, dùng điện, tủ lạnh, 
thiết bị quay thịt, bệ xí vệ sinh, bồn rửa, thiết bị làm mềm nước, vòi cho đường ống, chậu 
vệ sinh, thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí), cái chụp thông gió, hệ thống 
phân phối nước, hệ thống xả nước, thiết bị làm nóng nước, thiết bị làm sạch nước, thiết bị 
tiệt trùng nước, lồng ấp có cán dài để sưởi dùng điện và không dùng điện; xe cộ, cụ thể là: 
« tô, xe ô tô con, xe buýt, xe tải, xe mô tô hạng nhẹ, xe đạp, xe thô sơ do súc vật kéo, xe 
ba bánh giao hàng, toa ăn (chuyên chở hành khách), xe chở hàng hoá đẩy tay, xe đẩy 
cuộn ống vòi, xe chở thùng rót, thạng kéo dùng cho người trượt tuyết, ô tô tải hạng nặng, 
xe máy, xe đẩy mua hàng, xe ô tô thể thao, xe điện; phương tiện giao thông trên bộ, trên 
không hoặc dưới nước; động cơ và đầu máy cho phương tiện giao thông trên bộ; vũ khí 
cháy nổ; đạn dược và đầu đạn, chất nổ; pháo hoa; kim loại quý và các hợp kim của chúng 
và các hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, cụ thể là: huy hiệu 
bằng kim loại quý, hộp bằng kim loại quý, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, đồ 
trang trí giày bằng kim loại quý, tượng bằng kim loại quí; đồ trang sức, đá quý; đồng hồ 
và dụng cụ đo thời gian, đồng hồ đeo tay; dụng cụ âm nhạc; giấy, các tông và hàng hoá 
làm bằng các vật liệu này, cụ thể là: bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng, tã lót trẻ 
em bằng giấy hoặc xenluloza dùng một lần, khăn tã trẻ em bằng giấy hoặc xenluloza, 
dùng một lần, vỏ bọc chai bằng bìa cứng hoặc giấy, bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy, 
hộp bằng bìa cứng hoặc giấy, giấy bao gói, bìa cứng đã gập bằng giấy, biển hiệu bằng 
giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm (văn phòng phẩm); vật liệu đóng sách; ảnh chụp, văn phòng 
phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ, cụ thể là: 
vải bạt để vẽ tranh, bút vẽ, giá vẽ của hoạ sỹ (văn phòng phẩm), khuôn cho đất nặn (vật 
liệu của nghệ sỹ); chổi quét sơn; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy ((không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in (văn phòng phẩm); bản kẽm để 
in; cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiăng, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này, 
cụ thể là: vải amiăng, tấm phủ amiăng, tấm dệt amiăng, nỉ amiăng, sợi amiăng, bìa cứng 
amiăng, bao bì amiăng, giấy amiăng, màn chịu lửa bằng amiăng, tấm amiăng, phiến 
amiăng, bao (phong bì, túi nhỏ) bằng cao su để bao gói, gioăng bằng cao su đề vặn chặt 
nắp bình/lọ, nắp van bằng cao su, dây bằng cao su; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử 
dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly, cụ thể là: hợp chất hoá học để 
bịt lỗ rò rỉ, vòng để bịt kín, vòng chống rò rỉ nước; ống mềm, không băng kim loại; da và 
giả da, và sản phẩm bằng các vật liệu kể trên, cụ thể là: túi cho người cắm trại, túi cho 
người leo núi, túi thể thao, dây đeo vai bằng da thuộc, hộp băng da thuộc hoặc giả da, tấm 
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phủ đồ đạc bằng da thuộc, túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, túi xách tay, dây buộc 
bằng da, ví tiền, da động vật, da sống; rương, hòm, va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy 
chống; roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng (phi kim loại); ống cứng phi kim loại 
dùng cho xây dựng; nhựa đường, hắc in và bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại 
vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại; đồ đạc, gương, khung ảnh; sản phẩm bằng gỗ, 
li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế 
phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, chăng hạn như mành tre, nôi có mui 
bằng mây đan, thừng bằng gỗ hoặc chất dẻo, tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc 
chất dẻo, móc treo quần áo không bằng kim loại, thùng chứa đựng không bằng kim loại 
cho nhiên liệu lỏng, đồ chứa đựng không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển), nẹp 
bằng lie, móc rèm, con lăn cho rèm, thanh treo rèm, giá treo mũ, ma nơ canh, đệm lò xo 
đệm nước (không dùng cho mục đích y tế); dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc, chẳng hạn như: bát (bát to), chai lọ, xô, hộp bằng thuỷ tinh, ấm, thùng rác, chảo 
để rán, ấm đun nước không dùng điện; lược và bọt biển; bàn chải (không kể bu lông); vật 
liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn, chẳng hạn như: vải để làm sạch, xơ rối để làm sạch, 
chổi; sợi thép rối; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ 
thuỷ tinh, sành và sứ, chẳng hạn như bát, đĩa, cốc, bình và hũ đựng; dây; dây thừng, lưới, 
lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm 
khác); vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo), chẳng hạn như cỏ để nhồi 
độn, tảo biển để nhồi đệm, tơ phế phẩm, rơm để nhồi độn đồ đạc; bông, len dùng để đệm 
lót và nhồi độn đồ đạc; vật liệu sợi dệt dạng thô; các loại sợi dùng để dệt, vài và hàng dệt, 
chẳng hạn như: chăn, tấm phủ đồ đạc bằng vải, rèm cửa ra vào bằng vải, khăn tay bỏ túi 
bằng vải, khăn ăn bằng vải dệt, màn chống muỗi, khăn tắm bằng vải; khăn trải bàn và 
khăn trải giường; quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (trang phục), chẳng hạn như: mũ trùm 
đầu (trang phục), mũ; đăng ten và đồ thêu, chẳng hạn như dải ren, đăng ten để viền và đồ 
để thêu trang trí làm viền cho quần áo, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo, khuy; 
khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo; các vật liệu trải sàn, chẳng 
hạn như tấm thảm, thảm dầy trải sàn, chiếu, vải sơn lát sàn nhà; giấy dán tường (trừ loại 
làm bằng hàng dệt); trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao, chẳng hạn như: thiết bị 
tập luyện thể hình, găng tay dùng để chơi thể thao, gậy đánh gôn, xe đạp đặt cố định để 
tập luyện thể dục, bàn để đánh bóng ban; đồ trang hoàng cây noel, chẳng hạn như đồ 
chơi, búp bê; thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, ướp lạnh, phơi khô và nấu chín; nước 
quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; cà phê, 
chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, cà phê nhân tạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ 
cốc (dùng làm thực phẩm cho người), bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn 
được, mật ong, nước mật đường; men dùng làm thực phẩm, bột nở (dùng làm thực phẩm 
cho người), muối ăn, tương hạt cải; giấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh; sản phẩm 
và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác, cụ 
thể là: động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật, 
mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và 
các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô (đồ uống) và 
các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống có cồn (trừ bia); thuốc lá; vật dụng cho 
người hút thuốc, chẳng hạn như: bật lửa dùng cho người hút thuốc, hộp đựng thuốc lá 
điếu, tẩu hút thuốc lá; diêm; quản lý kinh doanh; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng 
(cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); chức năng văn phòng, cụ thể là: kế toán, kiểm toán, 
biên soạn số liệu thống kê, sao chép tài liệu, dịch vụ lập hoá đơn, xử lý văn bản, dịch vụ 
thư ký; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho 
người khác (dịch vụ mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); đăng ký thuê bao dịch vụ 
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viễn thông cho người khác; văn phòng tuyển dụng lao động; cho thuê máy và thiết bị văn 
phòng (không bao gồm cho thuê máy tính).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành trái 
phiếu có giá trị; dịch vụ đổi tiền; đầu tư vốn; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; môi giới bảo 
hiểm; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động 
sản; đại lý mua bán nhà ở (dịch vụ bất động sản); tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; 
quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; môi giới chứng khoán; ủy thác tài sản (tài chính); ủy 
thác quản lý tài chính.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công 
trình; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt, cụ thể là: lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điều hòa không khí, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ, lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động chống trộm, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa chữa thang cuốn, 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh, 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới, lắp đặt thiết bị nhà bếp, lắp đặt và sửa chữa thang máy, 
lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng, lắp đặt và sửa chữa máy điện 
thoại, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ, sửa chữa đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn và đồng 
hồ đeo tay, sửa chữa quần áo, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính, bảo dưỡng 
đồ đạc, phục chế đồ đạc, sửa chữa giày; khai thác mỏ; dịch vụ giặt khô; trang trí nội ngoại 
thất. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là cho phép một người đàm thoại với người khác, 
truyền tin nhắn từ người này tới người khác, và để một người liên lạc với người khác bằng 
cách nghe hoặc nhìn (thông qua thiết bị viễn thông có dây, thiết bị viễn thông không dây, 
rađiô và vô tuyến truyền hình); dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát chương trình truyền thanh; 
dịch vụ hãng thông tấn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải; đóng gói hàng hóa; cất 
giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; dịch vụ giao hàng; dịch vụ chuyển nhà; cho thuê xe cộ; 
sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du lịch); đặt chỗ cho 
các chuyến đi; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ bãi đỗ xe; phân phối năng lượng; dịch vụ 
cứu hộ, cứu nạn; thông tin về giao thông; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lái xe; 
đại lý bán vé máy bay.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may; dịch vụ in; bảo quản thực phẩm và đồ uống; sản xuất năng lượng; 
xử lý phim điện ảnh; xử lý vải; xử lý kim loại; xử lý vải dệt; gia công gỗ; xử lý len; xử lý 
giấy; giết mổ động vật; chế biến dầu mỏ, mạ vàng; dịch vụ mài; tái chế rác và phế thải; 
dịch vụ cho thuê thiết bị điều hoà không khí, dịch vụ làm sạch không khí; thông tin về xử 
lý vật liệu; cho thuê máy phát điện; dịch vụ cho thuê thiết bị sưởi ấm; xử lý nước. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, sắp xếp và tiến hành hội thảo; cung cấp các tiện 
nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày); sắp xếp và tiến hành các sự kiện văn 
hóa; sắp xếp và tiến hành các sự kiện thể thao; dịch vụ giới thiệu phim; trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp; giải trí trên truyền hình, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được; xuất bản sách; tổ chức quay giải xổ sổ, cung cấp các dịch vụ giải 
trí trong nhà; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí); cung cấp tiện nghi thể thao; cho thuê thiết bị 
thể thao (trừ xe cộ); dịch vụ thư viện; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; sản xuất phim; 
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nhiếp ảnh; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê máy thu thanh 
và máy thu hình, dịch thuật. 

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính; cho thuê phần mềm máy tính, lập trình máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt trang tin điện tử; kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết 
lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 
cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; thiết kế công nghiệp; đo đạc đất đai; dịch vụ 
thử nghiệm vật liệu; dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người khác), nghiên cứu về vi 
khuẩn; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu về cơ khí; nghiên cứu vật 
lý; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu kỹ thuật; phân tích 
cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ; nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu địa chất; kiểm định 
(đo lường); dịch vụ ngành hoá; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dự báo 
thời tiết; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); chỗ ở tạm 
thời; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; trông trẻ ban 
ngày (nhà trẻ); nhà dưỡng lão; cho thuê phòng họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thuỷ tinh.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là: chữa răng, chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, phòng khám 
chữa bệnh, dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc, chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, 
bệnh xá; dịch vụ thú y, cụ thể là: chăn nuôi động vật, chải lông cho động vật, trợ giúp về 
thú y; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; xoa 
bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp, cụ 
thể là: dịch vụ rải phân bón và các hoá chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt đất, 
dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, chăm sóc vườn ươm cây, thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên, dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; 
dịch vụ diệt cỏ dại. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là: dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ tranh tụng, 
quản lý quyền tác giả, dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý), dịch vụ trọng tài phân 
xử; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, cụ thể là: dịch vụ kiểm tra hành lý cho 
mục đích an ninh, dịch vụ vệ sĩ, tư vấn về an ninh; các dịch vụ cá nhân và xã hội được 
cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân, cụ thể là: dịch vụ 
môi giới nhận con nuôi cho thuê quần áo, dịch vụ trông nhà, dịch vụ trông giữ thú nuôi tại 
nhà, dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; điều tra về người được nghi là mất tích; dịch vụ môi giới 
hôn nhân; mai táng; lập số tử vi; mở khóa an toàn; cứu hỏa; điều tra thông tin cá nhân; 
dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường, quan hệ công chúng; thông tin về 
thương mại; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ khuyến 
mại (cho người khác); bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: hoá chất dùng 
cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); các loại 
nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng 
để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính 
dừng trong công nghiệp; thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc 
nhuộm; thuốc cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho 
hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ; chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng; nước hoa, 
tinh dầu (mỹ phẩm), mỹ phẩm, nước xức tóc (mỹ phẩm); thuốc đánh răng; dầu và mỡ 
công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; nhiên liệu (kể cả 
xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, chẳng hạn như: dầu xăng, than đá, sáp để 
thắp sáng, mỡ để thắp sáng; nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y; chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho 
trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó, chẳng hạn như vải gạc để băng bó, băng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ; kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp 
và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
bằng sắt, cụ thể là: rÕ bằng kim loại, bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại, nắp chai 
lọ bằng kim loại, cán chổi bằng kim loại, xích bằng kim loại (không phải của xe cộ và 
không phải bộ phận của máy), chụp ống khói bằng kim loại, móc treo quần áo bằng kim 
loại, hộp đựng tiền an toàn; ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn; thùng bằng 
kim loại, tấm kim loại dùng cho xây dựng, trần nhà bằng kim loại, khung cửa bằng kim 
loại, tấm cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, hàng 
rào bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn bằng kim loại, cổng bằng kim loại, vách 
ngăn bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; quặng kim loại; máy công cụ; 
máy nông nghiệp, máy phát điện xoay chiều, máy hút không khí, thiết bị phun xịt (máy 
móc), máy đập chạy điện, máy thổi (máy móc), máy uốn, máy trộn chạy điện dùng cho 
mục đích gia đình, máy thổi để hút bụi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đóng nút 
chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, 
máy và thiết bị để làm sạch chạy điện, máy cắt than, máy khí nén, máy nén (máy móc), 
máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, máy phát điện, máy cắt (máy móc), máy đào đất, 
máy rửa bát đĩa, máy nghiền, máy nghiền rác thải, máy phân chia, máy khoan, máy sấy 
khô, máy nhuộm, bơm phụt, máy nâng (thang máy), máy lọc, máy đục, máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng, máy nghiền rác, máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển), 
máy tiện (máy công cụ), máy dùng cho công nghiệp dệt, máy gia công kim loại, máy 
phay, máy sản xuất nước khoáng, máy cắt rãnh (máy công cụ), máy lọc dầu, máy đóng 
gói hàng, máy sơn, máy làm giấy, máy bào, máy ép, máy in, máy may, máy đánh giày, 
dùng điện, máy dán tem, máy gia công đá, máy nén tua bin, máy đúc chữ, máy hút bụi 
chân không, máy giặt, máy bao gói, máy vắt cho đồ giặt; động cơ và đầu máy (không 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận nối ghép và truyền động (không 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác 
thủ công; lò ấp trứng; công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: dụng cụ để 
mài (dụng cụ cầm tay), dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công, công cụ để mài lưỡi cắt, 
mũi khoan (dụng cụ cầm tay), dụng cụ đào lỗ (công cụ cầm tay), dụng cụ có lưỡi sắc 
(công cụ cầm tay), dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay), dụng cụ cầm tay để uốn tóc 
không dùng điện, mũi nhọn để đục, khoét (bộ phận của dụng cụ cầm tay); dao, kéo, thìa 
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và đĩa, vũ khí lạnh, dao cạo; thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là: kính chống loá mắt, 
tấm che chống chói mắt, thiết bị chống nhiễu (điện), thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực 
thiên văn, thiết bị đo tần số, thiết bị đo mức nước, thiết bị và dụng cụ trong phòng thí 
nghiệm; thiết bị và dung cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, các thiết bị và dụng cụ điện ảnh, 
cụ thể là: máy quay phim, máy ảnh (chụp ảnh), thiết bị dòng để biên tập lại phim đã quay, 
thiết bị để cắt phim, màn hình chiếu, thiết bị chiếu hình, màn hình để chiếu phim; thiết bị 
và dụng cụ quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (kiểm soát), cấp cứu và giảng dạy; kính 
đeo mắt; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh; vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dừng cho các thiết bị làm 
việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện 
toán, thiết bị dập lửa; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, 
mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương; thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, nấu nương, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và cho mục đích 
vệ sinh, chẳng hạn như: thiết bị điều hoà không khí, thiết bị sấy không khí, nồi hơi (không 
phải bộ phận của máy), thiết bị làm ấm giường ngủ, đệm và chặn được làm nóng bằng 
điện, không dùng cho mục đích y tế, ấm đun nước dùng điện, vỉ nướng (thiết bị nấu 
nướng), nồi hơi để đốt nóng, đèn điện, quạt gió (điều hoà không khí), máy ướp lạnh, lò 
sưởi, thiết bị sưởi ấm, thiết bị thu hồi nhiệt, đệm sưởi (dạng tấm) dùng điện, không dùng 
cho mục đích y tế hệ thống thiết bị làm sạch chất thải, bộ tản nhiệt, dùng điện, tủ lạnh, 
thiết bị quay thịt, bệ xí vệ sinh, bồn rửa, thiết bị làm mềm nước, vòi cho đường ống, chậu 
vệ sinh, thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí), cái chụp thông gió, hệ thống 
phân phối nước, hệ thống xả nước, thiết bị làm nóng nước, thiết bị làm sạch nước, thiết bị 
tiệt trùng nước, lồng ấp có cán dài để sưởi dùng điện và không dùng điện; xe cộ, cụ thể là: 
« tô, xe ô tô con, xe buýt, xe tải, xe mô tô hạng nhẹ, xe đạp, xe thô sơ do súc vật kéo, xe 
ba bánh giao hàng, toa ăn (chuyên chở hành khách), xe chở hàng hoá đẩy tay, xe đẩy 
cuộn ống vòi, xe chở thùng rót, thạng kéo dùng cho người trượt tuyết, ô tô tải hạng nặng, 
xe máy, xe đẩy mua hàng, xe ô tô thể thao, xe điện; phương tiện giao thông trên bộ, trên 
không hoặc dưới nước; động cơ và đầu máy cho phương tiện giao thông trên bộ; vũ khí 
cháy nổ; đạn dược và đầu đạn, chất nổ; pháo hoa; kim loại quý và các hợp kim của chúng 
và các hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, cụ thể là: huy hiệu 
bằng kim loại quý, hộp bằng kim loại quý, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, đồ 
trang trí giày bằng kim loại quý, tượng bằng kim loại quí; đồ trang sức, đá quý; đồng hồ 
và dụng cụ đo thời gian, đồng hồ đeo tay; dụng cụ âm nhạc; giấy, các tông và hàng hoá 
làm bằng các vật liệu này, cụ thể là: bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng, tã lót trẻ 
em bằng giấy hoặc xenluloza dùng một lần, khăn tã trẻ em bằng giấy hoặc xenluloza, 
dùng một lần, vỏ bọc chai bằng bìa cứng hoặc giấy, bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy, 
hộp bằng bìa cứng hoặc giấy, giấy bao gói, bìa cứng đã gập bằng giấy, biển hiệu bằng 
giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm (văn phòng phẩm); vật liệu đóng sách; ảnh chụp, văn phòng 
phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ, cụ thể là: 
vải bạt để vẽ tranh, bút vẽ, giá vẽ của hoạ sỹ (văn phòng phẩm), khuôn cho đất nặn (vật 
liệu của nghệ sỹ); chổi quét sơn; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy ((không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in (văn phòng phẩm); bản kẽm để 
in; cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiăng, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này, 
cụ thể là: vải amiăng, tấm phủ amiăng, tấm dệt amiăng, nỉ amiăng, sợi amiăng, bìa cứng 
amiăng, bao bì amiăng, giấy amiăng, màn chịu lửa bằng amiăng, tấm amiăng, phiến 
amiăng, bao (phong bì, túi nhỏ) bằng cao su để bao gói, gioăng bằng cao su đề vặn chặt 
nắp bình/lọ, nắp van bằng cao su, dây bằng cao su; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử 
dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly, cụ thể là: hợp chất hoá học để 
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bịt lỗ rò rỉ, vòng để bịt kín, vòng chống rò rỉ nước; ống mềm, không băng kim loại; da và 
giả da, và sản phẩm bằng các vật liệu kể trên, cụ thể là: túi cho người cắm trại, túi cho 
người leo núi, túi thể thao, dây đeo vai bằng da thuộc, hộp băng da thuộc hoặc giả da, tấm 
phủ đồ đạc bằng da thuộc, túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, túi xách tay, dây buộc 
bằng da, ví tiền, da động vật, da sống; rương, hòm, va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy 
chống; roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng (phi kim loại); ống cứng phi kim loại 
dùng cho xây dựng; nhựa đường, hắc in và bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại 
vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại; đồ đạc, gương, khung ảnh; sản phẩm bằng gỗ, 
li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế 
phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, chăng hạn như mành tre, nôi có mui 
bằng mây đan, thừng bằng gỗ hoặc chất dẻo, tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc 
chất dẻo, móc treo quần áo không bằng kim loại, thùng chứa đựng không bằng kim loại 
cho nhiên liệu lỏng, đồ chứa đựng không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển), nẹp 
bằng lie, móc rèm, con lăn cho rèm, thanh treo rèm, giá treo mũ, ma nơ canh, đệm lò xo 
đệm nước (không dùng cho mục đích y tế); dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc, chẳng hạn như: bát (bát to), chai lọ, xô, hộp bằng thuỷ tinh, ấm, thùng rác, chảo 
để rán, ấm đun nước không dùng điện; lược và bọt biển; bàn chải (không kể bu lông); vật 
liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn, chẳng hạn như: vải để làm sạch, xơ rối để làm sạch, 
chổi; sợi thép rối; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ 
thuỷ tinh, sành và sứ, chẳng hạn như bát, đĩa, cốc, bình và hũ đựng; dây; dây thừng, lưới, 
lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm 
khác); vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo), chẳng hạn như cỏ để nhồi 
độn, tảo biển để nhồi đệm, tơ phế phẩm, rơm để nhồi độn đồ đạc; bông, len dùng để đệm 
lót và nhồi độn đồ đạc; vật liệu sợi dệt dạng thô; các loại sợi dùng để dệt, vài và hàng dệt, 
chẳng hạn như: chăn, tấm phủ đồ đạc bằng vải, rèm cửa ra vào bằng vải, khăn tay bỏ túi 
bằng vải, khăn ăn bằng vải dệt, màn chống muỗi, khăn tắm bằng vải; khăn trải bàn và 
khăn trải giường; quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (trang phục), chẳng hạn như: mũ trùm 
đầu (trang phục), mũ; đăng ten và đồ thêu, chẳng hạn như dải ren, đăng ten để viền và đồ 
để thêu trang trí làm viền cho quần áo, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo, khuy; 
khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo; các vật liệu trải sàn, chẳng 
hạn như tấm thảm, thảm dầy trải sàn, chiếu, vải sơn lát sàn nhà; giấy dán tường (trừ loại 
làm bằng hàng dệt); trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao, chẳng hạn như: thiết bị 
tập luyện thể hình, găng tay dùng để chơi thể thao, gậy đánh gôn, xe đạp đặt cố định để 
tập luyện thể dục, bàn để đánh bóng ban; đồ trang hoàng cây noel, chẳng hạn như đồ 
chơi, búp bê; thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, ướp lạnh, phơi khô và nấu chín; nước 
quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; cà phê, 
chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, cà phê nhân tạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ 
cốc (dùng làm thực phẩm cho người), bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn 
được, mật ong, nước mật đường; men dùng làm thực phẩm, bột nở (dùng làm thực phẩm 
cho người), muối ăn, tương hạt cải; giấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh; sản phẩm 
và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác, cụ 
thể là: động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật, 
mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và 
các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô (đồ uống) và 
các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống có cồn (trừ bia); thuốc lá; vật dụng cho 
người hút thuốc, chẳng hạn như: bật lửa dùng cho người hút thuốc, hộp đựng thuốc lá 
điếu, tẩu hút thuốc lá; diêm; quản lý kinh doanh; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng 
(cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); chức năng văn phòng, cụ thể là: kế toán, kiểm toán, 
biên soạn số liệu thống kê, sao chép tài liệu, dịch vụ lập hoá đơn, xử lý văn bản, dịch vụ 
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thư ký; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ mua săm cho 
người khác (dịch vụ mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); đăng ký thuê bao dịch vụ 
viễn thông cho người khác; văn phòng tuyển dụng lao động; cho thuê máy và thiết bị văn 
phòng( không bao gồm cho thuê máy tinh).   

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành trái 
phiếu có giá trị; dịch vụ đổi tiền; đầu tư vốn; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; môi giới bảo 
hiểm; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động 
sản; đại lý mua bán nhà ở (dịch vụ bất động sản); tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; 
quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; môi giới chứng khoán; ủy thác tài sản (tài chính); ủy 
thác quản lý tài chính.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công 
trình; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt, cụ thể là: lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điều hòa không khí, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ, lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động chống trộm, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa chữa thang cuốn, 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh, 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới, lắp đặt thiết bị nhà bếp, lắp đặt và sửa chữa thang máy, 
lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng, lắp đặt và sửa chữa máy điện 
thoại, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ, sửa chữa đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn và đồng 
hồ đeo tay, sửa chữa quần áo, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính, bảo dưỡng 
đồ đạc, phục chế đồ đạc, sửa chữa giày; khai thác mỏ; dịch vụ giặt khô; trang trí nội ngoại 
thất.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là cho phép một người đàm thoại với người khác, 
truyền tin nhắn từ người này tới người khác, và để một người liên lạc với người khác bằng 
cách nghe hoặc nhìn (thông qua thiết bị viễn thông có dây, thiết bị viễn thông không dây, 
rađiô và vô tuyến truyền hình); dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát chương trình truyền thanh; 
dịch vụ hãng thông tấn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải; đóng gói hàng hóa; cất 
giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; dịch vụ giao hàng; dịch vụ chuyển nhà; cho thuê xe cộ; 
sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du lịch); đặt chỗ cho 
các chuyến đi; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ bãi đỗ xe; phân phối năng lượng; dịch vụ 
cứu hộ, cứu nạn; thông tin về giao thông; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lái xe; 
đại lý bán vé máy bay.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ may; dịch vụ in; bảo quản thực phẩm và đồ uống; sản xuất năng lượng; 
xử lý phim điện ảnh; xử lý vải; xử lý kim loại; xử lý vải; gia công gỗ; xử lý len; xử lý 
giấy; giết mổ động vật; chế biến dầu mỏ, mạ vàng; dịch vụ mài; tái chế rác và phế thải; 
dịch vụ cho thuê thiết bị điều hoà không khí, dịch vụ làm sạch không khí; thông tin về xử 
lý vật liệu; cho thuê máy phát điện; dịch vụ cho thuê thiết bị sưởi ấm; xử lý nước.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, sắp xếp và tiến hành hội thảo; cung cấp các tiện 
nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày); sắp xếp và tiến hành các sự kiện văn 
hóa; sắp xếp và tiến hành các sự kiện thể thao; dịch vụ giới thiệu phim; trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp; giải trí trên truyền hình, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được; xuất bản sách; tổ chức quay giải xô sổ, cung cấp các dịch vụ giải 
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trí trong nhà; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí); cung cấp tiện nghi thể thao; cho thuê thiết bị 
thể thao (trừ xe cộ); dịch vụ thư viện; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; sản xuất phim; 
nhiếp ảnh; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê máy thu thanh 
và máy thu hình, dịch thuật.  

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính; cho thuê phần mềm máy tính, lập trình máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt trang tin điện tử; kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết 
lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 
cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; thiết kế công nghiệp; đo đạc đất đai; dịch vụ 
thử nghiệm vật liệu; dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người khác), nghiên cứu về vi 
khuẩn; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu về cơ khí; nghiên cứu vật 
lý; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu kỹ thuật; phân tích 
cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ; nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu địa chất; kiểm định 
(đo lường); dịch vụ ngành hoá; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dự báo 
thời tiết; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); chỗ ở tạm 
thời; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; trông trẻ ban 
ngày (nhà trẻ); nhà dưỡng lão; cho thuê phòng họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thuỷ tinh.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là: chữa răng, chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, phòng khám 
chữa bệnh, dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc, chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, 
bệnh xá; dịch vụ thú y, cụ thể là: chăn nuôi động vật, chải lông cho động vật, trợ giúp về 
thú y; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; xoa 
bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp, cụ 
thể là: dịch vụ rải phân bón và các hoá chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt đất, 
dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, chăm sóc vườn ươm cây, thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên, dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; 
dịch vụ diệt cỏ dại.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là: dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ tranh tụng, 
quản lý quyền tác giả, dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý), dịch vụ trọng tài phân 
xử; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, cụ thể là: dịch vụ kiểm tra hành lý cho 
mục đích an ninh, dịch vụ vệ sĩ, tư vấn về an ninh; các dịch vụ cá nhân và xã hội được 
cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân, cụ thể là: dịch vụ 
môi giới nhận con nuôi cho thuê quần áo, dịch vụ trông nhà, dịch vụ trông giữ thú nuôi tại 
nhà, dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; điều tra về người được nghi là mất tích; dịch vụ môi giới 
hôn nhân; mai táng; lập số tử vi; mở khóa an toàn; cứu hỏa; điều tra thông tin cá nhân; 
dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy.   
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường, quan hệ công chúng; thông tin về 
thương mại; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ khuyến 
mại (cho người khác); bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: hoá chất dùng 
cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); các loại 
nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng 
để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính 
dừng trong công nghiệp; thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc 
nhuộm; thuốc cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho 
hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ; chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng; nước hoa, 
tinh dầu (mỹ phẩm), mỹ phẩm, nước xức tóc (mỹ phẩm); thuốc đánh răng; dầu và mỡ 
công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; nhiên liệu (kể cả 
xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, chẳng hạn như: dầu xăng, than đá, sáp để 
thắp sáng, mỡ để thắp sáng; nến, bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược, thú y; chế 
phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho 
trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó, chẳng hạn như vải gạc để băng bó, băng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ; kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp 
và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
bằng sắt, cụ thể là: rÕ bằng kim loại, bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại, nắp chai 
lọ bằng kim loại, cán chổi bằng kim loại, xích bằng kim loại (không phải của xe cộ và 
không phải bộ phận của máy), chụp ống khói bằng kim loại, móc treo quần áo bằng kim 
loại, hộp đựng tiền an toàn; ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn; thùng bằng 
kim loại, tấm kim loại dùng cho xây dựng, trần nhà bằng kim loại, khung cửa bằng kim 
loại, tấm cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, hàng 
rào bằng kim loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn bằng kim loại, cổng bằng kim loại, vách 
ngăn bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; quặng kim loại; máy công cụ; 
máy nông nghiệp, máy phát điện xoay chiều, máy hút không khí, thiết bị phun xịt (máy 
móc), máy đập chạy điện, máy thổi (máy móc), máy uốn, máy trộn chạy điện dùng cho 
mục đích gia đình, máy thổi để hút bụi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy đóng nút 
chai, máy bện, máy cắt bánh mỳ, máy sản xuất bia, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, 
máy và thiết bị để làm sạch chạy điện, máy cắt than, máy khí nén, máy nén (máy móc), 
máy nghiền/xay gia dụng chạy điện, máy phát điện, máy cắt (máy móc), máy đào đất, 
máy rửa bát đĩa, máy nghiền, máy nghiền rác thải, máy phân chia, máy khoan, máy sấy 
khô, máy nhuộm, bơm phụt, máy nâng (thang máy), máy lọc, máy đục, máy ép trái cây 
dùng điện cho mục đích gia dụng, máy nghiền rác, máy xếp dỡ tự động (máy điều khiển), 
máy tiện (máy công cụ), máy dùng cho công nghiệp dệt, máy gia công kim loại, máy 
phay, máy sản xuất nước khoáng, máy cắt rãnh (máy công cụ), máy lọc dầu, máy đóng 
gói hàng, máy sơn, máy làm giấy, máy bào, máy ép, máy in, máy may, máy đánh giày, 
dùng điện, máy dán tem, máy gia công đá, máy nén tua bin, máy đúc chữ, máy hút bụi 
chân không, máy giặt, máy bao gói, máy vắt cho đồ giặt; động cơ và đầu máy (không 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận nối ghép và truyền động (không 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác 
thủ công; lò ấp trứng; công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể là: dụng cụ để 
mài (dụng cụ cầm tay), dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công, công cụ để mài lưỡi cắt, 
mũi khoan (dụng cụ cầm tay), dụng cụ đào lỗ (công cụ cầm tay), dụng cụ có lưỡi sắc 
(công cụ cầm tay), dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay), dụng cụ cầm tay để uốn tóc 
không dùng điện, mũi nhọn để đục, khoét (bộ phận của dụng cụ cầm tay); dao, kéo, thìa 
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và đĩa, vũ khí lạnh, dao cạo; thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là: kính chống loá mắt, 
tấm che chống chói mắt, thiết bị chống nhiễu (điện), thiết bị và dụng cụ dùng cho lĩnh vực 
thiên văn, thiết bị đo tần số, thiết bị đo mức nước, thiết bị và dụng cụ trong phòng thí 
nghiệm; thiết bị và dung cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, các thiết bị và dụng cụ điện ảnh, 
cụ thể là: máy quay phim, máy ảnh (chụp ảnh), thiết bị dòng để biên tập lại phim đã quay, 
thiết bị để cắt phim, màn hình chiếu, thiết bị chiếu hình, màn hình để chiếu phim; thiết bị 
và dụng cụ quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (kiểm soát), cấp cứu và giảng dạy; kính 
đeo mắt; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh; vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dừng cho các thiết bị làm 
việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện 
toán, thiết bị dập lửa; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, 
mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương; thiết bị để chiếu sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, nấu nương, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và cho mục đích 
vệ sinh, chẳng hạn như: thiết bị điều hoà không khí, thiết bị sấy không khí, nồi hơi (không 
phải bộ phận của máy), thiết bị làm ấm giường ngủ, đệm và chặn được làm nóng bằng 
điện, không dùng cho mục đích y tế, ấm đun nước dùng điện, vỉ nướng (thiết bị nấu 
nướng), nồi hơi để đốt nóng, đèn điện, quạt gió (điều hoà không khí), máy ướp lạnh, lò 
sưởi, thiết bị sưởi ấm, thiết bị thu hồi nhiệt, đệm sưởi (dạng tấm) dùng điện, không dùng 
cho mục đích y tế hệ thống thiết bị làm sạch chất thải, bộ tản nhiệt, dùng điện, tủ lạnh, 
thiết bị quay thịt, bệ xí vệ sinh, bồn rửa, thiết bị làm mềm nước, vòi cho đường ống, chậu 
vệ sinh, thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí), cái chụp thông gió, hệ thống 
phân phối nước, hệ thống xả nước, thiết bị làm nóng nước, thiết bị làm sạch nước, thiết bị 
tiệt trùng nước, lồng ấp có cán dài để sưởi dùng điện và không dùng điện; xe cộ, cụ thể là: 
« tô, xe ô tô con, xe buýt, xe tải, xe mô tô hạng nhẹ, xe đạp, xe thô sơ do súc vật kéo, xe 
ba bánh giao hàng, toa ăn (chuyên chở hành khách), xe chở hàng hoá đẩy tay, xe đẩy 
cuộn ống vòi, xe chở thùng rót, thạng kéo dùng cho người trượt tuyết, ô tô tải hạng nặng, 
xe máy, xe đẩy mua hàng, xe ô tô thể thao, xe điện; phương tiện giao thông trên bộ, trên 
không hoặc dưới nước; động cơ và đầu máy cho phương tiện giao thông trên bộ; vũ khí 
cháy nổ; đạn dược và đầu đạn, chất nổ; pháo hoa; kim loại quý và các hợp kim của chúng 
và các hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, cụ thể là: huy hiệu 
bằng kim loại quý, hộp bằng kim loại quý, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý, đồ 
trang trí giày bằng kim loại quý, tượng bằng kim loại quí; đồ trang sức, đá quý; đồng hồ 
và dụng cụ đo thời gian, đồng hồ đeo tay; dụng cụ âm nhạc; giấy, các tông và hàng hoá 
làm bằng các vật liệu này, cụ thể là: bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng, tã lót trẻ 
em bằng giấy hoặc xenluloza dùng một lần, khăn tã trẻ em bằng giấy hoặc xenluloza, 
dùng một lần, vỏ bọc chai bằng bìa cứng hoặc giấy, bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy, 
hộp bằng bìa cứng hoặc giấy, giấy bao gói, bìa cứng đã gập bằng giấy, biển hiệu bằng 
giấy hoặc bìa cứng; ấn phẩm (văn phòng phẩm); vật liệu đóng sách; ảnh chụp, văn phòng 
phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ, cụ thể là: 
vải bạt để vẽ tranh, bút vẽ, giá vẽ của hoạ sỹ (văn phòng phẩm), khuôn cho đất nặn (vật 
liệu của nghệ sỹ); chổi quét sơn; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy ((không kể máy móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất 
dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in (văn phòng phẩm); bản kẽm để 
in; cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiăng, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này, 
cụ thể là: vải amiăng, tấm phủ amiăng, tấm dệt amiăng, nỉ amiăng, sợi amiăng, bìa cứng 
amiăng, bao bì amiăng, giấy amiăng, màn chịu lửa bằng amiăng, tấm amiăng, phiến 
amiăng, bao (phong bì, túi nhỏ) bằng cao su để bao gói, gioăng bằng cao su đề vặn chặt 
nắp bình/lọ, nắp van bằng cao su, dây bằng cao su; bán thành phẩm bằng chất dẻo sử 
dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly, cụ thể là: hợp chất hoá học để 
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bịt lỗ rò rỉ, vòng để bịt kín, vòng chống rò rỉ nước; ống mềm, không băng kim loại; da và 
giả da, và sản phẩm bằng các vật liệu kể trên, cụ thể là: túi cho người cắm trại, túi cho 
người leo núi, túi thể thao, dây đeo vai bằng da thuộc, hộp băng da thuộc hoặc giả da, tấm 
phủ đồ đạc bằng da thuộc, túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, túi xách tay, dây buộc 
bằng da, ví tiền, da động vật, da sống; rương, hòm, va li và túi du lịch; ô, lọng và gậy 
chống; roi ngựa và yên cương, vật liệu xây dựng (phi kim loại); ống cứng phi kim loại 
dùng cho xây dựng; nhựa đường, hắc in và bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại 
vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại; đồ đạc, gương, khung ảnh; sản phẩm bằng gỗ, 
li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế 
phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, chăng hạn như mành tre, nôi có mui 
bằng mây đan, thừng bằng gỗ hoặc chất dẻo, tượng bán thân bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc 
chất dẻo, móc treo quần áo không bằng kim loại, thùng chứa đựng không bằng kim loại 
cho nhiên liệu lỏng, đồ chứa đựng không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển), nẹp 
bằng lie, móc rèm, con lăn cho rèm, thanh treo rèm, giá treo mũ, ma nơ canh, đệm lò xo 
đệm nước (không dùng cho mục đích y tế); dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc, chẳng hạn như: bát (bát to), chai lọ, xô, hộp bằng thuỷ tinh, ấm, thùng rác, chảo 
để rán, ấm đun nước không dùng điện; lược và bọt biển; bàn chải (không kể bu lông); vật 
liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn, chẳng hạn như: vải để làm sạch, xơ rối để làm sạch, 
chổi; sợi thép rối; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ 
thuỷ tinh, sành và sứ, chẳng hạn như bát, đĩa, cốc, bình và hũ đựng; dây; dây thừng, lưới, 
lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi (không xếp vào các nhóm 
khác); vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo), chẳng hạn như cỏ để nhồi 
độn, tảo biển để nhồi đệm, tơ phế phẩm, rơm để nhồi độn đồ đạc; bông, len dùng để đệm 
lót và nhồi độn đồ đạc; vật liệu sợi dệt dạng thô; các loại sợi dùng để dệt, vài và hàng dệt, 
chẳng hạn như: chăn, tấm phủ đồ đạc bằng vải, rèm cửa ra vào bằng vải, khăn tay bỏ túi 
bằng vải, khăn ăn bằng vải dệt, màn chống muỗi, khăn tắm bằng vải; khăn trải bàn và 
khăn trải giường; quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (trang phục), chẳng hạn như: mũ trùm 
đầu (trang phục), mũ; đăng ten và đồ thêu, chẳng hạn như dải ren, đăng ten để viền và đồ 
để thêu trang trí làm viền cho quần áo, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo, khuy; 
khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo; các vật liệu trải sàn, chẳng 
hạn như tấm thảm, thảm dầy trải sàn, chiếu, vải sơn lát sàn nhà; giấy dán tường (trừ loại 
làm bằng hàng dệt); trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao, chẳng hạn như: thiết bị 
tập luyện thể hình, găng tay dùng để chơi thể thao, gậy đánh gôn, xe đạp đặt cố định để 
tập luyện thể dục, bàn để đánh bóng ban; đồ trang hoàng cây noel, chẳng hạn như đồ 
chơi, búp bê; thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, ướp lạnh, phơi khô và nấu chín; nước 
quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn; cà phê, 
chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, cà phê nhân tạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ 
cốc (dùng làm thực phẩm cho người), bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn 
được, mật ong, nước mật đường; men dùng làm thực phẩm, bột nở (dùng làm thực phẩm 
cho người), muối ăn, tương hạt cải; giấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh; sản phẩm 
và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác, cụ 
thể là: động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật, 
mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và 
các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô (đồ uống) và 
các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống có cồn (trừ bia); thuốc lá; vật dụng cho 
người hút thuốc, chẳng hạn như: bật lửa dùng cho người hút thuốc, hộp đựng thuốc lá 
điếu, tẩu hút thuốc lá; diêm; quản lý kinh doanh; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng 
(cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); chức năng văn phòng, cụ thể là: kế toán, kiểm toán, 
biên soạn số liệu thống kê, sao chép tài liệu, dịch vụ lập hoá đơn, xử lý văn bản, dịch vụ 
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thư ký; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ mua săm cho 
người khác (dịch vụ mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); đăng ký thuê bao dịch vụ 
viễn thông cho người khác; văn phòng tuyển dụng lao động; cho thuê máy và thiết bị văn 
phòng (không bao gồm cho thuê máy tính).   

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành trái 
phiếu có giá trị; dịch vụ đổi tiền; đầu tư vốn; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; môi giới bảo 
hiểm; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động 
sản; đại lý mua bán nhà ở (dịch vụ bất động sản); tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; 
quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; môi giới chứng khoán; ủy thác tài sản (tài chính); ủy 
thác quản lý tài chính.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công 
trình; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt, cụ thể là: lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điều hòa không khí, bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ, lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động chống trộm, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa chữa thang cuốn, 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh, 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới, lắp đặt thiết bị nhà bếp, lắp đặt và sửa chữa thang máy, 
lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng, lắp đặt và sửa chữa máy điện 
thoại, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ, sửa chữa đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn và đồng 
hồ đeo tay, sửa chữa quần áo, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính, bảo dưỡng 
đồ đạc, phục chế đồ đạc, sửa chữa giày; khai thác mỏ; dịch vụ giặt khô; trang trí nội ngoại 
thất.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là cho phép một người đàm thoại với người khác, 
truyền tin nhắn từ người này tới người khác, và để một người liên lạc với người khác bằng 
cách nghe hoặc nhìn (thông qua thiết bị viễn thông có dây, thiết bị viễn thông không dây, 
rađiô và vô tuyến truyền hình); dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát chương trình truyền thanh; 
dịch vụ hãng thông tấn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết bị viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải; đóng gói hàng hóa; cất 
giữ hàng hóa; xếp hàng vào kho; dịch vụ giao hàng; dịch vụ chuyển nhà; cho thuê xe cộ; 
sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du lịch); đặt chỗ cho 
các chuyến đi; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ bãi đỗ xe; phân phối năng lượng; dịch vụ 
cứu hộ, cứu nạn; thông tin về giao thông; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lái xe; 
đại lý bán vé máy bay.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ may; dịch vụ in; bảo quản thực phẩm và đồ uống; sản xuất năng lượng; 
xử lý phim điện ảnh; xử lý vải; xử lý kim loại; xử lý vải; gia công gỗ; xử lý len; xử lý 
giấy; giết mổ động vật; chế biến dầu mỏ, mạ vàng; dịch vụ mài; tái chế rác và phế thải; 
dịch vụ cho thuê thiết bị điều hoà không khí, dịch vụ làm sạch không khí; thông tin về xử 
lý vật liệu; cho thuê máy phát điện; dịch vụ cho thuê thiết bị sưởi ấm; xử lý nước.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, sắp xếp và tiến hành hội thảo; cung cấp các tiện 
nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày); sắp xếp và tiến hành các sự kiện văn 
hóa; sắp xếp và tiến hành các sự kiện thể thao; dịch vụ giới thiệu phim; trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp; giải trí trên truyền hình, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được; xuất bản sách; tổ chức quay giải xô sổ, cung cấp các dịch vụ giải 
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trí trong nhà; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí); cung cấp tiện nghi thể thao; cho thuê thiết bị 
thể thao (trừ xe cộ); dịch vụ thư viện; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; sản xuất phim; 
nhiếp ảnh; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê máy thu thanh 
và máy thu hình, dịch thuật.   

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính; cho thuê phần mềm máy tính, lập trình máy tính; cho thuê 
máy chủ đặt trang tin điện tử; kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết 
lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; dịch vụ ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công 
cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; thiết kế công nghiệp; đo đạc đất đai; dịch vụ 
thử nghiệm vật liệu; dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người khác), nghiên cứu về vi 
khuẩn; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu về cơ khí; nghiên cứu vật 
lý; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu kỹ thuật; phân tích 
cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ; nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu địa chất; kiểm định 
(đo lường); dịch vụ ngành hoá; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dự báo 
thời tiết; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); chỗ ở tạm 
thời; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; trông trẻ ban 
ngày (nhà trẻ); nhà dưỡng lão; cho thuê phòng họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thuỷ tinh.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là: chữa răng, chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, phòng khám 
chữa bệnh, dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc, chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, 
bệnh xá; dịch vụ thú y, cụ thể là: chăn nuôi động vật, chải lông cho động vật, trợ giúp về 
thú y; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; xoa 
bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp, cụ 
thể là: dịch vụ rải phân bón và các hoá chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt đất, 
dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, chăm sóc vườn ươm cây, thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên, dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; 
dịch vụ diệt cỏ dại.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là: dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ tranh tụng, 
quản lý quyền tác giả, dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý), dịch vụ trọng tài phân 
xử; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, cụ thể là: dịch vụ kiểm tra hành lý cho 
mục đích an ninh, dịch vụ vệ sĩ, tư vấn về an ninh; các dịch vụ cá nhân và xã hội được 
cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân, cụ thể là: dịch vụ 
môi giới nhận con nuôi cho thuê quần áo, dịch vụ trông nhà, dịch vụ trông giữ thú nuôi tại 
nhà, dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà; điều tra về người được nghi là mất tích; dịch vụ môi giới 
hôn nhân; mai táng; lập số tử vi; mở khóa an toàn; cứu hỏa; điều tra thông tin cá nhân; 
dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy.   

 
 

(210) 4-2011-26834 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA  (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-26836 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Xây dựng Xuất nhập 
khẩu Đình Nghị   (VN) 
33 đường số 6, khu Bình Đăng, phường 
6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương). 

 
 

(210) 4-2011-26837 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.18; 2.9.14; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Xây dựng Xuất nhập 
khẩu Đình Nghị   (VN) 
33 đường số 6, khu Bình Đăng, phường 
6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương). 

 
 

(210) 4-2011-26838 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Nam 
Thái Hoa  (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-26839 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Nam 
Thái Hoa   (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2011-26843 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A20.1.3 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Đặng Thành Trí  (VN) 
140/1 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tư vấn pháp luật; thực hiện dịch vụ pháp lý theo pháp luật, 
tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để 
thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; luật sư riêng; luật sư gia đình. 

 
 
 

(210) 4-2011-26849 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.13.1; 25.1.6; 25.1.25; 7.1.6 
(731) EX HACIENDA LOS CAMICHINES, 

S.A. DE C.V   (MX) 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C. P. 
45601, Mexico  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 
 

(210) 4-2011-26850 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ lắp ráp 

Minh Đạt  (VN) 
39 đường số 42, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất kích thích sinh trưởng cây trồng. 
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(210) 4-2011-26851 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH B & W  (VN) 
Nhuế Dương, Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Loa thùng; tăng âm (âm li), đầu đọc đĩa; ti vi; ăng ten; micrô.  

 
 

(210) 4-2011-26852 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Hồng, đỏ, xanh tím than, đen, trắng 

(540) 

  
(731) Trần Văn Kiên  (VN) 

580 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2011-26853 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Pha Đin  (VN) 
Phân KCN Sài Gòn - Dung Quất, xã Bình 
Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông. 
 

Nhóm 35: Mua bán bê tông. 
 
 

(210) 4-2011-26854 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty Cổ phần sữa Sức sống 

Việt Nam   (VN) 
11C7 khu đô thị mới Đại Kim, Định 
Công, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 
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(210) 4-2011-26855 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Trắng, hồng, vàng, hồng nhạt 
(731) Công ty Cổ phần sữa Sức sống 

Việt Nam   (VN) 
11C7 khu đô thị mới Đại Kim, Định 
Công, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 

 
 

(210) 4-2011-26856 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A5.1.5; A5.3.15; A5.1.16 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nông sản 
thực phẩm xanh Việt Nam  
(VN) 
Số 10, ngõ 72 phố Dương Quảng Hàm, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống, gia cầm(không còn sống) và thú săn (không còn 

sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu 
đông, mứt, mứt quả; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Chè, gạo, bột sắn; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì; mật ong, 
muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị. 

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp - nghề làm vườn và lâm nghiệp gồm: rau và 
quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi; ngũ cốc dạng nguyên liệu; động vật sống; thức ăn 
cho động vật, mạch nha; trứng giống để ấp. 

 
 

(210) 4-2011-26857 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Lộc   (VN) 
Số 2, tổ 19, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2011-26858 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VTU Việt Nam  
(VN) 
Số 129 đường Nông Lâm, xóm 6, Đông 
Ngạc, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch thương mại, chức năng văn phòng. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh hoặc truyền hình. 
 

Nhóm 41: Giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26859 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VIEBA  (VN) 
Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-26871 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Đức  (VN) 
9 đường số 3 cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-26872 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Đức   (VN) 
9 đường số 3 cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26873 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Đức    (VN) 
9 đường số 3 cư xá Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26874 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Thiều Đăng Hùng   (VN) 

Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26875 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng đồ uống, nước lọc tinh khiết đồ uống, đồ uống hoa quả, xi-rô 

đồ uống, đồ uống không có cồn.  
 
 

(210) 4-2011-26876 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả, rượu vốtca, rượu uýtky, rượu brandi.  

 
 

(210) 4-2011-26877 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm nhân thọ, tư vấn tài chính bảo hiểm, quản lý bất 

động sản, môi giới bất động sản, định giá tài chính.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
666 

(210) 4-2011-26878 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu  (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát xây dựng công trình; 

phá dỡ công trình xây dựng; lắp đặt, sửa chữa thang máy, máy điện thoại, thiết bị báo 
động chống trộm, chống cháy.  

 
 

(210) 4-2011-26886 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.  
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe chuyên chở và trộn bê tông, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành 
lý.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn cày, 
mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, phao 
báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột bơm 
nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, thùng 
nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, trục tay 
quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi lanh, xi e, 
xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp, máy nông nghiệp ( 
máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel)), máy phát điện, máy ủi 
máy thủy lực, máy trộn bê tông xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, 
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xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, má làm đường đi , máy 
cán, máy đầm, máy nghiên chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-26887 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.   
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe chuyên chở và trộn bê tông, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành 
lý.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn cày, 
mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, phao 
báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột bơm 
nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, thùng 
nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, trục tay 
quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi lanh, xi e, 
xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp, máy nông nghiệp ( 
máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel)), máy phát điện, máy ủi 
máy thủy lực, máy trộn bê tông xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, 
xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, má làm đường đi , máy 
cán, máy đầm, máy nghiên chất thải. 

 
 

(210) 4-2011-26888 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 
đi.   

 
Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe chuyên chở và trộn bê tông, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành 
lý.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn cày, 
mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, phao 
báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột bơm 
nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, thùng 
nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, trục tay 
quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi lanh, xi e, 
xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp, máy nông nghiệp ( 
máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel)), máy phát điện, máy ủi 
máy thủy lực, máy trộn bê tông xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, 
xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, má làm đường đi , máy 
cán, máy đầm, máy nghiên chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-26889 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, máy làm đường 

đi.   
 

Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe chuyên chở và trộn bê tông, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành 
lý.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, lốc 
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máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn cày, 
mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, phao 
báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột bơm 
nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, thùng 
nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, trục tay 
quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi lanh, xi e, 
xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp, máy nông nghiệp ( 
máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel)), máy phát điện, máy ủi 
máy thủy lực, máy trộn bê tông xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, 
xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, má làm đường đi , máy 
cán, máy đầm, máy nghiên chất thải.  

 
 

(210) 4-2011-26891 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.1; 26.13.25 
(591) Đỏ đậm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Phúc Hưng  (VN) 
Số 51 Vân Hồ II, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xử lý nước thải, rác thải, chất thải;  ; 

xuất nhập khẩu mua bán vật tư, thiết bị y tế; mua bán, xuất nhập khẩu thuốc; dịch vụ tư 
vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị. 

 
Nhóm 36: Tư vấn phát triển bất động sản (cụ thể là: tư vấn về mua bán, thuê và cho thuê 
bất động sản); mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý 
bất động sản; đầu tư bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật; xây 
dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

 
 

(210) 4-2011-26892 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Phó Nam  (VN) 
Xóm A thôn Phúc Trọng, xã Mỹ Xá, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-26894 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Phó Nam   (VN) 
Xóm A thôn Phúc Trọng, xã Mỹ Xá, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-26895 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.1.6; 2.1.22; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh da trời, đỏ 
(731) Trần Kim Cơ  (VN) 

Thôn Tông Phố, xã Thanh Quang, Nam 
Sách, Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 

 
 

(210) 4-2011-26899 (220) 15.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.15 
(591) Vàng nhũ, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Đăng Khoa  (VN) 
152/35 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp bấm huyệt  (massage).  

 
 

(210) 4-2011-26924 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Phạm Duy Thưởng    (VN) 
Xóm 2, thôn 1, xã Phượng Hoàng, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương   

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; bàn là dùng điện.  
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Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; bếp từ; lò vi sóng; lò nướng; chảo điện; 
quạt điện; lò sưởi; máy sấy tóc; chậu rửa; sen vòi; bếp ga; máy hút mùi.  

 
Nhóm 21: Chảo chống dính không chạy điện; nồi inox không dùng điện.  

 
 
 

(210) 4-2011-26991 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh, cam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty CP Xây dựng và Phát 
triển Thương hiệu Việt Nam  
(VN) 
80/48A Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 

truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện 
liên lạc điện tử khác); thông tin về lĩnh vực viễn thông; truyền hình cáp, thư điện tử; cho 
thuê thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính, sản 
xuất các chương trình video âm nhạc phát thanh trên mạng máy tính; cung cấp các tạp chí 
trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực tin tức, thời tiết, thể thao, du lịch, các sự 
kiện hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy tính, công nghệ, mua sắm, đấu 
giá, phim ảnh, nhạc kịch, âm nhạc, sức khoẻ, giáo dục, khoa học và tài chính.  

 
 
 

(210) 4-2011-26994 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh, đen, cam. 

(540) 

 

(731) Trương Bích Ngọc  (VN) 
369/20/1 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy nghề; dịch vụ chụp hình cưới, chụp ảnh nghệ thuật.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc da.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới. 
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(210) 4-2011-26995 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phụ gia nhựa 
Thành Lộc  (VN) 
404/2/2 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp (cụ thể hóa chất dùng trong công nghiệp sản 

xuất nhựa); a xít; các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; thuỷ tinh lỏng; keo 
dán giấy dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 35: Mua bán hóa chất, chất phụ gia dùng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa; 
mua bán các sản phẩm từ nhựa, thiết bị, nguyên vật liệu ngành nhựa; buôn bán máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2011-27010 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH MTV dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-27011 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH MTV dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-27012 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH MTV dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27013 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH MTV dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27014 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Lê Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 
100/22 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm làm từ da cụ thể: ví da; cặp da; túi xách tay; dây nịt. 

 
 

(210) 4-2011-27015 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A3.9.24; A3.9.2 
(731) K&W TOOLS CO., LTD.   (TW) 

NO. 19, YONGSING RD., NANTOU 
CITY, NANTOU COUNTY, TAIWAN  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại cụ thể là: máy cắt tạo lỗ, máy cắt tạo lỗ theo trục, máy 
khoan lỗ, máy khoan và máy tiện ren, máy mài, máy gia công cơ khí; máy gia công gỗ, cụ 
thể là: máy bào ngang, máy cắt gỗ theo vòng tròn, máy bào cạnh (mép) gỗ, máy bào rãnh; 
các bộ phận và linh kiện của máy gia công kim loại và máy gia công gỗ cụ thể: lưỡi cưa, 
mũi khoan, mũi khoan tạo lỗ, bộ phận ống nối của mũi khoan khớp nối của mũi khoan, 
lưỡi cắt tạo lỗ, lưỡi cắt, các bộ phận và linh kiện của máy công cụ chạy điện cụ thể là: đầu 
mũi khoan, mũi khoan, lưỡi cắt để cắt xén hàng rào; máy xén tia hàng rào chạy điện.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay và các phụ kiện của nó cụ thể là: cái cưa cầm tay, lưỡi cưa 
của cái cưa cầm tay, khung của cái cưa cầm tay, cưa cầm tay tạo lỗ, mũi khoan cắt đục lỗ 
của cái khoan cầm tay, cái cưa tay để căt gọt bớt, cái khoan tay, mũi khoan dùng cho 
khoan tay, kéo to dùng để giẫy cỏ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27016 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược trung 

ương Medipharco - Tenamyd  
(VN) 
Số 08 Nguyễn Trường Té, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27017 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược trung 

ương Medipharco - Tenamyd  
(VN) 
Số 08 Nguyễn Trường Té, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-27018 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, tím 
(731) Công ty TNHH CVH Mùa Xuân  

(VN) 
Toà nhà Kumho Asiana Plaza, số 39 
đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 

động sản (văn phòng, căn hộ, buồng phòng); thẩm định bất động sản; môi giới bất động 
sản; kinh doanh bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, 
thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp thoát nước, công trình ngầm, các 
công trình văn hóa; dịch vụ sửa chữa, chống thấm các công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình cấp thoát nước, 
công trình ngầm, các công trình văn hóa; trang trí nội ngoại thất; san lấp mặt bằng; giám 
sát thi công các công trình xây dựng; cho thuê máy chuyên dụng ngành xây dựng; dịch vụ 
lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27029 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 85/481,608 28.11.2011 US 

  
(731) PARIGI ENTERPRISES, LLC   (US) 

112 West 34th Street, 5th Floor, New 
York, NY 10120, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ con, đồ đi chân, đồ đội đầu cụ thể là váy, áo liền quần, váy ngắn, 

quần váy, quần soóc, quần dài, quần áo bơi, áo sơ mi, áo phông, áo cổ lọ, áo len, áo gi-lê, 
áo có mũ, áo khoác, áo mưa, áo khoác (jacket), áo vét, áo ponso (loại áo choàng bằng một 
tấm vải to có khe hở ở giữa để chui đầu qua), áo dài thắt ngang lưng, quần bó sát 
(legging), quần tất, tất, giầy, ủng, quần yếm, quần áo một mảnh, quần áo may liền, và mũ.  
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(210) 4-2011-27030 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại tổng hợp Đông Phương  
(VN) 
38 đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 
 

(210) 4-2011-27031 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A17.2.2; 7.3.4; A7.3.9; A7.3.5; 12.3.2; 
A11.1.25 

(591) Tím, tím nhạt, vàng, đen, xám, trắng, 
nâu, đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm, 
da cam, xanh da trời, vàng, xanh lá cây 
đậm 

(731) Trương Cẩm Hương   (VN) 
C32 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 21: Giẻ rửa bát; miếng chùi xoong.  

 
 
 

(210) 4-2011-27033 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) EN CHUAN CHEMICAL INDUSTRIES 

CO., LTD   (TW) 
No. 676, Taiping Road, Taiping District, 
Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 01: Polyester tổng hợp chưa bão hòa; nhựa polystyrene; hợp chất nhựa chịu nhiệt; 

nhựa chịu nhiệt dẻo dạng lỏng có độ đậm đặc cao; nhựa dẻo chịu nhiệt đàn hồi; nhựa dạng 
polymer pha chất xốp (styrene) và chất đàn hồi (butadiene); nhựa dẻo nhân tạo dạng thô; 
nhựa dẻo tổng hợp dạng thô.  
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(210) 4-2011-27034 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) EN CHUAN CHEMICAL INDUSTRIES 

CO., LTD   (TW) 
No. 676, Taiping Road, Taiping District, 
Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 17: Cao su tự nhiên; chất dẻo bán thành phẩm; chất dẻo dạng thanh, dạng khối, 

dạng viên, dạng que, dạng tấm và hình ống; cao su tổng hợp; nhựa nhân tạo chịu nhiệt; 
nhựa nhân tạo đàn hồi chịu nhiệt dạng viên; chất dẻo cô đặc dạng viên; cao su (thô hoặc 
bán thành phẩm). 

 
 

(210) 4-2011-27035 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) EN CHUAN CHEMICAL INDUSTRIES 

CO., LTD    (TW) 
No. 676, Taiping Road, Taiping District, 
Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 01: Polyester tổng hợp chưa bão hòa; nhựa polystyrene; hợp chất nhựa chịu nhiệt; 

nhựa chịu nhiệt dẻo dạng lỏng có độ đậm đặc cao; nhựa dẻo chịu nhiệt đàn hồi; nhựa dạng 
polymer pha chất xốp (styrene) và chất đàn hồi (butadiene); nhựa dẻo nhân tạo dạng thô; 
nhựa dẻo tổng hợp dạng thô.  

 
 

(210) 4-2011-27036 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) EN CHUAN CHEMICAL INDUSTRIES 

CO., LTD    (TW) 
No. 676, Taiping Road, Taiping District, 
Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 17: Cao su tự nhiên; chất dẻo bán thành phẩm; chất dẻo dạng thanh, dạng khối, 

dạng viên, dạng que, dạng tấm và hình ống; cao su tổng hợp; nhựa nhân tạo chịu nhiệt; 
nhựa nhân tạo đàn hồi chịu nhiệt dạng viên; chất dẻo cô đặc dạng viên; cao su (thô hoặc 
bán thành phẩm). 
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(210) 4-2011-27039 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A3.5.25; A3.5.24; 4.5.5; 4.5.15 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Phú 

Gia Thành   (VN) 
ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kẹo (đồ ngọt); bánh qui; bánh trung thu; bánh qui gạo; chế phẩm của ngũ cốc, 

bánh patê.  
 
 

(210) 4-2011-27050 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.4.9; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ sản xuất 
điện tử Phát Huy   (VN) 
C7/39 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; nồi áp suất dùng điện; nồi cơm điện; bình đun nước dùng điện; lò 

nướng dùng điện.  
 
 

(210) 4-2011-27051 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

chế biến thực phẩm Gia Huy 
Hà Nội   (VN) 
Xóm Trần Phù, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh, kẹo.  
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(210) 4-2011-27052 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Vinh 

Phát   (VN) 
Phòng 608 cao ốc số 7/1 Thành Thái, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2011-27053 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17; 26.3.1 
(591) Xanh nước biển đậm, vàng 
(731) VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOCIATION   (US) 
900 Metro Center Boulevard, Foster 
City, California 94404, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính sử dụng trong thanh toán điện tử và chuyển tiền tới và từ 

người khác; phần mềm có thể tải xuống được để để tải lên, đăng lên, biểu thị, hiển thị, dán 
nhãn, tạo blog (nhật ký điện tử), chia sẻ hoặc cung cấp phương tiện truyền thông điện tử 
hoặc thông tin qua Internet; thẻ mã hóa từ tính và thẻ có trang bị tính năng mạch tích hợp 
dùng cho các ứng dụng tài chính, máy đọc dữ liệu, thẻ thanh toán đã mã vạch, thiết bị đọc 
thẻ mã hóa từ tính và thẻ có trang bị tính năng mạch tích hợp.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ xử lý dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng, cung 
cấp trực tuyến các trang web máy tính chuyên cung cấp dữ liệu về giao dịch tài chính; 
quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của những người khác bằng các chương trình khuyến 
khích khuyến mại, giảm giá, các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng; cung cấp các phân 
tích số liệu liên quan đến lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính; dịch vụ cung cấp thông 
tin về sản phẩm cho mục đích quảng cáo và bán hàng. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thanh toán hoá đơn; dịch vụ thẻ 
tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ trả trước; dịch vụ giao dịch thanh toán điện tử; 
dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ thanh toán thương mại điện tử; dịch vụ tại các điểm bán hàng 
và điểm giao dịch; dịch vụ giải quyết và xác nhận giao dịch; dịch vụ xử lý các thanh toán 
điện tử; dịch vụ kiểm tra và xác nhận các giao dịch thanh toán; dịch vụ chuyển tiền điện 
tử; cung cấp dịch vụ tài chính qua mạng không dây, mạng máy tính toàn cầu và thiết bị 
liên lạc di động; thiết lập tài khoản quỹ được sử dụng để mua bán hàng hóa và dịch vụ 
trên Internet; tạo thuận lợi cho dịch vụ thanh toán giữa các cá nhân; giao dịch điện tử bảo 
mật qua Internet để thuận tiện cho các thương mại điện tử; dịch vụ thanh toán hóa đơn từ 
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xa; dịch vụ quản lý thông tin thanh toán; phổ biến thông tin tài chính qua mạng không 
dây, mạng máy tính toàn cầu và thiết bị liên lạc di động. 

 
Nhóm 42: Cung cấp hệ thống trên nền web và cổng trực tuyến để phân tích các dữ liệu tài 
chính; cung cấp các trang web thông tin công nghệ cho phép người sử dụng có thể tạo ra 
dịch vụ thông tin trực tuyến cá nhân; cung cấp hệ thống trên nền web để hiển thị và chia 
sẻ vị trí của người sử dụng để tìm kiếm, xác định vị trí và tương tác với một người khác; 
cung cấp hệ thống trên nền web cho phép người sử dụng tiến hành các giao dịch thanh 
thương mại điện tử an toàn. 

 
 

(210) 4-2011-27054 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOCIATION    (US) 
900 Metro Center Boulevard, Foster 
City, California 94404, USA   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền điện tử bảo mật thông tin liên quan đến tài 

khoản và thông tin trong lĩnh vực dịch vụ tài chính; dịch vụ truyền điện tử các hóa đơn và 
các thanh toán cho hóa đơn đó qua các thiết bị đầu cuối máy tính có kết nối mạng và kết 
nối Internet; cung cấp truy cập vào trang web của bên thứ ba bằng cách cho phép người sử 
dụng có thể đăng nhập qua tên người sử dụng và mật khẩu chung qua Internet và các 
mạng xã hội khác. 

 
 

(210) 4-2011-27055 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) MITSUBISHI CHEMICAL 

CORPORATION  (JP) 
14-1, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Đi-ốt phát quang; chất bán dẫn; màn hình đi-ốt phát quang; camera (máy chụp 

ảnh); thiết bị chiếu hình; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị 
và dụng cụ đo; thiết bị đèn giao thông (thiết bị báo hiệu); tín hiệu phát quang; biển hiệu 
phát quang; bảng báo hiệu phát quang; thiết bị kiểm tra (giám sát); điện thoại, máy fax; 
thiết bị thu hình; thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho phương tiện giao thông 
(máy vi tính trên phương tiện giao thông); thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi qua vệ 
tinh; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính; máy sao chụp tài liệu; máy quét ảnh (thiết bị 
xử lý dữ liệu); bảng thông báo điện tử; máy bán hàng tự động, máy ghi hình; máy chạy 
đĩa viđêô; thiết bị báo cháy. 
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Nhóm 11: Bóng đèn có đi-ốt phát quang và đèn; thiết bị và dụng cụ chiếu sáng sử dụng 
đi-ốt phát quang; bóng đèn điện; đèn; đèn chiếu sáng kích thích sự tăng trưởng của cây 
trồng; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; thiết bị và dụng cụ chiếu sáng. 

 
 
 

(210) 4-2011-27056 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) MITSUBISHI CHEMICAL 

CORPORATION   (JP) 
14-1, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Đi-ốt phát quang; chất bán dẫn; màn hình đi-ốt phát quang; camera (máy chụp 

ảnh); thiết bị chiếu hình; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị 
và dụng cụ đo; thiết bị đèn giao thông (thiết bị báo hiệu); tín hiệu phát quang; biển hiệu 
phát quang; bảng báo hiệu phát quang; thiết bị kiểm tra (giám sát); điện thoại, máy fax; 
thiết bị thu hình; thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho phương tiện giao thông 
(máy vi tính trên phương tiện giao thông); thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi qua vệ 
tinh; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính; máy sao chụp tài liệu; máy quét ảnh (thiết bị 
xử lý dữ liệu); bảng thông báo điện tử; máy bán hàng tự động, máy ghi hình; máy chạy 
đĩa viđêô; thiết bị báo cháy.  

 
Nhóm 11: Bóng đèn có đi-ốt phát quang và đèn; thiết bị và dụng cụ chiếu sáng sử dụng 
đi-ốt phát quang; bóng đèn điện; đèn; đèn chiếu sáng kích thích sự tăng trưởng của cây 
trồng; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; thiết bị và dụng cụ chiếu sáng. 

 
 
 

(210) 4-2011-27057 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15; 1.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần Nhiên liệu 

sinh học Dầu khí miền Trung 
(BRS-BF)   (VN) 
KCN phía Đông- KCN Dung Quất, Bình 
Thuận, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 04: Xăng sinh học. 
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(210) 4-2011-27058 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) MEDOCHEMIE LTD   (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 
Limassol, Cyprus  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-27059 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 
(731) MEDOCHEMIE LTD    (CY) 

1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 
Limassol, Cyprus   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-27070 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoa Ban Mai  (VN) 
59 đường số 4, khu phố 6, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như kem làm trắng da; nước hoa; xà phòng, dầu gội; keo xịt tóc.  

 
 
 

(210) 4-2011-27071 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.14 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Trung Hòa  (VN) 
2 lô C cư xá Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như kem làm trắng da; nước hoa; xà phòng; dầu gội; keo xịt tóc.  
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(210) 4-2011-27072 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.5.1 
(591) Xanh lá, đen, hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư quảng 
cáo Thời Gian Vàng  (VN) 
75/38 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2011-27073 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27074 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27075 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27076 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27077 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27078 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 18.5.1 
(591) Đỏ, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Thương Mại Du 
Lịch Quốc Tế Global 
Holidays   (VN) 
185/2 đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch.  
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(210) 4-2011-27079 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; A26.11.12; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần đầu tư 
EVERLAND (EVERLAND 
INVESTMENT JOINT STOCK 
COMPANY)  (VN) 
Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ định giá (đánh giá) bất động sản, môi giới bất động sản, mua bán bất 

động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ đầu tư bất động sản; thẩm định giá 
bất động sản. 

 
 
 

(210) 4-2011-27090 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.5.3; 1.17.11; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Vàng, đỏ, tím, trắng 
(731) Hợp tác xã dịch vụ - vận tải 

Thắng Lợi   (VN) 
Số 164 đường Lê Hồng Phong, phường 4, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách; lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-27091 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I 

Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-27092 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.3.3 
(731) REAL HONOR INTERNATIONAL 

LIMITED   (VG) 
3rd Floor, Omar Hodge Building, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; rễ rau diếp xoăn (chất thay thế cà phê); hương liệu cà 

phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; mảnh bột mỳ dẹt mỏng; đồ uống trên cơ 
sở trà; kẹo; đồ uống trên cơ sở ca cao.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27093 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Tam 
Hùng  (VN) 
Số 109 ấp 5 Đặng Công Bỉnh, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm thép xây dựng: thép ống, thép tròn, thép cuộn, thép hình, dây 

thép, phôi thép.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27094 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.1; 26.13.25 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quốc tế Kim Ưng Việt Nam  
(VN) 
Số 47, đường 18, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê các loại.  
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(210) 4-2011-27095 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 24.15.1; A26.11.9; 26.13.25 
(591) Xanh lá, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch WILTRAVEL  
(VN) 
72/10/6 Văn Chung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; đi cùng với hành khách; tổ 

chức đi chơi trên biển; hãng du lịch (trừ việc giữ chỗ khách sạn nhà trọ). 
 
 

(210) 4-2011-27099 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  
(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 

77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vi. 

 
 

(210) 4-2011-27109 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Phú Vinh   (VN) 

10, đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-27110 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.3; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH Nông Gia Hưng  

(VN) 
6A105 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích sinh trưởng cây trồng.  
 
 
 

(210) 4-2011-27111 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Thế Kỷ 21  

(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán và cho thuê căn hộ, chung cư, văn phòng và trung tâm thương mại.  

 
 
 

(210) 4-2011-27112 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.9.1; 26.4.2; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Cá Chép Vàng  

(VN) 
6A114 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích sinh trưởng cây trồng.  

 
 
 

(210) 4-2011-27113 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Hóc Môn  

(VN) 
3/27 quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ cỏ; thuốc trừ nấm bệnh hại cây trồng. 
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(210) 4-2011-27115 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 2.9.1 
(591) Hồng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trường mầm 
non Sakura Hoa Anh Đào  
(VN) 
275 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; giáo dục mầm non; trường hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

trẻ em độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27118 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt   (VN) 
Số 2, ngõ 198, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27119 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 

437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-27130 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); sợi amiăng; vật liệu cách điện dùng 

cho ống dẫn điện; sơn cách nhiệt, cách điện; vật liệu chịu lửa dùng để cách điện, cách 
nhiệt.  

 
 

(210) 4-2011-27131 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; cặp da đựng hồ sơ; bộ da lông thú; đồ trang trí bằng da thuộc 

dùng trong gia đình; vật liệu giả da (da giả); vali du lịch bằng da.  
 
 

(210) 4-2011-27132 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bể cá trong nhà; thùng rác; nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không 

dùng điện; bát đĩa bằng sành; cốc chén.  
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(210) 4-2011-27134 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO  (VN) 
Nhà số 19, ngách 93/5, ngõ 93 (tổ 12), 
phố Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt), quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-27135 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) LIBERTY GROUP TRADING LTD  

(MM) 
No 15th floor, 87th street, Mingalar 
Taung Nyant T/S. Yangon. Myanmar  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-27136 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số nhà 31/51 Phạm Tử Nghi, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27137 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Hy Thanh Hà  (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27138 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Hy Thanh Hà   (VN) 

1605 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27139 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty Văcxin và sinh phẩm 

SỐ 1   (VN) 
Số 1 phố Yersin, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Vắc xin dùng cho người.  
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(210) 4-2011-27155 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17 
(731) Hộ kinh doanh đá và gỗ TQK  

(VN) 
A33 - A34 Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồ nữ trang (đồ trang sức).  
 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; tượng gỗ; đồ mỹ nghệ bằng gỗ, tre, nứa.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, đồ nữ trang, đồ đạc nội thất bằng gỗ, tượng gỗ, đồ 
mỹ nghệ.  

 
 

(210) 4-2011-27156 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) TA ASSOCIATES MANAGEMENT 

L.P.  (US) 
200 Clarendon Street, 56th Floor, John 
Hancock Tower, Boston, Massachusetts 
02116, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý đầu tư và dịch vụ đầu tư vốn tư nhân.  

 
 

(210) 4-2011-27157 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ, xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

đen, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 
llog, Pasig City, Philippines 1600  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; chất thay thế cà phê; bột 

và các chế phẩm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh (ăn được); mật 
ong; mật đường; men; bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm; nước sốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 
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(210) 4-2011-27159 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, các bộ phận 

ghép nối và truyền động (dây cua roa - không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ).  

 
Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe trộn bê tông ô tô, xe moóc, các bộ phận ghép nối và truyền 
đóng (dây) cua roa - dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi; bánh 
đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dàu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm phun 
nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại; búp xoa; bu lông các loại; cóc lọc (bình lọc) dầu; chốt 
ắc piston; cụm khóa dâu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lốc máy diezel; lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay; nắp háu; nắp thùng dầu; 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su; piston; roăng quy pát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại; su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại; 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; máy nông 
nghiệp; máy cày, máy kéo; máy gặt; máy xới, máy nố (động cơ diezel); máy phát điện, 
máy lủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần cẩu, xe tải, xe 
kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, máy làm 
đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải. 

 
 

(210) 4-2011-27160 (220) 19.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, cần cẩu, máy xúc đất, máy ủi, máy thuỷ lực, các bộ phận 
ghép nối và truyền động (dây cua roa - không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ). 

 
Nhóm 12: Xe tải, xe kéo, xe chuyên trở và trộn bê tông, ô tô, xe moóc, các bộ phận ghép 
nối và truyền động (dây) cua roa - dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dàu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cóc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc piston, cụm khóa dâu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, xec măng, 
roăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, lốc 
máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn cày, 
mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp háu, nắp thùng dầu, phao 
báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston, roăng quy pát bằng kim loại và giấy, ruột bơm 
nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, thùng 
nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, trục tay 
quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, xéc măng, xi lanh, xi e,  
xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, bộ giảm áp; mua bán, xuất nhập 
khẩu máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt, máy xới, máy nổ (động cơ diezel), 
máy phát điện, máy lủi, máy thủy lực, máy trộn bê tông xe trộn bê tông, máy xúc đất, cần 
cẩu, xe tải, xe kéo, ô tô, xe moóc, xe nâng đỡ hành lý, xe lu lăn đường, quả lu nén đường, 
máy làm đường đi, máy cán, máy đầm, máy nghiền chất thải. 

 
 

(210) 4-2011-27170 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.1; A11.3.4; 26.2.7 (540) 

  

(731) Cơ sở cà phê Như ý  (VN) 
Số 9/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-27171 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Lụa Tuyết  (VN) 
Xóm Rừng, phường Trang Hạ, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện từ, dây đồng tròn tráng men, dây và cáp điện.  
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(210) 4-2011-27172 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 20.7.1 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

công nghệ thành phố Thông 
Minh  (VN) 
Số 110, đường số 2, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học; sách điện tử (dùng để học ngoại ngữ); bộ 

nhớ cho máy tính điện tử; chương trình máy vi tính; bút điện tử; thiết bị máy và âm thanh 
dùng để học và dạy học.   

 
Nhóm 16: Sách; sách giáo khoa; sách tham khảo; sách học ngoại ngữ; tài liệu giảng dạy; 
đồ dùng giảng đạy (trừ hệ thống thiết bị giảng dạy).   

 
 
 
 

(210) 4-2011-27173 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.21 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

công nghệ thành phố Thông 
Minh   (VN) 
Số 110, đường số 2, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học; sách điện tử (dùng để học ngoại ngữ); bộ 

nhớ cho máy tính điện tử; chương trình máy vi tính; bút điện tử; thiết bị máy và âm thanh 
dùng để học và dạy học.    

 
Nhóm 16: Sách; sách giáo khoa; sách tham khảo; sách học ngoại ngữ; tài liệu giảng dạy; 
đồ dùng giảng đạy (trừ hệ thống thiết bị giảng dạy).   
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(210) 4-2011-27174 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

công nghệ thành phố Thông 
Minh   (VN) 
Số 110, đường số 2, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học; sách điện tử (dùng để học ngoại ngữ); bộ 

nhớ cho máy tính điện tử; chương trình máy vi tính; bút điện tử; thiết bị máy và âm thanh 
dùng để học và dạy học.     

 
Nhóm 16: Sách; sách giáo khoa; sách tham khảo; sách học ngoại ngữ; tài liệu giảng dạy; 
đồ dùng giảng đạy (trừ hệ thống thiết bị giảng dạy).   

 
 
 

(210) 4-2011-27175 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) AGIO PHARMACEUTlCALS LTD.  

(IN) 
A-38, Nandjyot Industrial Estate, Kurla-
Andheri Road, Safedpool, Mumbai-
400072, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 
 

(210) 4-2011-27176 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH mọi thế hệ 

(ALLEGENS CO.,LTD.)  (VN) 
11A Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2011-27177 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1; 24.15.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định   (VN) 
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy rửa mặt sàn bê tông; chế phẩm mài gỉ, đánh bóng; chế phẩm 

dùng để đánh bóng; chế phẩm tẩy xi đánh ván sàn; chất lỏng chống trơn trượt dùng cho 
sàn nhà; chất tẩy vết bẩn.   

 
 

(210) 4-2011-27178 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.1; 26.13.25; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định  (VN) 
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dạng keo dùng để trám các lỗ hở của bê tông; hóa chất làm cứng bê 

tông; chất kết dính cho bê tông; chế phẩm hóa học để chuội bóng màn dùng trong công 
nghiệp; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; hóa chất để thoát khí bê tông. 

 
 

(210) 4-2011-27179 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.1; 26.13.25; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định    (VN)
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy rửa mặt sàn bê tông; chế phẩm mài gỉ, đánh bóng; chế phẩm 

dùng để đánh bóng; chế phẩm tẩy xi đánh ván sàn; chất lỏng chống trơn trượt dùng cho 
sàn nhà; chất tẩy vết bẩn.   
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(210) 4-2011-27190 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.7.25; 18.1.5; 
18.1.23 

(591) Xanh lá cây, xanh cửu long, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh đô 
Thăng Long  (VN) 
Số ngõ 443 phố Đội Cấn, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Các phương tiện giao thông trên bộ như: ô-tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện, xe 

lăn, xe lăn chạy điện.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27191 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.15; 1.3.1; 1.3.2; A1.1.12 
(731) TEXET SALES LIMITED.   (GB) 

Ruksons House, Elizabeth Street, 
Manchester, England  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy văn phòng (máy in, máy fax); máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy vi tính, các thiết bị ngoại vi máy vi tính, linh 
kiện máy vi tính. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27193 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỹ nghệ thực 
phẩm Bách Việt  (VN) 
94/5 Trần Khắc Chân, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
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(210) 4-2011-27194 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sen Hồng 
MEDIA  (VN) 
413/3 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-27195 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quần áo 
Trang Phục Tinh Tế Nhật Bản  
(VN) 
Lô B2.2-B2.3, đường D93, KCN Đồng 
An 2, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn choàng; thắt lưng.  

 
 

(210) 4-2011-27196 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.17.18; A17.1.2; 17.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Thương Mại 
Và Dịch Vụ Vệ Sinh Minh Sáng  
(VN) 
35/13 Lê Bình, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Làm sạch tòa nhà (bề mặt bên trong); làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); làm 

sạch ngôi nhà.  
 
 

(210) 4-2011-27197 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển và tư vấn xây dựng 
Miền Nam  (VN) 
Số 22 đường 49, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng, xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-27198 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.11.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Trí  (VN) 
Tổ 10 khu Cầu Xéo, thị trấn Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng tạp hóa: mua bán dụng cụ nhà bếp: nồi, xoong, chảo: mua 

bán dụng cụ vệ sinh: kem đáng răng, bàn chải đánh răng; mua bán đồ gia dụng: thao, 
thùng, ca nhựa; mua bán đồ mỹ phẩm: kem, dầu gội, sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2011-27199 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17; A5.11.2; 3.11.6; 24.11.3; 26.1.1; 
26.3.1; 26.11.3 

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh sẫm, xanh lá 
cây, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ dược 
phẩm Phan Nam   (VN) 
87 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27210 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân    (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
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dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
(210) 

 
4-2011-27212 

 
(220) 

 
20.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
(531) 20.7.1; 6.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh lá mạ, xanh lá cây, 

xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH giáo dục và 

đào tạo quốc tế Trí Tuệ   (VN) 
132 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, báo, tạp chí và văn phòng phẩm; cung ứng và quản lý nguồn lao 

động trong nước; tư vấn tổ chức và quản lý, điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc quản lý, 
điều hành kinh doanh. 

 
Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ và tin học; đào tạo các chương trình ngắn hạn về kinh 
doanh, quản trị, quản trị doanh nghiệp, bán hàng; tư vấn du học. 

 
 

(210) 4-2011-27213 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 85351105 20.06.2011 US 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 
(731) BITTORRENT, INC.   (US) 

303 2rd Street, Suite S200 San Francisco, 
California 94107, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử tiêu dùng, cụ thể là, thiết bị ghi âm, truyền âm, truyền tải hoặc 

tái tạo âm thanh, hình ảnh, hoặc các tập tin đa phương tiện khác, hoặc phần mềm hoặc các 
tập tin kỹ thuật số hoặc chương trình phát sóng dạng điện tử hoặc dữ liệu điện tử; thiết bị 
điện tử tiêu dùng, cụ thể là ti vi, máy chiếu hình ảnh kỹ thuật số, máy chiếu các đoạn 
băng hình ảnh kỹ thuật số; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình và sau đó chuyển dữ liệu 
hình ảnh và âm thanh lên màn hình tivi; máy chơi trò chơi có hình ảnh; máy chụp ảnh kỹ 
thuật số; thiết bị xử lý đa phương tiện xách tay; máy nghe nhạc MP3 và MP4; thiết bị ghi 
dữ liệu đa phương tiện bên ngoài, cụ thể là, thiết bị ghi âm thanh hoặc ghi hình, thiết bị 
ghi ổ đĩa quang, đầu đọc ổ đĩa quang; đầu đọc DVD; đầu ghi DVD; thiết bị lưu trữ băng 
hình, âm thanh, hình ảnh có thể ghi lại cụ thể là, ổ đĩa cứng; thiết bị lưu trữ kỹ thuật số, cụ 
thể là thiết bị lưu trữ đa phương tiện kỹ thuật số (trống); thiết bị lưu trữ dùng cho máy 
tính, cụ thể là ổ cứng (ổ trống) di động hoặc ổ cứng bên ngoài máy tính (ổ trống); máy 
tính bảng; máy tính cá nhân; máy tính xách tay; điện thoại di động; điện thoại cầm tay; 
điện thoại thông minh; thiết bị định vị cá nhân cầm tay; máy nghe nhạc trong xe ô tô; thẻ 
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lưu trữ băng hình, hình ảnh, chương trình truyền hình hoặc âm thanh; máy ghi băng hình 
kỹ thuật số; máy fax có âm thanh hoặc hình ảnh; khung ảnh kỹ thuật số; máy in máy tính; 
đầu thu đa phương tiện kỹ thuật số; máy phát kỹ thuật số đa chức năng; phần cứng máy 
tính để mã hóa, giải mã, thu, phát, xem, tải lên, tải xuống, thu hồi, chuyển hoặc chia sẻ 
âm thanh, hình ảnh hoặc các tập tin đa phương tiện khác, hoặc phần mềm hoặc các tập tin 
kỹ thuật số, chương trình phát sóng hoặc dữ liệu điện tử; phần mềm để mã hóa, giải mã, 
thu, phát, xem, tải lên, tải xuống, thu hồi, chuyển hoặc chia sẻ âm thanh, hình ảnh hoặc 
các tập tin đa phương tiện khác, hoặc phần mềm hoặc các tập tin kỹ thuật số, chương trình 
phát sóng hoặc dữ liệu điện tử; phần cứng máy tính để thu thập, chỉnh sửa, tổ chức, biên 
tập, đánh dấu, truyền tải, lưu trữ, hoặc chia sẻ hình ảnh, âm thanh hoặc các tập tin đa 
phương tiện khác, hoặc phần mềm hoặc các tập tin hoặc chương trình phát sóng kỹ thuật 
số hoặc dữ liệu điện tử; phần mềm để thu thập, chỉnh sửa, tổ chức, biên tập, đánh dấu, 
truyền tải, lưu trữ, hoặc chia sẻ hình ảnh, âm thanh hoặc các tập tin đa phương tiện khác, 
hoặc phần mềm hoặc các tập tin hoặc chương trình phát sóng kỹ thuật số hoặc dữ liệu 
điện tử; thiết bị định tuyến mang, bộ định tuyến cổng; thiết bị ngoại vi của máy tính; đầu 
thu đa phương tiện kỹ thuật số; mạch tích hợp. 

 
 

(210) 4-2011-27215 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH Natural Choice  

(VN) 
ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: gỗ (đã qua xử lý); gạch trang trí 

bằng đất nung; cát xây dựng; xi măng; đá nhân tạo, thủy tinh (dùng cho xây dựng).  
 
 

(210) 4-2011-27216 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 1.5.1; 26.11.1 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng 

Quốc Tế   (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ em (trẻ sơ sinh); thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; băng y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chúc năng, thực phẩm thường (dùng cho 
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người), dụng cụ và thiết bị y tế, thịt, cá, gia cầm, bánh kẹo, đường, sữa, nước giải khát, đồ 
uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, phục hồi chức 
năng).  

 
 
 

(210) 4-2011-27217 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) SHINEWAY PHARMACEUTICAL 
CO., LTD   (CN) 
South of the Country, Luancheng, 
Shijiazhuang City, Hebei Province, 
China  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-27218 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.14; A5.5.20; A5.5.21; 21.1.16 
(591) Xanh, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguyên Liệu 
Xanh  (VN) 
116A Hồng Bàng, phường Tân Lập, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, thực phẩm, các loại rượu, rượu vang, phân bón, nông lâm sản 

nguyên liệu và động vật sống.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ kho bãi và lưu trữ 
hàng hóa; dịch vụ đại lý vận tải và các dịch vụ vận tải liên quan.  

 
 

(210) 4-2011-27219 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  
(731) Hồ Như ý  (VN) 

20 Lê Văn Sỹ, phường Tân Thành, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, bộ xử lý trung tâm (CPU); màn hình máy vi tính, chuột máy tính, 

bàn phím, vỏ máy vi tính.  
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(210) 4-2011-27232 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.14 
(591) Nâu, đen, trắng ngà, hồng tím, xanh ghi 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bổ sung dinh dưỡng cho nhi khoa; chất ăn kiêng dùng cho mục đích 

y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa.  
 

Nhóm 16: Sách mỏng có nội dung hướng dẫn, giáo dục và quảng cáo dạng in sẵn trong 
lĩnh vực dinh dưỡng, sách mỏng in sẵn; cuốn sách quảng cáo mỏng, sách hướng dẫn, 
sách, sổ tay, tờ rơi, tờ giấy quảng cáo mỏng, tờ thông tin và bản tin trong lĩnh vực dinh 
dưỡng.  

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và các sản phẩm sữa.  

 
 
 

(210) 4-2011-27234 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) MONAVIE LLC   (US) 

Suite 100, 10855 S. River Front 
Parkway, South Jordan, UT 84095, 
U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách giới thiệu về lợi ích của việc hỗ trợ dinh dưỡng có chọn lọc; sách mỏng 

chứa thông tin cung cấp thông tin về việc cải thiện bản thân và tạo động lực cho cá nhân 
thông qua việc bổ sung dinh dưỡng; bản tin trong lĩnh vực duy trì sức khỏe cá nhân liên 
quan đến việc bố sung dinh dưỡng; ấn phẩm, cụ thể là, biển hiệu bằng giấy, sách, sách 
hướng dẫn, chương trình giảng dạy, bản tin, thẻ ghi thông tin và sách giới thiệu trong lĩnh 
vực sức khỏe, rèn luyện thể chất và tình trạng sức khỏe và quản lý kinh doanh và 
marketing (tiếp thị để bán hàng); sách mỏng, sách giới thiệu, sách hướng dẫn, sách, cuốn 
sách nhỏ, tờ rời, sách mỏng, tờ thông tin và bản tin, nhãn dính (có mặt dính), tất cả đều in 
sẵn, và bộ gồm một hay nhiều tài liệu nêu trên trong lĩnh vực cải thiện bản thân và tạo 
động cơ cho cá nhân thông qua việc bổ sung dinh dưỡng; xuất bản phẩm in sẵn, cụ thể là: 
sách giới thiệu, cuốn sách nhỏ, và tài liệu giảng dạy trong lĩnh vực sức khỏe, rèn luyện thể 
chất và tình trạng sức khỏe và quản lý kinh doanh và marketing (tiếp thị để bán hàng).  
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(210) 4-2011-27235 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) MONAVIE LLC    (US) 

Suite 100, 10855 S. River Front 
Parkway, South Jordan, UT 84095, 
U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm thanh và hình ảnh (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) chứa thông tin 

về sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và sản phẩm bổ sung chất cho người ăn kiêng, và cách 
tiếp thị và bán sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và bổ sung chất khi ăn kiêng cho người khác 
sử dụng phương thức bán hàng trực tiếp; đa phương tiện số hóa, cụ thể là: đĩa DVD đã ghi 
sẵn, bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống và đĩa CD có nội dung và quảng cáo 
thông tin về sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và sản phẩm bổ sung chất cho người ăn kiêng, 
và cách tiếp thị và bán sản phẩm bô sung dinh dưỡng và bổ sung chất khi ăn kiêng cho 
người khác sử dụng phương thức bán hàng trực tiếp; đa phương tiện số hóa, cụ thể là: đĩa 
CD, đĩa DVD, tệp âm thanh có thể tải xuống, và tệp viđêô có thể tải xuống chứa thông tin 
về sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và sản phẩm bổ sung chất cho người ăn kiêng, và cách 
tiếp thị và bán sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và bổ sung chất cho người ăn kiêng cho 
người khác sử dụng phương thức bán hàng trực tiếp. 

 
 

(210) 4-2011-27237 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) ONE HAND CLAPPING LTD.   (VG) 
Trident Chambers P.O. Box 146, Road 
Town Tortola BR. Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị phụ trợ dùng cho máy tính bảng và các thiết bị cầm tay khác có khả 

năng ghép đàn hồi vào máy tính bảng và các thiết bị cầm tay khác để cầm, xách hoặc kẹp 
chúng bằng tay.  

 
 

(210) 4-2011-27238 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.8; A3.1.25; A3.1.24; A5.3.15; 
A1.1.10 

(591) Đen, trắng, vàng nâu, xanh lá cây, xanh 
da trời, xanh tím, hồng, tím 

(731) Trần Thị Cẩm Tú  (VN) 
Số 125B Pasteur, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giầy dép.  
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(210) 4-2011-27239 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch 
LOTUSSIA  (VN) 
Xóm 1, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27250 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh lương thực Phước An  
(VN) 
ấp 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27251 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh lương thực Phước An  
(VN) 
ấp 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
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(210) 4-2011-27252 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.9.17 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh lương thực Phước An  
(VN) 
ấp 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 
 

(210) 4-2011-27253 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.16 
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh lương thực Phước An  
(VN) 
ấp 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 
 

(210) 4-2011-27254 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.11.3 
(591) Cam, xanh lá 

(540) 

  

(731) CTY TNHH thương mại dịch vụ 
và sản xuất Huy Hùng Anh  
(VN) 
278B Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy tính, máy vi tính, màn hình máy tính, thiết bị giảng 

dạy, thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học. 
 

Nhóm 20: Giường, ghế, tủ, bàn, đồ gỗ trường học. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị y tế, đồ điện gia dụng, đồ dùng học tập, thiết bị linh kiện điện 
tử viễn thông, thiết bị trường học, thiết bị dạy nghề. 
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(210) 4-2011-27255 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.3; A26.11.12; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.   (TW) 
No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia đen; bia thùng; nước ngọt; đồ uống có ga; nước khoáng (đồ uống); bia 

có hương vị của rễ cây; nước ép trái cây; nước ép rau và trái cây; đồ uống làm từ mạch 
nha không có cồn (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không có cồn; đồ uống làm 
từ sợi thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 
sau khi làm đông sữa chua; đồ uống dùng cho người chơi thể thao có chứa chất điện phân, 
đồ uống dùng cho người chơi thể thao (tất cả đều không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2011-27256 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.13; A1.5.3; A26.11.12; A14.1.2 
(731) KUANG TAI METAL INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (TW) 
No. 20, Gongye Rd., Erzhen, Guantian 
Dist., Tainan City 72042, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây thép; sợi dây để hàn bằng kim loại; que hàn bằng kim loại; dây bằng hợp 

kim kim loại thường (trừ dây cầu chì); dây kim loại thường.  
 
 

(210) 4-2011-27257 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh nước biển, nâu, 

hồng 
(731) Công ty TNHH Truyện Thần 

Tiên  (VN) 
53/17 Lê Hồng Phong, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo giáo dục mầm non. 
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(210) 4-2011-27259 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.11; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cà phê Phước An  (VN) 
Km 26, quốc lộ 26, xã Ea Yong, huyện 
Kr«ng P¾c, tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, bột ngũ cốc, bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2011-27270 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ Kinh doanh Gia Hân  (VN) 

112 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-27273 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Sài Gòn CO.OP   (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội thất, thiết bị vật tư ngành xây 

dựng; trung tâm thương mại bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa, cụ thể là mỹ phẩm, đồ 
thời trang, đồ trang trí nội thất, đồ điện máy, lương thực thực phẩm; tổ chức hội chợ và 
xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quầy rượu (quầy 
bar). 
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(210) 4-2011-27274 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Đào Thị Cúc   (VN) 

Số 29, tổ 22, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Lạp xường; giăm bông; xúc xích.  

 
 

(210) 4-2011-27275 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Trần Hoài Phương   (VN) 

Số 570 ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao.  

 
 

(210) 4-2011-27276 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.9; 24.13.1 
(591) Đen, ghi xám, da cam 
(731) Công ty TNHH Anh Tin   (VN) 

2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tần, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cưa xích; máy cắt cỏ; máy phun xịt thuốc trừ sâu; máy nén khí; máy bơm 

nước; mô-tơ điện.  
 
 

(210) 4-2011-27277 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(731) INTEGRIA HEALTHCARE 

(AUSTRALIA) PTY LIMITED   (AU) 
PO Box 4854, Eight Mile, Plains Qld 
4113, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, miếng đệm lót vệ sinh và chế phẩm khử trùng dùng 
cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; chất bổ sung 
muối khoáng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho người ăn kiêng; thảo 
dược, tinh dầu, enzyme dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27278 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) INTEGRIA HEALTHCARE 

(AUSTRALIA) PTY LIMITED    (AU) 
PO Box 4854, Eight Mile, Plains Qld 
4113, Australia   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, miếng đệm lót vệ sinh và chế phẩm khử trùng dùng 

cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin; chất bổ sung 
muối khoáng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho người ăn kiêng; thảo 
dược, tinh dầu, enzyme dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27279 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) INTEGRIA HEALTHCARE 

(AUSTRALIA) PTY LIMITED    (AU) 
PO Box 4854, Eight Mile, Plains Qld 
4113, Australia   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, bột thơm, nước thơm, kem thơm, tinh dầu (tất cả đều là 

mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho khoang miệng, mỹ phẩm dùng cho tóc, mỹ phẩm dùng cho 
môi, mỹ phẩm làm sạch da, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm chống đổ mồ hôi, mỹ phẩm 
khử mùi, nước thơm xức tóc.  

 
 

(210) 4-2011-27290 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-27291 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH Liên Doanh 

HASAN - DERMAPHARM   (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27292 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật y 

tế Nhật Bản  (VN) 
Phòng 1, tầng 1, khu tập thể Lý Nam Đế, 
số 63, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp (mát xa); đai giảm béo (máy mát xa giảm béo); máy xông khí 

dung (xông mũi họng); huyết áp kế (máy đo huyết áp: thiết bị đo áp lực máu trong động 
mạch); nệm hơi dùng trong ngành y; thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27293 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Hộ Kinh Doanh Cá Thể Nguyễn 

Văn Thành  (VN) 
ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh 
Thuận, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng, vỏ ghe, vỏ tàu; vỏ thuyền làm bằng composite.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện); cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê lều trại; cho thuê 
nhà di động.  
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(210) 4-2011-27295 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.21; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đoàn Văn Khánh  (VN) 
ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dừa sáp. 

 
 

(210) 4-2011-27296 (220) 20.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.5.19; 26.1.1; A5.5.22 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đoàn Văn Khanh  (VN) 
ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu hoa bưởi. 

 
 

(210) 4-2011-27297 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục Duy 
Thịnh  (VN) 
12 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo (giáo dục); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải 

trí), thể dục (giáo dục thể chất); giáo dục, đào tạo; thông tin về lĩnh vực giáo dục, Khảo 
thí giáo dục; trường mẫu giáo, giáo dục thực hành (thao diễn).  

 
 

(210) 4-2011-27298 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 20.7.1; 3.7.7; A3.7.24; 25.1.6; 13.1.5; 
20.1.1 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục Duy 
Thịnh   (VN) 
12 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo (giáo dục); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải 
trí), thể dục (giáo dục thể chất); giáo dục, đào tạo; thông tin về lĩnh vực giáo dục, Khảo 
thí giáo dục; trường mẫu giáo, giáo dục thực hành (thao diễn).  

 
 

(210) 4-2011-27310 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A1.1.10; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Thiên Thần Việt  

(VN) 
120/207 lầu 1 Phạm Văn Bạch, phường 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách và hàng hóa.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng (resort).  
 
 

(210) 4-2011-27311 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt sâu bọ, thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho cây 

trồng.  
 
 

(210) 4-2011-27312 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng    (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt sâu bọ, thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho cây 
trồng.  

 
 
 

(210) 4-2011-27313 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại cơ khí Hồng Ký  
(VN) 
38 Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 06: ống thép định hình các loại; tấm lợp bằng tôn kẽm; khuân mẫu bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy và máy công cụ phục vụ cho công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp được 
xếp vào nhóm này như: mô tơ (trừ loại dùng cho xe cộ); máy chế biến gỗ; máy công cụ 
cầm tay. 

 
Nhóm 35: Mua bán ống thép định hình các loại, tấm lợp bằng tôn kẽm, khuân mẫu bằng 
kim loại; mua bán vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại, sắt thép các loại; mua bán 
máy bơm nước, thiết bị và phụ tùng, máy móc thiết bị phụ tùng ngành công nông lâm 
nghiệp, máy chế tạo gỗ, máy công cụ, động cơ, máy hàn điện. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà, văn phòng.  

 
 
 

(210) 4-2011-27314 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.5.1; A2.5.23; 2.5.2; A5.5.20 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, tím, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH SQI Việt Nam  

(VN) 
ấp 4, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút màu; màu nước; đĩa đựng màu nước của họa sĩ; vật liệu vẽ; đất sét để nặn; 

sáp nặn (không dùng cho mục đích nha khoa). 
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(210) 4-2011-27315 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật điện Trung Đông 
(VN) 
Số 122, ngõ 86, tổ 13, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện, hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, điện công 

nghiệp, máy văn phòng, thiết bị văn phòng, vật liệu xây dựng, máy xây dựng, thiết bị xây 
dựng; ôtô xe máy và các linh kiện phụ tùng ôtô, xe máy, đồ gỗ nội thất. 

 
 

(210) 4-2011-27316 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.5.6; A2.5.23; A12.3.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tắm Bé  (VN) 
Xóm Tắt Sen, xã Thụy Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2011-27317 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.9; 26.11.3; A20.1.9 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển vật liệu mới VIP  
(VN) 
Lô C, khu công nghiệp Đồng Văn 1, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2011-27318 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-27319 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27327 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  
(731) Công ty TNHH Bảo Ngân   (VN) 

Số 38/38/55 Hoàng Hoa Thám, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại: rượu vang, rượu mùi, rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo rượu các loại: rượu vang, rượu mùi, rượu.  
 
 

(210) 4-2011-27331 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.2.7; 26.13.25; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Ngọc Thành   (VN) 
115 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; cà vạt; mũ đội đầu (trang phục); thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, cà vạt, mũ đội đầu, thắt lưng, ví đựng, va li, túi 
xách, ba lô, vải vóc, chăn, ga, gối, đệm, đồ trang sức, len, sợi, chỉ may, nguyên phụ liệu 
may mặc, hàng da và giả da. 

 
 
(210) 

 
4-2011-27332 

 
(220) 

 
21.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế Hạt 
Giống  (VN) 
7/17A đường T14, xã Tân Quý Tây, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo qua thư đặt hàng; cho thuê không gian quảng cáo; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo 
thương mại trên truyền hình.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật; cho thuê máy chủ đặt 
web - cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 
dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ 
(địa chỉ trang tin điện tử).  

 
 

(210) 4-2011-27333 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.1.1; A1.1.10; 5.7.3; 5.3.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mốt Quốc Tế   (VN) 
219/48 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-27334 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HKL Thái Bình  
(VN) 
541/3 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ; quần áo, trang phục; dép; giày; dép đi trong nhà; giầy thể 

thao; áo thun ngắn tay, áo phông ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay; quần áo lót mặc bên 
trong.  

 
 

(210) 4-2011-27335 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.12; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện Tử Viễn 
Thông Đại Dương  (VN) 
168 lầu 2, Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
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(210) 4-2011-27336 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện Tử Viễn 
Thông Đại Dương  (VN) 
168 lầu 2, Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 

 
 

(210) 4-2011-27337 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A17.3.2; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNNH Tư Vấn Thuế 
Nguyễn & Cộng Sự  (VN) 
Số 2 BIS Nam Quốc Cang, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật). 

 
 

(210) 4-2011-27338 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Gia 
HOLDINGS  (VN) 
P1901 lầu 19, tòa nhà Sài Gon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố  Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: thực hiện tất cả các dịch vụ quảng cáo bằng các phương tiện truyền 

thông, điện tử, báo đài; các dịch vụ phát hành các tờ quảng cáo và các mẫu hàng trực tiếp 
hay qua bưu điện; quản lý kinh doanh: điều hành các hoạt động kinh doanh cho đối tác 
khác; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 39: Du lịch: đại lý du lịch, điều hành chuyến du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến 
tổ chức chuyến du lịch.  

 
Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục: tư vấn du học, hỗ trợ giáo dục, đào tạo: dạy nghề; đào 
tạo kỹ năng quản lý; dạy ngoại ngữ; giáo dục mầm non, giáo dục cấp 1, 2, 3 và đại học; 
phát triển các năng lực tinh thần.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn các hoạt động chuyên môn khoa 
học và công nghệ.  
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(210) 4-2011-27339 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Gia 
HOLDINGS   (VN) 
P1901 lầu 19, tòa nhà Sài Gon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố  Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề: đào tạo kỹ năng quản lý, dạy ngoại ngữ, giáo dục mầm non, 

giáo dục cấp 1, 2, 3 và đại học, đào tạo phát triển các năng lực tinh thần. 
 
 

(210) 4-2011-27343 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần Dư Kim   (VN) 

Số 109 tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví; túi xách tay; túi du lịch; ba lô; cặp sách; vali.   
 

Nhóm 25: Mũ, khăn quàng, quần áo; áo lót, quần lót; thắt lưng (trang phục); giầy; dép; 
giầy thể thao; găng tay (trang phục); tất chân.  

 
Nhóm 35: Mua bán ví, túi xách tay, túi du lịch, ba lô, cặp sách, vali, quần áo, mũ, khăn 
quàng, quần áo, áo lót, quần lót, thắt lưng (trang phục), giầy, dép, giầy thể thao, găng tay 
(trang phục) tất chân; mua bán đồng hồ đo thời gian, đồ trang sức bằng kim loại quý 
và/hoặc đá quý, đồ trang sức mỹ ký, kim loại quý (loại thô hoặc bán thành phẩm), đá quý, 
tượng bằng kim loại quý và/hoặc đá quý, bộ bàn ghế, giường, tủ, giá, gương, đồ gỗ mỹ 
thuật, rèm cửa, chăn, khăn trải giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải, vải dùng cho ngành dệt 
may, vật liệu chất dẻo (dùng thay thế cho vải), hoa giả, hàng thêu thùa, các sản phẩm 
đăng ten, ruy băng, nơ, khuy bấm dùng làm phụ kiện quần áo, thảm trải sàn, thảm chùi 
chân, bức trướng treo tường không làm bằng sợi dệt, chiếu cói, vải sơn lót sàn nhà, giấy 
dán tường.  

 
 

(210) 4-2011-27344 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.15.25 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Dư Kim   (VN) 

Số 109 tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Ví; túi xách tay; túi du lịch; ba lô; cặp sách; vali.  
 

Nhóm 25: Mũ, khăn quàng; quần áo, áo lót; quần lót; thắt lưng (trang phục); giầy, dép; 
giầy thể thao; găng tay (trang phục); tất chân.  

 
Nhóm 35: Mua bán ví, túi xách tay, túi du lịch, ba lô, cặp sách, vali, quần áo, mũ, khăn 
quàng, quần áo, áo lót, quần lót, thắt lưng (trang phục), giầy, dép, giầy thể thao, găng tay 
(trang phục) tất chân; mua bán đồng hồ đo thời gian, đồ trang sức bằng kim loại quý 
và/hoặc đá quý, đồ trang sức mỹ ký, kim loại quý (loại thô hoặc bán thành phẩm), đá quý, 
tượng bằng kim loại quý và/hoặc đá quý, bộ bàn ghế, giường, tủ, giá, gương, đồ gỗ mỹ 
thuật, rèm cửa, chăn, khăn trải giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải, vải dùng cho ngành dệt 
may, vật liệu chất dẻo (dùng thay thế cho vải), hoa giả, hàng thêu thùa, các sản phẩm 
đăng ten, ruy băng, nơ, khuy bấm dùng làm phụ kiện quần áo, thảm trải sàn, thảm chùi 
chân, bức trướng treo tường không làm bằng sợi dệt, chiếu cói, vải sơn lót sàn nhà, giấy 
dán tường.  

 
 

(210) 4-2011-27346 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS INC.   (US) 
1717 Deerfield Road, Deerfield, United 
States Of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thử chẩn đoán sử dụng với dụng cụ chẩn đoán y tế, cụ thể là, thuốc thử 

chẩn đoán sử dụng với dụng cụ phân tích hóa học lâm sàng tự động  
 

Nhóm 10: Dụng cụ chẩn đoán y tế, cụ thể là, dụng cụ phân tích hóa học lâm sàng tự động.  
 
 

(210) 4-2011-27347 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS INC.    (US) 
1717 Deerfield Road, Deerfield, United 
States Of America   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thử chẩn đoán sử dụng với dụng cụ chẩn đoán y tế, cụ thể là, thuốc thử 

chẩn đoán sử dụng với dụng cụ phân tích hóa học lâm sàng tự động   
 

Nhóm 10: Dụng cụ chẩn đoán y tế, cụ thể là, dụng cụ phân tích hóa học lâm sàng tự động.  
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(210) 4-2011-27348 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) SIEMENS HEALTHCARE 

DIAGNOSTICS INC.    (US) 
1717 Deerfield Road, Deerfield, United 
States Of America   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán miễn dịch tự động và dụng cụ tẩm thuốc thử dạng 

tấm sử dụng kèm theo thiết bị này, được sử dụng trong phòng thí nghiệm lâm sàng của 
bệnh viện.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27350 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kinh doanh thương mại H & T  
(VN) 
Khu 2, phố Nếnh, thị trấn Nếnh, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị lọc nước; thiết bị xử lý nước, cây nước nóng lạnh (dùng điện).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27351 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Đồng Tiến Phát   (VN) 
165/40 Nguyễn Văn Luông, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện; lò nướng; nồi cơm điện; ấm đun nước điện; phích nước điện (bình 

thuỷ); nồi áp suất điện. 
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(210) 4-2011-27353 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Kim Lợi   (VN) 
302 bến Bình Đông, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 14: Nữ trang bằng vàng.  
 

Nhóm 35: Mua bán nữ trang bằng vàng.  
 
 

(210) 4-2011-27356 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(731) CLIPSAL AUSTRALIA PTY LTD  

(AU) 
2 Solent Circuit, Norwest Business Park, 
Baulkam Hills, Sydney, NSW 2153, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bi điều hoà không 

khí; lắp đặt và sửa chữa, thiết bị vệ sinh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2011-27357 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công Ty TNHH Công Thương 

Nghiệp Minh Hưng  (VN) 
527-529 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng 

tư vấn người tiêu dùng); hãng thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho 
người khác; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ lựa chọn cho người khác hàng hoá để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp thông tin thư mục trực tuyến về các sản phẩm thiết yếu, về rao 
vặt; dịch vụ bán lẻ trong cửa hàng và bán lẻ trực tuyến với hàng hóa là: thiết bị và dụng cụ 
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phẫu thuật, y tế, nha khoa, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống. 

 
 

(210) 4-2011-27358 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 1.15.23; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Doanh nghiệp tư nhân gas 

Hiệp Hương   (VN) 
R257, KP7, phường Thống Nhất, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ga (gas), thiết bị ngành ga (gas). 

 
 

(210) 4-2011-27359 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh đen, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

sản xuất thương mại Tràng 
Tiền  (VN) 
Số nhà 31A, ngõ 99, phố Lê Hồng 
Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, bánh ngọt, kẹo, bánh quy.  

 
 

(210) 4-2011-27370 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.1.9; 25.1.25; 2.9.25 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

âu Mỹ   (VN) 
Số 28, ngõ 208 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-27371 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.3.8; 25.1.25; 25.1.9; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

âu Mỹ   (VN) 
Số 28, ngõ 208 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27372 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.9.1; 25.1.25; 2.9.1 
(591) Đỏ vàng, vàng nhũ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

âu Mỹ   (VN) 
Số 28, ngõ 208 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27373 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-27374 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phẩn thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt gồm: sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi thủy 

tinh dùng trong ngành dệt; sợi len; tơ tằm đã se; sợi và chỉ đay.  
 
 

(210) 4-2011-27375 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm; chăn; vải in hoa; vải bông; khăn phủ giường bằng vải dệt vải tuyn 

 
 

(210) 4-2011-27376 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; bít tất; giầy; dép; đồ đội đầu 
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(210) 4-2011-27377 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 1 8, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Hoa giả; khóa kéo cho túi; khuy cúc; khóa cài thắt lưng; dải ren đăng ten để 

viền; đồ trang trí tóc.  
 
 

(210) 4-2011-27378 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; vải sơn lát sàn nhà; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường, tấm lót 

dưới thảm.  
 
 

(210) 4-2011-27379 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy trò chơi tự động dùng xu; dụng cụ bắn cung; bàn bi-a; đồ chơi; ván trượt; 

thú nhồi bông.  
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(210) 4-2011-27388 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 24.17.25; 24.17.5 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) FUKOKU CO.,LTD.  (JP) 

3-105 Sugaya, Ageo-shi, Saitama pref., 
Japan 362-8561  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Các sản phẩm cao su dùng cho động cơ (trừ loại dùng cho phương tiện giao 

thông trên bộ), cụ thể gồm: tay quay bằng cao su; bộ giảm âm; đầu phun nhiên liệu bằng 
cao su; bộ giảm âm ACG; khung động cơ; vạn bằng cao su dùng trong các bộ phận kiểm 
soát động cơ; và tất cả các sản phẩm nêu trên thuộc Nhóm 07.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27390 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.3; A26.11.12; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Đen, ghi xám, nâu xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Trung Thủy  (VN) 
60-62 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xoa bóp, dịch vụ tắm hơi, mỹ viện, liệu pháp vật 

lý, dịch vụ chăm sóc tóc, dịch vụ chăm sóc móng tay.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27391 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.3; 26.15.13 
(591) Trắng, xanh, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty CP năng lượng môi 
trường Sạch  (VN) 
545 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để làm sạch nước, thiết bị lọc nước, thiết bị và máy để làm sạch nước, 

thiết bị diệt trùng nước, thiết bị khử nước. 
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(210) 4-2011-27392 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông dược bản 
H'mong - Sapa  (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 05: Các loại dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27393 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nông dược bản 
H'mong - Sapa   (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 05: Các loại dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27394 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông dược bản 
H'mong - Sapa   (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách công cộng bằng taxi, xe buýt, vận chuyển khách du lịch, 

dịch vụ du lịch, vận tải hàng hóa, cho thuê xe.  
 
 

(210) 4-2011-27395 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nông dược bản 
H'mong - Sapa   (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách công cộng bằng taxi, xe buýt, vận chuyển khách du lịch, 

dịch vụ du lịch, vận tải hàng hóa, cho thuê xe.  
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(210) 4-2011-27396 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nông dược bản 
H'mong - Sapa   (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách công cộng bằng taxi, xe buýt, vận chuyển khách du lịch, 

dịch vụ du lịch, vận tải hàng hóa, cho thuê xe.  
 
 

(210) 4-2011-27397 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nông dược bản 
H'mong - Sapa   (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách công cộng bằng taxi, xe buýt, vận chuyển khách du lịch, 

dịch vụ du lịch, vận tải hàng hóa, cho thuê xe.  
 
 

(210) 4-2011-27398 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông dược bản 
H'mong - Sapa   (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách công cộng bằng taxi, xe buýt, vận chuyển khách du lịch, 

dịch vụ du lịch, vận tải hàng hóa, cho thuê xe.  
 
 

(210) 4-2011-27399 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông dược bản 
H'mong - Sapa   (VN) 
Tổ 9B đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 05: Các loại dược phẩm.  
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(210) 4-2011-27410 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27411 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27412 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27413 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2011-27414 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-27415 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-27416 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-27417 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27418 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
(210) 

 
4-2011-27419 

 
(220) 

 
21.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phan Minh   (VN) 
122 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-27425 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) HARVEY FRESH (1994) LTD.  (US) 

First Floor, 1318 Hay Street, West Perth 
WA 6005 Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), bao gồm nhưng không giới hạn ở 
các đồ uống làm từ sữa nguyên chất, đồ uống làm từ sữa nguyên kem và đồ uống làm từ 
sữa ít béo; pho mát và các sản phẩm làm từ pho mát; sữa chua bao gồm nhưng không giới 
hạn ở sữa chua vị hoa quả và sữa chua ít béo và đồ uống từ sữa chua; kem (sản phẩm sữa) 
và món sữa trứng (sản phẩm từ sữa) thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; đồ uống cô đặc 
không cồn chế từ nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây tươi; đồ uống có nhiều 
vitamin làm từ nước ép trái cây (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không cồn với 
lượng calo thấp (không dùng cho mục đích y tế) và nước ép trái cây với lượng calo thấp 
(không dùng cho mục đích y tế); nước suối có ga; nước uống đóng chai (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống; nước suối tự nhiên (không dùng cho mục đích y tế); nước 
dùng để uống (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2011-27426 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.1.1 
(731) HARVEY FRESH (1994) LTD.  (AU) 

First Floor, 1318 Hay Street, West Perth 
WA 6005 Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO. LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu), bao gồm nhưng không giới hạn ở 

các đồ uống làm từ sữa nguyên chất, đồ uống làm từ sữa nguyên kem và đồ uống làm từ 
sữa ít béo; pho mát và các sản phẩm làm từ pho mát; sữa chua bao gồm nhưng không giới 
hạn ở sữa chua vị hoa quả và sữa chua ít béo và đồ uống từ sữa chua; kem (sản phẩm sữa) 
và món sữa trứng (sản phẩm từ sữa) thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; đồ uống cô đặc 
không cồn chế từ nước ép trái cây, đồ uống làm từ nước ép trái cây tươi; đồ uống có nhiều 
vitamin làm từ nước ép trái cây (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không cồn với 
lượng calo thấp (không dùng cho mục đích y tế) và nước ép trái cây với lượng calo thấp 
(không dùng cho mục đích y tế); nước suối có ga; nước uống đóng chai (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống; nước suối tự nhiên (không dùng cho mục đích y tế); nước 
dùng để uống (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2011-27430 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.3; 26.13.25; 26.1.2; 26.2.7 
(591) Vàng, nâu, xanh lam, xanh dương, hồng, 

đỏ đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Chấn 

Hưng  (VN) 
Số 82, KX Gành Hào, khóm 7, phường 7, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo, cám, tấm, lúa.  
 
 

(210) 4-2011-27431 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 40-2011-0033627 21.06.2011 KR 

41-2011-0017980 21.06.2011 KR 
(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng 
(731) DASAN CONSULTANTS CO., LTD.  

(KR) 
4F., Geosong Building, 447-2 
Songjeong-dong, Gumi-si, 
Gyeongsangbuk-do Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất hút bám (hóa chất); vật liệu lọc (chế phẩm hóa học); chất lọc dùng trong 

công nghiệp đô uống; chất trao đổi Ion (sản phẩm hóa học); hóa chất để làm sạch nước.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước để ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước; tái chế nước thải; xử lý 
nước thải; xử lý vật liệu phế thải để hạn chế ô nhiễm môi trường; làm sạch đất bị ô nhiễm 
và nước ngầm bi ô nhiễm. 

 
 

(210) 4-2011-27432 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược & trang thiết bị y tế 
Đức Phát   (VN) 
Số 17 đường Thi Sách, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (dược phẩm).  

 
 

(210) 4-2011-27433 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần Vi Na Lá Sắt 

Cứng   (VN) 
555-555 Bis đường 3/2 phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ khóa, phụ kiện dùng cho hệ thống cửa điện tử, hệ thống chữa cháy 
tự động, hệ thống đèn, bản lề và phụ kiện kim loại, đồ gỗ (cụ thể như: giường, tủ, bàn, 
ghế, giá, kệ), vật phẩm quảng cáo, thiết bị điện tử gia đình (cụ thể như thiết bị và dụng cụ 
nấu nướng dùng điện), thiết bị vệ sinh (cụ thể như bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn tắm, 
phụ kiện bồn tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh), đồ dùng gia đình (đồ đạc trong nhà), đồ 
trang trí nội ngoại thất (như rèm, mành, khung tranh ảnh, đèn trang trí, thảm trang trí).  

 
 

(210) 4-2011-27434 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền; thịt hộp, dầu ăn; bơ thực vật; nước mắm; nước chấm có 

nguồn gốc từ động vật. 
 
 

(210) 4-2011-27435 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền; thịt hộp, dầu ăn; bơ thực vật; nước mắm; nước chấm có 

nguồn gốc từ động vật. 
 
 

(210) 4-2011-27438 (220) 21.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Mầm Xanh  (VN) 
75 đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh cho cây.  
 
 
 

(210) 4-2011-27451 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.5.2; 26.13.25; 26.1.2; 2.9.1 
(731) Lạc Chí Hùng  (VN) 

127/20 Âu Cơ, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, ví da, dây thắt lưng, cặp, túi xách, mũ nón, tất đi 

chân. 
 
 
 

(210) 4-2011-27452 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Vinh 
Bito  (VN) 
381/13 Tân Hòa Đông, khu phố 13, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 
 
 

(210) 4-2011-27453 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15; A5.7.22; 26.13.1; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng chanh, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Trịnh Ngọc Điệp  (VN) 
Số 121, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Các dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống như: dịch vụ quầy rượu (quầy bar), dịch 

vụ quán cafe; nhà hàng ăn uống, quán rượu nhỏ; cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện).  
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(210) 4-2011-27454 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần NGV  (VN) 
24 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn), máy vi tính, chương trình máy tính, chương trình 

trò chơi trên máy tính, chương trình vận hành máy tính.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính, bảo trì phần, mềm máy tính, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương 
trình máy tính, cho thuê phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-27455 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty Cổ phần NGV  (VN) 
24 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn), máy vi tính, chương trình máy tính, chương trình 

trò chơi trên máy tính, chương trình vận hành máy tính.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính, bảo trì phần mềm máy tính, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương 
trình máy tính, cho thuê phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-27456 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần NGV  (VN) 
24 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm 

máy tính, bảo trì phần mềm máy tính, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương 
trình máy tính, cho thuê phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-27457 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.13.25; A9.9.5 
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần NGV   (VN) 
24 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, máy vi tính, chương trình máy tính, chương trình trò chơi 
trên máy tính, chương trình vận hành máy tính.  

 
Nhóm 35: Kế toán, quảng cáo, kiểm toán, kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ, 
quản lý dữ liệu bằng máy tính, hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, tư vấn tài chính, tư vấn về bảo hiểm, quản lý bất động sản, 
quỹ đầu tư, môi giới chứng khoán và trái phiếu.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính, bảo trì phần mềm máy tính, cho thuê phần mềm máy tính, cung cấp dụng cụ tìm 
kiếm trên internet, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính, dịch 
vụ khôi phục dữ liệu máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-27458 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) WIZCOZ CO., LTD.   (KR) 

13th Janghak Bldg., 565 Dohwa-dong, 
Mapo-gu, Seoul 121-040, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm 

làm cho người thon thả; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch (dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); tinh dầu; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; son môi; nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng; 
kem đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; gel dùng cho tóc; chế phẩm chăm sóc da xóa 
nếp nhăn (không chứa thuốc); chế phẩm tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để 
chăm sóc móng tay/chân. 

 
 

(210) 4-2011-27459 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.9.16 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.  (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; rau được trồng dưới nước; lợn (động vật sống); cá (động 

vật sống); thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho cá; 
thức ăn cho tôm; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho rùa; chất bổ sung cho thức ăn động 
vật; hoa tươi; cây; thóc; thực vật tự nhiên; hoa tươi; thực vật trồng trong chậu. 
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(210) 4-2011-27470 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.3.1; 3.3.15 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 
may Phương Lan   (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (trang phục). 
 

Nhóm 26: Cúc áo. 
 
 

(210) 4-2011-27471 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.3.1; 3.3.15; 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 
may Phương Lan    (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (trang phục). 
 

Nhóm 26: Cúc áo. 
 
 

(210) 4-2011-27473 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A16.1.16; 26.1.1 
(591) Đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Minh Nam  
(VN) 
Số 96 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống(do nhà hàng thực hiện) ; dịch vụ quầy 

rượu (bar); quán rượu. 
 
 

(210) 4-2011-27474 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà nước một 
thành viên Giầy Thượng Đình  
(VN) 
Số 277, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Giày (trang phục). 
 
 

(210) 4-2011-27475 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà nước một 
thành viên Giầy Thượng Đình  
(VN) 
Số 277, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giày (trang phục). 

 
 

(210) 4-2011-27476 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CLIPSAL AUSTRALIA PTY LTD.  

(AU) 
2 Solent Circuit, Norwest Business Park, 
Baulkam Hills, Sydney, NSW 2153, 
Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); dây cầu chì; thiết bị điều chỉnh 

điện; bộ đổi điện; cầu dao điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; bộ ngắt mạch điện; bộ nối điện; 
đầu nối dây (điện); bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác (vật nối điện); tủ phân phối (điện); tổng đài điện thoại; thiết bị nạp ắc quy; 
pin ganvanic.  

 
 

(210) 4-2011-27477 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CLIPSAL AUSTRALIA PTY LTD.  

(AU) 
2 Solent Circuit, Norwest Business Park, 
Baulkam Hills, Sydney, NSW 2153, 
Australia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn pin (đèn để soi sáng); bộ khuếch tán ánh sáng.  
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(210) 4-2011-27478 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

Dược phẩm Trung Ương 1   (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27479 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.1; 26.4.7; 26.11.3 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân út 
Tuyết  (VN) 
92 Đỗ Ngọc Thạch, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn (dầu nhờn), dầu để bôi trơn, dầu xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-27488 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1; A17.2.2; A25.7.21 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ điện lạnh Thanh 
Vương   (VN) 
35 đường 16 tháng 4, thành phố Phan 
Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy và thiết bị điện lạnh (máy điều hoà nhiệt độ, máy giặt, tủ lạnh, tủ 

đông, tủ mát, máy nước nóng lạnh, máy lọc không khí, máy sấy, máy lọc nước), máy và 
thiết bị điện tử, viễn thông (ti vi, loa, màn chiếu, đèn chiếu, máy quay phim, đài, âmply, 
điện thoại, máy vi tính), pin, máy bơm, máy phát điện. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành máy và thiết bị điện lạnh (máy điều hoà nhiệt 
độ, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nước nóng lạnh, máy lọc không khí, máy sấy, 
máy lọc nước), máy và thiết bị điện tử, viễn thông (ti vi, loa, màn chiếu, đèn chiếu, máy 
quay phim, đài, âmply, điện thoại, máy vi tính), pin, máy bơm, máy phát điện. 
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(210) 4-2011-27490 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa   (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-27491 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Bùi Tá Ký  (VN) 

Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe rùa (xe đẩy tay).  

 
 

(210) 4-2011-27492 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) LBS LABORATORY LTD., PART  

(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27493 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART  
(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-27494 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) LBS LABORATORY LTD., PART  

(TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-27495 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.7.9; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh tím, xanh tím nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế An Phú   (VN) 
Tầng 3, số 27, ngõ Thái Thịnh 1, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai.  

 
 
 

(210) 4-2011-27496 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 24.15.2; 2.9.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng  (VN) 
Số nhà 31/51 Phạm Tử Nghi, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27497 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23; A3.13.4; 3.13.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng    (VN) 
Số nhà 31/51 Phạm Tử Nghi, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27498 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đỏ, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ INTECHPHARM   (VN) 
Tổ 2, xóm Bến, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27499 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Âu Mỹ   (VN) 
Số 28, ngõ 208, đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27510 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Gia Lưu 

Nutraceuticals   (VN) 
100 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chế phẩm thực 

phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-27511 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh da trời, đen 
(731) Công ty TNHH Gia Lưu 

Nutraceuticals   (VN) 
100 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chế phẩm thực 

phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-27512 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 4.3.3 
(591) Trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại Nam Việt   (VN) 
1368 khu phố 4, phường Định Hòa, thị 
xã Thu Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2011-27513 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại Nam Việt    (VN) 
1368 khu phố 4, phường Định Hòa, thị 
xã Thu Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27514 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại Nam Việt    (VN) 
1368 khu phố 4, phường Định Hòa, thị 
xã Thu Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27515 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại Nam Việt    (VN) 
1368 khu phố 4, phường Định Hòa, thị 
xã Thu Dầu Một, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2011-27516 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển thương mại Việt ý  
(VN) 
Số nhà 28, ngách 443/116 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện; bếp từ; van điều chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa; vòi 

của ống dẫn (đầu vặn vòi nước); hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thông thông 
gió (điều hoà không khí).  

 
Nhóm 20: Tủ bếp bằng gỗ; tủ đựng; giá đồ đạc; bàn ghế bằng gỗ dùng cho gia đình.  

 
 

(210) 4-2011-27517 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Trang   (VN) 
Số 11B, ngõ Thanh Miến, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vét-tông (áo com-lê); bộ quần áo com-lê vét-tông; áo sơ mi; quần 

âu.  
 
 

(210) 4-2011-27518 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) N/058055 19.07.2011 US 

N/058056 19.07.2011 US 
N/058057 19.07.2011 US 
N/058058 19.07.2011 US 

(531) 26.1.1; 24.17.17; 24.17.25 
(731) LAS VEGAS SANDS CORP.   (US) 

3355 Las Vegas Boulevard, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch vụ quản trị kinh doanh, 

dịch vụ cửa hàng bán lẻ nằm trong hoặc ngoài các trung tâm mua sắm bán nhiều mặt 
hàng, cụ thể là đồ lưu niệm, đồ trang trí, quà tặng, quần áo, phụ kiện quần áo, trang sức, 
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đồ chơi, sản phẩm thể thao, văn phòng phẩm, sách, băng hình, đĩa CD, đĩa DVD và các 
phương tiện nghe nhìn nói chung; chế phẩm tạo hương thơm, chế phẩm chăm sóc cá nhân, 
mỹ phẩm, đồ dùng gia đình: sản phẩm mỹ thuật, đồ ăn, đồ uống, xì gà, thuốc là và các 
phụ kiện dùng cho người hút thuốc.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành và dịch vụ hỗ 
trợ du lịch lữ hành; tổ chức và chuẩn bị các phương tiện vận tải cho các chuyến tham quan 
và các cuộc đi chơi; dịch vụ đặt vé và phát hành vé cho các chuyến đi chơi và nhà trọ, và 
dịch vụ đi kèm và hưởng dẫn du khách; dịch vụ hướng dẫn du lịch và các dịch vụ thông 
tin du lịch khác, cụ thể là tư vấn và lên kế hoạch liên quan đến các hoạt động và các đại lý 
du lịch thông qua các trang phương tiện hiện có hoặc các phương tiện ảo (bao gồm mạng 
internet).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao và hoạt động văn hoá 
dịch v'ụ sòng bài và trò chơi; cung cấp hoạt động cho các sòng bài, các trò chơi và giải trí, 
cụ thể là các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp, các tác phẩm và hài kịch trình diễn tại rạp 
hát, các câu lạc bộ thể hình thể thao; trung tâm và các khu vui chơi giải trí; cung cấp dịch 
vụ sòng bài và trò chơi qua các trang thông tin điện tử và mạng máy tính toàn cầu . 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng (ăn uống); cung cấp chỗ ở tạm thời, các dịch vụ khách sạn, 
nhà hàng ăn uống và dịch vụ khuân vác trong các khách sạn, dịch vụ cho thuê phòng, nhà 
nghỉ và các dịch vụ về nhà ở tạm thời nói chung; điều hành các nhà hàng, quán cà phê, 
căng tin, quầy rượu và hộp đêm và cung cấp các dịch vụ ăn uống và các dịch vụ hỗ trợ về 
ăn uống khác. 

 
 

(210) 4-2011-27519 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Chíp  
(VN) 
403/62 Bạch Đằng, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 

(210) 4-2011-27530 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Ngô Văn Luyến  (VN) 
Số 121 đường Tự Do, phường 6, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị viễn thông như máy điện thoại, tổng đài điện thoại; 

chương trình máy tính; phần mềm máy tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; chương trình 
hoạt động của hệ thống máy tính đã được ghi.  
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Nhóm 35: Đại lý mua bán thiết bị bưu chính, viễn thông; xuất nhập khẩu các sản phẩm: 
phần mềm tin học, thiết bị viễn thông, linh kiện điện tử và tin học; tư vấn trong lĩnh vực 
quảng cáo; mua bán linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông.  

 
 
(210) 

 
4-2011-27531 

 
(220) 

 
22.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
  (540) 

  

(731) Ngô Văn Luyến   (VN) 
Số 121 đường Tự Do, phường 6, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị viễn thông như máy điện thoại, tổng đài điện thoại; 

chương trình máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị ngoại vi của máy tính; 
chương trình hoạt động của hệ thống máy tính đã được ghi.   

 
Nhóm 35: Đại lý mua bán thiết bị bưu chính, viễn thông; xuất nhập khẩu các sản phẩm: 
phần mềm tin học, thiết bị viễn thông, linh kiện điện tử và tin học; tư vấn trong lĩnh vực 
quảng cáo; mua bán linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông.  

 
 

(210) 4-2011-27532 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(591) Đỏ, ghi (540) 

  

(731) Ngô Văn Luyến   (VN) 
Số 121 đường Tự Do, phường 6, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị viễn thông như máy điện thoại, tổng đài điện thoại; 

chương trình máy tính; phần mềm máy tính (ghí sẵn); thiết bị ngoại vi của máy tính; 
chương trình hoạt động của hệ thống máy tính đã được ghi.   

 
Nhóm 35: Đại lý mua bán thiết bị bưu chính, viễn thông; xuất nhập khẩu các sản phẩm: 
phần mềm tin học, thiết bị viễn thông, linh kiện điện tử và tin học; tư vấn trong lĩnh vực 
quảng cáo; mua bán linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông.  

 
 

(210) 4-2011-27533 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.11.1; A26.11.8; 26.4.9; 26.4.1 
(591) Xanh da trời, xanh tím than, xanh lá cây, 

vàng, đỏ 
(731) Công ty cồ phần kinh doanh 

môi giới bất động sản 
WIKINHADAT   (VN) 
32 Tây Hồ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Môi giới, cho thuê, mua bán, quản lý và định giá bất động sản.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27534 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) AUM IMPEX (PVT) LTD.  (IN) 

F - 5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27535 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) AUM IMPEX (PVT) LTD.    (IN) 

F - 5, Hauz Khas Enclave, New Delhi 
110016 India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27536 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CASTROL LIMITED   (GB) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp (trừ dầu và các chất béo ăn được và các loại tinh dầu); 

dầu và mỡ dùng cho bôi trơn; chất bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu và mỡ bôi trơn dùng cho 
mục đích đốt cháy và thắp sáng, chế phẩm để hấp thụ và làm lắng bụi; nhiên liệu (kể cả 
nhiên liệu cho động cơ); các loại dầu để đốt nóng và thắp sáng; vật liệu cháy sáng 
(illuminants); nến, dây nến, nến làm đèn ngủ và bấc nến, sáp dùng trong công nghiệp; vật 
liệu thấp sáng. 
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(210) 4-2011-27538 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) DYNO NOBEL PTY LIMITED   (AU) 

Level 8, 28 Freshwater Place, Southbank, 
Victoria 3006, Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Hệ thống chế tạo và phân phát thuốc nổ xách tay (hệ thống máy); thiết bị thuốc 

nổ nhũ tương di động (thiết bị máy dùng để chế tạo và phân phát thuốc nổ ở dạng nhũ 
tương).  

 
Nhóm 12: Xe cộ có gắn hệ thống chế tạo và phân phát thuốc nổ xách tay.  

 
 

(210) 4-2011-27539 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) DYNO NOBEL PTY LIMITED    (AU) 

Level 8, 28 Freshwater Place, Southbank, 
Victoria 3006, Australia   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Hệ thống chế tạo và phân phát thuốc nổ xách tay (hệ thống máy); thiết bị thuốc 

nổ nhũ tương di động (thiết bị máy dùng để chế tạo và phân phát thuốc nổ ở dạng nhũ 
tương).   

 
Nhóm 12: Xe cộ  bao gồm xe tải có gắn hệ thống chế tạo và phân phát thuốc nổ xách tay.  

 
 

(210) 4-2011-27550 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.6; 26.1.9 
(591) Xanh, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Du lịch Xuyên Lục Địa  
(VN) 
99/21, Tân Thới Nhất, khu phố 6, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch: sắp xếp các chuyến du lịch, hướng dẫn khách du lịch, đặt chỗ 

cho các chuyến đi, tham quan du lịch, môi giới vận tải.  
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(210) 4-2011-27551 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

ATO  (VN) 
Số 25, ngõ 945/5 đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  

 
 

(210) 4-2011-27552 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.1.6; A25.7.7 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

ATO   (VN) 
Số 25, ngõ 945/5 đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính(ghi sẵn).  

 
 

(210) 4-2011-27553 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ACUSHNET COMPANY   (US) 

333 Bridge Street, Fairhaven, MA 02719, 
USA  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); giày; giày chơi gôn; 

giày thường phục và giày thể thao; găng tay (trang phục); túi thể thao tạo hình để đựng 
quần áo; túi thể thao tạo hình để đựng quần áo và đồ đi chân; quần áo, đồ đi chân và đồ 
đội đầu dùng khi chơi gôn; thắt lưng (trang phục); thắt lưng dùng khi chơi gôn; áo mưa; 
áo mưa dùng khi chơi gôn; tất ngắn cổ; tất ngắn cổ dùng khi chơi gôn; trang phục thể thao 
(không kể găng tay và mũ bảo hiểm chơi gôn); mũ lưỡi trai chống nắng; mũ lưỡi trai 
chống nắng dùng khi chơi gôn; găng tay hở ngón (trang phục); dải băng che tai (trang 
phục); dải băng cho trang phục.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không nằm trong nhóm khác; đồ 
trang trí cho cây thông Noel (không bao gồm thiết bị chiếu sáng và bánh kẹo); bóng chơi 
gôn; gậy đánh gôn; găng tay chơi gôn; găng tay cho các trò chơi; găng tay chế tạo đặc 
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biệt để dùng trong chơi thể thao; dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng (phụ kiện 
chơi gôn); dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn); thiết bị sử dụng trong chơi 
gôn; dụng cụ chơi gôn; giá treo túi gôn; túi dùng để mang dụng cụ chơi gôn và thiết bị 
chơi gôn; túi đựng gậy gôn do người trợ lý cầm; túi đựng đồ chơi gôn; túi bọc gậy chơi 
gôn; vỏ bọc ngoài (có tạo hình) cho túi gôn; vỏ bọc ngoài (có tạo hình) cho đầu gậy gôn; 
thiết bị chơi gôn; dụng cụ đánh dấu bóng gôn; gậy vớt bóng; dụng cụ tìm kiếm bóng gôn; 
túi đựng gậy gôn; bọc gậy gôn; tay cầm của gậy gôn; bọc đầu gậy gôn; bọc túi đựng dụng 
cụ gôn du lịch; bọc gậy gôn du lịch; đầu gậy chơi gôn; thân gậy chơi gôn; bộ phận tiếp 
xúc bóng của gậy gôn; thảm gôn; thiết bị tập luyện chơi gôn; gậy ngắn đánh gôn; thiết bị 
căn chỉnh quỹ đạo bóng gôn; túi đựng đinh phát bóng; đinh phát bóng gôn; phương tiện 
hỗ trợ tập luyện chơi gộn; thiết bị chơi gôn; tay cầm cho gậy gôn; bọc đầu cho gậy gôn; 
lưới cho việc thực hành chơi gôn; thiết bị di chuyển cầm tay khi chơi gôn; phương tiện thể 
thao sử dụng trong tập luyện gôn; dụng cụ thể thao cho việc chơi các trò chơi gôn; túi 
đựng vật dụng đánh gôn; túi xe đẩy đựng dụng cụ gôn; túi gôn mang theo; túi thích hợp 
dùng cho việc mang dụng cụ thể thao; túi thích hợp dùng cho các dụng cụ thể than; túi 
thích hợp dùng để mang đồ dùng thể thao; túi thể thao được thiết kế để chứa thiết bị thể 
thao đặc trưng (không bao gồm quần áo hoặc cho mục đích bảo vệ); túi thể thao được 
thiết kế để chứa các thiết bị sử dụng trong chơi thể thao; túi thể thao được thiết kế để chứa 
thiết bị cụ thể được sử dụng trong môn điền kinh (không bao gồm quần áo và đồ đi chân); 
túi thích hợp để mang dụng cụ gôn.    

 
 

(210) 4-2011-27554 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ACUSHNET COMPANY    (US) 

333 Bridge Street, Fairhaven, MA 02719, 
USA   

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); giày; giày chơi gôn; 

giày thường phục và giày thể thao; găng tay (trang phục); túi thể thao tạo hình để đựng 
quần áo; túi thể thao tạo hình để đựng quần áo và đồ đi chân; quần áo, đồ đi chân và đồ 
đội đầu dùng khi chơi gôn; thắt lưng (trang phục); thắt lưng dùng khi chơi gôn; áo mưa; 
áo mưa dùng khi chơi gôn; tất ngắn cổ; tất ngắn cổ dùng khi chơi gôn; trang phục thể thao 
(không kể găng tay và mũ bảo hiểm chơi gôn); mũ lưỡi trai chống nắng; mũ lưỡi trai 
chống nắng dùng khi chơi gôn; găng tay hở ngón (trang phục); dải băng che tai (trang 
phục); dải băng cho trang phục. 

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không nằm trong nhóm khác; đồ 
trang trí cho cây thông Noel (không bao gồm thiết bị chiếu sáng và bánh kẹo); bóng chơi 
gôn; gậy đánh gôn; găng tay chơi gôn; găng tay cho các trò chơi; găng tay chế tạo đặc 
biệt để dùng trong chơi thể thao; dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng (phụ kiện 
chơi gôn); dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn); thiết bị sử dụng trong chơi 
gôn; dụng cụ chơi gôn; giá treo túi gôn; túi dùng để mang dụng cụ chơi gôn và thiết bị 
chơi gôn; túi đựng gậy gôn do người trợ lý cầm; túi đựng đồ chơi gôn; túi bọc gậy chơi 
gôn; vỏ bọc ngoài (có tạo hình) cho túi gôn; vỏ bọc ngoài (có tạo hình) cho đầu gậy gôn; 
thiết bị chơi gôn; dụng cụ đánh dấu bóng gôn; gậy vớt bóng; dụng cụ tìm kiếm bóng gôn; 
túi đựng gậy gôn; bọc gậy gôn; tay cầm của gậy gôn; bọc đầu gậy gôn; bọc túi đựng dụng 
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cụ gôn du lịch; bọc gậy gôn du lịch; đầu gậy chơi gôn; thân gậy chơi gôn; bộ phận tiếp 
xúc bóng của gậy gôn; thảm gôn; thiết bị tập luyện chơi gôn; gậy ngắn đánh gôn; thiết bị 
căn chỉnh quỹ đạo bóng gôn; túi đựng đinh phát bóng; đinh phát bóng gôn; phương tiện 
hỗ trợ tập luyện chơi gộn; thiết bị chơi gôn; tay cầm cho gậy gôn; bọc đầu cho gậy gôn; 
lưới cho việc thực hành chơi gôn; thiết bị di chuyển cầm tay khi chơi gôn; phương tiện thể 
thao sử dụng trong tập luyện gôn; dụng cụ thể thao cho việc chơi các trò chơi gôn; túi 
đựng vật dụng đánh gôn; túi xe đẩy đựng dụng cụ gôn; túi gôn mang theo; túi thích hợp 
dùng cho việc mang dụng cụ thể thao; túi thích hợp dùng cho các dụng cụ thể than; túi 
thích hợp dùng để mang đồ dùng thể thao; túi thể thao được thiết kế để chứa thiết bị thể 
thao đặc trưng (không bao gồm quần áo hoặc cho mục đích bảo vệ); túi thể thao được 
thiết kế để chứa các thiết bị sử dụng trong chơi thể thao; túi thể thao được thiết kế để chứa 
thiết bị cụ thể được sử dụng trong môn điền kinh (không bao gồm quần áo và đồ đi chân); 
túi thích hợp để mang dụng cụ gôn.    

 
 

(210) 4-2011-27555 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ACUSHNET COMPANY    (US) 

333 Bridge Street, Fairhaven, MA 02719, 
USA   

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục); giày; giày chơi gôn; 

giày thường phục và giày thể thao; găng tay (trang phục); túi thể thao tạo hình để đựng 
quần áo; túi thể thao tạo hình để đựng quần áo và đồ đi chân; quần áo, đồ đi chân và đồ 
đội đầu dùng khi chơi gôn; thắt lưng (trang phục); thắt lưng dùng khi chơi gôn; áo mưa; 
áo mưa dùng khi chơi gôn; tất ngắn cổ; tất ngắn cổ dùng khi chơi gôn; trang phục thể thao 
(không kể găng tay và mũ bảo hiểm chơi gôn); mũ lưỡi trai chống nắng; mũ lưỡi trai 
chống nắng dùng khi chơi gôn; găng tay hở ngón (trang phục); dải băng che tai (trang 
phục); dải băng cho trang phục.  

 
 

(210) 4-2011-27556 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ARWIN BIO-TECH. (TAIWAN) CO., 

LTD.   (TW) 
No.1, Ln. 21, Sec. 1, Zhongshan N. Rd., 
Yangmei City, Taoyuan County 32665, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo sơ mi, guần đùi, áo vét, váy, áo cánh; yếm (áo lót của 

phụ nữ); quần áo ngủ; áo nịt Ien thể thao; quần áo bơi; quần áo lót mặc bên trong; quần 
lót của phụ nữ; áo dài thắt ngang lưng; áo nịt ngực (áo lót).  
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(210) 4-2011-27557 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; A24.17.12; 24.17.25 
(731) KKBOX TAIWAN CO., LTD.  (TW) 

1F, No.19-3, SanChong Rd., NanGang 
District, Taipei 11501, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy tính.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền tải thông tin liên lạc cho điện thoại di động; dịch vụ truyền phát 
viễn thông mạng giá trị gia tăng; dịch vụ cung cấp quyền truy cập internet; dịch vụ truyền 
dữ liệu thông qua internet; dịch vụ truyền thông tin video máy tính; dịch vụ truyền thông 
tin của bảng tin điện tử; dịch vụ bảng tin điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-27558 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KKBOX TAIWAN CO., LTD.   (TW) 

1F, No.19-3, SanChong Rd., NanGang 
District, Taipei 11501, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy tính.   
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền tải thông tin liên lạc cho điện thoại di động; dịch vụ truyền phát 
viễn thông mạng giá trị gia tăng; dịch vụ cung cấp quyền truy cập internet; dịch vụ truyền 
dữ liệu thông qua internet; dịch vụ truyền thông tin video máy tính; dịch vụ truyền thông 
tin của bảng tin điện tử; dịch vụ bảng tin điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-27559 (220) 22.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Minh Sang   (VN) 
Số 20 đường N3, KCN Sóng Thần III, 
khu phố 1, phường Phú Tân, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt).  
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(210) 4-2011-27570 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Đỗ Chương  (VN) 
Số 8, B1 tập thể Mỹ Đình, BV 198 Mỹ 
Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu tiêu cơm (uống sau bữa ăn), rượu mùi, rượu mạnh (đồ uống), rượu etylic 

(đồ uống), rượu cồn (đồ uống), rượu brandi (rượu mạnh), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu 
gạo. 

 
 

(210) 4-2011-27571 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Đỗ Chương   (VN) 
Số 8, B1 tập thể Mỹ Đình, BV 198 Mỹ 
Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu tiêu cơm (uống sau bữa ăn), rượu mùi, rượu mạnh (đồ uống), rượu etylic 

(đồ uống), rượu cồn (đồ uống), rượu brandi (rượu mạnh), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu 
gạo. 

 
 

(210) 4-2011-27572 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Đỗ Chương   (VN) 
Số 8, B1 tập thể Mỹ Đình, BV 198 Mỹ 
Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu tiêu cơm (uống sau bữa ăn), rượu mùi, rượu mạnh (đồ uống), rượu etylic 

(đồ uống), rượu cồn (đồ uống), rượu brandi (rượu mạnh), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu 
gạo. 

 
 

(210) 4-2011-27573 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.3 (540) 

  

(731) Công Ty TNHH Quảng Cáo 
Tháng Tư  (VN) 
07A Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tiếp trên mạng lưới máy vi 

tính: dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo;  tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh 
doanh; dịch vụ cung ứng (hỗ trợ kinh doanh). 
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Nhóm 42: Lập chương trình máy tính, dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính, lưu trữ 
(hosting) trang web trên máy tính, tạo và duy trì trang web cho người khác, dịch vụ vẽ 
nghệ thuật tạo hình, dịch vụ thiết kế bao bì. 

 
 

(210) 4-2011-27574 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất - 
Thương Mại Anh Viên  (VN) 
592A, đường Bùi Đình Tuý, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ, nón, giày, dép.  

 
 

(210) 4-2011-27575 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 25.5.25; 26.11.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, nâu, xanh 
(731) Công ty TNHH Du Lịch Sang 

Trọng  (VN) 
Số nhà 9, ngõ 227, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; tổ chức tour du lich; dịchj vụ vận tải hành 

khách theo hợp đồng; dịch vụ vận tải hành khàch bằng ô tô.  
 
 

(210) 4-2011-27577 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 4.3.3; 4.2.8; 4.3.19; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Nhật Hoàng  (VN) 
104 Chu Văn An, phưòng 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, đầu, nhớt, hàng trang trí nội thất, thiết bị ngành công nghiệp, 

thiết bị ngành điện, thiết bị điều khiển tự động, máy móc ngành cơ khí, vật liệu xây dựng, 
máy móc xử lý nước thải môi trường.  
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(210) 4-2011-27578 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sở Hữu Nam Việt  
(VN) 
482/12/13 Lê Quang Định, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Các dịch vụ pháp lý; dịch vụ sở hữu trí tuệ; dịch vụ tổng hợp và cung cấp thông 

tin pháp lý; dịch vụ quản lý tài sản sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng.  
 
 

(210) 4-2011-27590 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Cam, xanh lá, xanh lam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Lâm  (VN) 
Số nhà 39 Lò Đúc, phường Phạm Đình 
Hổ, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, sữa chua đông lạnh, bột cho kem lạnh, kem trái cây. 

 
 

(210) 4-2011-27591 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A17.3.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH phần mềm Trí 
Tuệ  (VN) 
P1603 tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã được ghi sẵn). 

 
 

(210) 4-2011-27592 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.23; A25.7.6; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Trai Hoàng Gia  (VN) 
30 đường 13, phường Tân Kiểng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, ghim cài để trang sức, huy chương, ngọc trai, chuỗi hạt, hộp 

đựng đồ trang sức.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
761 

(210) 4-2011-27594 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A1.1.10 
(591) Xanh đen, đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jajnic  (VN) 
P605 tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-27595 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jajynic   (VN) 
P605, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-27596 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jajynic  (VN) 
P605 tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện), men (dùng cho sơn), 

chất màu, bột màu, sơn phủ dùng cho gỗ, phẩm màu, sơn diệt khuẩn. 
 
 

(210) 4-2011-27597 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jajynic   (VN) 
P605, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loạ (loại trừ sơn cách nhiệt, son cách điện); men (dùng cho 

sơn); chất màu, bột màu; sơn phủ dùng cho gỗ; phẩm màu; sơn diệt khuẩn. 
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(210) 4-2011-27598 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jajynic    (VN)
P605, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loại (loài trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); men (dùng cho 

sơn); chất màu, bột màu; sơn phủ dùng cho gỗ; phẩm màu; sơn diệt khuẩn. 
 
 

(210) 4-2011-27599 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jajynic    (VN)
P605, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loại (loại trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); men (dùng cho 

men); chất màu, bột màu; sơn phủ dùng cho gỗ; phẩm màu; sơn diệt khuẩn. 
 
 

(210) 4-2011-27610 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.15.1; 26.13.25; 
1.5.1 

(591) Vàng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp tin 
học ánh Sáng Vàng  (VN) 
60 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị linh kiện điện tử 

và viễn thông; mua bán sách báo tạp chí, văn phòng phẩm; mua bán máy móc thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng: mua bán máy móc thiết bị bao trộm, báo cháy, chữa cháy, 
camera quan sát, máy chấm công, xử lý dữ liệu.  

 
 

(210) 4-2011-27611 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.5.21; 1.15.15 (540) 

  

(731) Hoàng Thị Cẩm Hương  (VN) 
27 Thanh Huy 3, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
763 

(511)   Nhóm 11: Máy khử độc trong không khí; máy sục ozone; máy khử mùi trong không khí; 
máy lọc nước. 

 
Nhóm 35: Buôn bán thiết bị dùng trong công nghệ sạch; cụ thể như: máy khử độc; máy 
sục ozone, máy khử mùi; máy lọc nước; buôn bán các linh kiện dùng trong thiết bị máy 
lọc nước, cụ thể: bơm áp lực, van điện từ, van áp thấp; van cao áp; máy điện phân; lõi lọc; 
bút thử TDS, dây dẫn. 

 
 

(210) 4-2011-27612 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(591) Đỏ, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Tuyển Dụng 
Người Việt  (VN) 
50 Đặng Dung, phường Hòa Khánh Bắc, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-27613 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.11.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh đọt chuối, trắng, xanh nước 

biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cổ phần đầu tư 
Thiên Bình Minh  (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Thiên Hồng, số 13 Cao 
Thắng, phường 02, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Xúc tiến thương mại, quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 38: Hoạt động truyền thông truyền tin nhắn.  
 
 

(210) 4-2011-27614 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH bất động sản 
Trần Thái  (VN) 
12/39 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư, mua bán và cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; đại lý 
thu đổi ngoại tệ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27615 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV mạng lưới 
chuyển vận hàng hóa Chuyên 
Nghiệp Toàn Cầu  (VN) 
662B Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không; vận tải 

hành khách bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa; tổ chức hội nghị; tổ chức hội thảo hoặc tổ chức sự 
kiện (không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27616 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát   (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27617 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát  (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
765 

(210) 4-2011-27618 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát  (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 
 

(210) 4-2011-27619 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát  (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  

 
 

(210) 4-2011-27630 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tiến Lộc  (VN) 
Số 53 khu tập thể công ty xuất nhập khẩu 
thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn Thiêm, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27631 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.9; 26.13.25 
(731) Nguyễn Đức Hiếu  (VN) 

Số 58 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa 

móng tay. 
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(210) 4-2011-27632 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) THE H COMPANY IP, LLC  (US) 

One Northbrook Place, 5 Revere Drive, 
Northbrook, Illinois 60062, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền (ví bỏ túi), ví đựng tiền xu; ví 

đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp; hộp đựng chìa khóa làm bằng da hoặc giả da; móc 
chìa khoá làm bằng da hoặc giả da; túi xách đi chợ của phụ nữ; túi du lịch, túi đựng đồ 
vạn năng; túi thể thao, hành lý (vali, hòm, rương).  

 
Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là: áo che phần trên của cơ thể (nhất là phụ nữ), áo sơ mi, áo 
len dài tay, áo sơ mi thể thao, áo choàng (mặc khi làm việc), quần lót (quần đùi), quần 
soóc, quần dài, váy, áo váy, áo dài có thắt ngang lưng, áo choàng ngoài, áo vét, áo gi-lê, 
bộ quần áo, bộ áo vét và quần, bộ quần áo mặc lúc bình thường, áo choàng thể thao, áo 
choàng không tay, áo khoác có dáng sơ mi, quần áo mặc trong nhà, quần áo bơi, quần áo 
lót mặc bên trong, quần áo ngủ, khăn quàng cổ, thắt lưng, găng tay (trang phục), đồ đội 
đầu, đồ đi ở chân.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27634 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Austfeed Việt Nam  (VN) 
Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho động vật; ngũ cốc thô (không bao gồm gạo); gia súc; gia cầm 

(sống); hạt giống cây trồng; giống vật nuôi. 
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn dành cho động vật, đồ ăn làm từ cá (bột cá khô) làm từ thức 
ăn cho động vật, cám trộn làm thức ăn cho vật nuôi, sản phẩm phụ của quá trình gia công 
hạt ngũ cốc để làm thức ăn nuôi súc vật, ngũ cốc thô (không bao gồm gạo), gia súc, gia 
cầm (sống), thức ăn cho thủy sản, phụ gia thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành y), 
thức ăn để vỗ béo cho vật nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi, mua bán máy móc chế 
biến nông sản, mua bán thiết bị của nhà kho tồn trữ và bảo quản ngũ cốc thiết bị của 
chuồng trại chăn nuôi và phụ tùng kèm theo; dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng kể 
trên; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ triển lãm với mục đích quảng cáo hoặc thương 
mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. 
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(210) 4-2011-27635 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Austfeed Việt Nam  (VN) 
Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn dành cho động vật; ngũ cốc thô (không bao gồm gạo); gia súc (sống); 

gia cầm (sống); hạt giống cây trồng; giống vật nuôi.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn dành cho động vật, đồ ăn làm từ cá (bột cá khô) làm từ thức 
ăn cho động vật, cám trộn làm thức ăn cho vật nuôi, sản phẩm phụ của quá trình gia công 
hạt ngũ cốc để làm thức ăn nuôi súc vật, ngũ cốc thô (không bao gồm gạo), gia súc, gia 
cầm (sống), thức ăn cho thủy sản, phụ gia thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành y), 
thức ăn để vỗ béo cho vật nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi, mua bán máy móc chế 
biến nông sản, mua bán thiết bị của nhà kho tồn trữ và bảo quản ngũ cốc thiết bị của 
chuồng trại chăn nuôi và phụ tùng kèm theo; dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng kể 
trên; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ triển lãm với mục đích quảng cáo hoặc thương 
mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. 

 
 
(210) 

 
4-2011-27636 

 
(220) 

 
23.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại Đông Hải  (VN) 
76 Vành Đai Trong B, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; cơ cấu điều khiển của máy hoặc động cơ; máy bơm nước; máy 

cắt cỏ ( tất cả chạy bằng động cơ). 
 
 

(210) 4-2011-27637 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Công nghệ 
và Hóa chất Công Nghiệp 
Albros  (VN) 
146A/318 Đê La Thành, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
768 

(511)   Nhóm 01: Đất sét Bentonite dùng cho khoan cọc nhồi.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27638 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1; 26.3.1; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Da cam 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Công nghệ 
và Hóa chất Công Nghiệp 
Albros  (VN) 
146A/318 Đê La Thành, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Đất sét Bentonite dùng cho khoan cọc nhồi.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27639 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH Đồng Vàng 

(GFC)  (VN) 
9F6 KDC Kv5, phường An Bình, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ bệnh cho cây trồng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27650 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.11.9; 26.4.2; A25.1.10 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất rượu Nam Bộ  (VN) 
1906 quốc lộ 91, phường Thuận An, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ky.  
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(210) 4-2011-27651 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu TTP  (VN) 
57/1/1 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-27652 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Văn Tới  (VN) 
Xóm 11, xã Phúc Hà, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết, đồ uống hoa quả, xi-rô dùng cho đồ uống, đồ uống không 

có cồn.  
 
 

(210) 4-2011-27653 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.13.25; 26.13.1; 
A2.5.23 

(731) APPLE PLUS SCHOOL 
INTERNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 
170 UPPER BUKIT TIMAH ROAD, 
#B2-07 BUKIT TIMAH SHOPPING 
CENTRE, SINGAPORE 588179 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt 

động thể thao và văn hoá; dịch vụ giáo dục dành cho trẻ em; cung cấp dịch vụ giảng dạy 
và các khóa học về cách sử dụng bàn tính; dịch vụ giảng dạy ngôn ngữ; dịch vụ đào tạo về 
ngôn ngữ; dịch vụ giảng dạy ngôn ngữ cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ (language 
tuition); tổ chức triển lãm (cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục), các hội nghị, hội đàm về 
giáo dục, các buổi hội thảo, các buổi hòa nhạc và các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí; 
trường mẫu giáo; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ giảng dạy cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ 
(tuition); dịch vụ thông tin, cổ vấn và tư vấn liên quan đến dịch vụ giáo dục. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
770 

(210) 4-2011-27654 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A3.5.24; A3.5.25; 3.5.19 
(731) APPLE PLUS SCHOOL 

INTERNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 
170 UPPER BUKIT TIMAH ROAD, 
#B2-07 BUKIT TIMAH SHOPPING 
CENTRE, SINGAPORE 588179 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt 

động thể thao và văn hoá; dịch vụ giáo dục dành cho trẻ em; cung cấp dịch vụ giảng dạy 
và các khóa học về cách sử dụng bàn tính; dịch vụ giảng dạy ngôn ngữ; dịch vụ đào tạo về 
ngôn ngữ; dịch vụ giảng dạy ngôn ngữ cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ (language 
tuition); tổ chức triển lãm (cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục), các hội nghị, hội đàm về 
giáo dục, các buổi hội thảo, các buổi hòa nhạc và các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí; 
trường mẫu giáo; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ giảng dạy cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ 
(tuition); dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến dịch vụ giáo dục. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27655 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) APPLE PLUS SCHOOL 

INTERNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 
170 UPPER BUKIT TIMAH ROAD, 
#B2-07 BUKIT TIMAH SHOPPING 
CENTRE, SINGAPORE 588179 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt 

động thể thao và văn hoá; dịch vụ giáo dục dành cho trẻ em; cung cấp dịch vụ giảng dạy 
và các khóa học về cách sử dụng bàn tính; dịch vụ giảng dạy ngôn ngữ; dịch vụ đào tạo về 
ngôn ngữ; dịch vụ giảng dạy ngôn ngữ cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ (language 
tuition); tổ chức triển lãm (cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục), các hội nghị, hội đàm về 
giáo dục, các buổi hội thảo, các buổi hòa nhạc và các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí; 
trường mẫu giáo; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ giảng dạy cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ 
(tuition); dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến dịch vụ giáo dục. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
771 

(210) 4-2011-27656 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1; 5.7.3; 1.3.1; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ 
trẻ em khuyết tật Thiên 
Phước  (VN) 
370 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường mẫu giáo; trường học có ký túc xá học 

sinh; giáo dục đào tạo.  
 
 

(210) 4-2011-27657 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tin học Kỷ 
Nguyên  (VN) 
153 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay, thiết bị tin học, dụng cụ quan sát, máy quay đĩa, máy in 

dùng cho máy tính.  
 
 

(210) 4-2011-27658 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A11.3.7; A11.1.6; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Hoàng Cảnh Dương  (VN) 
72/1A Phước Hưng, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống, 

quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2011-27659 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; A1.5.3; 11.3.1 
(591) Xanh cô ban, xanh lá cây, đỏ, trắng, 

đồng 
(731) Triệu Tiến ích  (VN) 

Thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi; cây con (cây giống); cây, thực vật (chưa qua chế biến).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27663 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ thời trang Duy 
Nguyễn  (VN) 
Số 246 đường Nghi Tàm, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.   
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang.   
 
 
 
 

(210) 4-2011-27664 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ thời trang Duy 
Nguyễn   (VN) 
Số 246 đường Nghi Tàm, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh, chụp ảnh nghệ thuật, nhiếp ảnh, sản xuất phim.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang phục áo cưới.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu; thẩm mỹ viện.  
 

Nhóm 45: Cho thuê áo cưới; tổ chức đám cưới; dịch vụ tổ chức hôn lễ; tư vấn hôn lễ.  
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(210) 4-2011-27671 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CELON LABORATORlES LTD.  (IN) 

Plot No 2: ALEAP Industrial Estate, 
Near Pragathi Nagar, Gajularamaram, 
Hyderabad-500 072. Rangareddy Dist, 
AP, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2011-27672 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Toàn Tâm  (VN) 
47/7 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho mục đích tắm rửa và vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 

vệ sinh; chế phẩm mỹ phẳm dùng để tắm; mỹ phẩm; dung dịch tắm và vệ sinh nam giới 
không chứa dược chất (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 05: Dung dịch tắm và vệ sinh nam giới chứa dược chất (dùng cho mục đích y tế); 
dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-27673 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A11.1.5; A11.1.6; A11.3.2; A11.1.3; 
A11.1.4 

(591) Xám, cam 
(731) Công ty TNHH ẩm Thực Tinh Tế  

(VN) 
37 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống.  
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(210) 4-2011-27674 (220) 23.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá, tím 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân Thế Giới  (VN) 
B228A Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá.  
 

Nhóm 35: Mua bán lưới đánh cá.  
 
 

(210) 4-2011-27675 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15; 1.15.23; A26.11.12; 3.11.7; 
A3.11.24 

(591) Xanh dương, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Hoa Nước  
(VN) 
27 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để lọc gạn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi và xuất nhập khẩu các loại hóa chất, chất khử nước 
dùng trong công nghiệp, chế phẩm để lọc gạn nước, thiết bị và máy làm sạch nước, thiết 
bị lọc nước.  

 
 

(210) 4-2011-27676 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1 
(591) Cam, đỏ tía, xanh 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH H2ND  (VN) 

220/18B Võ Duy Ninh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 22: Vật liệu sợi dệt dạng thô, vải bạt (không xếp và các nhóm khác). 
 

Nhóm 24: Các loại chăn, màn, drap và hàng dệt không thuộc nhóm may mặc. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm như vật liệu sợi dệt dạng thô, vải bạt (không xếp 
vào các nhóm khác), các loại chăn, màn, drap và hàng dệt không thuộc nhóm may mặc.  
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(210) 4-2011-27677 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 
Việt Nga  (VN) 
383/4 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bằng nhựa mỏng dùng để 

bao gói thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-27678 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(591) Trắng, xanh (540) 

 

(731) Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 
Việt Nga  (VN) 
383/4 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bằng nhựa mỏng dùng để 

bao gói thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-27679 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Đầu tư xây dựng Thương mại 
Dịch vụ Vận tải Thành Vượng 
Phát  (VN) 
329 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa 
Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô và xe có động cơ khác; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 

máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; thiết bị và linh kiện điện tử; sắt, thép; vật liệu 
và thiết bị xây dựng  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công ích và công nghiệp; xây dựng 
công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện; chuẩn bị mặt 
bằng xây dựng; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải. 

 
Nhóm 39: Bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy; dịch vụ hỗ trợ vận 
tải đường sắt, đường bộ, đường thủy;  
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(210) 4-2011-27690 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.12; 1.3.1; A5.5.20; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Bảo Ngân  (VN) 
38/38/55 đường Hoàng Hoa Thám, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rượu, bia, nước giải khát, đồ uống có cồn, bánh kẹo, thực phẩm chức 

năng; xuất nhập khẩu; quảng cáo.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27691 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đoàn Kết  
(VN) 
ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện 
Đức Hòa, Tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27693 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.4 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, màu cam 

(540) 

 

(731) Công Ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế 
Bắc Âu  (VN) 
Số 82 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị cánh báo cháy nổ (báo cháy, báo rò rỉ khí gas, báo nồng độ 

CO, thiết bí cứu hỏa), camera giám sát, chuông cửa thông minh, chuông cửa có màn hình, 
thiết bị định vị gắn trên ô tô, xe máy và hộp đen. 
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(210) 4-2011-27694 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.1; 24.1.1; 26.11.3; 22.1.16; 22.1.15; 
26.13.25 

(731) Công ty TNHH điện tử Tiến Đạt  
(VN) 
405 Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống; cây ươm; cây giống; cây tươi; gỗ cây chưa xử lý; trái cây tươi 

 
 
 

(210) 4-2011-27695 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.13.1 
(731) Công ty TNHH may mặc Nhất 

Tràng An  (VN) 
14 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ)  

 
 
 

(210) 4-2011-27696 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.9; A26.11.8; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thành Quốc Thái  
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy như: bố thắng (má phanh); đĩa bánh răng; pít tông; trục 

giữ bánh xe (cốt đùm); bộ hộp số của xe (cốt số); bộ chắn cổ (vòng bi của xe)  
 

Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp và xe các loại  
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(210) 4-2011-27697 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Ti Tan  (VN) 
287 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27698 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 17.5.1; A17.1.5; A17.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Trần Thanh Diễm  (VN) 

287/5 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Khẩu trang (khăn trùm che mặt).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27699 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Ti Tan  (VN) 
287 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản. 
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(210) 4-2011-27712 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại 

hương liệu Dương Hồng   (VN) 
127 Công Chúa Ngọc Hân, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu, phụ liệu dùng để chế biến thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, hương liệu thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-27713 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 24.1.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Đại Sóng Hồng  
(VN) 
64 Tân Khai, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 09: Công tắc; ổ cắm điện có công tắc; bộ điều khiển tốc độ dùng cho quạt, bộ điều 

khiển độ sáng của đèn; chuông điện từ; bộ chấn lưu. 
 

Nhóm 11: Đèn bàn; bóng đèn; máng đèn, chóa đèn (chiếu sáng). 
 
 

(210) 4-2011-27714 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH Long Nghi   (VN) 

3/13 hương lộ 11, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước (phòng vệ sinh); vòi vặn cho bình đựng; vòi hoa sen; vòng đệm của 

vòi nước; ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 19: Gạch trang trí (bằng nhựa, bằng gốm phủ hoa văn); đá nhân tạo; tấm lát mỏng 
bằng nhựa (dùng cho xây dựng). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
780 

(210) 4-2011-27715 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Công Quỳnh   (VN) 
Số 128 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay xát gạo; máy bơm nước; máy nghiền thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2011-27719 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đông Nghi  (VN) 
Số 51 Phan Chu Trinh, phường Thắng 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¨k 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27730 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Hà 
An   (VN) 
Tổ 16, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27731 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tín Toàn  (VN) 
666/11/11/9 đường Lê Trọng Tấn, khu 
phố 1, phường Bình Hưng Hoà, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa để trong xe ô tô.  
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(210) 4-2011-27732 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) JAGUAR CARS LIMITED   (GB) 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 
4LF, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ có động cơ và bộ phận và phụ tùng của chúng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27733 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) JAGUAR CARS LIMITED   (GB) 

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 
4LF, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ có động cơ và bộ phận và phụ tùng của chúng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27736 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại Đạt 

¸  (VN) 
50B Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da; vali ví đựng tiền; «.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (dành cho trang phục); tất đi chân; giày; dép.  
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(210) 4-2011-27738 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.23; A26.11.13; A26.11.12; 
A1.13.15 

(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần nhân lực 

quốc tế Việt  (VN) 
Nhà 16B TT10, khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới và tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp trong nước; dịch vụ 

xuất khẩu lao động (cung ứng người lao động cho doanh nghiệp nước ngoài); quảng cáo 
thương mại; môi giới thương mại; tư vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ tổ chức các sự 
kiện nhằm mục đích thương mại như hội thảo, hội chợ triển lãm và các sự kiện văn hóa 
thể thao thời trang phục vụ doanh nghiệp.   

 
Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư.  

 
 

(210) 4-2011-27739 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.4; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Phòng 1003, toà nhà 17T11, khu đô thị 
Trung Hoà Nhân Chính, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-27750 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VM Hồng Phong   (VN) 
606 lô B, Indochina Park Tower, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm gồm: sữa tắm; dầu gội, phấn rôm dùng cho em bé; nước rửa bình 
sữa, bột giặt, nước giặt xả quần áo.  

 
Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử (game); máy trò chơi điện tử (máy chơi game), phần 
mềm dạy học. 

 
Nhóm 20: Gối; nệm. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép; bao tay em bé, bao chân em bé; tất (vớ) em bé.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-27751 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 14.3.21; A26.11.12; 26.1.2; 26.1.5 
(731) SOMPHOL BEDDING AND 

MATTRESS INDUSTRY CO., LTD.  
(TH) 
1388, 1390, 1392 Srinakarin Rd., 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Tấm đệm không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là đệm lò xo, đệm cao su, 

đệm mút và đệm được kết hợp bởi lò xo, cao su và mút; cái nệm; gối; bộ đồ giường (trừ 
vải trải giường); giường làm bằng gỗ hoặc bằng da thật hoặc bằng giả da hoặc bằng kim 
loại hoặc bằng các vật liệu tự nhiên được đan kết như vật liệu dệt từ cỏ lipao hoặc vải) và 
khung giường (bằng gỗ hoặc bằng da thật hoặc bằng kim loại hoặc bằng các vật liệu tự 
nhiên được đan kết như vật liệu dệt từ cỏ lipao hoặc vải); giường sôfa; giường cũi (bằng 
gỗ hoặc bằng kim loại); tấm vách đầu giường (làm bằng gỗ hoặc bằng da thật hoặc bằng 
kim loại hoặc bằng các vật liệu tự nhiên được đan kết như vật liệu dệt từ cỏ lipao hoặc 
vải).  

 
Nhóm 24: áo gối; vải trải giường.  

 
 

(210) 4-2011-27752 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần cơ khí và 

vật liệu xây dựng Thanh 
Phúc   (VN) 
Số 160 Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất gạch, ngói.  
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Nhóm 19: Gạch, ngói.  
 

Nhóm 35: Mua bán: gạch, ngói, máy sản xuất gạch, ngói.  
 
 
 

(210) 4-2011-27753 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Nguyễn Văn Viễn  (VN) 

Thôn Bình Huệ, xã Quang Phục, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 
 
 
(210) 

 
4-2011-27754 

 
(220) 

 
26.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Tín 

Thịnh   (VN) 
Số 58A phố Ngô Thì Nhậm, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun áp lực chất lỏng.  

 
 
 

(210) 4-2011-27756 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, hồng, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH Hoà Nhan  (VN) 

B11, khu Hạnh Thông Tây, đường 
Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) hàng hóa gồm: chăn, ga (drap) trải giường, gối, nệm.  
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(210) 4-2011-27757 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 26.3.4 
(591) Đen, cam, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đào tạo LAN BI SA  (VN) 
B11 khu Hạnh Thông Tây (lầu 1), đường 
Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục, giảng dạy; tư vấn đào tạo.  
 
 
 

(210) 4-2011-27758 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ALVITA PHARMA PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazaar, Charkop Market, Kandivali 
(West), Mumbai - 400 067, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2011-27759 (220) 26.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ALVITA PHARMA PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazaar, Charkop Market, Kandivali 
(West), Mumbai - 400 067, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-27770 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Võ Hồng Lạc  (VN) 
129/17 Nguyễn Duy, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Cái lọc cà phê không dùng điện; bình pha cà phê không dùng điện; bộ đồ uống 

cà phê; bình cà phê không dùng điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay.  
 
 
 

(210) 4-2011-27772 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu Tư thương 
mại dịch vụ Ngọc Thanh  (VN) 
60 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời (cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn).  

 
 
 

(210) 4-2011-27774 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Phạm Văn Tuyến  (VN) 
Xóm Tàu Tượng, thôn Bá Dương Nội, xã 
Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thuốc nam.  

 
 
 

(210) 4-2011-27775 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A11.3.3; A11.3.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Trà Cà 
Phê Hương Nguyên  (VN) 
563/1 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2011-27776 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Hiệp hội Cà phê Buôn Ma 

Thuột   (VN) 
11A Trần Hưng Đạo, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê vối (Robusta) nhân; cà phê vối (Robusta) rang xay; cà phê vối 

(Robusta) hòa tan và các sản phẩm cà phê vối (Robusta). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27777 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Hiệp hội cà phê Buôn Ma 

Thuột  (VN) 
11A Trần Hưng Đạo, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê vối (Robusta) nhân; cà phê vối (Robusta) rang xay; cà phê vối 

(Robusta) hòa tan và các sản phẩm cà phê vối (Robusta). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27778 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TS24  (VN) 
285/94B đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn), chương trình máy vi tính (ghi sẵn); chương 

trình điều hành máy vi tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 35: Lập bản khai thuế; dịch vụ kế toán, kiểm toán.  
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(210) 4-2011-27779 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TS24  (VN) 
285/94B đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính (ghi sẵn), chương trình máy vi tính (ghi sẵn), chương 

trình điều hành máy vi tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 35: Lập bản khai thuế, dịch vụ kế toán, kiểm toán. 
 
 

(210) 4-2011-27783 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
vật liệu xây dựng SOGI  (VN) 
16, Máy Chai, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính bê tông (keo chống thấm, dùng cho mái nhà bê tông).  

 
 

(210) 4-2011-27790 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.2; 6.1.2; A26.11.12; A26.11.13 
(591) Đen, trắng, xanh lá, xanh da trời, cam đỏ

(540) 

  

(731) Hoàng Tiến Tùng  (VN) 
Số 12, ngách 117/17, phố Phúc Xá, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 

 
 

(210) 4-2011-27791 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vận tải Hiệp Thành  (VN) 
15 Hai Bà Trưng, phường Long Thạnh, 
thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 39: Vật tải; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành 
khách; dịch vụ kinh doanh lữ hành du lịch bằng ô tô, tàu thủy, máy bay.  

 
 
 

(210) 4-2011-27792 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Việt  (VN) 
Số 10 Trần Quốc Toản, phường 2, thị xã 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp: làm tóc; chăm sóc da mặt; trang điểm cô dâu; làm móng tay, 

móng chân. 
 
 
 

(210) 4-2011-27793 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
EN YA  (VN) 
30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-27794 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A5.3.13; 26.1.1; A5.3.14; 
1.15.15; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, xanh lá 
cây, vàng 

(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 
(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa chua; sữa tươi; sữa bột; pho mai.  
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(210) 4-2011-27795 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.1; 24.15.21 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ cơ khí 
Trường Giang   (VN) 
205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc gồm đầu khoan, mâm cặp.  

 
 
 

(210) 4-2011-27796 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 15.7.1 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Trường Hải   (VN) 
101/17/19 Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn làm việc; bàn ăn; ghế ngồi; giường ngủ; tủ đựng đồ đạc; kệ dựng đồ đạc 

hoặc trưng bày hàng hoá.  
 

Nhóm 35: Mua bán giường, tủ, bàn ghế, kệ, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, vật liệu xây 
dựng, giàn giáo, hoá chất, xe đẩy siêu thị.  

 
 
 

(210) 4-2011-27803 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nguyễn Duy  (VN) 
Số 3, đường 15, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất nitơ (phân bón).  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán than bùn; mua bán vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2011-27804 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nguyễn Duy  (VN) 
Số 3, đường 15, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất Nitơ (phân bón).  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán than bùn; mua bán vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-27805 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Hợp tác xã Long An   (VN) 
Thôn Khâu Nhòa, xã Giáp Trung, huyện 
Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn).  

 
 

(210) 4-2011-27808 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.2; A1.5.3 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Song Long  (VN) 
F2/15 A, Quách Điêu, ấp 6, Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất (nhằm mục đích hoàn thiện công trình).  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  
 
 

(210) 4-2011-27809 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.4.2 
(731) LIU DI  (CN) 

No. 30, Group 12, Huang ni chong 
Village, Lian qiao town, Shao dong 
county, Hu nan Province, China  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
792 

(511)   Nhóm 26: Tranh thêu tay.  
 
 

(210) 4-2011-27812 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.17.11; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, vàng đồng, 

đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Linh 
Huy  (VN) 
Số 59 tổ 8 Nam Pháp 1, phường Đằng 
Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các loại cáp (cụ thể như: các loại cáp cao thế, cáp 

trung thế, cáp hạ thế, cáp điều khiển), các thiết bị van, thanh dẫn điện, dây dẫn đồng, máy 
công trình (máy cẩu, máy xúc, máy phân tích, máy cao áp) phục vụ cho các ngành nhiệt 
điện, xi măng, đóng tàu, luyện kim và khai thác mỏ.  

 
 

(210) 4-2011-27814 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hùng  
(VN) 
ấp 1, xã Nhụt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn.  
 

Nhóm 35: Mua bán cọ lăn sơn.  
 
 

(210) 4-2011-27816 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; A25.7.7 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thế 
Giới Gạo   (VN) 
4 đường số 2, khu dân cư số 1, P. Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại nông sản như: gạo và các sản phẩm từ gạo: cà phê, ca cao, hạt tiêu, bột 

sắn.  
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(210) 4-2011-27817 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.3.7; 5.3.16; A5.11.13 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

du lịch An Lâm   (VN) 
33 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch như tổ chức các cuộc du lịch; tham quan ngắm cảnh; dịch vụ lữ 

hành; vận chuyển hành khách bằng ô tô.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí tại khu du lịch sinh thái.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán rượu (bar).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm suối nước khoáng để tăng cường 
sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2011-27818 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.1; A5.5.20; A1.3.17 
(591) Đỏ, vàng đen 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và thương mại Hướng 
Dương Xanh   (VN) 
Số 9, lô B khu tái đinh cư Mễ Trì, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Hạt hướng dương đã qua chế biến.  

 
 

(210) 4-2011-27819 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1; A1.3.17; A5.5.20; 5.7.1 
(591) Đỏ, vàng đen 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và thương mại Hướng 
Dương Xanh    (VN) 
Số 9, lô B khu tái đinh cư Mễ Trì, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 29: Hạt hướng dương đã qua chế biến.  
 
 

(210) 4-2011-27820 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.1; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

thương mại Xuyên á   (VN) 
906 đường Bạch Đằng, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa (không bao gồm vận chuyển hành khách); cho thuê kho bãi; 

cầu cảng. 
 
 

(210) 4-2011-27821 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.1; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

thương mại Xuyên á    (VN) 
906 đường Bạch Đằng, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa (không bao gồm vận chuyển hành khách); cho thuê kho bãi; 

cầu cảng. 
 
 

(210) 4-2011-27822 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27823 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.1.1; A19.13.21; 26.1.5; 26.4.1 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, đỏ, vàng, 

vàng nhạt, nâu, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27824 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.5; 26.1.6; 2.5.6; 2.1.1 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, đỏ, vàng, 

vàng nhạt, xanh lá cây, đen, trắng, xanh 
lá cây nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 
doanh Việt Anh    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27825 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.1; 26.1.5; 26.1.6; 18.3.2 
(591) Xanh dương, tím sẫm, xanh dương sẫm, 

vàng, xanh lá cây, da cam, đỏ, hồng, 
trắng, tím, đen 

(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 
doanh Việt Anh    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27826 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.5.1; 2.5.6; A26.11.12; 18.3.2 
(591) Xanh dương, tím sẫm, xanh dương sẫm, 

vàng, xanh lá cây, da cam, đỏ, hồng, tím, 
đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 
doanh Việt Anh    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27827 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.1.6; 4.5.11; A5.11.2; 3.11.6 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-27828 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh dương sẫm, xanh lá cây, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 

y tế Nhật Hà   (VN) 
Khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bơm kim tiêm dùng một lần.  

 
 

(210) 4-2011-27829 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-27830 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại - 

dược phẩm Phúc Khang   (VN) 
Số 16E, ngách 134/3, ngõ 134, phố Lê 
Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27831 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại - 

dược phẩm Phúc Khang   (VN) 
Số 16E, ngách 134/3, ngõ 134, phố Lê 
Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-27832 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại - 

dược phẩm Phúc Khang   (VN) 
Số 16E, ngách 134/3, ngõ 134, phố Lê 
Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-27834 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Siêu 

Việt  (VN) 
137/23 Ân Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ ăn uống như nhà hàng ăn uống, quán ăn.  
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(210) 4-2011-27835 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.25; 26.4.4 
(731) ENZATEC INTERNATIONAL 

CORPORATION   (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; màn hình máy vi tinh 
(phần cứng máy vi tính); thẻ nhớ dùng cho máy vi tính; chuột không dây; bàn phím máy 
vi tính; bàn phím nhỏ dùng cho máy vi tính; chuột dùng cho máy vi tính; dây cáp điện 
dùng cho máy vi tính; dây cáp điện dùng cho thiệt bị âm thanh; dây cáp điện dùng cho 
đường truyền dẫn nối tiếp đa năng (USB); loa; bộ chuyển mạch mạng; bộ chuyển mạch 
máy in; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB) (không được ghi sẵn); đầu đọc thẻ; tai nghe; tai nghe 
loại nhỏ, có thể nhét vào tai; ống nói (micro); đĩa quang đa phương tiện.  

 
 

(210) 4-2011-27836 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A16.1.5; 26.1.1; 14.5.21; 14.5.23 
(731) ENZATEC INTERNATIONAI 

CORPORATION   (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; màn hình máy vi tính 

(phần cứng máy vi tính); thẻ nhớ dùng cho máy vi tính; chuột không dây; bàn phím máy 
vi tính; bàn phím nhỏ dùng cho máy vi tính; chuột dùng cho máy vi tính; dây cáp điện 
dùng cho máy vi tính; dây cáp điện dùng cho thiết bị âm thanh; dây cáp điện dùng cho 
đường truyền dẫn nối tiếp đa năng (USB); loa; bộ chuyển mạch mạng; bộ chuyển mạch 
máy in; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB) (không được ghi sẵn); đầu đọc thẻ; tai nghe; tai nghe 
loại nhỏ, có thể nhét vào tai; ống nói (micro).  

 
 

(210) 4-2011-27838 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2 
(731) KANGZEN-KENKO 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TH) 
2/2 Kangzen Place Bldg., Huamark Rd., 
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 
Thailand.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; kem dưỡng toàn thân; sữa rửa mặt; lăn nách (dùng để khử mùi); dung 
dịch vệ sinh (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-27839 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KANGZEN-KENKO 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TH) 
2/2 Kangzen Place Bldg., Huamark Rd., 
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 
Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm sạch không khí; máy lọc nước dùng cho gia đình; thiết bị điện thuộc 

nhóm này cụ thể như: hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện.  
 
 
(210) 

 
4-2011-27840 

 
(220) 

 
27.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(731) KANGZEN-KENKO 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TH) 
2/2 Kangzen Place Bldg., Huamark Rd., 
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm dùng để làm sạch; mỹ phẩm dùng để làm 

sạch mặt; mỹ phẩm để rửa mặt; mỹ phẩm để chăm sóc da; kem chống nắng; mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-27841 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) KANGZEN-KENKO 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TH) 
2/2 Kangzen Place Bldg., Huamark Rd., 
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; kem dưỡng toàn thân; lăn nách (dùng để khử mùi); dung dịch vệ sinh 
dùng cho mục đích cá nhân (xà phòng); dầu gội; dầu xả; nước dưỡng tóc; mặt nạ chăm 
sóc tóc; keo xịt tóc. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27842 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.1.10; 25.1.9; 25.1.25; A5.5.20 
(731) KANGZEN-KENKO 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TH) 
2/2 Kangzen Place Bldg., Huamark Rd., 
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng làm từ ngũ cốc.  
 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); cà phê hòa tan; ca cao hòa tan.  
 

Nhóm 32: Đồ uống nhẹ (không chứa cồn); đồ uống (không chứa cồn); đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không chứa cồn; đồ uống nhanh (không chứa cồn); nước tăng lực (đồ 
uống không có cồn, không dùng cho mục đích y tế).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27843 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15 
(731) KANGZEN-KENKO 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TH) 
2/2 Kangzen Place Bldg., Huamark Rd., 
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc cổ truyền (dược phẩm); thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 32: Đồ uống nhẹ (không chứa cồn); đồ uống (không chứa cồn).  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
802 

(210) 4-2011-27844 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 24.17.3 
(731) KANGZEN-KENKO 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TH) 
2/2 Kangzen Place Bldg., Huamark Rd., 
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, 
Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng giặt; nước giặt dùng để làm sạch đồ lót; chất làm mềm vải (dùng để 

giặt); dung dịch rửa kính; hồ bột để giặt là; nước rửa bát; chế phẩm xịt làm thơm mát hơi 
thở; chất làm sạch vải; nước lau sàn dùng cho gia đình; chế phẩm làm sạch nhà vệ sinh. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27846 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) ừng Lỷ Dưỡng  (VN) 
43/4B, đường 358, ấp Xóm Huế, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Chổi; chổi điện; chổi quét thảm; chổi lông. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27850 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai đóng bình Vĩnh 
Nam  (VN) 
Số 98/2 Nguyễn Huệ, phường 1, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2011-27853 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) FERAX SP.Z O.O.   (PL) 

ul. Szadkowska 4/6, PL-98-220 Zdunska 
Wola, Poland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần ống bó; tất dài; tất ngắn; quần áo lót.  

 
 
 

(210) 4-2011-27855 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KUN MING S-TEC INDUSTRIAL 

CONTROL SYSTEMS CO., LTD.   (CN) 
No 449, West Er Huan Road, High-New 
Technology Industrial Development 
Zone, Kun Ming City, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo chính xác; máy và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; mạch in; hệ 

thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị đo dùng điện; thiết 
bị và dụng cụ để cân; thiết bị điện động cho việc điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị 
truyền thông mạng; thiết bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp; tủ phân phối điện.  

 
 
 

(210) 4-2011-27856 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

NATECH  (VN) 
Phòng 1804, tầng 18 tòa nhà Charm Vit, 
117 Trần Duy Hưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy xay sinh tố; máy hút bụi.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa, lò vi sóng; bếp từ; quạt điện; chảo nấu ăn (chạy điện); nồi nấu 
ăn (chạy điện); tủ đông lạnh; tủ lạnh; bình nước nóng từ.  
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(210) 4-2011-27857 (220) 27.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.21 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và máy tính V.E.N.R  
(VN) 
225/15 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính và linh kiện máy vi tính, máy văn phòng, máy móc thiết 

bị, nguyên vật liệu vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, văn phòng phẩm, phụ tùng và 
linh kiện điện thoại thiết bị viễn thông, hàng kim khí điện máy như: máy thu hình (tivi), 
loa, đầu đọc đĩa kỹ thuật số thẻ nhớ (usb), máy scan, máy photo, máy in, thiết bị điện gia 
dụng như: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa không khí, máy móc, vật tư và thiết bị ngành 
nhựa, máy móc và thiết bị công nông; quảng cáo thương mại; tư vấn quản trị kinh doanh; 
tư vấn về quảng cáo và tiếp thị.  

 
 
 

(210) 4-2011-27858 (220) 28.12.2011 
(641) -- (441) 26.03.2012 

  (540) 

  
(731) Lê Hữu Phước  (VN) 

50 Đinh Công Tráng, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe ô tô như ống giảm thanh và phụ kiện kèm theo ống giảm thanh.  

 
 
 

(210) 4-2011-27859 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.21; 26.2.7 
(591) Trắng, đen, tím, xanh lá cây, xanh da 

trời, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH T.H.T  (VN) 
Số 15 Thiện ý, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo, dịch vụ tư vấn giáo dục, đào tạo và phát triển cộng đồng 

như: kỹ năng mềm, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường. 
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(210) 4-2011-27860 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty thương mại tổng hợp 
Xanh Hà (TNHH)  (VN) 
Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Thép thanh vằn; thép góc; vật liệu làm cốt thép cho bê tông; kim loại thép, thô 

hoặc bán thành phẩm.  
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà 
ở (bất động sản); quản lý tòa nhà (bất động sản); kinh doanh bất động sản.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ.  

 
 

(210) 4-2011-27861 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty thương mại tổng hợp 
Xanh Hà (TNHH)  (VN) 
Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 06: Thép thanh vằn; thép góc; vật liệu làm cốt thép cho bê tông; kim loại thép, thô 

hoặc bán thành phẩm, ống thép.  
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; môi giới bất động sản, dịch vụ nhà 
ở (bất động sản); quản lý tòa nhà (bất động sản); kinh doanh bất động sản. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ. 

 
 

(210) 4-2011-27863 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kho vận 
Thiên Sơn  (VN) 
KCN Tân Kim, quốc lộ 50, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: sắt; mua bán, đại lý xuất nhập khẩu 

hàng hóa: thép; mua bán, đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: hạt nhựa; mua bán, đại lý xuất 
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nhập khẩu hàng hóa: hạt điều; mua bán, đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: gạo; mua bán, 
đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: đường.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà xưởng.  

 
Nhóm 39: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; dịch vụ cảng và bến cảng.  

 
 

(210) 4-2011-27864 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kho vận 
Thiên Sơn    (VN) 
KCN Tân Kim, quốc lộ 50, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: sắt; mua bán, đại lý xuất nhập khẩu 

hàng hóa: thép; mua bán, đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: hạt nhựa; mua bán, đại lý xuất 
nhập khẩu hàng hóa: hạt điều; mua bán, đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: gạo; mua bán, 
đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: đường.   

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà xưởng.   

 
Nhóm 39: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; dịch vụ cảng và bến cảng.  

 
 

(210) 4-2011-27865 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kho vận 
Thiên Sơn    (VN) 
KCN Tân Kim, quốc lộ 50, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: sắt; mua bán, đại lý xuất nhập khẩu 

hàng hóa: thép; mua bán, đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: hạt nhựa; mua bán, đại lý xuất 
nhập khẩu hàng hóa: hạt điều; mua bán, đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: gạo; mua bán, 
đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa: đường.   

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà xưởng.   

 
Nhóm 39: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; dịch vụ cảng và bến cảng.  
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(210) 4-2011-27870 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15; A1.1.10; 6.1.2; 26.1.1; 
A5.1.16; 26.3.4 

(540) 

  

(731) Bùi Trọng Đại  (VN) 
Xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, thành 
phố Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27871 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần AMF  (VN) 
P910 nơ 4A, bán đảo Linh Đàm, Hoàng 
Liệt, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn 

phòng.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27872 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần AMF  (VN) 
P910 nơ 4A, bán đảo Linh Đàm, Hoàng 
Liệt, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn 

phòng.   
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2011-27873 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.3; A26.11.12; 24.1.1; 24.17.18 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Nhật Tân  
(VN) 
34/7 Tăng Bạt Hổ, phường 11, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; phụ kiện của cửa làm bằng kim loại như: thanh cửa, tay 

nắm, bản lề, khóa. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; phụ kiện của cửa làm bằng nhựa như: thanh cửa, bản lề.  
 
 

(210) 4-2011-27874 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) CENTONIA INDUSTRIES SDN. BHD  

(MY) 
25, Jalan Seruling 58, Taman Klang 
Jaya, 41200 Klang, Selangor, Malaysia. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước. 

 
 

(210) 4-2011-27875 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Phẩm  (VN) 
80/51 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 

(210) 4-2011-27876 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.23; 1.15.15; 1.15.11 
(591) Vàng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Thị Lam Trà  (VN) 
Số 297-299 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-27878 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch Vụ kỹ 
thuật Thợ Việt  (VN) 
25/6 Phùng Văn Cung, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống 
dẫn; sửa chữa máy bơm nước.  

 
 
 

(210) 4-2011-27879 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch vụ kỹ 
thuật Thợ Việt  (VN) 
25/6 Phùng Văn Cung, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống 
dẫn; sửa chữa máy bơm nước.  

 
 
 

(210) 4-2011-27880 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ kỹ 
thuật Thợ Việt   (VN) 
25/6 Phùng Văn Cung, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống 
dẫn; sửa chữa máy bơm nước.  
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(210) 4-2011-27881 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A3.11.2; 26.1.1; 26.2.7; 10.3.7 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Trường trung cấp Phạm Ngọc 
Thạch Cần Thơ  (VN) 
243 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; giáo dục; giảng dạy.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục đích y học  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2011-27882 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Toàn Cầu Xanh  (VN) 
Số 13 (lầu 1) Cao Thắng, phường 2, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản, quản lý 

bất động sản; đại lý bất động sản; dịch vụ nhà ở: dịch vụ mua bán căn hộ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất và ngoại thất; xây dựng: xây dựng công trình dân 
dụng, công trình công nghiệp, công trình công cộng.  

 
 

(210) 4-2011-27883 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) 1. LI YE BIAO  (CN) 
Zhe Jiang Sheng, Rui An Shi, Tang Xia 
Zhen Chang Qiao, Feng Guang Lu 18 
Hao, China  
2. Hoàng Thị Tuyết Nhung  (VN)
Liền kề 10 vị trí 17 khu đô thị mới Xa 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
3. LI DlNG HAl   (CN) 
Zhe Jiang Sheng, Rui An Shi, Tang Xia 
Zhen Chang Qiao, Long Xi Zhi Lu 42 
Hao, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-
MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Camera quan sát kỹ thuật số liên kết mạng và webcam (thiết bị nối với máy 
tính đề thu phát hình ảnh qua mạng); thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị ngoại vi 
và bộ xử lý, tất cả dùng cho máy tính camera quan sát, hệ thống trình chiếu video (hình, 
ảnh động) có liên kết mạng và máy in mạng (chuột vi tính; bàn phím vi tính; loa), máy vi 
tính và máy tính bảng; bộ giải mã video (cho phép mành hình/máy chiếu kết nối và hiển 
thị hình ảnh trực tiếp từ bộ mã hóa video); bộ chuyển đổi giao thức mạng, bộ trộn kênh, 
bảng giao diện của máy tính; thiết bị để ghi và nhận truyền phát hoặc sao chép âm thanh 
và hình ảnh, truyền phát và sao chép thông tin và hình ảnh qua mạng toàn cầu và/hoặc các 
mạng khác; thiết bị chơi trò chơi viđêô dùng cho người tiêu dùng; phụ kiện đi kèm thiết bị 
điện cụ thể là bộ dây tiếp nối chính và dây cáp kéo dài, cần điều khiển thiết bị giám sát 
hình ảnh, cáp điện và bộ nối điện, màn hình hệ thống, tất cả để dùng cho camera quan sát, 
hệ thống trình chiếu video có liên kết mạng và hệ thống giám sát.  

 
 

(210) 4-2011-27884 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15 
(591) Cam, xanh dương nhạt, xanh dương, 

hồng, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Lê Hải Đăng  (VN) 
Thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-27885 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
quốc tế Giờ Vàng  (VN) 
142 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 38: Chương trình phát thanh. 

 
 

(210) 4-2011-27887 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 

(210) 4-2011-27888 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phương Minh Khoa   (VN) 
132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nướe rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 

(210) 4-2011-27889 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1; A5.5.21; A5.5.20; A3.9.2 
(591) Xanh dương sẫm, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, da cam, vàng, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-27890 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-27891 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-27892 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
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(210) 4-2011-27893 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-27898 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SIVA   (VN) 
73 Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị cơ khí, thiết bị công nghiệp, máy móc và thiết bị sản xuất 

giấy, máy móc và thiết bị xử lý chất thải, máy móc và thiết bị ngành dầu khí, máy móc và 
thiết bị ngành hàng hải, máy móc và thiết bị phòng thí nghiệm, giấy và bột giấy. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật; sửa 
chữa các thiết bị cơ khí, thiết bị công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-27899 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư M & G   (VN) 
57 Trung Liệt, Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ quán rượu (bar). 
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(210) 4-2011-27900 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng, đen, ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư M & G   (VN) 
57 Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); giày; mũ (đồ đội đầu). 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ quán rượu (bar).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27904 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ADLUX PTY LTD  (AU) 

2004/101 Grafton Street, Bondi Junction, 
NSW 2022, Australia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trả tiền dựa trên số lần truy cập và tìm 

kiếm trực tuyến; dịch vụ giới thiệu quảng cáo trên Internet. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27905 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A11.1.25; 11.1.22; 11.1.10; A11.1.2 
(731) Nguyễn Thanh Hiền  (VN) 

52B Trần Nhân Tông, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh kẹo; mứt (dạng bánh kẹo); kem lạnh (để ăn); bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh; quán cà phê giải khát; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; hiệu bánh; quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2011-27906 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A11.1.25; 11.1.22; 11.1.10; 
A11.1.2 

(731) Nguyễn Thanh Hiền  (VN) 
52B Trần Nhân Tông, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh kẹo; mứt (dạng bánh kẹo); kem lạnh (để ăn); bánh ngọt.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh; quán cà phê giải khát; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; hiệu bánh; quán ăn tự phục vụ.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27907 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đan Hồng   (VN) 
P.304 G4 tập thể Thanh Xuân Nam, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo (thực phẩm chức năng).  
 

Nhóm 41: Dịch thuật.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-27909 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Việt Vũ  (VN) 
96 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
817 

(210) 4-2011-27920 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1 
(731) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC  

(US) 
100 Universal City Plaza, Universal City, 
California 91608, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Băng âm thanh cát-xét đã được ghi, băng vi-đê-ô cát-xét đã được ghi, băng ghi 

âm thanh đã được ghi, băng ghi vi-đê-ô đã được ghi, tất cả có ghi các tác phẩm âm nhạc, 
phim điện ảnh và chương trình truyền hình; đĩa nén đã được ghi âm các tác phẩm âm 
nhạc; đĩa DVD và CD ROM đã được ghi các tác phẩm điện ảnh và chương trình truyền 
hình; chương trình phần mềm máy tính đã được ghi có thể chạy/phát các tác phẩm điện 
ảnh và chương trình truyền hình; chương trình phần mềm đa phương tiện mang tính tương 
tác phục vụ cho mục đích giáo dục và giải trí; chương trình phần mềm đa phương tiện 
mang tính tương tác phục vụ cho mục đích chơi điện từ; vi-đê-ô, chương trình truyền hình 
và phim điện ảnh có thể tải về được. 

 
Nhóm 41: Sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình và phim điện ảnh; dịch vụ 
dàn dựng các chương trình truyền hình; cung cấp các vi đê «, chương trình truyền hình và 
phim điện ảnh theo yêu cầu; cung cấp vi đê «, chương trình truyền hình và phim điện ảnh 
không tải xuống được; sản xuất và phân phối các trò chơi giải trí tương tác, trò chơi vi đê 
« và trò chơi trên thiết bị di động; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến, 
trò chơi trên trình duyệt web, trò chơi giải trí tương tác, trò chơi vi đê « và trò chơi trên 
thiết bị di động; dịch vụ công viên giải trí. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27922 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.7.22; 3.7.1; 24.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, xám, 

đen, trắng 
(731) UNITED SPIRITS LIMITED    (IN) 

UB Tower, 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore-560 001, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2011-27923 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 3.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

đen 
(731) UNITED SPIRITS LIMITED    (IN) 

UB Tower, 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore-560 001, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27924 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.1; 24.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, đen, trắng 
(731) UNITED SPIRITS LIMITED   (IN) 

UB Tower, 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore-560 001, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27925 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 18.3.2; 26.1.2; A6.3.2; A18.5.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh da trời đậm, 

xanh da trời nhạt, xám, trắng 
(731) UNITED SPIRITS LIMITED    (IN) 

UB Tower, 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore-560 001, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2011-27926 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh da trời, xám, đen, 

trắng 
(731) UNITED SPIRITS LIMITED    (IN) 

UB Tower, 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore-560 001, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 

(210) 4-2011-27927 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.1.6; 3.1.1; 24.1.1; 25.1.5 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) UNITED SPIRITS LIMITED    (IN) 

UB Tower, 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore-560 001, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 

(210) 4-2011-27929 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.1.6; 25.12.1; 25.1.25; 3.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) UNITED SPIRITS LIMITED    (IN) 

UB Tower, 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore-560 001, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2011-27940 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) OMRON CORPORATION   (JP) 

801, Minamifudodo-cho, 
Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, 
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-
8530 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch kiểm tra y tế được sử dụng để kiểm tra chất lượng trên máy theo dõi 

đường huyết, dung dịch kiểm tra y tế được sử dụng cho kiểm tra chất lượng trên máy phân 
tích dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27942 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.21; A1.1.10; 26.5.3; 24.15.3 
(591) Vàng, xanh cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại 
Trường Sinh  (VN) 
Tiểu khu 11, phường Bắc Nghĩa, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su thiên nhiên, cao su bán thành phẩm (cao su mủ cốm, mủ tờ). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27943 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.15.1; 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây đậm 
(731) CASTROL LIMITED  (US) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu; phụ gia không phải là phụ 

gia hóa học dùng cho nhiên liệu. 
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(210) 4-2011-27944 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.6; 3.1.16 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HIKOSEN CARA   (VN) 
Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường 
10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, búp bê, thú nhồi bông.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27945 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.6; 3.1.16 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HIKOSEN CARA   (VN) 
Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường 
10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, búp bê, thú nhồi bông.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27946 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.6; 3.1.16 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HIKOSEN CARA   (VN) 
Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường 
10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, búp bê, thú nhồi bông.  
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(210) 4-2011-27947 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.16; 3.1.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HIKOSEN CARA   (VN) 
Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường 
10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, búp bê, thú nhồi bông.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27948 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.16; 3.1.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HIKOSEN CARA   (VN) 
Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường 
10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, búp bê, thú nhồi bông.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27949 (220) 28.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.16; 3.1.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HIKOSEN CARA   (VN) 
Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường 
10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, búp bê, thú nhồi bông.  
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(210) 4-2011-27960 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.14; 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọn 
Sóng Việt  (VN) 
95/18/15 Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng chai. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27961 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Gia Nguyễn  (VN)
Số 4, đường Tây Lân, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc dùng trong nhà, khách sạn, văn phòng như: bàn ghế, giường, tủ, giá, kệ, 

bục phát biểu.  
 

Nhóm 21: Thùng đựng rác (dùng trong khách sạn, văn phòng, bệnh viện, xí nghiệp, nhà 
xưởng).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27962 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y tế Năm Bốn Tám  (VN) 
544-546-548-550 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa. 
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(210) 4-2011-27963 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y tế Năm Bốn Tám  (VN) 
544-546-548-550 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27965 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 3.7.17; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh lá mạ, xanh nước biển, 

đỏ 
(731) Phan Ngô Tống Hưng   (VN) 

106/15/11 đường Hoàng Quốc việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích thể thao và giải trí); dịch vụ tổ chức các cuộc 

thi; dịch vụ cung cấp tiện nghi sử dụng cho chơi ten-nít; cho thuê sân ten-nít. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27966 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.1; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển đậm, 

trắng 
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
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(210) 4-2011-27967 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.3.1; 18.3.23 
(591) Trắng, vàng, đỏ, ghi, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sao Vàng Việt   (VN) 
Lô 402, phường Hoà Thọ Đông, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 

 
 

(210) 4-2011-27968 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 1.15.17; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Trọng Hải  (VN) 
69A đường 43, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà, trà ướp lạnh, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ 

sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla. 
 
 

(210) 4-2011-27969 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 
tuyến FTC Việt Nam   (VN) 
Tầng 4 + 5, số 40, đường số 1, phố Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Các hoạt động trung gian (môi giới) mua bán qua mạng internet; thương mại 

điện tử cụ thể là tranh ảnh, sách, truyện, phim, nhạc (đã được kỹ thuật số hoá) qua mạng 
internet và điện thoại; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển 
việc bán đấu giá thông qua các phương tiện viễn thông và mạng internet; khảo sát kinh 
doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử; các kênh thanh toán qua phương tiện truyền thông 
điện tử, viễn thông và mạng internet; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến thanh toán 
bằng điện tử; dịch vụ thanh toán sử dụng thẻ và tiền điện tử; dịch vụ chuyển tiền qua các 
phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ thanh toán dựa trên nền tảng viễn thông, công 
nghệ thông tin và kết nối ngân hàng.  
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Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và mạng internet; dịch vụ cung 
cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông; dịch vụ 
nhắn tin; dịch vụ truyền thông và hình ảnh qua mạng internet và điện thoại di động.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); cung cấp dịch vụ giải trí, trò chơi 
trực tuyến; thông tin về giải trí, dịch vụ mạng xã hội, cụ thể là trang web trực tuyến cho 
phép người dùng trò chuyện, nhắn tin, chia sẻ thông tin và các nội dung điện tử nhằm mục 
đích giải trí; trang thông tin điện tử trực tuyến.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27980 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Thành Phát   (VN) 
77B, ngõ 97, phố Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27981 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sinh học và 

y học Tái Tạo  (VN) 
Toà nhà FPT Cầu Giấy, lô B2, cụm Sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ, đường Phạm Hùng, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-27982 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Sài 
Gòn Xanh  (VN) 
361/60/51B ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dùng bằng năng lượng mặt trời; bình nước nóng  (thiết bị cung 

cấp nước nóng); bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời. 
 
 

(210) 4-2011-27983 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Sài 
Gòn Xanh  (VN) 
361/60/51B ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dùng bằng năng lượng mặt trời; bình nước nóng  (thiết bị cung 

cấp nước nóng); bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời. 
 
 

(210) 4-2011-27984 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1; 25.1.25 
(591) Nâu vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Dương Nguyệt Phương  (VN) 
336 Trần Hưng Đạo B, phường 11, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới. 

 
 

(210) 4-2011-27985 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A14.7.20; A3.4.24; 3.4.13 
(591) Xanh lá cây, nâu đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hà Niệm Tôn  (VN) 
597 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ uốn tóc; dịch vụ trang điểm.  
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(210) 4-2011-27988 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) PREMlER 2000 SDN. BHD.   (MY) 

No. 20, Jalan Jurunilai U1/20, Hicom 
Glenmarie Industrial Park, 40000 Shah 
Alam, Selangor, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ điều hành kinh doanh, dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; 

dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh, dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ phổ biến các 
thông báo quảng cáo; dịch vụ phân phát hàng mẫu; biện pháp đẩy mạnh bán hàng; giới 
thiệu các loại sản phẩm (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và 
mua các sản phẩm này tại cửa hàng bán lẻ; dịch vụ nhượng quyền, cụ thể là, cung cấp trợ 
giúp kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc hoạt động của các cửa hàng, tất cả thuộc nhóm 
35.  

 
 

(210) 4-2011-27989 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) SWEETYET DEVELOPMENT LTD.  

(HK) 
Unit 1704 - 1706, Harbour Centre, 25 
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; chiết xuất của thịt; chiết xuất của rau; thực phẩm đóng hộp, cụ thể là 

thịt đóng hộp, rau đóng hộp; chất để phết thực phẩm, cụ thể là chất để phết trên cơ sở trái 
cây, chất để phết trên cơ sở thịt; chế phẩm khô để nấu súp và nước dùng. 

 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; nước sốt (gia vị) và đồ gia vị; gia vị; nước sốt cho thực 
phẩm, cụ thể là nước sốt cho món trộn; bánh quy; mỳ sợi. 

 
 

(210) 4-2011-27990 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.5; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  

(VN) 
18 Láng Hạ, phường Thành Công, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ chứng khoán bao gồm tự doanh 
chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, môi giới 
chứng khoán. 

 
 
 

(210) 4-2011-28000 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-28001 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-28002 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-28003 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-28004 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-28005 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-28006 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-28007 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-28008 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-28009 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-28010 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-28011 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-28012 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-28013 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-28014 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-28015 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-28016 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
(210) 

 
4-2011-28017 

 
(220) 

 
29.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-28018 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2011-28019 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-28020 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh     (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-28021 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh     (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-28022 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh     (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-28023 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương VIDIPHA   (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-28024 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 
Phòng 504, CT4B, khu đô thị mới Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-28025 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.4; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ mực in 
Nam Long  (VN) 
97 đường 53, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in, hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp, hộp mực in đã 

có mực dùng cho máy in và máy sao chụp, mực in dạng nhão, hợp chất dùng để in (mực 
in). 

 
Nhóm 35: Mua bán mực in, hợp chất dùng để in (mực in).  

 
 

(210) 4-2011-28026 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và dược phẩm Hà 
Nội   (VN) 
Số 55A ngõ 281 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-28027 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại và dược phẩm Hà 
Nội   (VN) 
Số 55A ngõ 281 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2011-28028 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại và dược phẩm Hà 
Nội    (VN) 
Số 55A ngõ 281 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-28029 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NAVI   (VN) 
Số 26 Hàng Cấp, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-28030 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-28031 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-28032 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
839 

(210) 4-2011-28033 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

cảnh quan Mạnh Cường An  
(VN) 
016 Cao ốc H1, Hoàng Diệu, phường 09, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, sửa chữa nhà ở, tư vấn xây dựng; trang trí 

nội thất.  
 
 

(210) 4-2011-28035 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển viễn thông Nhật Minh  
(VN) 
Số 22, ngõ 9, phố Đào Tấn, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà); xuất nhập khẩu chè (trà); đại lý ký gửi chè (trà).  
 
 

(210) 4-2011-28039 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(731) GUANGZHOU GONGFULONG 

ELECTRONICS CO. LTD.   (CN) 
No. 46, 2 Gongye Road, Changhong 
Changban, Changhong Village, Junhe 
Street, Baiyun District, Guangzhou, 
Guangdong, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; dây 

nhỏ đeo kính mắt; bao đeo kính mắt; kính đeo mắt; pin ganvanic; thiết bị sạc cho pin 
điện; ắc quy điện; pin mặt trời.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 
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(210) 4-2011-28041 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.10; 26.3.4; A26.11.9; 18.3.21 
(591) Xanh ngọc 
(731) Bạch Ngọc Quang  (VN) 

Nhà số 10, ngõ 26, phố Đỗ Quang, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phòng khám chữa bệnh; phòng khám nha khoa.  

 
 
 

(210) 4-2011-28042 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.13.1 
(591) Đen, trắng, tím, hồng 
(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  

(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chữa răng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe: nhà tế 

bần; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của 
chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược 
học; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

 
 
 

(210) 4-2011-28043 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.13.1 
(591) Đen, trắng, tím, hồng 
(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  

(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chữa răng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe: nhà tế 

bần; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của 
chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược 
học; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  
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(210) 4-2011-28044 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.13.1 
(591) Đen, trắng, tím, hồng 
(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  

(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chữa răng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe: nhà tế 

bần; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của 
chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược 
học; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

 
 

(210) 4-2011-28045 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.13.1 
(591) Đen, trắng, tím, hồng 
(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  

(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chữa răng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe: nhà tế 

bần; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của 
chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược 
học; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

 
 

(210) 4-2011-28046 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  

(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chữa răng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe: nhà tế 

bần; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của 
chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược 
học; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
842 

(210) 4-2011-28047 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  

(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chữa răng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe: nhà tế 

bần; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của 
chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược 
học; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

 
 

(210) 4-2011-28048 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  

(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chữa răng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe: nhà tế 

bần; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của 
chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; cố vấn về lĩnh vực dược học liệu 
pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

 
 

(210) 4-2011-28049 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  

(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chữa răng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe: nhà tế 

bần; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của 
chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; cố vấn về lĩnh vực dược học liệu 
pháp vật lý; vật lý trị liệu.  
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(210) 4-2011-28050 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-28051 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) VITAMIN SHOPPE INDUSTRIES INC.  

(US) 
2101 91st Street, North Bergen, New 
Jersey 07047, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Vitamin và các sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất, thực phẩm ăn kiêng và 

dinh dưỡng; các sản phẩm thuốc bổ sung và thay thế: cụ thể là dầu và nước thơm dùng để 
xoa bóp chữa bệnh, dầu tắm dùng để xoa bóp, sản phẩm tẩy, rửa, kem và gel dùng cho 
điều trị bệnh đau khớp, sản phẩm rửa, kem, nước thơm, thuốc xịt và gel dành cho chân và 
dầu, gel, nước thơm và kem dùng để xoa bóp. 

 
 

(210) 4-2011-28052 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) VITAMIN SHOPPE INDUSTRIES INC.  

(US) 
2101 91st Street, North Bergen, New 
Jersey 07047, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Vitamin và các sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất, thực phẩm ăn kiêng và 

dinh dưỡng; các sản phẩm thuốc bổ sung và thay thế: cụ thể là dầu và nước thơm dùng để 
xoa bóp chữa bệnh, dầu tắm dùng để xoa bóp, sản phẩm tẩy, rửa, kem và gel dùng cho 
điều trị bệnh đau khớp, sản phẩm rửa, kem, nước thơm, thuốc xịt và gel dành cho chân và 
dầu, gel, nước thơm và kem dùng để xoa bóp. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng trên catalô qua thư và dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu với các sản phẩm 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
844 

đặc trưng là vitamin, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, sản phẩm thuốc bổ sung và thay thế, 
sách, các sản phẩm thảo dược, sản phẩm dùng để chữa trị bằng xoa bóp dầu thơm, sản 
phẩm để tắm bồn và tắm vòi hoa sen, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp, kem 
dưỡng da và các mặt hàng có liên quan. 

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin qua trang web về vitamin, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, 
bổ sung thảo dược, kem xoa bóp, nước thơm xoa bóp, dầu xoa bóp, sản phẩm dùng để tắm 
bồn và tắm vòi hoa sen không chứa thuốc, sản phẩm chăm sóc cơ thể và làm đẹp, kem 
chăm sóc da và mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-28053 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, vàng 
(731) VITAMIN SHOPPE INDUSTRIES INC.  

(US) 
2101 91st Street, North Bergen, New 
Jersey 07047, United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Vitamin và các sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất, thực phẩm ăn kiêng và 

dinh dưỡng; các sản phẩm thuốc bổ sung và thay thế: cụ thể là dầu và nước thơm dùng để 
xoa bóp chữa bệnh, dầu tắm dùng để xoa bóp, sản phẩm tẩy, rửa, kem và gel dùng cho 
điều trị bệnh đau khớp, sản phẩm rửa, kem, nước thơm, thuốc xịt và gel dành cho chân và 
dầu, gel, nước thơm và kem dùng để xoa bóp. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ đặt hàng trên catalô qua thư và dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu với các sản phẩm 
đặc trưng là vitamin, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, sản phẩm thuốc bổ sung và thay thế, 
sách, các sản phẩm thảo dược, sản phẩm dùng để chữa trị bằng xoa bóp dầu thơm, sản 
phẩm để tắm bồn vaf tắm vòi hoa sen, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp, kem 
dưỡng da và các mặt hàng có liên quan. 

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin qua trang web về vitamin, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, 
bổ sung thảo dược, kem xoa bóp, nước thơm xoa bóp, dầu xoa bóp, sản phẩm dùng để tắm 
bồn và tắm vòi hoa sen không chứa thuốc, sản phẩm chăm sóc cơ thể và làm đẹp, kem 
chăm sóc da và mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-28054 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1; 25.12.1; A11.3.4; 26.2.7 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Cơ sở Nhật Minh  (VN) 

19A quốc lộ 1A, ấp 2 xã Phong Thạnh 
Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 
 

(210) 4-2011-28055 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Vàng, đỏ, xanh lam, đen, trắng 
(731) GEO MEDICAL CO., LTD   (KR) 

971-25, Wolchul-dong, Buk-gu, 
Gwangju, 500-460, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng.  

 
 
 

(210) 4-2011-28057 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.1.12; A5.1.6; A25.3.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) S&P INDUSTRIES SDN. BHD.  (MY) 

Lot 3709, Jalan Bagan Datoh, Simpang 
Tiga, 36200 Selekoh, Perak Darul 
Ridzuan, Malaysia.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột cốt dừa. 

 
 
 

(210) 4-2011-28058 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.4 
(591) Trắng, đỏ, vàng, cam, đen, xanh dương 
(731) Cơ sở Ngân Anh  (VN) 

ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-28059 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Trần Văn Xiêm  (VN) 

Số 451D, ấp Bình Công, xã Bình Phú, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu. 

 
 

(210) 4-2011-28060 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hồng Nghi   (VN) 
129/2 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-28061 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học như: thiết bị hàng hải, trắc địa, thiết bị nhiếp ảnh, 

quay phim điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng 
dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 
điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật 
mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi dữ liệu máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu 
và máy vi tính, thiết bị dập lửa; máy ảnh kỹ thuật số, máy quay viđêô kỹ thuật số, máy in 
gắn liền với máy tính, phần mềm máy tính được tải xuống để dùng cho anbum ảnh và 
hình ảnh cụ thể là để lưu trữ, chia sẻ chỉnh sửa, tải lên tải xuống và in các bức ảnh và 
phim ảnh; ấn phẩm điện tử cụ thể là: sách điện tử, anbum điện tử và tạp chí điện tử có 
chứa hình ảnh kỹ thuật số được ghi trên máy vi tính.  

 
Nhóm 16: Giấy, giấy bìa các tông, ấn phẩm, vật liệu đóng sách (văn phòng phẩm), ảnh 
chụp; văn phòng phẩm, chất dính (keo dán) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia đình, 
bút lông (để vẽ); máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ), đồ dùng để hướng dẫn 
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và giảng dạy (không kể thiết bị dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất dẻo để bao 
gói, chữ in, bản in đúc (elisê) của ngành in, sản phẩm của ngành in cụ thể là: sách ảnh, 
bưu thiếp, anbum, lịch.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ảnh kỹ thuật số; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực in ấn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo, dịch vụ giải trí, dịch vụ sản xuất 
anbum ảnh và hình ảnh; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực nhiếp ảnh kỹ thuật số 
và sản xuất phim hoạt hình.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần cứng và phần mềm may tính, phát triển (cài đặt) phần mềm máy 
tính và phát triển phần cứng máy tính (tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính), tạo lập, 
chia sẻ thông tin và đọc các anbum ảnh và hình ảnh qua mạng trực tuyến (cập nhật phần 
mềm mày tính), cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống dùng cho anbum ảnh và 
hình ảnh cụ thể là để lưu trữ, chia sẻ, chỉnh sửa, tải lên, tải xuống, in ảnh và phim ảnh (cài 
đặt phần mềm máy tính).  

 
 

(210) 4-2011-28062 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ 
(731) VELO ENTERPRISE CO., LTD.   (TW) 

NO.1012, SEC.1, JHONGSHAN RD., 
DAJIA DIST., TAICHUNG CITY, 
TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường 

ray, xe đạp, các bộ phận cấu thành của xe đạp cụ thể là: yên xe đạp, vỏ bọc yên xe đạp, 
khung của yên xe đạp, tay nắm của ghi đông xe đạp và ghi đông xe đạp; xe mô tô, các bộ 
phận cấu thành của xe mô tô cụ thể là: yên xe mô tô, vỏ bọc yên xe mô tô, tay nắm của 
tay lái xe mô tô và tay lái xe mô tô.  

 
 

(210) 4-2011-28063 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ 
(731) VELO ENTERPRISE CO., LTD.    (TW) 

NO.1012, SEC.1, JHONGSHAN RD., 
DAJIA DIST., TAICHUNG CITY, 
TAIWAN   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường 

ray, xe đạp, các bộ phận cấu thành của xe đạp cụ thể là: yên xe đạp, vỏ bọc yên xe đạp, 
khung của yên xe đạp, tay nắm của ghi đông xe đạp và ghi đông xe đạp; xe mô tô, các bộ 
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phận cấu thành của xe mô tô cụ thể là: yên xe mô tô, vỏ bọc yên xe mô tô, tay nắm của 
tay lái xe mô tô và tay lái xe mô tô.  

 
 

(210) 4-2011-28064 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 1.5.1; 21.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) VELO ENTERPRISE CO., LTD.    (TW) 

NO.1012, SEC.1, JHONGSHAN RD., 
DAJIA DIST., TAICHUNG CITY, 
TAIWAN   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường 

ray, xe đạp, các bộ phận cấu thành của xe đạp cụ thể là: yên xe đạp, vỏ bọc yên xe đạp, 
khung của yên xe đạp, tay nắm của ghi đông xe đạp và ghi đông xe đạp; xe mô tô, các bộ 
phận cấu thành của xe mô tô cụ thể là: yên xe mô tô, vỏ bọc yên xe mô tô, tay nắm của 
tay lái xe mô tô và tay lái xe mô tô.  

 
 

(210) 4-2011-28065 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.5.1; 21.3.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) VELO ENTERPRISE CO., LTD.    (TW) 

NO.1012, SEC.1, JHONGSHAN RD., 
DAJIA DIST., TAICHUNG CITY, 
TAIWAN   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường 

ray, xe đạp, các bộ phận cấu thành của xe đạp cụ thể là: yên xe đạp, vỏ bọc yên xe đạp, 
khung của yên xe đạp, tay nắm của ghi đông xe đạp và ghi đông xe đạp; xe mô tô, các bộ 
phận cấu thành của xe mô tô cụ thể là: yên xe mô tô, vỏ bọc yên xe mô tô, tay nắm của 
tay lái xe mô tô và tay lái xe mô tô.  

 
 

(210) 4-2011-28066 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.2; 6.1.2; 26.13.25 
(731) AI SHENG CO., LTD.   (TW) 

1F., No. 15, Lane 427, Fuxing N. Road, 
Songshan District, Taipei City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (đồ đội đầu); áo choàng ngoài; quần áo thể thao, bít tất ngắn cổ 
(trang phục) giày.  

 
Nhóm 28: Quả cầu lông, vợt cầu lông; bao chuyên dụng đựng vợt cầu lông, dây căng vợt 
cầu lông, túi chuyên dụng chỉ đựng dụng cụ thể thao; bộ phận tay nắm của các dụng cụ 
thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-28069 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.14; 3.1.15 
(731) LEE AESOOK   (KR) 

No 217-10, Hedong, Incheon, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Mực, vật liệu vẽ, bút vẽ, dụng cụ viết, đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng 

dạy), phấn viết, phấn viết cho thợ may, phấn để đánh dấu, bút màu ( bút sáp), chổi quét 
sơn, bút lông để vẽ. 

 
 

(210) 4-2011-28070 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-28071 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.1; 26.1.1; 2.3.25; 18.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, nâu đậm, nâu 

nhạt 
(731) FrÐdÐric Sotteau   (FR) 

4 Rue Leon Seche, Paris 75015 - France 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quầy rượu (quầy 
bar).  

 
 

(210) 4-2011-28072 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 41-2011-0041086 21.12.2011 KR 

  
(731) CHEONWON INDUSTRY CO., LTD.  

(KR) 
275-2 YANGJAE-DONG, SEOCHO-
GU, SEOUL, KOREA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng phục vụ tiệc đứng; nhà hàng ăn uống theo phong 

cách âu; quán phục vụ đồ uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 
 

(210) 4-2011-28073 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 
(300) 41-2011-0041087 21.12.2011 KR 

  
(731) CHEONWON INDUSTRY CO., LTD.  

(KR) 
275-2 YANGJAE-DONG, SEOCHO-
GU, SEOUL, KOREA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng phục vụ tiệc đứng; nhà hàng ăn uống theo phong 

cách âu; quán phục vụ đồ uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 
 

(210) 4-2011-28074 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, xanh ngọc 
(731) Nguyễn Thành Trung  (VN) 

271 đường số 29, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh bao. 
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(210) 4-2011-28075 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3 
(731) Công ty cổ phần chế biến lâm 

sản Hương Giang Thừa Thiên 
Huế  (VN) 
Số 90 đường 2/9, phường Phú Bài, thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nấm sấy khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: nấm sấy khô.  
 
 

(210) 4-2011-28076 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.11.5 
(731) Công ty cổ phần chế biến lâm 

sản Hương Giang Thừa Thiên 
Huế   (VN) 
Số 90 đường 2/9, phường Phú Bài, thị xã 
Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nấm sấy khô.  

 
 

(210) 4-2011-28077 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

VTC Công nghệ và Nội dung số  
(VN) 
Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

   
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ thu tích hợp giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật số mặt đất (đầu thu kỹ 

thuật số), bộ tích hợp truyền thông đa phương tiện, máy thu tín hiệu truyền hình, bộ thu 
giải mã tín hiệu, phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2011-28078 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quốc Hoa - Việt Nam  (VN) 
Số 214 đường Bạch Đằng, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 28: Bàn bi-a và phụ kiện bàn bi-a: gậy bi-a, nỉ trải bàn bi-a, bóng bi-a, phấn dùng 

cho gậy chọc bi-a, miếng bịt đầu gậy chơi bi-a.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-28079 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.23; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quốc Hoa - Việt Nam  (VN) 
Số 214 đường Bạch Đằng, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 28: Bàn bi-a và phụ kiện bàn bi-a: gậy bi-a, nỉ trải bàn bi-a, bóng bi-a, phấn dùng 

cho gậy chọc bi-a, miếng bịt đầu gậy chơi bi-a.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-28080 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lam, xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Cầu đường Hà Nội  
(VN) 
39 Hàm Tử Quan, phường Phúc Tân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng: các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 

thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đô thị.  
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(210) 4-2011-28081 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) ARITZIA LP   (CA) 
118 - 611 Alexander Street, Vancouver, 
British Columbia, V6A 1E1, CANADA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi, bao gôm túi bằng da và giả da, ba lô, túi xắc rộng, túi du lịch; túi dựng đồ 

trang điểm (chưa có đồ bên trong), túi xách tay, túi đeo vai, túi đeo sau lưng, và túi rộng 
không có nắp để đựng đồ; túi cầm tay cho phụ nữ; ví.  

 
Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện của quần áo, cụ thể là thắt lưng, khăn quàng cổ và găng tay, 
cà vạt; giầy dép; bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, các phụ 
kiện (thắt lưng, khăn quàng cổ, găng tay, mũ đội đầu, cà vạt), đồ đội đầu, đồ đi chân, túi, 
túi cầm tay cho phụ nữ và ví. 

 
 

(210) 4-2011-28082 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) ARITZIA LP   (CA) 
118 - 611 Alexander Street, Vancouver, 
British Columbia, V6A 1E1, CANADA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi, bao gồm túi bằng da và giả da, ba lô, túi xắc rộng, túi du lịch, túi mang các 

vật dụng cá nhân để chơi thể thao, túi thể thao, túi dùng ở bãi biển, túi đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong), túi xách tay, túi đeo vai, túi đeo sau lưng, và túi rộng không có 
nắp để đựng đồ; túi cầm tay cho phụ nữ; ví.  

 
Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện của quần áo, cụ thể là thắt lưng, khăn quàng cổ và găng tay, 
cà vạt; giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, các phụ 
kiện (thắt lưng, khăn quàng cổ, găng tay, mũ đội đầu, cà vạt), đồ đội đầu, đồ đi chân, túi, 
túi cầm tay cho phụ nữ và ví.  

 
 

(210) 4-2011-28083 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(731) ARITZIA LP    (CA) 
118 - 611 Alexander Street, Vancouver, 
British Columbia, V6A 1E1, CANADA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện của quần áo, cụ thể là thắt lưng, khăn quàng cổ và găng tay, 
cà vạt; giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, các phụ 
kiện (thắt lưng, khăn quàng cổ, găng tay, mũ đội đầu, cà vạt), đồ đội đầu, đồ đi chân, túi, 
túi cầm tay cho phụ nữ và ví.  

 
 
 

(210) 4-2011-28084 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ARITZIA LP   (CA) 

118 - 611 Alexander Street, Vancouver, 
British Columbia, V6A 1E1, CANADA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi, bao gồm túi bằng da và giả da, ba lô, túi xắc rộng, túi du lịch, túi mang các 

vật dụng cá nhân để chơi thể thao, túi thể thao, túi dùng ở bãi biển, túi đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong), túi xách tay, túi đeo vai, túi đeo sau lưng, và  túi rộng không có 
nắp để đựng đồ; túi cầm tay cho phụ nữ; ví.  

 
Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện của quần áo, cụ thể là thắt lưng, khăn quàng cổ và găng tay 
cà vạt; giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, các phụ  
kiện (thắt lưng, khăn quàng cổ, găng tay, mũ đội đầu, cà vạt), đô đội đâu, đồ đi  chân, túi, 
túi cầm tay cho phụ nữ và ví.  

 
 
 

(210) 4-2011-28085 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ARITZIA LP   (CA) 

118 - 611 Alexander Street, Vancouver, 
British Columbia, V6A 1E1, CANADA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện của quần áo, cụ thể là thắt lưng, khăn quàng cổ và găng tay, 

cà vạt; giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, các phụ 
kiện (thắt lưng, khăn quàng cổ, găng tay, mũ đội đầu, cà vạt), đồ đội đầu, đồ đi chân, túi, 
túi cầm tay cho phụ nữ và ví.  
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(210) 4-2011-28086 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ARITZIA LP   (CA) 

118 - 611 Alexander Street, Vancouver, 
British Columbia, V6A 1E1, CANADA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện của quần áo, cụ thể là thắt lưng, khăn quàng cổ và găng tay, 

cà vạt; giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, các phụ 
kiện (thắt lưng, khăn quàng cổ, găng tay, mũ đội dầu, cà vạt), đồ đội đầu, đồ đi chân, túi, 
túi cầm tay cho phụ nữ và ví.  

 
 

(210) 4-2011-28087 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A25.3.15 
(731) ARITZIA LP   (CA) 

118 - 611 Alexander Street, Vancouver, 
British Columbia, V6A 1E1, CANADA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi, bao gồm túi bằng da và.giả da, ba lô, túi xắc rộng, tui du lịch, túi mang các 

vật dụng cá nhân để chơi thể thao, túi thể thao, túi dùng ở bãi biển, túi đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong), túi xách tay, túi đeo vai, túi đeo sau lưng, và túi rộng không có 
nắp để đựng đồ; túi cầm tay cho phụ nữ; ví.  

 
Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện.của quần áo, cụ thể là thắt lưng, khăn quàng cổ và găng tay, 
cà vạt; giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ.cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, các phụ 
kiện (thắt lưng, khăn quàng cổ, găng tay, mũ đội đầu, cà vạt), đồ đội đầu, đồ đi chân, túi, 
túi cầm tay cho phụ nữ và ví.  

 
 

(210) 4-2011-28088 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha-Nanosome   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2011-28089 (220) 29.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.1; A11.3.3; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, nâu, đen, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thuận Hồng Duy  
(VN) 
162 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  
2. Nguyễn Trường An  (VN) 
84/236c Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2011-28092 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bao bì Hải Hà  
(VN) 
38 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói, túi ni-lông.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, phân phối các loại: bao bì nhựa, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói, 
túi ni- lông. 

 
 
 

(210) 4-2011-28093 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2011-28094 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-28095 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; A9.7.22 (540) 

  

(731) Trường Cao đẳng nghề Kinh 
tế - Kỹ thuật Thiện Trụ   (VN) 
116A Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề (hệ cao đẳng). 

 
 

(210) 4-2011-28096 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Liên Hiệp Phát  
(VN) 
14 đường B1 Cộng Hoà, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas và các phụ kiện bếp gas: van an toàn, bộ phận đánh lửa, thiết bị điều 

chỉnh gas, dây dẫn gas, đầu đốt.  
 
 

(210) 4-2011-28097 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, ghi 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và đầu 

tư Tấn Đức  (VN) 
Số 60A, ngõ 133 Thái Hà, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
858 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (dịch vụ thẩm mỹ viện).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-28099 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Vườn Xinh  
(VN) 
48/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi; rau và quả tươi; động vật sống; thức ăn cho động 

vật, mạch nha; gỗ dạng nguyên liệu, trứng giống để ấp.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-28100 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.9.1; 26.4.3 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần T.Nine   (VN) 
509 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh 
Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bao gồm: cửa nhựa, vách ngăng bằng nhựa dùng cho xây 

dựng, vách ngăng bằng kính dùng cho xây dựng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-28101 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH năng lượng 
Phương Nam  (VN) 
770C Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (nhớt).  
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(210) 4-2011-28102 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 3.7.17; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ đầu 
tư Việt Hưng  (VN) 
150 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép thể thao (đồ đi chân), quần áo thể dục, thể thao, quần áo thời trang.  

 
 

(210) 4-2011-28103 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.15.1; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thế Nguyên  (VN) 
4305/1/43 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng, sơn các loại.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình, lắp đặt khung vách cho công trình xây dựng.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-28104 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.23; 7.3.11 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Gia  (VN) 
Khóm Đông Bắc 2, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ.  

 
 

(210) 4-2011-28109 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Long   (VN) 
Số 86 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 
bất động sản.  

 
Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; giám sát việc xây 
dựng công trình, xây dựng chợ; xây dựng căn hộ chung cư hoặc nhà ở liền kề.  

 
 

(210) 4-2011-28120 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 18.1.5; 26.1.1 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Tăng Thị Diễm  (VN) 
95/13 Nguyễn Thái Học, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-28122 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Tâm 
Đạt   (VN) 
56/51 Tân Thới Nhất 17, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế: bơm kim tiêm, kim tiêm, kim nha, dây truyền máu, dây truyền 

dịch.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bơm kim tiêm, kim tiêm, kim nha, dây truyền máu, 
dây truyền dịch.  

 
 

(210) 4-2011-28124 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Lưu Văn Thụy   (VN) 
Thôn 1 Kinh Giao, xã Tân Tiến, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết.  
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(210) 4-2011-28125 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 7.3.11; 26.4.2; 26.5.1; 26.3.23 
(591) Vàng ánh kim, đỏ đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH địa ốc Đại 
Trạch Thổ   (VN) 
3/6D Lương Định Của, khu phố 3, 
phường Bình Khánh, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản (mua bán (kinh doanh) bất động sản, sàn giao dịch bất động sản).  
 

Nhóm 37: Xây dựng (nhà các loại); sửa chữa (nhà cửa, căn hộ); lắp đặt (hệ thống điện, 
nước).  

 
 
 

(210) 4-2011-28126 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học Nét Vàng  (VN)
172 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng 
Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 
 

(210) 4-2011-28127 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) FEST ENTERPRISE OIL PTE LTD  

(SG) 
Blk 2023 Bukit Batok Street 23, #01-106 
Bukit Batok Industrial Park A, Singapore 
659528  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp (trừ các loại dầu ăn, chất béo và tính dầu 

khác), dầu nhờn; nhiên liệu; dầu dùng trong ngành hàng hải. 
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(210) 4-2011-28128 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Cơ sở Hồng Thạnh   (VN) 

519-521 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  

 
 
 

(210) 4-2011-28129 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - du lịch Đông 
Kinh   (VN) 
34 Trần Cao Vân, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 
 

(210) 4-2011-28140 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu   (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-28141 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.25; 1.13.1; A1.13.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh nhạt, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-28142 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.3.3; 5.7.14 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NAVI   (VN) 
Số 26 Hàng Cấp, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-28143 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.7; A25.7.6; 26.1.6; 24.15.21 
(591) Đỏ, tím, vàng, hồng, xanh sẫm, xanh 

nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-28144 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 25.5.25; 24.15.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu và 

vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số nhà 31/51 Phạm Tử Nghi, phường 
Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-28145 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Năm Tốt   (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2011-28146 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Năm Tốt   (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-28147 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; 26.1.2; 5.7.1 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Lại Văn Khánh  (VN) 
Số nhà 180, tổ 5, phường Quang Trung, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm phân bón hóa học, phân bón vi sinh, bình phun thuốc 

trừ sâu, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, các thiết bị và công nghệ sản xuất 
phân bón, vật tư máy móc thiết bị cho nghành nông nghiệp, giống cây trồng và các loại 
nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh, hóa chất, phân bón, thức ăn gia súc, 
thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, hàng nông sản, lâm 
sản, lương thực, thực phẩm, hàng thủy hải sản, bánh, kẹo, gạo, mỳ, bột ngũ cốc, bột mì, 
bột làm bánh từ ngũ cốc, bột ca cao; Mua bán: vàng, bạc, đá quí, quần, áo, váy cưới, mỹ 
phẩm, xà phòng, dầu gội đầu, chất tẩy rửa, nước giải khát, bia, rượu, thịt và các loại sản 
phẩm từ thịt; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 
 

(210) 4-2011-28148 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh nước biển, xanh tím than nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Quang  (VN) 
92/69A2 Nguyên Hồng, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2011-28149 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Hiệp 
Hoà  (VN) 
Khu vực Quy Thạnh 2, phường Trung 
Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vừng (mè), đậu. 
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(210) 4-2011-28160 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đen, vàng, da cam, ghi 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., NO.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví; ba lô; ba lô du lịch; túi dết; cặp học sinh; ví đựng đồ trang điểm chưa có đồ 

bên trong); túi lưới dùng để đi mua sắm; ô che nắng; ô; địu trẻ em. 
 
 
 

(210) 4-2011-28161 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đen, vàng, da cam, ghi 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., NO.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 21: Bình thót cổ bằng thuỷ tinh (đồ chứa đựng); bình cách nhiệt; hộp đựng bữa ăn 

trưa; hộp thiếc để đóng hộp thực phẩm; thìa trộn (dụng cụ nhà bếp); cái ca (không bằng 
kim loại); nùi bông để thoa phấn, giẻ để làm sạch; muỗi cán dài (đồ dùng trên bàn); đồ 
chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; vật dụng giữ giấy vệ sinh; bọt biển dùng để vệ sinh, 
bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, dùng điện; phích đựng chất lỏng.  

 
 
 

(210) 4-2011-28162 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đen, vàng, da cam, ghi 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., NO.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải in hoa (in sẵn); rèm cửa ra vào; khăn mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng 

vải; găng tay để giặt; áo gối. 
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(210) 4-2011-28163 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đen, vàng, da cam, ghi 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., NO.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 25: áo mưa; quần áo ngủ; áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo lót thấm mồ hôi; 

quần áo lót mặc bên trong; áo gi-lê; áo len dài tay; áo sơ mi, áo phông ngắn tay bộ quần 
áo, tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); giày; dép; dép đi trong nhà; quần tã của trẻ em bằng vài 
dệt; tã lót trẻ em bằng vải dệt; mũ bơi; mũ tăm; mũ che tai (trang phục); tất ngắn cổ; dây 
đeo quần, găng tay (trang phục); thắt lưng (trang phục), tạp dề (trang phục). 

 
 
 
(210) 

 
4-2011-28164 

 
(220) 

 
30.12.2011 

  (441) 26.03.2012 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đen, vàng, da cam, ghi 
(731) TUNG LING INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
2F., NO.1, Lane 50, Nan-Kang RD., 
Sec.3, Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 28: Quả bóng bay để chơi; gạch xây dựng (đồ chơi); đồ chơi bằng nhung, xe cộ đồ 

chơi; đồ chơi, búp bê.  
 
 
 

(210) 4-2011-28167 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 

LTD.   (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  
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(210) 4-2011-28168 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghiệp Thăng Long   (VN)
43/7 đường 168, phường Phước Long A, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: càng hái chùm quả, càng hái quà mơ, càng 

hái cà phê, càng hái tiêu 
 
 
 

(210) 4-2011-28169 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.1; A3.1.23; 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Zuso  

(VN) 
Số nhà 62, ngõ 100, phố Đội Cấn, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp). 
 

Nhóm 35: Mua bán giấy, giấy nhám (giấy ráp), bìa cứng.  
 
 
 

(210) 4-2011-28180 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.5.25; 26.4.2; 3.7.17 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 

đen 
(731) Trung tâm tin học và ngoại 

ngữ Đồng Nai  (VN) 
318 đường 30/4 phường Trung Dũng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ và tin học. 
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(210) 4-2011-28181 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thủy Lộc  (VN) 
250/12B, tổ 8, khu phố 2, phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật tư thiết bị ngành cấp thoát nước, nguyên liệu dùng cho ngành 

nhựa  
 
 
 
 

(210) 4-2011-28183 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

P.A.C.E   (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-28187 (220) 30.12.2011 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) VANS, INC.   (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý, thô hoặc bán thành phẩm và các hợp kim của chúng; các hàng 

hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, cụ thể là huy hiệu, hộp, tượng 
bán thân, tượng nhỏ, đồ trang trí cho mũ, thỏi kim loại, đồ trang trí cho giày, dây đeo chìa 
khóa, móc chìa khóa, vòng đeo chìa khóa; đồ trang sức, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo 
thời gian; đồng hồ đeo tay. 
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(210) 

4-2012-00001 (220) 03.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
(531) A1.1.10; A1.1.5 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Nam 
Châu   (VN) 
Số 44, ngõ 241/21 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Con lăn sơn (dùng cho thợ sơn nhà); cái trục lăn sơn (dùng cho thợ sơn nhà); 

chổi sơn; cọ sơn.  
 
 
 

(210) 4-2012-00002 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1; 26.3.2; 26.4.1; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Viện Hoá học Các Hợp chất 
Thiên nhiên  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu sinh học gốc cồn, nhiên liệu dùng cho động cơ.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ, nghiên cứu thiết kế liên quan đến quy trình và 
thiết bị sản xuất nhiên liệu sinh học.  

 
 

(210) 4-2012-00003 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Hiếu 
Hương   (VN) 
28 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt dùng cho cá nhân (dùng điện).  
 

Nhóm 21: Cây lau nhà; chậu vắt nước cây lau nhà; cán cây lau nhà; giẻ lau dùng cho cây 
lau nhà; giá để treo cây lau nhà.  
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(210) 4-2012-00004 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 7.1.6; A5.5.20; 5.5.19 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may thời 
trang Lạc Hồng  (VN) 
Số nhà 75, ngõ 51, phố Lãng Yên, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: áo sơ mi, bộ quần áo; áo bành tô, áo choàng, áo khoác ngoài, quần áo may 

sẵn; trang phục dệt kim, quần áo. 
 

Nhóm 40: Tẩy trắng vải; may quần áo; dịch vụ thợ may quần áo; xử lý gia công vải, dịch 
vụ nhuộm; nhuộm vải sợi. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00006 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.1.16; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Đô  (VN) 
Số 5, ngõ 10, phố 8/3, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: quần áo, mũ nón, giày dép.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00007 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất - 
thương mại giầy dép Nguyên 
Nguyên Phước  (VN) 
Số 99/4A, khu phố Bình Đường 3, 
phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép.  
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(210) 4-2012-00008 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.3.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
và Phát triển Doanh nghiệp 
Việt Nam  (VN) 
Số 44/1E đường Phạm Văn Chiêu, 
phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-00020 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Ngô Trọng Lợi   (VN) 
264B Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 
 

(210) 4-2012-00022 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị và phụ 
tùng Minh Đức   (VN) 
Số 33, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Bầu lọc dùng cho máy cơ giới.  

 
 

(210) 4-2012-00023 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Anh Khải 
Ký  (VN) 
Số 888/77B Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt trâu đã qua chế biến.  
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(210) 4-2012-00025 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Đỗ Thị ánh   (VN) 

Xóm Vàng, xã Hoàng Đan, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-00026 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Đỗ Thị ánh    (VN) 

Xóm Vàng, xã Hoàng Đan, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-00027 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.15; 26.3.2 
(591) Trắng, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Đại 

Ngọc   (VN) 
28, TA 19A, KP2A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hoà tan; cà phê cô đặc; chè (trà); bột dinh dưỡng 

làm từ ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-00040 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH La Perle de 
Paris   (VN) 
79/20/32 Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa, nước xức tóc.  
 
 
 

(210) 4-2012-00041 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH La Perle de 
Paris   (VN) 
79/20/32 Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa, nước xức tóc.  

 
 
 

(210) 4-2012-00043 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bia Sài Gòn - 
Miền Trung  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Tài, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, bình 

 
 
 

(210) 4-2012-00044 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.11; 6.1.2; 18.3.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

nước biển, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu có thể ăn được.  
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(210) 4-2012-00045 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1; A3.4.2; 3.4.13 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh nước biển, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu có thể ăn được.  

 
 
 

(210) 4-2012-00046 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.1.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh tím đậm, xanh tím, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, cacao, gia vị.  

 
 
 

(210) 4-2012-00047 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.19; 5.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, vàng, kem nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  
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(210) 4-2012-00048 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A11.3.4; A8.1.11 
(591) Nâu, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, cacao, gia vị.  

 
 

(210) 4-2012-00060 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Nguyễn Văn Kún  (VN) 

53 Nguyễn Sơn, chung cư Phú Thạnh, lô 
B, lầu 05, phòng 12, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00061 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Nguyễn Văn Kún  (VN) 

53 Nguyễn Sơn, chung cư Phú Thạnh, lô 
B, lầu 05, phòng 12, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00062 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Nguyễn Văn Kún  (VN) 
53 Nguyễn Sơn, chung cư Phú Thạnh, lô 
B, lầu 05, phòng 12, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-00064 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.5.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ đun, đen 
(731) Công ty TNHH du lịch Sang 

Trọng  (VN) 
Số nhà 9, ngõ 227, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội đia; lữ hành quốc tế; tổ chức chuyến du lịch; kinh doanh vận tải 

hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô.   
 
 

(210) 4-2012-00065 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH Vigitech   (VN) 

Số 8, ngõ 178, phố Thái Hà, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chiếu hình; thiết bị giải trí thích hợp với việc sử dụng với màn chiếu 

ngoài hoặc màn hình; máy ảnh; máy ghi hình; máy quay phim; máy đọc đĩa DVD; máy 
đo tốc độ (dụng cụ đo); máy thu thanh và thu hình; máy thu thanh dùng cho xe cộ; thiết bị 
thu hình; thiết bị và máy âm thanh: thiết bị truyền phát âm thanh, loa, bộ khuếch đại âm 
thanh.  

 
 

(210) 4-2012-00066 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 
Phòng 504, CT4B, khu đô thị mới Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-00067 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Âu Việt  (VN) 
Phòng 504, CT4B, khu đô thị mới Bắc 
Linh Đàm, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00068 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-00069 (220) 03.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-00080 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Hải Thành  (VN) 
Số 08, khối 8, đường Mỹ Sơn, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn  
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2012-00081 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Hải Thành   (VN) 
Số 08, khối 8, đường Mỹ Sơn, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-00082 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Hải Thành   (VN) 
Số 08, khối 8, đường Mỹ Sơn, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-00083 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Trần Hải Thành   (VN) 
Số 08, khối 8, đường Mỹ Sơn, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-00084 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Hải Thành   (VN) 
Số 08, khối 8, đường Mỹ Sơn, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2012-00085 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

  

(731) Trần Hải Thành   (VN) 
Số 08, khối 8, đường Mỹ Sơn, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-00086 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm bánh mứt kẹo 
Công Tuyền   (VN) 
Số 339, Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ.  

 
 

(210) 4-2012-00087 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm bánh mứt kẹo 
Công Tuyền    (VN) 
Số 339, Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ.  

 
 

(210) 4-2012-00088 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A6.7.6; A6.7.8; 6.7.4 
(591) Nâu, nâu đậm, trắng 
(731) Hợp tác xã Tiến Thành  (VN) 

16 Nguyễn Siêu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 
 

(210) 4-2012-00089 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH Nhất Ly  (VN) 

2B Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; nhà nghỉ.  

 
 
 

(210) 4-2012-00100 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.1; 24.1.1 
(591) Đỏ, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ENS  (VN) 
Số 72/8, đường Ngô Tất Tố, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  

 
 
 

(210) 4-2012-00101 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CINTAS HOLDINGS LLC   (US) 

6800 Cintas Boulevard, Mason, OH 
45040 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và áo sơ mi may đo và áo choàng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán quần áo đồng phục.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo đồng phục.  
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(210) 4-2012-00102 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) BEDROCK BRANDS, LP   (US) 

301 N. Crowdus, Suite 200, Dallas, 
Texas 75226, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00105 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Tiêu Thị  (VN) 
Đường số 9, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00106 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A11.1.2; A11.3.23; A11.3.7; A11.1.4 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Danh  (VN) 
8 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2012-00107 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.15 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

MEDICA Việt Nam  (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt.  

 
 
 

(210) 4-2012-00108 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

MEDICA Việt Nam   (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00109 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

MEDICA Việt Nam    (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm; dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 

trang thiết bị y tế.  
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(210) 4-2012-00120 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Trần Văn Thắng   (VN) 

Xóm 9, xã Khánh Nhạc, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00121 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Trần Văn Thắng    (VN) 

Xóm 9, xã Khánh Nhạc, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00122 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  

(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00123 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00124 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00125 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00126 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00128 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và đầu tư bất động sản ACE 
LAND  (VN) 
Tầng 1, toà nhà Housing, số 37, phố 
Trung Kính, phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản, đánh giá 

bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ. 
 
 
 

(210) 4-2012-00129 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Triều Thuận 
Nguyên   (VN) 
Số 761/24 ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng.  
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(210) 4-2012-00140 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH nhựa Hừng 

Đông  (VN) 
Kho C4, lô D, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa nhân tạo (dạng thô). 

 
 

(210) 4-2012-00141 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.15.15; 26.15.3 
(731) DTS, INC.   (US) 

5220 Las Virgenes Rd. Calabasas, CA 
91302, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm; bảng mạch âm thanh; đĩa nhạc hoặc đĩa nhạc phim; đĩa 

nhạc phim dưới định dạng kỹ thuật số; đĩa âm thanh chứa nhạc, âm thanh hoặc nhạc phim 
nhiều kênh; bộ trộn âm; máy ghi âm và máy biên tập dùng để ghi và biên tập lại âm thanh 
nhiều kênh dưới định dạng kỹ thuật số; băng ghi âm chứa nhạc hoặc nhạc phim; băng 
chứa nhạc hoặc nhạc phim; máy thu thanh-thu hình; máy thu nghe nhìn; bộ giải mã âm 
thanh/hình ảnh dùng cho DVD chứa nhạc, âm thanh hoặc nhạc phim; máy thu viđêô cáp; 
chip (mạch tích hợp) máy tính điện tử; chương trình cơ sở trong máy tính dùng để xử lý 
âm thanh; các chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; linh kiện giao 
diện máy tính, cụ thể là bảng mạch âm thanh nêng và thẻ (carđ) âm thanh chuyên dùng 
cho máy tính; chương trình máy tính để chơi các trò chơi ghi sẵn; phần mềm máy tính để 
mã hóa hoặc giải mã âm thanh dùng với CD và DVD; phần mềm máy tính để xử lý các 
tệp tin nhạc kỹ thuật số; phần mềm máy tính dùng để xử lý âm thanh có thể tải xuống 
được từ mạng máy tính toàn cầu; phần mềm máy tính để điều khiển và cải thiện chất 
lượng tiếng của máy tính và thiết bị âm thanh; máy tính điện tử; máy chơi âm thanh kỹ 
thuật số; máy thu âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh kỹ thuật số; bộ phận phát lại âm 
thanh kỹ thuật số dùng cho rạp chiếu phim; đầu đọc đĩa viđêô kỹ thuật số; máy quay 
viđêô kỹ thuật số; DVD chứa nhạc, âm thanh hoặc nhạc phim; thiết bị mã hóa; máy thu 
hình có độ phân giải cao; các sản phẩm rạp hát tại nhà, cụ thể là đầu đọc đĩa viđêô kỹ 
thuật số, bộ giải mã và khuếch đại âm thanh; đĩa trò chơi âm thanh tương tác chứa các trò 
chơi hành động; băng âm nhạc; thiết bị nghe cầm tay, cụ thể là may chơi nhạc MP3 ; máy 
chơi nhạc đa phương tiện xách tay; rađiô xách tay; điện thoại cầm tay; máy quay viđêô 
xách tay gắn liền với đầu máy viđêô; CD và DVD ghi sẵn nhạc kỹ thuật số nhiều kênh, 
âm thanh hoặc nhạc phim; đĩa viđêô kỹ thuật số ghi sẵn âm thanh kỹ thuật số nhiều kênh; 
đĩa viđêô kỹ thuật số đã ghi sẵn nhạc, âm thanh hoặc nhạc phim; DVD ghi sẵn nhạc, âm 
thanh hoặc nhạc phim nhiều kênh; máy thu, cụ thể là máy thu thanh, vệ tinh, ti-vi, máy 
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thu âm thanh và hình ảnh; thiết bị ghi và phát âm thanh dùng cho vật mang âm thanh và 
hình ảnh; máy thu vệ tinh; máy thu viđêô vệ tinh; máy xử lý và truyền tín hiệu dùng cho 
việc phát thanh truyền hình qua dây cáp hoặc qua vệ tinh; máy xử lý và truyền tín hiệu 
cho rađiô và máy phát âm thanh khác, cụ thể là thông mạng và tải vào các thiết bị xách 
tay; phần mềm dùng để mã hóa, ghi âm, giải mã và phát lại âm thanh kỹ thuật số; phần 
mềm dùng để điều khiển và cải thiện chất lượng tiếng của thiết bị âm thanh; bộ khuếch 
đại âm thanh; máy quay và phát lại âm thanh và viđêô; bộ trộn âm thanh tích hợp bộ 
khuếch đại; bộ trộn âm thanh; thiết bị và dụng cụ ghi âm; máy ghi âm dùng để ghi lại 
nhạc phim ở định dạng kỹ thuật số; băng âm thanh chứa nhạc hoặc nhạc phim; máy thu 
hình; máy vô tuyến truyền hình; ổ đĩa viđêô; đĩa viđêô chứa nhạc hoặc nhạc phim; máy 
quay đĩa viđêô; băng trò chơi viđêô; đĩa trò chơi viđêô; máy trò chơi viđêô dùng kết hợp 
với máy thu hình; băng hình và băng âm thanh hình ảnh chứa nhạc và phim hoạt hình.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00142 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) TEXCHEM CORPORATION SDN. 

BHD.   (MY) 
Level 18, Menara Boustead Penang, 39, 
Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 
Penang, Malaysia  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng dùng để giặt; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; chế 

phẩm đánh bóng; dung dịch cọ rửa; giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải ráp); xà phòng; 
nước hoa; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích 
y tế; dung dịch làm sạch để rửa bát đĩa.  

 
Nhóm 05: Chất diệt mối; hộp mồi bả diệt mối có chế phẩm nhử mối đến ăn và diệt mối; 
hương vòng xua đuổi và diệt muỗi; thuốc diệt và xua đuổi muỗi dạng tấm, miếng được 
dùng với thiết bị làm hóa hơi bằng điện; thuốc xua đuổi và diệt muỗi dạng lỏng được 
dùng với thiết bị làm hóa hơi bằng điện; chất tẩy uế; chế phẩm và chất diệt động vật có 
hại; chất diệt nấm; chất diệt côn trùng; thuốc diệt sâu bọ; thuốc xua đuổi côn trùng dạng 
nước bôi ngoài da (lotions); mồi bả để bẫy và diệt côn trùng; nhựa dính để bắt ruồi; giấy 
bắt ruồi; keo dính ruồi; chế phẩm diệt ruồi; thuốc diệt chuột; chế phẩm diệt gián.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ diệt động vật có hại và tư vấn diệt động vật có hại không phải cho mục 
đích nông nghiệp bao gồm mối, gián, chuột, muỗi, ruồi, chỉm, bọ chét, côn trùng và động 
vật gây hại thông thường trong nhà, côn trùng và động vật gây hại cho thực phẩm trong 
quá trình bảo quản trong nhà kho.   
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(210) 4-2012-00143 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh Vũ Mạnh 

Cường  (VN) 
Số 199C đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột, cà phê hạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê bột, cà phê hạt.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00145 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) NATURE'S WAY PRODUCTS, INC.  

(US) 
825 Challenger Drive, Green Bay, 
Wisconsin 54311 USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng (dùng trong 

ngành y).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00146 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13 
(731) NATURE'S WAY PRODUCTS, INC.  

(US) 
825 Challenger Drive, Green Bay, 
Wisconsin 54311 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng (dùng trong 

ngành y).  
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(210) 4-2012-00148 (220) 04.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 25.1.6; 1.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, vàng, vàng 

nhạt, hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tý  (VN) 
Tổ 21, khu vực 4, phường An Cựu, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, bánh kẹo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00160 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dưa, hạt hướng dương, hạt dẻ đã qua chế biến; lạc bao đuờng (đậu phộng 

bao đường); lạc chiên (đậu phộng chiên); lạc muối (đậu phộng muối).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00161 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Đinh Hồng Thông  (VN) 
66/4 Hùng Vương, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh gồm: máy tăng âm 

(amplifier), thùng loa, máy hát đĩa có hát ka-ra-ô-kê (CD karaoke), mi-crô, máy hát ka-ra-
ô-kê (mixer), máy lọc âm thanh (equalizer). 
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(210) 4-2012-00162 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.5.2; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH giáo dục mầm 

non KOOLKID   (VN) 
1010-CT2 Văn Khê, La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 

trong nhà; trường mẫu giáo; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); câu lạc bộ giải trí và 
giáo dục; tổ chức sự kiện giáo dục; tổ chức sự kiện văn hóa; tổ chức sự kiện thể thao; lập 
kế hoạch cho buổi tiệc; giáo dục thể chất; câu lạc bộ thể thao. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00163 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) STANDARD & POOR'S FINANCIAL 

SERVICES LLC   (US) 
55 Water Street, New York, NY 10041, 
USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính để nghiên cứu, phân tích và cung cấp thông tin về đầu tư 

thị trường chứng khoán và tài chính; phần mềm máy tính chứa nội dung phân tích kinh 
doanh và thông tin tài chính dựa trên các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng 
khoán, chỉ số hàng hóa tiêu dùng và các khái niệm đầu tư; phần mềm máy tính chứa nội 
dung và cách tính toán chỉ số tài chính- chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán và chỉ số 
hàng hóa tiêu dùng; phần mềm máy tính chứa nội dung, cách tính toán, và sự cập nhật chỉ 
số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, chỉ số hàng hóa tiêu dùng và các khái 
niệm đầu tư; phần mềm máy tính chứa thông tin tài chính dựa trên các danh mục loại tài 
sản khác nhau; phần mềm máy tính thực hiện và chứa nội dung phân tích kinh doanh dựa 
trên các chỉ số chứng khoán, chỉ số cổ phiếu, chỉ số hàng hóa tiêu dùng và các khái niệm 
đầu tư. 

 
Nhóm 16: ấn phẩm có nội dung về chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, 
chỉ số hàng tiêu dùng và các khái niệm đầu tư; ấn phẩm xuất bản định kỳ, sách và sách 
hướng dẫn có nội dung liên quan đến tài chính, đầu tư và chứng khoán; báo cáo dưới dạng 
văn bản chứa các thông tin về chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, chỉ số 
hàng tiêu dùng và các khái niệm đầu tư. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh và tư vấn kinh doanh; nghiên cứu thị 
trường; cung cấp thông tin về doanh số bán hàng; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh, cụ thể 
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là cung cấp sự phân tích các hoạt động của pháp nhân; cung cấp thông tin và sự phân tích 
kinh doanh dựa trên chỉ số hàng hoá tiêu dùng; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn về 
kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn về đầu tư (vốn) và tài chính; dịch vụ cung 
cấp thông tin đầu tư và tài chính; phân tích tài chính; nghiên cứu và tư vấn tài chính; 
nghiên cứu cổ phiếu và dữ liệu tài chính; dịch vụ quản lý rủi ro; dịch vụ môi giới chứng 
khoán; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, cố vấn và nghiên cứu về các vấn đề tài chính, 
cung cấp thông tin về các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, chỉ số 
hàng tiêu dùng và các ý tưởng đầu tư, cung cấp thông tin tài chính dựa trên các danh mục 
loại tài sản khác nhau; phân tích hoạt động kinh doanh và cung cấp thông tin tài chính dựa 
trên các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, cổ phiếu chứng khoán và chỉ số hàng tiêu đùng; 
cung cấp, tính toán và cập nhật các chỉ số tài chính bao gồm chỉ số cổ phiếu và chỉ số 
hàng tiêu dùng phản ánh tiêu chuẩn đánh giá việc thực hiện các chỉ số trên thị trường, 
cung cấp, tính toán và cập nhật các chỉ số tài chính dưới hình thức đánh giá số lượng để 
ước tính sự đầu tư, để phân tích thị trường và để đánh gía xu hướng thị trường, trong thị 
trường cổ phiếu; cung cấp, tính toán và cập nhật các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ 
số chứng khoán và chỉ số hàng tiêu dùng cho người khác và đưa ra các quy tắc về việc lập 
các chỉ số; cung cấp, tính toán và cập nhật các, chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số 
chứng khoán và chỉ số hàng tiêu dùng được biến đổi theo chỉ dẫn của người khác; cung 
cấp sự phân tích hoạt động kinh doanh và thông tin tài chính dựa trên các số cổ phiếu, chỉ 
số chứng khoán, và chỉ số hàng tiêu dùng; mua bán hợp đồng tương lai theo chỉ số chứng 
khoán, cung cấp các sản phẩm tài chính dựa trên các chỉ số, cụ thể là qua đầu tư tương hỗ, 
quỹ đầu tư chứng khoán, hợp đồng giao sau và hợp đồng quyền chọn và hợp đồng giao 
dịch, quyền chọn mua và hoán đổi cổ phiếu trên thị trường chưa niêm yết; dịch vụ tài 
chính và quản lý tài chính, bao gồm xác lập, quản lý và công bố các chi số tài chính mà 
đánh giá tiền lãi đầu tư vào hợp đồng giao dịch hàng hóa tương lai đã lựa chọn và xác lập, 
quản lý và công bố các công cụ tài chính được sử dụng để đầu tư vào hợp đồng giao dịch 
hàng hoá tương lại đã lựa chọn. 

 
Nhóm 42: Cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được để nghiên cứu, phân tích 
và cung cấp thông tin đầu tư, thị trường chứng khoán và tài chính, cung cấp trực tuyến 
phần mềm không tải xuống được chứa sự phân tích kinh doanh và thông tin tài chính dựa 
trên các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, chỉ số hàng tiêu dùng và 
các khái niệm đầu tư; cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được chứa nội dung 
và cách tính toán chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoán và chỉ số hàng tiêu 
dùng; cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được chứa nội dung, cách tính toán, 
và sự cập nhật các chỉ số tài chính, chỉ số cổ phiếu, chỉ số chứng khoàn, chỉ số hàng tiêu 
dùng và khái niệm đầu tư, cung cấp trực tuyến phần mềm không tải xuống được chứa 
thông tin tài chính dựa trên các danh mục loại tài sản khác nhau, cung cấp trực tuyến phần 
mềm không tải xuống được thực hiện và chứa nội dung phân tích kinh doanh dựa trên các 
chỉ số chứng khoán, chỉ số cổ phiếu, chỉ số hàng tiêu dùng và các khái niệm đầu tư. 
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(210) 4-2012-00165 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.6; A25.7.6 
(591) Trắng, xanh tím, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ cơ điện Kiến Hùng  
(VN) 
85/37 KP3 Hồ Văn Long, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Các sản phẩm làm từ nhựa để cách nhiệt, cách điện, cách âm, các loại ống nhựa 

mềm. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00166 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật Bách Khoa   (VN) 
P710 - CT2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, máy điều hòa không khí cho xe cộ, hệ 

thống và thiết bị làm lạnh không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị sấy không khí, 
hệ thống và thiết bị lọc không khí, hệ thống và thiết bị làm lạnh chất lỏng, thiết bị khử 
trùng, tủ bày hàng đông lạnh, hệ thống và thiết bị sấy không khí, bộ trao đổi nhiệt, bơm 
nhiệt, thiết bị thu hồi nhiệt, nồi hơi cấp nhiệt, hệ thống và thiết bị sưởi ấm bằng nước 
nóng, thiết bị và máy làm lạnh đá, buồng làm lạnh, container làm lạnh, tủ lạnh, bộ thu 
năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), lò đốt (thiết bị sưởi ấm, thiết bị đốt nóng), lò 
sưởi (thiết bị sưởi ấm, đốt nóng), hệ thống và thiết bị thông gió (điều hòa không khí), tủ 
ướp lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị, vật tư bao gồm: lĩnh vực nhiệt lạnh, dụng cụ y tế, phòng 
sạch, phòng an toàn sinh học, nội thất và ngoại thất văn phòng; mua bán hóa chất; xuất 
nhập khẩu. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì trang thiết bị trong lĩnh vực nhiệt lạnh, 
phòng sạch, phòng an toàn sinh học.  

 
Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ các lĩnh vực nhiệt lạnh, phòng sạch, công nghệ 
sinh học. 
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(210) 4-2012-00168 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.15 
(591) Đỏ tươi, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước 
khoáng Kim Bôi Hòa Bình  (VN) 
Khu Tân Nhất, thị trấn Bo, huyện Kim 
Bôi, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai, nước uống đóng chai.  

 
 

(210) 4-2012-00169 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA  (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-00180 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.7.1; A5.11.11 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Dinh dưỡng 

Thông minh Quốc Tế  (VN) 
168/28 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; đậu đã được bảo quản; bơ; pho mát; dừa sấy khô; kem (sản phẩm 

sữa); kem đánh dậy bọt; rau quả tẩm bột rán, dầu có thể ăn được; rau muối lên men; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt; sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; protein 
dùng làm thức ăn cho người; xúp (cháo); sữa đậu nành (thay thế sữa); sữa chua; cá (không 
còn sống); tôm (không còn sống); cua (không còn sống). 

 
Nhóm 30: Nước tương; mì ăn liền; bánh tráng; bánh snack; bánh đa; phở; bún; miến; gạo; 
sa tế; bột gia vị, bột gạo lức; lương khô; bánh trung thu; sô cô la; đồ uống trên cơ sở 
sôcôla; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống 
trên cơ sở trà; bánh mì; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kem 
lạnh; nước xốt cho món trộn (sa-lát); bánh pizza; bánh gạo.  

 
Nhóm 32: Nước suối; nước khoáng; nước tinh khiết; nước uống đóng chai; xiro (dùng làm 
đồ uống); tinh dầu để sản xuất đồ uống; nước tăng lực (đồ uống); nước uống có gaz; đồ 
uống không có cồn; bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; 
mật hoa quả (không có cồn). 
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(210) 4-2012-00182 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jajynic   (VN) 
P605, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loại, men; chất màu, bột màu; sơn phủ dùng cho gỗ; phẩm 

màu, sơn diệt khuẩn. 
 
 

(210) 4-2012-00183 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Jajynic    (VN)
P605, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loại; men; chất màu, bột màu; sơn phủ dùng cho gỗ; phẩm 

màu; sơn diệt khuẩn.  
 
 

(210) 4-2012-00184 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Jajynic    (VN)
P605, tòa nhà Toyota Mỹ Đình, số 15 
Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn trang trí các loại; men; chất màu, bột màu; sơn phủ dùng cho gỗ; phẩm 

màu; sơn diệt khuẩn.  
 
 

(210) 4-2012-00185 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối Top A  
(VN) 
Số 5, ngõ 71, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thịt bò tươi, thịt bò đóng hộp, các sản phẩm làm từ thịt 

bò; xuất khẩu, nhập khẩu thịt bò tươi, thịt bò đóng hộp và các sản phẩm làm từ thịt bò.  
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(210) 4-2012-00187 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối Top A  
(VN) 
Số 5, ngõ 71, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thịt bò tươi, thịt bò đóng hộp, các sản phẩm làm từ thịt 

bò; xuất khẩu, nhập khẩu thịt bò tươi, thịt bò đóng hộp và các sản phẩm làm từ thịt bò.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00188 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) 1. Bùi Thanh Đảm  (VN) 
Long Thuận 1, xã Long Điền A, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang  
2. Bùi Thị Mỹ Ngân  (VN) 
Long Thuận 1, xã Long Điền A, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Quả đóng hộp, đóng gói: cóc ngâm; xoài ngâm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00189 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, ghi, nâu, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn (kem lạnh), ca cao, sô cô la.  
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(210) 4-2012-00200 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH kỹ thuật tự 

động hoá Quang Thái  (VN) 
Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể 

tải xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn); mạch tích hợp; giao điện (cho máy tính); 
dụng cụ đo. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00201 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; bộ điều biến dùng cho đường truyền dẫn nối tiếp đa năng 

(mođem USB); thẻ (cạc) dữ liệu; bộ điều biến (giải điều biến) không dây (mođem 
wireless); cổng kết nối dùng để kết nối mạng; điện thoại truyền hình; bộ điều biến (giải 
điều biến - mođem); máy vi tính; bộ thu tín hiệu truyền hình (bộ giải mã); thiết bị đầu 
cuối kết nối mạng truyền thông dùng trong gia đình để truy cập mạng toàn cầu, gọi điện 
thoại, xem viđeô và chơi trò chơi; đầu đọc kỹ thuật số; thiết bị đầu cuối dùng để truy cập 
đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) băng thông rộng; bộ định tuyến; thiết bị 
sách điện tử; mođun truyền dữ liệu; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số dùng cho cá nhân (PDA); 
điện thoại dùng để đàm thoại từ xa với các điện thoại khác; thiết bị lưu trữ và xem ảnh kỹ 
thuật số; thiết bị đàm thoại truyền hình từ xa; thiết bị đàm thoại truyền hình qua mạng; 
thiết bị điều khiển thông minh dùng trong đàm thoại truyền hình; pin điện; bộ sạc điện 
dùng cho pin; chuột dùng cho máy vi tính; tai nghe; phần mềm được ghi sẵn dùng trong 
lĩnh vực truyền thông; ống nói (micrô).  
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(210) 4-2012-00202 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156, lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
 
 

(210) 4-2012-00205 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.25; A5.5.20; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Vàng, hồng, da cam, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, trắng 
(731) AJINOMOTO CO., INC.   (JP) 

15-1, Kyobashi 1 -Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Axít amin dùng cho mục đích y tế; chế phẩm axit amin (dùng trong ngành y); 

nước khoáng dùng cho mục đích y tế; muối dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
carbonhydrate (dùng trong ngành y); vật liệu để hàn răng (vật liệu dùng cho nha khoa); 
bột sữa cho trẻ sơ sinh (thực phẩm cho trẻ sơ sinh); băng dính dùng cho mục đích y tế; 
chất gôm dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; dược phẩm và chế phẩm thú y, chế phẩm 
vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ 
sinh; cao dán (dùng trong ngành y); vật liệu dung để băng bó (dùng trong ngành y); vật 
liệu để trám răng (dùng trong ngành y); sáp nha khoa; chất tẩy uể; chất diệt động vật có 
hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc uống điều trị bệnh dùng cho người; thuốc điều trị 
bệnh dùng cho thú y; thực phẩm ăn kiêng (dùng trong ngành y); đồ uống kiêng (dùng 
trong ngành y); chất ăn kiêng (dùng trong ngành y); thực phẩm chức năng có chứa axít 
amin ở các dạng hạt, dạng lỏng, dạng viên, dạng bột, dạng viên nang và dạng cô đặc; thực 
phẩm chức năng tốt cho sức khỏe có chứa axít amin ở các dạng hạt, dạng lỏng, dạng viên, 
dạng bột, dạng viên nang và dạng cô đặc, thực phẩm chức năng dạng ăn kiêng có chứa 
axít amin ở các dạng hạt, dạng lỏng, dạng viên, dạng bột, dạng viên nang và dạng cô đặc; 
thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-00206 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Lê Văn Đức  (VN) 
37 ngõ Trại Cá, phố Trương Định, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Loa. 
 
 

(210) 4-2012-00207 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Khang Long  
(VN) 
72 đường số 3A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước trái cây đóng lon.  

 
 

(210) 4-2012-00208 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.4; 1.3.1; 26.1.1; 25.12.1; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Lê Khắc Thông  (VN) 

Số 50A Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo tự vá săm (ruột xe) và lốp (vỏ xe).   

 
 

(210) 4-2012-00209 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.4; 26.2.3; 26.2.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH gạch men Nhà ý  

(VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ 
Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp lát.  
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Nhóm 35: Mua bán: gạch men; gạch ốp lát.  
 
 
 

(210) 4-2012-00210 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-00211 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-00212 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-00213 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
(210) 

 
4-2012-00214 

 
(220) 

 
05.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)    (VN)
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-00217 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Cam, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Khang Long  
(VN) 
72 đường số 3A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nuớc trái cây đóng lon, máy tính bảng, máy nghe 

nhạc (MP3), thiết bị xem hình ảnh số (MP4, MP5). 
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(210) 4-2012-00218 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(300) 57839/2011 05.07.2011 CH 

  
(731) THE GILLETTE COMPANY   (US) 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin và ắc quy điện hóa, thiết bị sạc pin và nạp ắc quy, thiết bị thử pin và ắc quy, 

thiết bị kiểm soát và điều chỉnh năng lượng.  
 
 
 

(210) 4-2012-00220 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quốc tế Kim Hưng  (VN) 
30 đường 447, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn (đồ bảo hộ lao động); lưới an toàn phòng hộ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: lưới an toàn trong xây dựng.  
 
 
 

(210) 4-2012-00221 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15; A25.3.3 
(591) Cam, xanh dương, xanh dương đậm, 

trắng, vàng nhạt 
(731) Huỳnh Mai  (VN) 

246/34 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem ngăn ngừa nám; kem ngăn ngừa mụn; kem ngăn ngừa lão hóa; kem trắng 

da; kem dưỡng trắng da toàn thân (tất cả đều là mỹ phẩm không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-00222 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ ô tô Vương Hiệp Long  
(VN) 
72C/63 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD cho xe hơi; đầu đĩa DVD có chức năng định vị toàn cầu; màn 

hình gương; loa, camera, màn hình gối đầu trên ghế xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-00223 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.7.5; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hòa Long  
(VN) 
37 Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị định vị toàn cầu; mua bán ổ khóa chống trộm; mua bán phụ 

tùng xe ô tô, xe máy; mua bán thiết bị ngoại vi của máy tính; mua bán phần mềm máy 
tính; mua bán máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-00224 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngân 

Mỹ Nguyên   (VN) 
28 đường số 5, khu dân cư Bình Đăng, 
phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Chóa đèn đường; bóng đèn; máng đèn huỳnh quang; bóng đèn hình quả cầu 

làm bằng nhựa của trụ cổng. 
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(210) 4-2012-00225 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 15.7.1; 5.7.3; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, vàng, 

trắng 
(731) Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ tỉnh 
Sóc Trăng   (VN) 
Số 101/21, đường Hùng Vương, phường 
6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Nấm sơ chế đóng hộp; nấm sơ chế đóng gói; nấm sấy khô.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi; nấm giống.  
 
 
 

(210) 4-2012-00226 (220) 05.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.1 
(731) VOV INC.   (KR) 

92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, chế phẩm làm sạch 

cơ thể và kem đánh răng; dịch vụ bán buôn mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, chế phẩm 
làm sạch cơ thể và kem đánh răng.  

 
 
 

(210) 4-2012-00228 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 5.5.15; 26.13.25 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vườn Mộc Lan  
(VN) 
129 tổ 2, ấp Bàu Sen, xã Bàu Sen, thị xã 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
905 

(210) 4-2012-00234 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhã Minh  (VN) 
704/2 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giấy dán tường, thảm chiếu,  thảm chùi chân, vải sơn. 

 
 

(210) 4-2012-00235 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ An Chi  (VN) 
26 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đài điện thoại vô tuyến; ống nghe điện thoại; điện thoại; máy phát điện thoại; 

dây điện thoại; điện thoại cầm đi được. 
 
 

(210) 4-2012-00236 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương Mại và 
Dịch Vụ An Chi   (VN) 
26 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đài điện thoại vô tuyến; ống nghe điện thoại; điện thoại; máy phát điện thoại; 

dây điện thoại; điện thoại cầm đi được. 
 
 

(210) 4-2012-00237 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương Mại và 
Dịch Vụ An Chi    (VN) 
26 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đài điện thoại vô tuyến; ống nghe điện thoại; điện thoại; máy phát điện thoại; 

dây điện thoại; điện thoại cầm đi được. 
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(210) 4-2012-00238 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.13.1 
(731) Công ty cổ phần Hồng Quảng 

Minh  (VN) 
18A Nam Quốc Cang, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy vết bẩn, dung dịch để cọ rửa, chế phẩm để làm sạch.  

 
 

(210) 4-2012-00256 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Hà Hiệp  
(VN) 
Xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện, dây dẫn điện, ống dẫn điện, phích nối điện.  

 
 

(210) 4-2012-00257 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.20; 4.5.2; A1.1.10; 26.4.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng, 

vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Dương Thành Trung   (VN) 
12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử, phần mềm điện thoại di động; 

máy  tính, điện thoại di động.   
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện tử dùng 
để ghi truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi thư, thông tin và dữ liệu (thiết bị 
đơn nhất), thiết bị chuyển mạch, biến đổi, tích điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
(thiết bị đơn nhất), thiết bị điểu khiển tự động bằng âm thanh và hình ảnh, máy tính, điện 
thoại, thiết bị ngoại vi dùng với máy tính, phần mềm máy vi tính, đĩa CD, VCD, đầu máy 
và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tinh, sách điện tử và báo điện tử (có thế tải 
xuống được từ mạng lnternet), phần mềm trò chơi điện tử, phần mềm điện thoại di động, 
phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu thị trường; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương 
mại; dịch vụ quảng cáo thương mại; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy vi 
tính.  
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Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các trò chơi trực tuyến; sản xuất phần mềm trò chơi video và 
trò chơi sử dụng máy vi tính, cung cấp trò chơi dùng với máy vi tinh có thể truy cập được 
trên toàn bộ mạng bởi những người dùng mạng; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan 
đến các trò chơi sử dụng máy vi tính và những cải tiến cho máy vi tính dùng cho các trò 
chơi; sản xuất phim, sản xuất chương trình biểu diễn.  

 
 

(210) 4-2012-00258 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17; A1.1.5; A1.1.9; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh lá 

cây, trắng, vàng, đỏ, cam, tím 

(540) 

  

(731) Dương Thành Trung   (VN) 
12 Phạm Đình Hồ, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; phần mềm điện thoại di động; 

máy tính, điện thoại di động.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện tử dùng 
để ghi truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi thư, thông tin và dữ liệu (thiết bị 
đơn nhất), thiết bị chuyển mạch, biến đổi, tích điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
(thiết bị đơn nhất), thiết bị điểu khiển tự động bằng âm thanh và hình ảnh, máy tính, điện 
thoại, thiết bị ngoại vi dùng với máy tính, phần mềm máy vi tính, đĩa CD, VCD, đầu máy 
và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tinh, sách điện tử và báo điện tử (có thế tải 
xuống được từ mạng lnternet), phần mềm trò chơi điện tử, phần mềm điện thoại di động, 
phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu thị trường; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương 
mại; dịch vụ quảng cáo thương mại; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy vi 
tính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các trò chơi trực tuyến; sản xuất phần mềm trò chơi video và 
trò chơi sử dụng máy vi tính; cung cấp trò chơi dùng với máy vi tính có thể truy cập được 
trên toàn bộ mạng bởi những người dùng mạng; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan 
đến các trò chơi sử dụng máy vi tinh và những cải tiến cho máy vi tính dùng cho các trò 
chơi; sản xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn.  

 
 

(210) 4-2012-00264 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch Tinh 
Hoa Châu á  (VN) 
Số 40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ 
tham quan (du lịch), dịch vụ tổ chức và điều hành chuyến du lịch; dịch vụ cho thuê tàu 
thuyền.  

 
 
 

(210) 4-2012-00265 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch Tinh 
Hoa Châu á  (VN) 
40A Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ 

tham quan (du lịch); dịch vụ tổ chức và điều hành chuyến du lịch; dịch vụ cho thuê tàu 
thuyền.  

 
 
 

(210) 4-2012-00266 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tây Sơn  
(VN) 
57/6 quốc lộ 1A, ấp Nam Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sứ gồm xí bệt, xí xổm, bồn rửa, tiểu nam, tiểu nữ.  

 
 
 

(210) 4-2012-00267 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Bùi Văn Hợp  (VN) 
Nhà 10, ngách 102/24, phố Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại, giày dép, mũ nón, cà vạt, thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2012-00268 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông trực tuyến NETLINK  
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà Charmvit, 117 Trần 
Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cảo thương mại (trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài, 

báo, tạp chí, Internet, truyền thông mạng, maketting trực tuyến, dịch vụ đa phương tiện 
Multi-media), dịch vụ cung cấp thông tin trên Internet (nhằm mục đích quảng cáo, thương 
mại, mua bán hàng hóa); quan hệ công chúng; tư vấn trong tổ chức và quản lý doanh 
nghiệp.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công nghệ thông tin); môi 
giới bất động sản; môi giới đầu tư các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin), đánh giá tài chính các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin); quản lý tài chính các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, lnternet, công 
nghệ thông tin); bảo trợ tài chính cho các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, Internet, công 
nghệ thông tin). 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ gia 
tăng trên mạng internet (các dịch vụ âm thanh) và điện thoại di động; dịch vụ nhắn tin; 
dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ truyền thông qua mạng internet và điện thoại di động; dịch 
vụ truyền hình trên mạng Internet và điện thoại di động.  

 
Nhóm 42: Cho thuê không gian lưu trữ trang web trên máy tính chủ; cho thuê không gian 
lưu trữ hộp thư điện tử trên máy tính chủ; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho 
thuê máy chủ đặt web. 

 
 
 

(210) 4-2012-00269 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; A1.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thang máy 
Phát Tiến  (VN) 
878/7 hương lộ 2, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; máy nghiền bi; máy nghiền đứng; hệ thống băng vận tải, vận 

chuyển vật liệu dùng trong các ngành công nghiệp; hệ thống lọc bụi tĩnh điện.  
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(210) 4-2012-00270 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Gạch Men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp 

lát, gạch thẻ); gạch granite. 
 
 

(210) 4-2012-00272 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần may và 
thương mại Đức Huy  (VN) 
561B Lạc Long Quân, Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-00273 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A17.2.2; 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần May và 
Thương Mại Đức Huy   (VN) 
561B Lạc Long Quân, Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đô đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-00274 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; A26.11.12; 26.1.2; 25.5.25
(591) Trắng, đỏ, vàng da cam, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Tam Ba  (VN) 
05-07-09 Trần Phú, phường Diên Hồng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, cà phê bột. 
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(210) 4-2012-00275 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) MITSUBISHI PLASTICS, INC.   (JP) 

2-2, Nihonbashihongokucho 1 -chome, 
chuo-ku, Tokyo 103 -0021 Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi (phong bì, bao nhỏ) bằng chất dẻo, dùng để bao gói; túi dùng trong lò vi 

sóng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  
 

Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; chất dẻo bán thành phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-00276 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1; 1.15.15; 26.4.3; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, vàng 
(731) HALIM PODIONO  (ID) 

Jl. Pluit Mas V Blok D No. 11B, RT. 
002, RW.018 Pejagalan, Penjaringan, 
Jakarta Utara -- lndonesia 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đào và cần trục (thiết bị nâng và nhấc).  

 
 

(210) 4-2012-00278 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Khúc Như Giang  (VN) 
Tổ 27, khu ga Văn Điển, Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; thịt lợn; gia cầm (không còn sống); 

thịt lợn muối xông khói.  
 
 

(210) 4-2012-00279 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Khúc Như Giang   (VN) 
Tổ 27, khu ga Văn Điển, Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; nấm tươi; khoai tây tươi; quả tươi; rau diếp; xà lách xanh.  
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(210) 4-2012-00280 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Khúc Như Giang    (VN) 
Tổ 27, khu ga Văn Điển, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống khai vị (không có cồn); chiết xuất của trái cây không có cồn; nước ép 

trái cây; nước giải khát bằng nước quả chỉ hơi ngọt, nước hoa quả ướp lạnh; đồ uống 
không có cồn.  

 
 

(210) 4-2012-00281 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Khúc Như Giang  (VN) 
Tổ 27, khu ga Văn Điển, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu khai vị; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu gạo; rượu vang.  

 
 

(210) 4-2012-00291 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CHUJO CO., LTD   (JP) 

7-66, Shimoshinkitamachi, Toyama-shi, 
Toyama 930-0802, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn, túi đựng dụng cụ chơi gôn, găng chơi gôn.  

 
 

(210) 4-2012-00295 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xây dựng SSI   (VN) 
Phòng 311 E2 TT Phương Mai, phường 
Phương Mai, Quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
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(210) 4-2012-00297 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.5.19; A3.5.24; 21.1.25 
(591) Vàng, đen, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhà Xuất Bản Trẻ  (VN) 
161B Lý Chính Thắng, phường 07, quận 
03, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách và văn hóa phẩm (không dùng cho mục đích quảng cáo).  

 
 
 

(210) 4-2012-00298 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông Dược Ba  
(VN) 
75A đường TTH20, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón. 

 
 
 

(210) 4-2012-00299 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Xanh Toàn Cầu  (VN) 
Lô B2.2, B2.3 đường D3, KCN Đồng An 
2, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm có bột, gừng, bột đậu tương, chất pha cho ngọt, bột sắn, nghệ dùng 

làm thực phẩm. 
 

Nhóm 31: Đậu tươi, hoa quả tươi, rau cỏ tươi, ngô, ớt, khoai tây tươi, hạt vừng. 
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(210) 4-2012-00300 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 
(731) NBS INTELLECTUAL SDN. BHD.  

(MY) 
F-03-05, Block F, Pusat Perdagangan 
Puchong Prima, Puchong Prima, 47100 
Puchong Selangor, MALAYSIA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu; 

dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ.  
 
 
 

(210) 4-2012-00301 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tin học NASA  (VN) 
158 Phạm Văn Chí, phường 04, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; máy tính bằng; ổ cứng di động (USB); tai nghe; chuột 

máy tính; máy nghe nhạc (MP3 & MP4); loa.  
 
 
 

(210) 4-2012-00302 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.7.25; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ viễn thông Thành Phố  
(VN) 
101/20 Nguyễn Văn Đậu, phường 05, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông, tin học, an ninh điện tử cụ thể là tổng đài điện thoại, thiết 

bị ghi âm điện thoại, thiết bị tai nghe điện thoại, máy tính, camera quan sát, thiết bị kiểm 
soát cửa, thiết bị báo cháy báo trộm. 
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(210) 4-2012-00303 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Nguyễn Truyền Thanh   (VN) 
580/10 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da, kem (mỹ phẩm) bôi 

da; sữa tắm, kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00306 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 26.1.1; A5.5.21 
(591) Trắng, đỏ 
(731) NEOWIZ CORPORATION   (KR) 

8F, NEOWIZ TOWER, 192-2, Gumi-
dong, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi trực tuyến, chương trình trò chơi máy tính, phần mềm máy 

tính (ghi sẵn), phần mềm có thể tải xuống được, bộ điều khiển trò chơi viđêô, thiết bị trò 
chơi dùng với màn hình hay màn chiếu ngoài. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi viđêô và trò chơi máy tính tương tác 
trực tuyến để chơi qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp trang web tương tác trực tuyến 
qua mạng máy tính toàn cầu để xem nội dung đa phương tiện cụ thể là âm nhạc, buổi hòa 
nhạc, viđêô ca nhạc, chương trình phát thanh tin tức giải trí, chương trình truyền hình tin 
tức giải trí, tin tức giải trí, thể thao, trò chơi, trò chơi viđêo và trò chơi máy tính, sự kiện 
văn hóa và các chương trình giải trí liên quan khác; cung cấp các chương trình âm nhạc và 
giải trí đang diễn ra dưới dạng buổi hòa nhạc và chương trlnh tin tức giải trí qua mạng 
máy tính; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp nội dung giải trí đa phương tiện trong các 
lĩnh vực âm nhạc, buổi hòa nhạc, viđêo ca nhạc, chương trình phát thanh tin tức giải trí, 
chương trình truyền hình tin tức giải trí, tin tức giải trí, thể thao, trò chơi, trò chơi viđêo và 
trò chơi máy tính, sự kiện văn hóa, và các chương trình giải trí liên quan khác cho người 
sử dụng mạng thông tin liên lạc, hay thiết bị truyền thông hay thiết bị điện tử xem.  
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(210) 4-2012-00307 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.8; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng, tím 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chế phẩm có cà phê là thành phần chủ yếu; đồ uống có cà phê là thành 

phần chủ yếu, cà phê ướp lạnh; trà; chế phẩm có trà là thành phần chủ yếu, đồ uống có trà 
là thành phần chủ yếu; trà ướp lạnh, chế phẩm có thành phần mạch nha là chủ yếu; ca cao; 
chế phẩm có ca cao là thành phần chủ yếu; đồ uống có ca cao là thành phần chủ yếu; sô-
cô-la; sản phẩm sô-cô-la; chế phẩm có sô-cô-la là thành phần chủ yếu; đồ uống có sô-cô-
la là thành phần chủ yếu; bánh kẹo; kẹo; kẹo hoa quả; bánh kẹo ngọt; đường; kẹo cao-su 
(không dùng trong ngành y), sản phẩm bánh mì, bánh mì; bánh nướng; bánh quy dạng 
tròn; bánh ngọt; bánh quy; bánh xốp; kẹo bơ cứng; kem lạnh; nước đá thực phẩm; nước 
quả loãng (đá); bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; món tráng miệng 
(đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa quả) dạng đông lạnh (trong 
nhóm này); sữa chua đông lạnh; sản phẩm ngũ cốc (đã qua chế biến) dùng cho bữa sáng; 
món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); hạt ngô loại dẹt ăn liền; bánh làm từ ngũ 
cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh pi-za, 
bánh sanduých; hỗn hợp gồm bột dinh dưỡng dạng nhão và bột đã nhào sẵn có thể nấu 
luôn.  

 
 

(210) 4-2012-00308 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Kim Loan   (VN) 
105 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; nữ trang.  

 
 

(210) 4-2012-00309 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thái Ngọc Xương   (VN)
18A đường số 6A, khu dân cư Trung 
Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Đầu xem phim HD; đầu đọc ổ cứng.  
 
 

(210) 4-2012-00320 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh Hải Thanh  

(VN) 
Số 59 đường Phan Cảnh Quang, phường 
Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn, tinh bột gạo, bánh, kẹo, bột mì.  

 
 

(210) 4-2012-00321 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2012-00322 

 
(220) 

 
06.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 

dựng - thương mại Yên Sinh  
(VN) 
36B Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-00323 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 

phát triển công nghệ mới 
ADNT   (VN) 
6/860 Minh Khai, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bi ngoại vi của máy vi tính; máy in để dùng với máy vi tính; 

bộ thiết bị truyền phát; thiết bi truyền thông mạng; thiết bị truy cập mạng không dây.  
 
 
 

(210) 4-2012-00324 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17; A5.1.16; 26.3.1; A26.3.5; 4.5.21 
(731) Khổng Minh Tuấn  (VN) 

Số 84, ngõ 263 Đà Nẵng, phường Cầu 
Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; đồ đội đầu.  

 
 
 

(210) 4-2012-00325 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; A5.5.20; 10.3.7; 26.4.9 
(731) SIN CHOO SENG MACHINERIES 

SDN. BHD.   (MY) 
Wisma SCS, No. 888, Batu 8, Jalan 
Langgar, 06400 Alor Star, Kedah Darul 
Aman, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp và máy công cụ; cơ cấu ghép nối của máy móc và cơ cấu 

truyền động của máy móc (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); công cụ 
nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; lò ấp trứng; thiết bị bơm dùng trong nông 
nghiệp (trừ dụng cụ thao tác thủ công).  
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(210) 4-2012-00326 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) LINKING INT'L CO., LTD.   (TW) 

13F.-5, No. 150, Fusing N. Rd., 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm để chăm sóc móng; tinh dầu (mỹ 

phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm dùng cho tóc (mỹ phẩm); chế 
phẩm làm sạch dùng cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2012-00327 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) SEO MIN KYU   (KR) 

(135 -913) 662- 16 Nokwon B/D 3F, 
Yeoksam-dong, Gangnam, Seoul, 
KOREA  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem (mỹ phẩm), kem làm trắng da, nước thơm dùng cho mục đích 

mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm), chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, chế 
phẩm chống nắng, chế phẩm trang điểm, nước thơm để xức sau khi tắm; kem tẩy trang. 

 
 

(210) 4-2012-00328 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) OLYMPUS CORPORATION   (JP) 

43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh, máy ảnh kỹ thuật số, ống kính máy ảnh có thể thay đổi được, ống 

kính máy ảnh có thể kéo dài và đảo ngược, nắp che lọc ánh sáng của ống kính máy ảnh 
(bộ phận của máy ảnh), nắp che có thể xoay được của ống kính máy ảnh (bộ phận của 
máy ảnh), nắp đậy ống kính máy ảnh (bộ phận của máy ảnh); tay giá đỡ của ống kính 
máy ảnh (bộ phận của máy ảnh), đèn chớp điện tử dùng cho nhiếp ảnh; giá đỡ của đèn 
chớp dùng cho nhiếp ảnh (bộ phận của đèn chớp); ắc quy điện và pin điện; bộ nạp điện 
cho ắc quy, cái nắn điện dòng điện xoay chiều, giá khung cho ắc quy đìện (bộ phận của 
ắc quy điện), bộ điều khiển từ xa dùng cho máy ảnh, tiêu điểm của ống kính máy ảnh (bộ 
phận của máy ảnh); giá đỡ ống kính máy ảnh (bộ phận của máy ảnh), cái nút nhựa có bọc 
cao su gắn phía sau ống ngắm để áp mắt vào chụp ảnh (bộ phận của máy ảnh); cái nắp 
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đậy bảo vệ màn hình tinh thể lỏng của máy ảnh (bộ phận của máy ảnh), hộp chuyên dụng 
dùng cho máy ảnh; dây đeo máy ảnh (bộ phận cửa máy ảnh), bộ phận bảo vệ chống thấm 
nước trong máy ảnh (bộ phận của máy ảnh); thẻ nhớ; thiế bị tiếp hợp cho thẻ nhớ phần 
mềm máy vi tính dùng để xem, quản lý và sắp xếp hình ảnh và âm thanh (phần mềm máy 
tính được ghi sẵn). 

 
 
 

(210) 4-2012-00329 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1; 26.5.2 
(731) OLYMPUS CORPORATION    (JP) 

43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh, máy ảnh kỹ thuật số, ống kính máy ảnh có thể thay đổi được, ống 

kính máy ảnh có thể kéo dài và đảo ngược, nắp che lọc ánh sáng của ống kính máy ảnh 
(bộ phận của máy ảnh), nắp che có thể xoay được của ống kính máy ảnh (bộ phận của 
máy ảnh), nắp đậy ống kính máy ảnh (bộ phận của máy ảnh); tay giá đỡ của ống kính 
máy ảnh (bộ phận của máy ảnh), đèn chớp điện tử dùng cho nhiếp ảnh; giá đỡ của đèn 
chớp dùng cho nhiếp ảnh (bộ phận của đèn chớp); ắc quy điện và pin điện; bộ nạp điện 
cho ắc quy, cái nắn điện dòng điện xoay chiều, giá khung cho ắc quy đìện (bộ phận của 
ắc quy điện), bộ điều khiển từ xa dùng cho máy ảnh, tiêu điểm của ống kính máy ảnh (bộ 
phận của máy ảnh); giá đỡ ống kính máy ảnh (bộ phận của máy ảnh), cái nút nhựa có bọc 
cao su gắn phía sau ống ngắm để áp mắt vào chụp ảnh (bộ phận của máy ảnh); cái nắp 
đậy bảo vệ màn hình tinh thể lỏng của máy ảnh (bộ phận của máy ảnh), hộp chuyên dụng 
dùng cho máy ảnh; dây đeo máy ảnh (bộ phận cửa máy ảnh), bộ phận bảo vệ chống thấm 
nước trong máy ảnh (bộ phận của máy ảnh); thẻ nhớ; thiế bị tiếp hợp cho thẻ nhớ phần 
mềm máy vi tính dùng để xem, quản lý và sắp xếp hình ảnh và âm thanh (phần mềm máy 
tính được ghi sẵn). 

 
 
 

(210) 4-2012-00340 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) MEDISURE LABORATORIES 

PAKISTAN PVT LTD.   (PK) 
A 115 S.I.T.E II Super Highway, 
Karachi, Pakistan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-00341 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) MEDISURE LABORATORIES 

PAKISTAN PVT LTD.   (PK) 
A 115 S.I.T.E II Super Highway, 
Karachi, Pakistan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00342 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) MEDISURE LABORATORIES 

PAKISTAN PVT LTD.   (PK) 
A 115 S.I.T.E II Super Highway, 
Karachi, Pakistan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00343 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) MEDISURE LABORATORIES 

PAKISTAN PVT LTD.   (PK) 
A 115 S.I.T.E II Super Highway, 
Karachi, Pakistan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00344 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Vàng, xanh tím than, cỏ úa 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ quảng 
cáo BI DU  (VN) 
33/21 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; vận chuyển hành khách, đặt chỗ cho các chuyến đi, môi 
giới vận chuyển, tổ chức các chuyến đi. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ; du lịch dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; 
cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2012-00345 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Hồng, hồng nhạt, xanh tím, xanh tím 

nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Mi Sa   (VN) 
26 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai. 

 
 

(210) 4-2012-00346 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.1.25; 25.1.6; 26.1.2; 5.7.21 
(591) Nâu đậm, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng 

nhạt, vàng, vàng đồng, da cam, trắng 
(731) Nguyễn Phú Tia   (VN) 

Phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-00347 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thái 

Hoà  (VN) 
ấp Phước Thành, xã Phước Long, huyện 
Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vỏ xuồng, vỏ ghe, vỏ tàu, vỏ thuyền làm bằng composite.  
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(210) 4-2012-00348 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1; 24.15.1; 26.13.25; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định   (VN) 
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dạng keo dùng để trám các lỗ hở của bê tông; hóa chất làm cứng bê 

tông; chất -kết dính cho bê tông; chế phẩm hóa học để chuội bóng màu dùng trong công 
nghiệp; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; hóa chất để thoát khí bê tông. 

 
 

(210) 4-2012-00349 (220) 06.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.25; 26.5.1; 24.15.1; 26.11.1 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Gia Phú Định   (VN) 
135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dạng keo dùng để trám các lỗ hở của bê tông; hóa chất làm cứng bê 

tông; chất kết dính cho bê tông; chế phẩm hóa học để chuội bóng màu dùng trong công 
nghiệp; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; hóa chất để thoát khí bê tông. 

 
 

(210) 4-2012-00363 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kỹ thương Việt Nam  
(VN) 
70-72 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 26: Hoạt động ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ về thẻ tín dụng; bảo hiểm; thuê 

- mua tài chính. 
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(210) 4-2012-00364 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  
(VN) 
Số 16, đường 16, phường 4, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00365 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  
(VN) 
Số 16, đường 16, phường 4, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00366 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  
(VN) 
Số 16, đường 16, phường 4, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
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(210) 4-2012-00367 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  
(VN) 
Số 16, đường 16, phường 4, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00368 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) NRG MANUFACTURING LIMITED  

(GB) 
20 Triton Street, London NW1 3BF, 
England  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, quang học, cân, đo, cứu hộ và giảng dạy; 

thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; 
máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa; thiết bị dùng 
để ghi, truyền hoặc tái tạo hình ảnh; máy phô tô; máy sao chép được hoạt động bằng điện 
hoặc bằng tay; máy fax; máy in laze; máy quét; thiết bị chia giấy (bộ phận của máy phô 
tô); thiết bị đa chức năng dùng để in, sao chép, quét và truyền tín hiệu fax; máy in đa chức 
năng có chức năng sao chép, quét và fax.  

 
Nhóm 16: Máy hủy tài liệu sử dụng trong văn phòng; máy dán hoạt động bằng điện sử 
dụng trong văn phòng.  

 
 

(210) 4-2012-00369 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.9.1; A17.2.2; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH IVl   (VN) 
5 - 7 - 9 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang, trang sức.  
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(210) 4-2012-00376 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Hưng   (VN) 
Lô 23, tổ 49, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00380 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1; 8.1.15; A8.1.16 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Hạ Thị Thúy Ngà   (VN) 
Lương Xá, Lam Điền, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng bán bánh, đồ ăn và đồ uống (phục vụ tại chỗ).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00381 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức   (VN) 
Số 105, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-00382 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tùng Châu   (VN) 
298/69 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vòng bi, các cụm vi mạch điện dùng cho xe gắn máy, bộ nạp điện 

dùng cho xe gắn máy, các loại phụ tùng xe gắn máy. 
 
 
 

(210) 4-2012-00383 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Nguyễn Thanh Hải   (VN) 

23/22 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 
 
 

(210) 4-2012-00384 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.11.3; A26.11.8; A26.11.9; 
25.5.2 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá mạ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết kế xây 
dựng và Giám sát công trình 
Hà Nội  (VN) 
Số 42, lô 13, Đền Lừ I, tổ 78, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng. 
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(210) 4-2012-00386 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.25 
(591) Vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ du lịch Cổng Vàng  
(VN) 
64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ kinh doanh bãi gửi xe: kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-00387 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.1.6; A5.5.21; 5.5.4 
(591) Trắng, xanh, vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hoàng Đăng  (VN) 
Số 71 đường Trần Huy Liệu, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc thông qua các hệ thống cửa hàng; mua bán lương thực, 
thực phẩm, đồ uống; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn 
thông.  

 
 

(210) 4-2012-00388 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.4.4 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hoàng Đăng  (VN) 
Số 71 đường Trần Huy Liệu, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
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Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc thông qua các hệ thống cửa hàng, mua bán lương thực, 
thực phẩm, đồ uống; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn 
thông.  

 
 

(210) 4-2012-00400 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá, cam 
(731) POP INTERNATIONAL HOTELS 

CORPORATION   (VG) 
Akara Building, 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nhà nghỉ; dịch vụ chỗ ở khách sạn, dịch vụ căn hộ có 

phục vụ (dịch vụ khách sạn); dịch vụ đặt phòng khách sạn ở trong nước và nước ngoài; 
dịch vụ đặt chỗ nhà hàng ở trong nước và nước ngoài; cung cấp tiện nghi cho các cuộc hội 
nghị; cho thuê phòng họp; dịch vụ cung cấp thực phẩm và thết đãi tiệc trong khách sạn 
bao gồm cả dịch vụ quán rượu, quán cà phê, nhà hàng ăn uống và phòng uống cốc-tai 
cung cấp trong khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-00401 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Công Thảnh  (VN) 
595A Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, nhôm, cánh cửa sắt, cửa inox, cửa cuốn. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cửa. 
 
 

(210) 4-2012-00402 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 1.5.1; 26.11.3; A26.11.8; 
A26.11.9; 24.15.1 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện lạnh Quang Thái   (VN) 
Khu 14, thị Trấn Gia Lộc, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; máy lạnh; máy làm mát. 
 
 
 

(210) 4-2012-00403 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần HDCOM   (VN) 

352 Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 02: Mực in.  
 

Nhóm 35: Mua bán các thiết bị văn phòng, máy phô tô, máy tính và các thiết bị máy tính, 
máy fax.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng ô tô.  

 
 
 

(210) 4-2012-00404 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 21.1.16 
(591) Xanh lá cây, da cam, xanh da trời, ghi 

xám 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và giải trí Sắc Màu  
(VN) 
134 ngõ Hoàng 6, Phạm Văn Đồng, Cổ 
Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích quảng cáo. 
 

Nhóm 37: Thi công các gian hàng hội chợ triển lãm, sân khấu. 
 

Nhóm 41: Dàn dựng các buổi biểu diễn, các chương trình phát thanh và truyền hình; tổ 
chức các sự kiện lễ hội (không nhằm mục đích thương mại), hội thảo chuyên đề, các 
chương trình ca nhạc; sản xuất phim, (phim tư liệu, phim truyền hình, video âm nhạc), 
dịch vụ thu âm; biên tập các chương trình phát thanh; cho thuê các thiết bị truyền hình 
như âm thanh, ánh sáng, máy thu thanh và máy thu hình, máy quay video cầm tay. 

 
Nhóm 42: Thiết kế các gian hàng hội chợ triển lãm, sân khấu.  
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(210) 4-2012-00405 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Toàn Cầu  (VN) 
47A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-00406 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Toàn 
Ký   (VN) 
689/15 hương lộ 2, khu phố 3, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại.  

 
 

(210) 4-2012-00407 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 22.1.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mực in San Ta   (VN) 
24/3 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in các loại.  

 
 

(210) 4-2012-00408 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.7; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, hồng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Lê Nam Phong  (VN) 
Xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 
Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây các loại.  
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(210) 4-2012-00409 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và thương mại Thuận Phương 
Long An   (VN) 
Lô số 32, đường số 7, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến sẵn, nước chấm chế biến từ cá (nước mắm).  
 

Nhóm 30: Gia vị, nước chấm từ thực vật, nước xốt.  
 
 

(210) 4-2012-00410 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; nước hoa; tinh dầu, nước xức 

tóc kem đánh răng, các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và 
tóc.  

 
 

(210) 4-2012-00411 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.5; 1.5.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh nước biển, xanh lục, vàng, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ lò 
đốt rác Việt Nam  (VN) 
Số 11 đường 39, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác.  
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(210) 4-2012-00412 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 18.5.1; 5.9.17 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và vận 
tải Trái Cà Chua  (VN) 
686/18 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ, đường thủy nội địa.  
 
 
 

(210) 4-2012-00413 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.5; 6.1.2; 26.3.23; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-00414 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.19; A26.4.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  
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(210) 4-2012-00415 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A25.3.3; 26.15.1; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh sẫm, xanh dương, xanh nhạt, 

vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  

 
 
(210) 

 
4-2012-00416 

 
(220) 

 
09.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
(531) 2.9.1; 6.1.2; A3.4.2; 3.4.13 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu, xanh lá cây, vàng, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00417 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.7.12; 5.7.3; 26.5.1; 26.1.2; A11.3.2; 
8.3.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  
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(210) 4-2012-00418 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 8.3.1; A11.3.2; 26.5.1; 26.1.2; 
A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát, dầu ô liu cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00419 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  
(VN) 
Số 23, ngách 155/172 đường Trường 
Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00420 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt, xà phòng.  
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(210) 4-2012-00421 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phú Hưng    (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00422 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần HERA Việt 

Nam   (VN) 
Số 8A/218 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch và thông thoát hầm cầu tiêu.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00423 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á   (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  
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(210) 4-2012-00424 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á    (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00425 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc   (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00426 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
938 

(210) 4-2012-00427 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Vĩnh Phúc    (VN) 
Số 777 Mê Linh, phường Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00428 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) WILLIAM GRANT & SONS IRISH 
BRANDS LIMITED   (IE) 
The Plaza, Block 71 Park West Business 
Park, Dublin 12, Ireland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-00429 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00430 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco    (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-00431 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH thời trang 

ODESSA   (VN) 
108 Nguyễn Lương Bằng, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; đồ đội đầu; thắt 

lưng (trang phục).  
 
 
 

(210) 4-2012-00432 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.1; A26.11.12 
(731) TWIN TOWER ENTERPRISE 

CORPORATION   (TW) 
17F.-10, No. 22, Chung Hua Rd., Yung 
Kang Dist., Tainan City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo dành cho môn võ juđô (võ Nhật); quần áo dành cho môn võ 

taekwondo; quần áo dành cho môn võ caratê; quần áo dành cho môn cung phu (võ Trung 
Quốc); quần áo dành cho môn ninja; quần áo dành cho môn jujitsu (nhu thuật). 

 
 
 

(210) 4-2012-00433 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.1; A26.11.12 
(731) TWIN TOWER ENTERPRISE 

CORPORATION    (TW) 
17F.-10, No. 22, Chung Hua Rd., Yung 
Kang Dist., Tainan City, Taiwan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Vật dụng bảo vệ đầu (phụ kiện thể thao); vật dụng bảo vệ ngực (phụ kiện thể 

thao); vật dụng bảo vệ háng (phụ kiện thể thao); vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện thể 
thao); vật dụng bảo vệ tay (phụ kiện thể thao); vật dụng bảo vệ chân (phụ kiện thể thao).  
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(210) 4-2012-00436 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH xây dựng Nhật 

HÀ   (VN) 
Số 31, đường Lê Lợi, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 40: Sản xuất điện. 
 
 

(210) 4-2012-00437 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 

Thủy Sản Minh Phú  (VN) 
Khu công nghiệp phường 8, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm đông lạnh hoặc sấy khô; cá đông lạnh hoặc sấy khô; mực đông lạnh hoặc 
sấy khô. 

 
Nhóm 31: Thủy sản tươi sống như tôm, cá, mực, cua; thức ăn trong nuôi trông thủy sản; 
giống thủy sản. 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu hàng thủy sản; nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu về chế biến hàng 
xuất khẩu; nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; thu mua và 
cung ứng hàng xuất khẩu: tôm, cá, mực, tôm giống.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ nhà hàng chuyên hải sản.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thuỷ hải sản, dịch vụ nuôi trồng con giống thuỷ sản, dịch vụ 
làm vườn và nông nghiệp; dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi. 

 
 

(210) 4-2012-00438 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

thuỷ sản Minh Phú  (VN) 
Khu công nghiệp phường 8, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Tôm đông lạnh hoặc sấy khô; cà đông lạnh hoặc sấy khô; mực đông lạnh hoặc 
sấy khô.  

 
Nhóm 31: Thủy sản tươi sống như tôm, cá, mực, cua; thức ăn trong nuôi trồng thủy sản; 
giống thủy sản. 

 
Nhóm 35: Xuất khẩu hàng thủy sản; nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu về chế biến hàng 
xuất khẩu; nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu; thu mua và 
cung ứng hàng xuất khẩu: tôm, cá, mực, tôm giống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ nhà hàng chuyên hải sản.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thuỷ hải sản, dịch vụ nuôi trồng con giống thuỷ sản, dịch vụ 
làm vườn và nông nghiệp; dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi.  

 
 

(210) 4-2012-00439 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.5.3; 3.9.16 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

thuỷ sản Minh Phú  (VN) 
Khu công nghiệp phường 8, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

   

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản tươi sống như tôm, cá, mực, cua; thức ăn trong nuôi trồng thủy sản; 

giống thủy sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ nhà hàng chuyên hải sản.  
 

Nhóm 44: Dich vụ nuôi trồng thuỷ hải sản, dịch vụ nuôi trồng con giống thuỷ sản; dịch vụ 
làm vườn và nông nghiệp; dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi.  

 
 

(210) 4-2012-00441 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(300) 40-2011-0040141 25.07.2011 KR 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) LS NETWORKS CORPORATION 

LIMITED   (KR) 
360- 1, An-Dong, Kim-Hae City, 
Kyung-Nam, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Giầy ủng leo núi; giầy thể thao; đồ đi chân để chơi các môn thể thao và điền 
kinh; giầy đá bóng; áo khoác (trang phục); áo sơ mi; áo nịt len (len jecxi) thể thao; bộ 
đồng phục thể thao; tất; mũ (đồ đội đầu). 

 
 
 

(210) 4-2012-00442 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) LUBI ELECTRICALS LIMITED   (IN) 

Near Kalyan Mills, Naroda Road, 
Ahmedabad - 380025 India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 

 
 
 

(210) 4-2012-00443 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.1; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần An Đô  (VN) 

1202B lầu 12, tòa nhà Sailing Tower, 
111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2012-00444 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
943 

(210) 4-2012-00445 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00446 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00447 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2012-00448 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00449 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00459 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KONG HONG AN   (CN) 

No 68, Shangnan Industrial Zone, 
Pingjiang District, Yueyang City, Hunan 
Province, China.  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bim bim (đồ ăn nhanh làm từ ngũ cốc). 
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(210) 4-2012-00460 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.1.1 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nước 
uống đóng chai Thuý An  (VN) 
Số 108 ấp Hoà An, xã Giao Hoà, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
 

(210) 4-2012-00461 (220) 09.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thanh Bình  
(VN) 
Số 165/1B ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh 
An, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch dừa, mứt dừa (mứt ướt), mứt me (mứt ướt), mứt tắc (mứt ướt). 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn); nước ép trái cây. 
 
 

(210) 4-2012-00462 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH Ecogarden Việt 

Nam   (VN) 
Số 4E, N6 tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Vali, túi du lịch, túi xách tay, ba lô, cặp da, ví tiền.  

 
 

(210) 4-2012-00463 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Khang Thịnh   (VN) 
30/110 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00464 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Hãng bất động sản; môi giới bất động; định giá bất động sản; quản lý bất động 

sản; cho thuê căn hộ. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00465 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00466 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH quốc tế Anh 

Duy   (VN) 
170 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán loa, máy khuếch đại âm thanh (amply).  
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(210) 4-2012-00467 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Phúc Nguyên   (VN) 
48/4/27, Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, hàng may sẵn. 

 
 

(210) 4-2012-00475 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.1 
(591) Nâu, xanh lục, đỏ, vàng xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bánh ngọt 
Thu Hương  (VN) 
Số 41 Phan Đình Phùng, phường Quán 
Thánh, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Các cửa hàng bánh kẹo; hiệu bánh mỳ; quầy hàng chuyên phục vụ bánh kẹo; 

quầy hàng chuyên phục vụ bánh mỳ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2012-00476 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.1.1; A5.1.5 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bánh Ngọt 
Thu Hương  (VN) 
Số 41 Phan Đình Phùng, phường Quán 
Thánh, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Các cửa hàng bánh kẹo; hiệu bánh mỳ; quầy hàng chuyên phục vụ bánh kẹo; 

quầy hàng chuyên phục vụ bánh mỳ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2012-00477 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Trương Thế Tuấn  (VN) 
123 đường 2A khu chung cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để chăm sóc móng, thuốc nhuộm tóc; chế phẩm trang 
điểm; keo xịt tóc; chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 

 
 

(210) 4-2012-00478 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A18.1.8; 16.1.1 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Phước Phong  (VN) 
39 đường số 17 KDC Bình Hưng ấp 2, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Cho thuê xe cẩu; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-00479 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.17.21; 24.17.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Minh  (VN) 
Số 4 D1/99 Đường Kênh, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hoá chất, hương liệu, tinh dầu, mỹ phẩm, dược phẩm; 
dược thảo, dụng cụ ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-00480 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh lá mạ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại VIETPHARM  (VN) 
Xóm 9, Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; mua bán xuất nhập khẩu dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức 
năng dùng trong ngành y.   

 
Nhóm 44: Phòng khám bệnh; bệnh viện; nhà dưỡng bệnh (chăm sóc sức khoẻ); dịch vụ tư 
vấn, trợ giúp y tế; liệu pháp vật lý, trị liệu; thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2012-00481 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.2; 1.15.23 
(591) Vàng, đen, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
dịch vụ thương mại Hải Hà  
(VN) 
Số 65 phố Đỗ Quang, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: vận tải hành khách, môi giới vận tải. 

 
 

(210) 4-2012-00482 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.9.16; 26.11.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giống thủy 
sản Hùng Vương Bến Tre  (VN) 
206 Hùng Vương, phường 3, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, gia súc, gia cầm, thủy hải sản các loại: động vật còn 

sống, gia súc, gia cầm, thủy hải sản các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu dùng làm thức ăn cho 
động vật, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản các loại, mua bán kinh doanh, xuất nhập 
khẩu động vật còn sống, gia súc, gia cầm, thủy hải sản các loại. 

 
 

(210) 4-2012-00483 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xây dựng Tân Duy  (VN) 
406 Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 
(511)   Nhóm 06: Cửa được làm bằng vật liệu kim loại các loại.  
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Nhóm 19: Cửa được làm bằng vật liệu phi kim loại các loại.  
 
 

(210) 4-2012-00484 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 1.5.1 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn, thương 
mại, dịch vụ giáo dục Thủ Đô  
(VN) 
10 Đặng Tất, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sao chép, soạn thảo (dạng văn bản); dịch vụ nghiên cứu thị trường và 

thăm dò dư luận; dịch vụ quảng cáo (nhằm mục đích thương mại); dịch vụ giới thiệu và 
xúc tiến thương mại; dịch vụ cho thuê đồ dùng văn phòng; dịch vụ tư vấn quản lý trong 
lĩnh vực thương mại (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, chứng khoan và hôn 
nhân có yếu tố nước ngoài).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe 
có động cơ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo đục đào tạo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  

 
 
(210) 

 
4-2012-00485 

 
(220) 

 
10.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-00486 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 
phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00487 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ARISTO PHARMACEUTICALS 

PRIVATE LIMITED   (IN) 
23-A Shah Industrial Estate, Off Veera 
Desai Road, Andheri (W), Mumbai - 400 
053, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00488 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoài Trinh  (VN) 
185 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, vở viết (văn phòng phẩm); lịch; bìa hồ sơ; kẹp hồ sơ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00489 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.11.3; 26.4.2; A26.11.9; A26.11.8 
(591) vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Minh Hữu 
Liên  (VN) 
R1-49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ 
Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất (dùng trong phòng khách, phòng ngủ và phòng ăn), bàn làm việc, 

ghế văn phòng, kệ đựng tài liệu (thuộc nhóm này).  
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(210) 4-2012-00490 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00491 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.6; A26.11.12; A25.7.7 
(591) Xanh, xanh lá cây, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00493 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.2 
(591) Xanh tím than, xanh ngọc, vàng, đỏ, 

trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuệ Đông  (VN) 
Khu công nghiệp Phú Thịnh, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn dùng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy hàn dùng điện.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
953 

(210) 4-2012-00494 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.1; A11.3.6; A10.3.4; 
A11.3.2 

(591) Hồng 

(540) 

 

(731) 1. Nguyễn Công Hà  (VN) 
Số 116 tổ 44, phố Tôn Thất Tùng, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  
2. Trần Thị Chung  (VN) 
Phố Thái Đào, xã Thái Đào, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bác Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường (ăn), bánh mì, kem ăn. 
 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước ga (đồ uống), các loại đồ uống không có 
cồn, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả (đồ uống).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00495 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Mạng Tầm 
Nhìn Mới  (VN) 
Lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, 111A 
Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  
 

Nhóm 38: Thư điện tử. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy 
trì trang điện tử cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet. 

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
954 

(210) 4-2012-00496 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mạng Tầm 
Nhìn Mới   (VN) 
Lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, 111A 
Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.   
 

Nhóm 38: Thư điện tử.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy 
trì trang điện tử cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00497 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mạng Tầm 
Nhìn Mới   (VN) 
Lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, 111A 
Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.   
 

Nhóm 38: Thư điện tử.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy 
trì trang điện tử cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet. 
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(210) 4-2012-00498 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mạng Tầm 
Nhìn Mới   (VN) 
Lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, 111A 
Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.   
 

Nhóm 38: Thư điện tử.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy 
trì trang điện tử cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet. 

 
 

(210) 4-2012-00500 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1; A25.7.21 
(731) Công ty TNHH dịch vụ lắp ráp 

Minh Đạt   (VN) 
39 đường số 42, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất kích thích sinh trưởng cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-00502 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KART FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
P.O. Box 78, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy bơ; bánh mì; bánh mì cuộn; bánh bao; bánh rán; bánh mỳ dẹt làm 

bằng phương pháp thủ công; bánh pi-za; bột nhào để làm bánh ngọt; bột làm bánh ngọt; 
bánh ngọt; bánh quy; bánh quy giòn; bột cà ri (gia vị); hương liệu dùng cho bánh ngọt, trừ 
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tinh dầu; chế phẩm từ ngũ cốc; đồ gia vị; bánh kẹo; thực phẩm có chất bột, lõi hạt, bột 
hòn (để làm bánh put đing); bột mỳ cho thực phẩm; sản phẩm bột mỳ được chế biến công 
nghiệp để làm bánh; gluten dùng cho thực phẩm; bột nhào làm từ hạt sen; bột nhào làm từ 
đậu đỏ; tinh bột mì.  

 
 
 

(210) 4-2012-00503 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KART FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
P.O. Box 78, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy bơ; bánh mì; bánh mì cuộn; bánh bao; bánh rán; bánh mỳ dẹt làm 

bằng phương pháp thủ công; bánh pi-za; bột nhào để làm bánh ngọt; bột làm bánh ngọt; 
bánh ngọt; bánh quy; bánh quy giòn; bột cà ri (gia vị); hương liệu dùng cho bánh ngọt, trừ 
tinh dầu; chế phẩm từ ngũ cốc; đồ gia vị; bánh kẹo; thực phẩm có chất bột, lõi hạt, bột 
hòn (để làm bánh put đing); bột mỳ cho thực phẩm; sản phẩm bột mỳ được chế biến công 
nghiệp để làm bánh; gluten dùng cho thực phẩm; bột nhào làm từ hạt sen; bột nhào làm từ 
đậu đỏ; tinh bột mì.  

 
 
 

(210) 4-2012-00504 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.6 
(731) KART FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
P.O. Box 78, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy bơ; bánh mì; bánh mì cuộn; bánh bao; bánh rán; bánh mỳ dẹt làm 

bằng phương pháp thủ công; bánh pi-za; bột nhào để làm bánh ngọt; bột làm bánh ngọt; 
bánh ngọt; bánh quy; bánh quy giòn; bột cà ri (gia vị); hương liệu dùng cho bánh ngọt, trừ 
tinh dầu; chế phẩm từ ngũ cốc; đồ gia vị; bánh kẹo; thực phẩm có chất bột, lõi hạt, bột 
hòn (để làm bánh put đing); bột mỳ cho thực phẩm; sản phẩm bột mỳ được chế biến công 
nghiệp để làm bánh; gluten dùng cho thực phẩm; bột nhào làm từ hạt sen; bột nhào làm từ 
đậu đỏ; tinh bột mì.  
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(210) 4-2012-00507 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.1.6; A19.7.16 (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Phong   (VN) 
Số 89 ngõ 508 đường Láng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00508 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh để chăm sóc và làm sạch da và tóc.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm có chứa thuốc để điều trị các bệnh về da và tóc; chế phẩm chống 
nắng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00509 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(731) KLA-TENCOR CORPORATION   (US) 

1 Technology Drive Milpitas, CA 95035 
United States of America 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ để thử và kiểm tra các đặc tính vật lí và điện của các chất bán dẫn; 

phần cứng và phần mềm máy tính để thử và kiểm tra các đặc tính vật lí và điện của các 
chất bán dẫn.  
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(210) 4-2012-00510 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Stalker  
(VN) 
849/1 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà.  
 
 
 

(210) 4-2012-00512 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh Bùi Thị Hương  

(VN) 
Xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu.  
 
 
 

(210) 4-2012-00513 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
TN  (VN) 
Số 33 Tây Hồ, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý tòa nhà (quản lý bất động sản); 

môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2012-00514 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất hàng xuất khẩu 
Ngân Anh   (VN) 
Số 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý tòa nhà (quản lý bất động sản); 

môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00515 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20 (540) 

 

(731) 1. Nguyễn Thị Nga  (VN) 
Số 57NB Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
2. Lê Hữu Báu  (VN) 
Số 57NB Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản; quản lý tòa nhà (quản lý bất động sản); 

môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản.   
 
 
 
 

(210) 4-2012-00516 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00517 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00518 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00519 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00520 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00521 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần HERA Việt 

Nam   (VN) 
Số 8A/218 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm, chăn, khăn mặt bằng vải, khăn tay bằng vải, khăn ăn bằng vải dệt, 

khăn phủ giường.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00522 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần HERA Việt 

Nam    (VN) 
Số 8A/218 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót bằng vải, quần đùi, quần áo tắm, bít tất, giày, dép.  
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(210) 4-2012-00524 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.9; 3.7.17; 2.5.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00525 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.4; 26.5.3; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Da cam, vàng, đỏ, xanh lá cây, ghi, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh    (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00526 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.1.2; 3.9.1 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh dương, xanh lá 

cây, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh    (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00527 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A2.1.16; A2.3.16; 2.1.8 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh    (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00528 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

NISHU Việt Nam   (VN) 
Số 45/35 phố Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại như: sơn dầu, sơn nước, sơn chống gỉ, chất dùng làm lớp phủ công 

nghiệp (tương tự như sơn), chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn).  
 

Nhóm 19: Bột bả trát tường, gạch ngói nung, đá ốp lát, tấm lát sàn phi kim loại, khung và 
cấu kiện phi kim loại dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-00529 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

NISHU Việt Nam    (VN) 
Số 45/35 phố Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại như: sơn dầu, sơn nước, sơn chống gỉ, chất dùng làm lớp phủ công 

nghiệp (tương tự như sơn), chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn).   
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Nhóm 19: Bột bả trát tường, gạch ngói nung, đá ốp lát, tấm lát sàn phi kim loại, khung và 
cấu kiện phi kim loại dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-00530 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

NISHU Việt Nam    (VN) 
Số 45/35 phố Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại như: sơn dầu, sơn nước, sơn chống gỉ, chất dùng làm lớp phủ công 

nghiệp (tương tự như sơn), chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn).   
 

Nhóm 19: Bột bả trát tường, gạch ngói nung, đá ốp lát, tấm lát sàn phi kim loại, khung và 
cấu kiện phi kim loại dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-00531 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin   (VN) 
P 507 C3 Làng Quốc Tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn, thịt gà. 

 
 

(210) 4-2012-00536 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

kinh doanh Toàn Mỹ   (VN) 
Khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; máy lọc nước uống chạy 

điện dùng cho mục đích gia đình; thiết bị làm sạch nước.  
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(210) 4-2012-00537 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

kinh doanh Toàn Mỹ  (VN) 
Khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; máy lọc nước uống chạy 

điện dùng cho mục đích gia đình; thiết bị làm sạch nước.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00538 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH bê tông ly tâm 

Miền Đông   (VN) 
Số 7/7B khu phố Tân Phước, phường Tân 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bê tông nhẹ trộn sẵn; cấu kiện bê tông đúc sẵn.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00539 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Ngô Thị Tuyết  (VN) 

Số 651 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến như: hạt điều, hạt đậu sấy khô, mít sấy, khoai sấy khô, 

hạt sen, hạt dẻ.  
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(210) 4-2012-00540 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.4; 24.1.1 
(591) Đỏ, đen, nâu, vàng 
(731) Huỳnh Thanh Việt  (VN) 

256/77 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; con lân; con sư; con rồng (đều là đồ chơi).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ biểu diễn nghệ thuật múa lân, múa rồng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tác phẩm mỹ thuật đồ họa và mỹ thuật công nghiệp.  
 
 
 

(210) 4-2012-00541 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

chế biến thực phẩm Gia Huy 
Hà Nội  (VN) 
Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 
 

(210) 4-2012-00542 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMVI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-00543 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phẩn dược phẩm 

AMVI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-00544 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMVI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-00545 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMVI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
(210) 

 
4-2012-00546 

 
(220) 

 
10.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMVI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00547 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMVI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00548 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMVI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00549 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMVI    (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-00550 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mỹ 

Phẩm TAMYPHARMA   (VN) 
Nhà liền kề số 9 khu Tecco, Quang 
Trung, thành phố Vinh, Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-00551 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Nâu vàng, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư 130, phố Đốc Ngữ, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Sản xuất các chương trình truyền hình, trò chơi truyền hình; tổ chức và điều 
khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức sự kiện không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo (cho mục đích vui chơi, văn hóa, giáo dục).  

 
 

(210) 4-2012-00552 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) LIBERTY MUTUAL INSURANCE 

COMPANY   (US) 
175 Berkeley Street, Boston, 
Massachusetts 02116, USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ bảo hiểm cụ thể là, thực hiện dịch vụ bảo hiểm cho tất cả các loại 

hình bảo hiểm, dịch vụ môi giới bảo hiểm, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm, dịch vụ 
quản lý tổn thất và tính toán bồi thường cho tất cả các loại hình bảo hiểm; dịch vụ quản lý 
khiếu nại bảo hiểm (các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm) và dịch vụ tính toán bồi 
thường được cung cấp như là một phần cua các chương trình được bảo hiểm và tự bảo 
hiểm; dịch vụ đánh giá, tư vấn, và phân tích cho tất cả các yêu cầu giải quyết quyền lợi 
bảo hiểm, thực hiện dịch vụ bảo hiểm cho tất cả các loại hình bảo hiểm; thực hiện dịch vụ 
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tái bảo hiểm; dịch vụ hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm, cung 
cấp thông tin về các vấn đề bảo hiểm; dịch vụ báo gia bảo hiểm; cung cấp một cơ sở dữ 
liệu để dò tìm, theo dõi, và tạo báo cáo về các thộng tin và thống kê về các yêu cầu giải 
quyết quyền lợi bảo hiểm và việc bồi hoàn bảo hiểm (chi trả quyền lợi bảo hiểm khi có 
tổn thất xảy ra); cung cấp các dịch vụ được liệt kê trên dây trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu 
máy tính hay qua mạng Internet, dịch vụ tài trợ tài chính cho căc sự kiện thể thao và văn 
hóa, cung cấp các trang web trong lĩnh vực bảo hiểm.  

 
 

(210) 4-2012-00553 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.1.1; 7.5.2; 22.5.10 
(731) LIBERTY MUTUAL INSURANCE 

COMPANY    (US) 
175 Berkeley Street, Boston, 
Massachusetts 02116, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ bảo hiểm cụ thể là, thực hiện dịch vụ bảo hiểm cho tất cả các loại 

hình bảo hiểm, dịch vụ môi giới bảo hiểm, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm, dịch vụ 
quản lý tổn thất và tính toán bồi thường cho tất cả các loại hình bảo hiểm; dịch vụ quản lý 
khiếu nại bảo hiểm (các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm) và dịch vụ tính toán bồi 
thường được cung cấp như là một phần cua các chương trình được bảo hiểm và tự bảo 
hiểm; dịch vụ đánh giá, tư vấn, và phân tích cho tất cả các yêu cầu giải quyết quyền lợi 
bảo hiểm, thực hiện dịch vụ bảo hiểm cho tất cả các loại hình bảo hiểm; thực hiện dịch vụ 
tái bảo hiểm; dịch vụ hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm, cung 
cấp thông tin về các vấn đề bảo hiểm; dịch vụ báo gia bảo hiểm; cung cấp một cơ sở dữ 
liệu để dò tìm, theo dõi, và tạo báo cáo về các thộng tin và thống kê về các yêu cầu giải 
quyết quyền lợi bảo hiểm và việc bồi hoàn bảo hiểm (chi trả quyền lợi bảo hiểm khi có 
tổn thất xảy ra); cung cấp các dịch vụ được liệt kê trên dây trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu 
máy tính hay qua mạng Internet, dịch vụ tài trợ tài chính cho căc sự kiện thể thao và văn 
hóa, cung cấp các trang web trong lĩnh vực bảo hiểm.  

 
 

(210) 4-2012-00555 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) THE ABSOLUT COMPANY AB   (SE) 
117 97 Stockholm, Sweden  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng và nước có ga và các loại đồ uống khác không có cồn; đồ 

uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (thực hiện bởi nhà hàng); chỗ ở tạm 
thời.  
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(210) 4-2012-00556 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lưu Công  
(VN) 
Số 01, đường Lê Quang Đạo, xã Mễ Trì, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; quản 

lý tài sản bất động sản; cho thuê tài sản cố định; hãng bất động sản 
 

Nhóm 37: Dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng; thông tin về xây dựng, kiểm 
tra dự án xây dựng 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; công viên vui chơi, giải trí; dịch vụ karaoke; cung cấp dịch vụ 
và thông tin về giải trí, tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức sự kiện cụ thể là tổ chức hội 
nghị hội họp. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng cung cấp. 

 
 

(210) 4-2012-00557 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Lưu Công  
(VN) 
Số 01, đường Lê Quang Đạo, xã Mễ Trì, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); sữa; trứng, rau.  
 

Nhóm 35: Mua bán thịt, cá, gia cầm, sữa, trứng, rau.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng 
cung cấp.  

 
 

(210) 4-2012-00558 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.9.1; 26.15.1; 25.1.6; 4.3.9; 4.3.7; 
26.1.2 

(591) Hồng phấn, xanh lục, đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở rượu Thiên Kim  (VN) 
D8 khu A Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vang, rượu vốtca, rượu mùi, đồ uống có chứa cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-00560 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A18.1.8; 25.5.2; A3.13.16; A3.13.24 
(591) Trắng, xám, vàng, da cam, đen, xanh 

dương 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ tổng hợp Kiến Vàng  
(VN) 
Số 7 ngõ 72 Tân ấp, phường Phúc Xá, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ chuyên chở đồ 

đạc; dịch vụ khuân vác; dịch vụ chất hàng và dỡ hàng; dịch vụ đóng gói hàng trước khi 
chuyên chở. 

 
 

(210) 4-2012-00561 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.1; 1.5.1 
(591) Xanh cốm, trắng, ghi xám, xanh lá cây 

sẫm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và phát triển 
Đông Dương  (VN) 
Số 72 ngõ 592 đường Trường Chinh, 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển đồ đạc; dịch vụ kho bãi; dịch vụ bốc xếp 

hàng hóa; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ dọn nhà. 
 
 

(210) 4-2012-00562 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) PAN RAJDHEVEE GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
50/234-275 Moo 3, Lat Sa Wai, Lam 
Lukka, Pathumthani, 12150, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa (không kể vận chuyển) vì lợi 

ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này từ các cửa hàng bán lẻ, từ các 
cửa hàng bán buôn, từ các cửa hàng phân phối, từ các tạp chí mua bán nói chung thông 
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qua thư đặt hàng hoặc các phương tiện thông tin viễn thông và từ các trang web mua bán 
nói chung trên mạng thông tin liên lạc toàn cầu đối với các loại hàng hóa cụ thể như sau: 
mỹ phẩm, kem chống lão hóa, chế phấm chống nắng, sữa rửa mặt trị mụn trứng cá, kem 
trị mụn trứng cá, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, mỹ phẩm để chăm sóc da, dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế 
phẩm làm trắng và làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn liên quan đến điều trị làm đẹp; tư vấn làm đẹp; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; cung cấp thông tin bao gồm cả tư vấn trực tuyến về chăm sóc vệ sinh và sắc 
đẹp; dịch vụ y tế điều trị các bệnh về da; dịch vụ chăm sóc da (dịch vụ y tế); dịch vụ điều 
trị thẩm mỹ (chăm sóc sắc đẹp); điều trị và trị liệu cho khuôn mặt (chăm sóc sắc đẹp); 
dịch vụ trị liệu bằng nước khoáng (dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và sắc đẹp-spa).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00563 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A26.11.12; 25.7.17 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) PAN RAJDHEVEE GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
50/234-275 Moo 3, Lat Sa Wai, Lam 
Lukka, Pathumthani, 12150, Thailand    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa (không kể vận chuyển) vì lợi 

ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa này từ các cửa hàng bán lẻ, từ các 
cửa hàng bán buôn, từ các cửa hàng phân phối, từ các tạp chí mua bán nói chung thông 
qua thư đặt hàng hoặc các phương tiện thông tin viễn thông và từ các trang web mua bán 
nói chung trên mạng thông tin liên lạc toàn cầu đối với các loại hàng hóa cụ thể như sau: 
mỹ phẩm, kem chống lão hóa, chế phấm chống nắng, sữa rửa mặt trị mụn trứng cá, kem 
trị mụn trứng cá, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, mỹ phẩm để chăm sóc da, dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế 
phẩm làm trắng và làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn liên quan đến điều trị làm đẹp; tư vấn làm đẹp; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; cung cấp thông tin bao gồm cả tư vấn trực tuyến về chăm sóc vệ sinh và sắc 
đẹp; dịch vụ y tế điều trị các bệnh về da; dịch vụ chăm sóc da (dịch vụ y tế); dịch vụ điều 
trị thẩm mỹ (chăm sóc sắc đẹp); điều trị và trị liệu cho khuôn mặt (chăm sóc sắc đẹp); 
dịch vụ trị liệu bằng nước khoáng (dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và sắc đẹp-spa).  
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(210) 4-2012-00564 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.3.5; 26.3.2; 26.4.3; A17.2.2 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, da cam, vàng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Kim Thanh  (VN) 
Lô M, số 1 khu Tây Nam Hành Chánh, 
khóm 6, phường 1, thành phố Bạc Liêu, 
tỉnh Bạc Liêu 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-00565 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng, đỏ, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất Đại 
Nam   (VN) 
A10 Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-00566 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, xanh dương, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá chất Đại 
Nam   (VN) 
A10 Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-00567 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.17.11; A17.5.4 
(591) Nâu, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giáo dục IQ Việt Nam   (VN) 
Thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; 
dịch vụ dạy dỗ; giảng dạy; trường mẫu giáo.  

 
 

(210) 4-2012-00568 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Vàng, xanh lá mạ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tô Thị Thanh 
Nhàn  (VN) 
55/44 đường nối Tân Sơn Nhì và Trương 
Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công may, thêu quần áo trẻ sơ sinh, trẻ em theo đợt đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2012-00569 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.5.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lương Khánh  
(VN) 
Tổ 2, khu phố Khánh Long, thị trấn Tân 
Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón phục vụ nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-00572 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.2.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Đông á HTP   (VN) 
Số 20, phố Lý Thường Kiệt, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn: thuốc màu, sơn, vecni.  
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng (vật liệu xây dựng kim loại).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (vật liệu xây dựng phi kim loại).  
 

Nhóm 32: Bia: nước khoáng, nước ga và các đồ uống không cồn.  
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, nước tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2012-00573 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ lương thực thực 
phẩm Chánh Kiều  (VN) 
Số 14 Trệt, Nguyễn Thị Nhỏ, phường 14, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00575 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phúc Tuệ  (VN) 
125 - 127 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00576 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phúc Tuệ  (VN) 
125 - 127 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2012-00577 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Lã Vọng   (VN) 
Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chât dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, thuốc đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên liệu, mỡ 
công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em (trẻ sơ sinh), thực phẩm ăn kiêng dùng trong y 
học, thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim 
loại, khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim 
loại, két an toàn, động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy phát 
điện, máy xay, máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, 
máy cơ điện dùng trong công nghlệp, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng 
cụ cắt (dụng cụ cầm tay), dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay), dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công, kéo, cái giũa móng tay, thiết bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, 
hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, 
thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không khí dùng trong 
ngành y, chăn điện dùng trong ngành y, que thử dùng trong ngành y, thiết bị điều hoà 
không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết 
bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động cơ dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của kim loại quý, vàng, kim 
cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ điện tử, hộp nhạc, giá để 
nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ 
em (làm từ giấy hoặc xenlulô), băng đính không dùng cho ngành y, văn phòng và mục 
đích gia dụng, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su thô hoặc bán thánh phẩm, 
băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da 
dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, 
đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, 
giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu 
xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều 
(trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ 
thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, 
sợi và chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng 
vải, áo gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay (trang phục quần áo), hoa 
nhân tạo, khuy, đồ ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm 
thảm, thảm chống trơn, chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị 
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để rèn luyện hình thể, đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trưọt, đồ câu cá, đĩa bay (trò 
chơi), dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, chế 
phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, thức ăn gia súc, thủy sản, 
rau tươi, hoa tươi, trái cây tươi, hạt (hạt giống), cây sống, nước uống tinh khiết, bia, nước 
khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ 
uống có chứa cồn (trừ bia), đồ uống có cồn chứa hoa quả, nước ép trái cây có cồn, thuốc 
lá, gạt tàn dùng cho người hút thuốc, bật lửa dùng cho người hút thuốc, diêm, tẩu thuốc lá.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tư bản (vốn); dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao 
dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ môi 
giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng (thuộc về 
cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ 
môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính, ngân hàng); dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
tài chính; dịch vụ môi giới chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 
dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ về xây dựng cầu cảng, bến tàu; 
dịch vụ cho thuê trang thiết bị xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ khai thác mỏ; 
dịch vụ làm kín công trình; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối (truyền tải) năng lượng; dịch vụ vận tải; dịch vụ tổ chức các 
cuộc du lịch; dịch vụ cung cấp nước; dịch vụ lưu giữ hàng hóa; dịch vụ cho thuê chỗ để xe 
« tô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 
trí, văn hóa, nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục 
đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ về phóng viên 
tin tức.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ về lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn về tiết 
kiệm năng lượng; dịch vụ về thiết kế nội thất; dịch vụ về quy hoạch đô thị; dịch vụ quản 
lý chất lượng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 
viện, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng), dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ tạo dáng (thiết kế) vườn 
hoa, cây cảnh.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh.  
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(210) 4-2012-00578 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh da trời đậm, xanh dương 

đậm 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Bông 
Hồng Xanh  (VN) 
35 khu dân cư Bình Phú, đường số 20, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00579 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại mỹ phẩm Hân Vy  
(VN) 
35 Tam Hà, tổ 15, khu phố 4, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00580 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mai Duyên  (VN) 
114/7 Thi Sách, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ vận tải hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-00581 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Xuân Mỹ  (VN) 

Đạt Hiếu 6, phường Đạt Hiếu, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chất thay thế cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 
 
 

(210) 4-2012-00582 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Xuân Mỹ   (VN) 

Đạt Hiếu 6, phường Đạt Hiếu, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chất thay thế cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2012-00583 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CLK CORPORATION   (KR) 

981-11 Jangdeok-dong, Gwangsan-gu, 
Gwangju, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí, thiết bị điều hòa không khí và thiết bị điều hoà 

không khí dùng trong công nghiệp; thiết bị làm lạnh không khí bằng điện, thiết bị điều 
hòa không khí bằng điện và thiết bị điều hoà không khí  dùng cho gia đình; thiết bị ướp 
lạnh và thiết bị ướp lạnh dùng trong công nghiệp; thiết bị ướp lạnh bằng điện và thiết bị 
ướp lạnh dùng cho gia đình; máy ướp lạnh dùng trong công nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2012-00584 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cơ khí 
Phạm Gia  (VN) 
22/4 Đồng Khởi, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ nghệ thuật bằng đồng thiếc (tác phẩm nghệ thuật); hợp kim của kim loại 

thường; kim loại chống ma sát; tượng bán thân bằng kim loại thường. 
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(210) 4-2012-00585 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Ân Ân  
(VN) 
26A1 Tân Chánh Hiệp 33, khu phố 2, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-00586 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) POLARIS INDUSTRIES INC. (A 

DELAWARE CORPORATION)   (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340-9770 USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và bộ phận kết cấu của phương tiện này.  

 
 

(210) 4-2012-00587 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) POLARIS INDUSTRIES INC. (A 

DELAWARE CORPORATION)    (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340-9770 USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy địa hình bốn bánh và bộ phận kết cấu của phương tiện này.  

 
 

(210) 4-2012-00588 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) POLARIS INDUSTRIES INC. (A 

DELAWARE CORPORATION)    (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340-9770 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 12: Xe địa hình bốn bánh chuyên dụng và bộ phận kết cấu của phương tiện này.  
 
 

(210) 4-2012-00589 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) POLARIS INDUSTRIES INC. (A 

DELAWARE CORPORATION)    (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340-9770 USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe địa hình bốn bánh chuyên dụng và bộ phận kết cấu của phương tiện này.  

 
 

(210) 4-2012-00592 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trịnh Trung  (VN) 
196/44 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, tất (vớ), giày dép. 

 
 

(210) 4-2012-00593 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Quốc tế 
NAKATA   (VN) 
Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, xe đạp.  

 
 

(210) 4-2012-00594 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tuệ Linh   (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, đường 
Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-00595 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00596 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00597 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00598 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.1.1; 2.5.2; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, tím, hồng, xanh 

dương, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sức Khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00599 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1; 25.1.6; A3.7.24; A26.11.12; 
25.12.1; 3.4.18; 3.4.20; A7.1.11; 
A3.4.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh sẫm, xanh lá cây, xanh 
da trời, tím, hồng, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thức ăn chăn nuôi Trường 
Phó   (VN) 
Số nhà 28/60, đại lộ Nguyễn Lương 
Bằng, khu 12, phường Bình Hàn, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
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(210) 4-2012-00600 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15; 5.7.3; A3.7.24; 3.4.18; 25.1.6; 
A26.11.9; 25.12.1; 25.1.25; 26.4.3; 
26.4.9 

(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lam, xanh lá cây, 
xanh da trời, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thức ăn chăn nuôi Trường 
Phó   (VN) 
Số nhà 28/60, đại lộ Nguyễn Lương 
Bằng, khu 12, phường Bình Hàn, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 
 

(210) 4-2012-00601 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thức ăn chăn nuôi Trường 
Phó   (VN) 
Số nhà 28/60, đại lộ Nguyễn Lương 
Bằng, khu 12, phường Bình Hàn, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 
 

(210) 4-2012-00602 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Võ Thị Kim Phụng   (VN) 
Trường Phước, xã Trường Tây, huyện 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, vải vóc, phụ liệu may mặc.  
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(210) 4-2012-00604 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đào tạo úc Việt  (VN) 
741-743-745 Lê Hồng Phong, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dạy học: dạy các lớp anh văn TOEIC, TOEFL, 

IELTS, dạy tin học A-B; đào tạo nghề trong các lĩnh vực cụ thể là: nghiệp vụ nhà hàng, 
nghiệp vụ khách sạn, nghiệp vụ chăm sóc người cao niên, nghiệp vụ chăm sóc người 
khuyết tật, nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ quản lý hệ thống điều hành kinh 
doanh, nghiệp vụ tiếp thị, nghiệp vụ tài chính, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ du lịch; đào 
tạo nghiệp vụ về bếp trưởng, ẩm thực châu á, nghề làm bánh, tổ chức hoạt động, quản lý 
hoạt động cho nhà hàng - khách sạn.  

 
 
 

(210) 4-2012-00605 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Trắng, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Tâm Thiên 
Phó   (VN) 
Số 9/8 Nguyễn Du, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn về an toàn thực phẩm, công bố chất lượng thực phẩm và mỹ phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (nhà hàng).  
 
 
 

(210) 4-2012-00606 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Song Hưng  (VN) 
96 đường 85, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu bôi trơn dùng để mátxa (một loại mỹ phẩm); xà phòng; dầu mượt tóc, kem 

đánh răng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
987 

(210) 4-2012-00607 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A1.1.10; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại OMINSU Việt Nam  
(VN) 
Quy Mông, xã Yên Thường, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00608 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 24.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư HFIC  
(VN) 
33-39 Pasteur, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; đầu tư tài chính (đầu tư tư bản, đầu tư vốn); quản lý đầu tư, tài 

chính; dịch vụ bảo hiểm (tài chính, tiền tệ); hoạt động ngân hàng, cho thuê tài chính.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00610 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) EMERALD FOX AG  (CH) 

Salmenweg 6, 8462 Rheinau, 
Switzerland 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát làm từ sữa đã gạn kem; pho mát làm từ sữa không gạn bớt kem, pho 

mát để quết vào bánh mì nướng; nước xốt làm từ pho mát; pho mát nguyên miếng, pho 
mát mềm.  

 
Nhóm 30: Nước xốt may-on-ne nguội trộn với hành, nụ bạch hoa giầm, dưa chuột ăn với 
cá, nước xốt may-on-ne.  
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(210) 4-2012-00611 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.8; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) EMERALD FOX AG  (CH) 

Salmenweg 6, 8462 Rheinau, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 29: Pho mát làm từ sữa đã gạn kem; pho mát làm từ sữa không gạn bớt kem, pho 

mát để quết vào bánh mì nướng; nước xốt làm từ pho mát; pho mát nguyên miếng, pho 
mát mềm.   

 
Nhóm 30: Nước xốt may-on-ne nguội trộn với hành, nụ bạch hoa giầm, dưa chuột ăn với 
cá, nước xốt may-on-ne.  

 
 

(210) 4-2012-00612 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.8; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) EMERALD FOX AG  (CH) 

Salmenweg 6, 8462 Rheinau, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 29: Pho mát làm từ sữa đã gạn kem; pho mát làm từ sữa không gạn bớt kem, pho 

mát để quết vào bánh mì nướng; nước xốt làm từ pho mát; pho mát nguyên miếng, pho 
mát mềm.   

 
Nhóm 30: Nước xốt may-on-ne nguội trộn với hành, nụ bạch hoa giầm, dưa chuột ăn với 
cá, nước xốt may-on-ne.  

 
 

(210) 4-2012-00613 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) EMERALD FOX AG  (CH) 

Salmenweg 6, 8462 Rheinau, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 29: Pho mát làm từ sữa đã gạn kem; pho mát làm từ sữa không gạn bớt kem, pho 

mát để quết vào bánh mì nướng; nước xốt làm từ pho mát; pho mát nguyên miếng, pho 
mát mềm.   
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Nhóm 30: Nước xốt may-on-ne nguội trộn với hành, nụ bạch hoa giầm, dưa chuột ăn với 
cá, nước xốt may-on-ne.  

 
 

(210) 4-2012-00614 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) EMERALD FOX AG  (CH) 

Salmenweg 6, 8462 Rheinau, 
Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 29: Pho mát làm từ sữa đã gạn kem; pho mát làm từ sữa không gạn bớt kem, pho 

mát để quết vào bánh mì nướng; nước xốt làm từ pho mát; pho mát nguyên miếng, pho 
mát mềm.   

 
Nhóm 30: Nước xốt may-on-ne nguội trộn với hành, nụ bạch hoa giầm, dưa chuột ăn với 
cá, nước xốt may-on-ne.  

 
 

(210) 4-2012-00615 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.4.4 (540) 

  

(731) Tạ Văn Hinh  (VN) 
Thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải, hàng may sẵn (quần áo), giày dép.  
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách (bằng đường bộ, đường thủy (đường sông, đường biển; 
đường sắt); dịch vụ vận tải hàng hoá, lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. 

 
 

(210) 4-2012-00616 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, trắng, 

hồng cam 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Hiền Doanh  (VN) 
Số 258 đường Trường Chinh, tổ 1, 
phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, phụ tùng ô tô.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách.  
 
 

(210) 4-2012-00617 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A3.6.3 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần TGM   (VN) 

Số 9, đường 21A, khu dân cư An Lạc, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; dịch vụ thư viện; tổ chức cuộc thi giáo dục 

hoặc giải trí, tổ chức và điều khiển cuộc hội thảo chuyên đề.  
 
 

(210) 4-2012-00618 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) M&H MANAGEMENT LIMITED  
(MU) 
4th Floor, IBL House, Caudan, Port 
Louis, Republic of Mauritius 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu hạnh nhân; hương liệu (tinh dầu); muối để tắm không dùng cho mục đích 

y tế; mặt nạ làm đẹp; xà phòng vệ sinh dạng bánh; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh 
dầu; hương thơm để thắp; bộ mỹ phẩm; dầu oải hương; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ (mỹ phẩm); dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội 
đầu; xà phòng bánh.  

 
 

(210) 4-2012-00619 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1 
(731) LA BICYCLE (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
58 Moo 2, Tambol Oam-Yai, Amphur 
Sampran, Nakornpathom Province 
73160, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình phần mềm kiểm tra quy trình dùng cho xe cộ chạy bằng điện.  
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(210) 4-2012-00620 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1 
(731) LA BICYCLE (THAILAND) CO., LTD.  

(TH) 
58 Moo 2, Tambol Oam-Yai, Amphur 
Sampran, Nakornpathom Province 
73160, Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện; xe scutơ và xe scutơ điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00621 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, xanh dương, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế xây dựng và xuất nhập 
khẩu HIENDAI   (VN) 
8A/132/64 Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nhà.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00622 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trung 
Tâm Ba Vì  (VN) 
7A3 Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi.  
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(210) 4-2012-00623 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất nông nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 

dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng); hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 
diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng.  

 
 

(210) 4-2012-00624 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất nông nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 

dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng); hóa chất công nghiệp.   
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 
diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng.  

 
 

(210) 4-2012-00625 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
551/132 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất nông nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 

dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng); hóa chất công nghiệp.   
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 
diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng.  
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(210) 4-2012-00626 (220) 11.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, da cam, đỏ, xanh da trời, 

xám 
(731) Công ty TNHH tư vấn dịch vụ 

Quang Việt  (VN) 
36/7 Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo trong nước và quốc tế; dịch vụ giảng dạy; thông tin 

về giáo dục; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ tư vấn du học.  
 
 
 

(210) 4-2012-00627 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Li Lam  (VN) 
CS 04 Mỹ Đức, Nguyễn Đức Cảnh, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép.  

 
 
 

(210) 4-2012-00628 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH NIER rượu vang 
hảo hạng Việt Nam  (VN) 
Số 10, BT3-X2, Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rượu.  
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(210) 4-2012-00629 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.1; A26.3.5; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Ngôi 
Sao Mê Kông   (VN) 
36 đường 20, phường Linh Chiểu, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa bằng nhựa.  

 
 

(210) 4-2012-00630 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.1.2; 2.1.20 
(591) Nâu đất, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Quang Trung  (VN) 
Văn phòng quản lý, tầng 2, Trung tâm 
thương mại The Garden, đường Mễ Trì, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cà vạt, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-00631 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trường Khang  (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00632 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trường Khang  (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2012-00633 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trường Khang  (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-00634 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trường Khang  (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-00635 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trường Khang  (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-00636 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trường Khang  (VN) 
163/30 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00637 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.21; 26.4.1; A25.1.10; 3.7.16; 
3.7.10 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Yến Sào Việt Nam  (VN)
Số 114 Trần Phú, phường 7, thành phố 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm đã qua chế biến, và chưa qua chế biến 

từ chim yến: tổ yến. 
 
 

(210) 4-2012-00638 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiết bị và Phụ 
tùng Minh Đức  (VN) 
Số 33, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Bầu lọc dùng cho máy cơ giới.  

 
 

(210) 4-2012-00639 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 7.1.6; A1.1.10; 24.17.17; 2.5.1; A2.5.24; 
24.17.25 

(731) Công ty TNHH ASEAN - LINK 
(Việt Nam)  (VN) 
Lô C4, C5, khu công nghiệp Đình Trám, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, thắt lưng (trang phục) và giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-00641 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH điện tử Phúc 

Lộc  (VN) 
54 đường 3A, lô M, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; loa; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); bộ 

trộn âm ly micxơ); ống nói (micrô) 
 
 

(210) 4-2012-00642 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 4.3.3; A26.11.12; 26.11.3; A26.11.7 
(591) Trắng, vàng, nâu đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 
dựng Phú Thăng Long   (VN) 
Xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; nhà ở thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-00646 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17; 24.1.1; 5.13.4; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
SAIGON ACADEMY SCHOOL  (VN) 
8A Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; tổ chức và điều hành hội thảo; trường mẫu giáo; đào tạo thực hành; 

dịch vụ trường nội trú.  
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(210) 4-2012-00647 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế giới Điện tử   (VN) 
130, Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 20: Khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, mây; bàn; ghế; giương; tủ; tủ 

bếp; kệ; đồ đạc trong nhà. 
 
 
 

(210) 4-2012-00648 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế giới Điện tử  (VN) 
130, Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, mây; bàn; ghế; giường; tủ; tủ 

bếp; kệ; đồ đạc trong nhà. 
 
 
 

(210) 4-2012-00649 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thế giới Điện tử   (VN) 
130, Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, mây; bàn; ghế; giường; tủ; tủ 

bếp; kệ; đồ đạc trong nhà. 
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(210) 4-2012-00653 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.25; A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19; 
26.1.2 

(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ điện tử VINH HOA  
(VN) 
Số 17, tổ 4, thị trấn Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị máy tính, máy văn 

phòng, thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm thanh ánh sáng, thiết bị an ninh giám sát cụ thể là: ti 
vi, máy tính; loa; âm ly, hàng điện tử, hàng điện gia dụng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành và sửa chữa: hàng điện tử, điện lạnh, máy tính, máy văn 
phòng, điện gia dụng. 

 
 

(210) 4-2012-00654 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm mousse Liên ¸ 
(Lien A., Ltd)  (VN) 
55/1A Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe như yên xe máy. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc như bàn; ghế; giường; tủ và bộ đồ giường làm bằng nhựa hoặc bằng cao 
su như nệm; gối. 

 
 
(210) 4-2012-00655 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm mousse Liên ¸ 
(Lien A., Ltd)  (VN) 
55/1A Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe như yên xe máy.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc như bàn; ghế; gường; tủ và bộ đồ giường; làm bằng nhựa hoặc bằng cao 
su: như nệm; gối. 

 
 

(210) 4-2012-00656 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất nệm mousse Liên ¸ 
(Lien A., Ltd)  (VN) 
55/1A Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe như yên xe máy.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc như bàn; ghế; gường; tủ và bộ dồ giường; làm bằng nhựa hoặc bằng cao 
su: như nệm; gối. 

 
 

(210) 4-2012-00657 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Min 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-00658 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, ngã tư Phố 
Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ bề mặt gỗ, kim loại, sơn trang trí, sơn chịu hoá chất, sơn chống bụi, 

sơn chống rỉ mau khô.  
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(210) 4-2012-00659 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, ngã tư Phố 
Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ bề mặt gỗ, kim loại, sơn trang trí, sơn chịu hoá chất, sơn chống bụi, 

sơn chống rỉ mau khô.  
 
 

(210) 4-2012-00660 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Khu công nghiệp phố Nối B, ngã tư Phố 
Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ bề mặt gỗ, kim loại, sơn trang trí, sơn chịu hoá chất, sơn chống bụi, 

sơn chống rỉ mau khô.  
 
 

(210) 4-2012-00661 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thi  (VN) 
62 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước, vòi hoa sen, chậu rửa mặt (bộ phận của thiết bị vệ sinh). 

 
 
(210) 

 
4-2012-00662 

 
(220) 

 
12.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-00663 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) MEDISURE LABORATORIES 
PAKISTAN PVT LTD.  (PK) 
A 115 S.I.T.E II Super Highway, 
Karachi, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00667 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 7.1.6; 1.17.11; 4.3.3; A1.1.10 
(591) Vàng thổ, ghi sẫm, ghi sáng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiểm toán tư 
vấn Thủ Đô  (VN) 
Lô 16, D6 khu tập thể Quận ủy, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Lập bản thanh toán, lập các báo cáo thống kê kế toán; kiểm toán; dịch vụ kế 

toán; dịch vụ lập hoá đơn, tính toán đơn giá hàng hoá; tư vấn quản lý nhân sự; lập bản 
khai thuế.  

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; dịch vụ tài chính; 
đánh giá bất động sản, định giá bất động sản; đánh giá tài chính, định giá tài chính.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), học viện (giáo dục); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục); thông tin giáo dục; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào 
tạo hoặc giáo dục).  

 
Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh phần cứng máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-00668 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu ánh Sáng Mặt 
Trời Đỏ  (VN) 
117 Trần Tuấn Khải, phường, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Bộ nồi niêu xoong chảo (không dùng điện) của nhà bếp.  
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(210) 4-2012-00669 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Sỹ Tín  (VN) 
228/6 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-00670 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.25; 5.5.19; A5.1.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh sẫm, xanh da trời nhạt, da cam, 

vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng  (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00671 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.25; 5.5.19; A5.1.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh sẫm, xanh da trời nhạt, da cam, 

vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng  (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00672 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVIT  (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102, đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00673 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVlT  (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102, đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00674 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc  (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00675 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00676 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và phát 
triển dịch vụ Đại An  (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-00677 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và phát 
triển dịch vụ Đại An  (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
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phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cám, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-00678 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ELEMENT ONE PRIVATE LIMITED  

(SG) 
7500A Beach Road, #04-324 The Plaza, 
Singapore 199591 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá điếu, tẩu hút thuốc lá, hộp 

đựng thuốc lá không bằng kim loại quý.  
 
 

(210) 4-2012-00679 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ELEMENT ONE PRIVATE LIMITED  

(SG) 
7500A Beach Road, #04-324 The Plaza, 
Singapore 199591 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá điếu, tẩu hút thuốc lá, hộp 

đựng thuốc lá không bằng kim loại quý. 
 
 

(210) 4-2012-00680 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ELEMENT ONE PRIVATE LIMITED  

(SG) 
7500A Beach Road, #04-324 The Plaza, 
Singapore 199591 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, giấy cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá điếu, tẩu hút thuốc lá, hộp 

đựng thuốc lá không bằng kim loại quý.  
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(210) 4-2012-00682 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.21; A5.5.20; 26.3.4; A5.7.22 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

sẫm, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á   (VN) 
Số 106, phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00689 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.3.1; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ, cam, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản Đất Mơ Ước  (VN) 
Số R2-03, khu phố Nam Quang 1, khu 
đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-00690 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.3; 5.7.2; 2.9.1 
(591) Xanh cốm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đá Việt  (VN) 
D.19 tập thể Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội, xã Minh Khai, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, kẹo, kem (lạnh).  

 
 

(210) 4-2012-00692 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty Cổ phần đầu tư và 
phát triển Y tế Havit   (VN) 
D22, ngõ 8, phố Thanh Bình, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 
 

(210) 4-2012-00693 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần đầu tư và 

phát triển Y tế Havit  (VN) 
D22, ngõ 8, phố Thanh Bình, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 
 

(210) 4-2012-00694 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15; 7.1.24; 7.3.11; A26.11.8; 
26.1.1 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, nâu, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Thảo Nguyên  (VN) 
Xóm Cây Thị, xã Tức Tranh, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà); xuất nhập khẩu chè (trà); đại lý ký gửi chè (trà). 
 
 
 

(210) 4-2012-00695 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 3.7.19 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hỷ  (VN) 
572/4 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền. 
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(210) 4-2012-00696 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Aum  (VN) 
Số 6B Công Trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà tỏi lên men (trà là thành phần chủ yếu); trà tỏi đen (trà là thành phần chủ 

yếu).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00697 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phẩn dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00698 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX   (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-00699 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00700 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00701 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-00702 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-00703 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.1.6; A21.1.2 
(591) Đỏ, vàng, da cam, hồng, đen, trắng 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là, cung cấp trò chơi trực tuyến có tính chất 

như các cuộc thi đấu trên máy tính; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến (từ một 
mạng máy vi tính); dịch vụ trò chơi không tải xuống được được cung cấp trên In-tơ-nét; 
cung cấp trò chơi thông qua một hệ thống dựa trên máy vi tính; tổ chức các cuộc thi đấu 
liên quan đến giáo dục và giải trí. 

 
 
 

(210) 4-2012-00704 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.9 
(731) OPEN DATA S.R.L.  (IT) 

Via Anticolana Km. 0,300, 03012 
ANAGNI (FR) - ITALY 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy gấp nếp và uốn mép, máy đánh dấu nhãn, máy dán nhãn, máy cấp nhãn. 
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(210) 4-2012-00705 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) OPEN DATA S.R.L.   (IT) 

Via Anticolana Km. 0,300, 03012 
ANAGNI (FR) - ITALY 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gấp nếp và uốn mép, máy đánh dấu nhãn, máy dán nhãn, máy cấp nhãn. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00706 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KENDA RUBBER IND. CO., LTD.  

(TW) 
No. 146, Sec. 1, Zhongshan Rd., Yuanlin 
Township, Changhua County, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe, săm xe (dùng cho lốp xe bơm hơi), lốp xe đặc, miếng vá (bằng cao su 

có chất dính) để sửa chữa lốp xe; mặt ngoài của lốp xe; thành của lốp xe.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00707 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.9.16; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng, xanh dương 

đỏ, tím 
(731) Công ty cổ phần nuôi trồng 

thuỷ sản Vì Dân  (VN) 
ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống; cá giống; cua giống; tu hài giống; ốc giống. 
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(210) 4-2012-00708 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Tím, tím hồng, trắng 
(731) Hà Ngọc Thúy Vi   (VN) 

11/9 Bình Khánh I, phường Bình Khánh, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán ăn nhanh; quán rượu (bar).  

 
 

(210) 4-2012-00709 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A11.3.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 
Gourmet Consulting  (VN) 
51 A Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán rượu.  

 
 

(210) 4-2012-00710 (220) 12.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A11.3.7 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn 
Gourmet Consulting   (VN) 
51 A Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán rượu.  

 
 

(210) 4-2012-00711 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 6.1.2; 3.7.16; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Đinh Kim Nga   (VN) 
Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Quả đóng hộp; nấm đã được bảo quản; đậu phụ; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

trái cây.  
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Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương; xốt đậu nành.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00713 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thép Quang Hưng  (VN) 
Lô 11, đường Nước Lên, khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sắt- thép, kim loại màu, hợp kim, vật tư xây dựng, hàng 

trang trí nội thất.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00714 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Quốc Tế  (VN) 
28 Võ Trường Toản, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường học.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00715 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, Khu công nghiệp Nhơn 
Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite.  
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(210) 4-2012-00716 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 
Việt Hảo   (VN) 
Xóm 16, Ngọc Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh 
Hoá  

 
(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa nhà vệ sinh, nhà tắm, nước lau sàn nhà, nước lau kính, nước lau 

bếp gas, nước rửa bát đĩa, nước giặt quần áo.  
 
 
 

(210) 4-2012-00717 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) PIERRE TALAMON   (FR) 

11 rue Francaise 75002 Paris, France  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm; hộp đựng kính đeo mắt.  
 

Nhóm 18: Đồ nhỏ bằng da: ví; ví đựng thẻ; túi bằng da (túi xách tay, túi đeo vai); va li.  
 

Nhóm 25: Bộ quần áo; áo vét; quần lót; áo choàng ngoài; áo mưa; áo pacca, áo sơ mi; cà 
vạt; mũ; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); áo len dài tay; quần bơi; giầy; quần thể 
thao; quần; quần sóoc; áo dệt kim ngắn tay; áo sơ mi thể thao.  

 
 
 

(210) 4-2012-00718 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo.  
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(210) 4-2012-00719 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo.  

 
 
 

(210) 4-2012-00720 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà , bột nở, bánh, 
mứt, kẹo.  

 
 
 

(210) 4-2012-00721 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sống Và Cười  
(VN) 
130E Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa khô, hoa tự nhiên, cây kiểng các loại. 
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(210) 4-2012-00722 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ giao nhận vận tải 
Hương Thu  (VN) 
2B Lê Đình Quản, khu phố 2, phường 
Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa. 

 
 

(210) 4-2012-00724 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phạm Tôn   (VN) 
5/4 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm tươi (đông lạnh).  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm tươi sống; mua bán hàng nông lâm sản. 
 
 
(210) 

 
4-2012-00725 

 
(220) 

 
13.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Hoàng  
(VN) 
Số 5A Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông, máy ép cọc bê tông, máy đập, búa đóng cọc bê tông (máy 

móc); máy nén (máy móc), cần trục (thiết bị nâng và nhấc). 
 

Nhóm 19: Cọc bê tông, cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  
 
 

(210) 4-2012-00726 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hồng Nghiệp  
(VN) 
Đường 353 phường Hòa Nghĩa, quận 
Dương Kinh, thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 25: Dép xăng-đan, giầy.  
 
 

(210) 4-2012-00727 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; 24.15.1 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Lê Văn Hồng  (VN) 
231/1B, Thạnh Hoà B, thị trấn An Thạnh, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sách báo các loại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ về văn hóa giải trí giáo dục.  
 
 

(210) 4-2012-00728 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TOYOTA TSUSHO 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 
23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước rửa chén; xà phòng (xà bông) dùng cho mục đích vệ sinh cá 

nhân; xà phòng (xà bông) dùng cho mục đích vệ sinh cánh quạt, nhà bếp; nước xả làm 
mềm vải; nước lau sàn nhà. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng như bột giặt, nước rửa chén, xà phòng 
(xà bông) dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, xà phòng (xà bông) dùng cho mục đích vệ 
sinh cánh quạt, nhà bếp, nước xả làm mềm vải, nước lau sàn nhà, nước vệ sinh bồn cầu, 
dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu dưỡng và kem hấp tóc. 

 
 

(210) 4-2012-00730 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence   (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vina Giày 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
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(210) 4-2012-00731 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence    (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vina Giày 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2012-00732 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence    (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vina Giày 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2012-00734 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence   (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vina Giày 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 

(210) 4-2012-00735 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence   (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vina Giày 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất đề tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch.  

 
 

(210) 4-2012-00736 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 6.1.2; 3.7.10 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại Diệu Hiền  (VN) 
22B Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã 

chưng cất đóng hộp. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát các loại như: nước yến; đồ uống chứa tổ yến; nước uống tinh 
khiết; nước ép trái cây làm từ hoa quả các loại không chứa cồn 

 
 

(210) 4-2012-00737 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00738 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00739 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00740 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và phát 
triển dịch vụ Đại An   (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00741 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và phát 
triển dịch vụ Đại An    (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00742 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và phát 
triển dịch vụ Đại An   (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 

(210) 4-2012-00743 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và phát 
triển dịch vụ Đại An   (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00744 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và phát 
triển dịch vụ Đại An   (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00745 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và phát 
triển dịch vụ Đại An   (VN) 
Thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00746 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-00747 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhíệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh kẹo, gạo. 
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(210) 4-2012-00748 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 

(210) 4-2012-00749 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.1 (540) 

  

(731) Đào Ngọc Vũ  (VN) 
1487/18 đường 30/4, phường 12, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón. 
 

Nhóm 41: Huấn luyện, đào tạo võ thuật. 
 
 
 

(210) 4-2012-00750 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Nam Việt   (VN) 
Số 36, phố Hoàng Diệu, phường Hồng 
Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-00751 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.1; 24.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Hoà Lợi   (VN) 

Tổ 9, phường Hoàng Diệu, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; vành của xe cộ; nhông, xích 

chuyển động cho xe cộ; trục chuyển động cho xe cộ; khung gầm xe cộ.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00752 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Thái Hoa   (VN) 
Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00753 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-00754 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 18.5.1; A1.1.8; A26.11.12; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ SKYTEAM Việt Nam  
(VN) 
Số 3, ngách 62, ngõ 254, đường Bưởi, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 41: Đào tạo về công nghệ thông tin, máy tính dịch vụ cung cấp thông tin liên quan 
đến liên quan tới các hoạt động giải trí, văn hoá và thể thao: dịch vụ đại lý đặt chỗ trước 
liên quan đến dịch vụ giải trí, các hoạt động thể thao và văn hoá, hoạt động âm nhạc: dịch 
vụ tổ chức các hoạt động liên quan đến giải trí, văn hoá, thể thao, âm nhạc: dịch vụ tổ 
chức hội nghị, hội thảo.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính: lập chương trình máy tính dịch vụ bảo vệ máy 
tính khỏi vi rút; tạo và duy trì các trang web cho người khác cung cấp công cụ tìm kiêm 
trên mạng internet.  

 
 

(210) 4-2012-00755 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.9.16; 25.1.6; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất giống 

thuỷ sản Nam Mỹ   (VN) 
Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện 
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Con giống thuỷ sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuỷ sản, con giống thuỷ sản.  
 
 

(210) 4-2012-00756 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.7.25; 26.15.5; 5.7.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh 

dương, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00757 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ETW CORP. (A FLORIDA 

CORPORATION)  (US) 
501 North A1A, Jupiter, Florida 33477, 
U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay và đồng hồ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00758 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
AN NA KHANG  (VN) 
57/76 Lãnh Binh Thăng, phường 12, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Rèm cửa. 
 

Nhóm 35: Mua bán giấy dán tường, rèm cửa, màn sáo, thảm, đệm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00759 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 
Hải Phòng  (VN) 
Số 2/527 Sỏi 1, phường Dư Hàng Kênh, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại: cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại, vách ngăn 

bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-00760 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 
Hải Phòng  (VN) 
Số 2/527 Sỏi 1, phường Dư Hàng Kênh, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, vách ngăn 

bằng kim loại.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00761 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.1; 24.15.1; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế 
Thế giới Tiếp vận  (VN) 
Số 5 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua hàng băng keo, dây dai, miếng đệm lót hàng, giấy cuộn bọc băng, dây 

tăng bạt, màng xốp hơi. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00762 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.21; 26.4.1; 26.3.4; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế 
Thế giới Tiếp vận  (VN) 
Số 5 Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, khách hàng: đường biển, đường bộ, đường hàng 

không, đường sắt.  
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(210) 4-2012-00763 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 4.1.3; 4.2.20 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại Nhóm Việt  (VN) 
Số 17 đường số 6, khu phố 4, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ đắp mặt, kem dưỡng da, dầu gội đầu, nước hoa.  
 

Nhóm 25: Quần áo lót, quần lót miễn giặt.  
 
 
 

(210) 4-2012-00764 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 
1700 East St. Andrew Place, P.O.Box 
25162, Santa Ana, California 92705-
4933 USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là hệ thống cấy ghép thủy 

tinh thể bên trong mắt.  
 
 
 

(210) 4-2012-00766 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh lam, vàng, trắng 
(731) WESTINGHOUSE ELECTRIC 

COMPANY LLC   (US) 
1000 Westinghouse Drive, Cranberry 
Township, PA 16066 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm, bộ phận của máy bơm.  
 

Nhóm 11: Nhà máy điện hạt nhân.  
 

Nhóm 42: Thiết kế các thiết bị và bộ phận cấu thành nhà máy cho nhà máy điện hạt nhân.  
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(210) 4-2012-00768 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD   (SG) 

89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-00769 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) PACIFlC IMPEX PTE LTD   (SG) 

89 Short Street, #B1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore 188216  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-00770 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00771 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-00772 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00773 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00774 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Trọng Hiển   (VN) 
69 phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại, then ổ khoá; chìa khoá; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa 

bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hoá như: đồ chơi, đồ dệt may, đồ gia dụng, đồ 
nội thất, đồ kim khí (khoá bằng kim loại, then ổ khoá, chìa khoá, bản lề bằng kim loại, tay 
nắm cửa bằng kim loại), mỹ phẩm, đồ lưu niệm, đồ dùng học tập, thiết bị giáo dục, sách, 
báo, tạp chí, văn hoá phẩm, thiết bị điện lạnh, thiết bị điện gia dụng, lương thực, thực 
phẩm.  

 
Nhóm 44: Bệnh viện, phòng khám bệnh đa khoa, dịch vụ khám chữa bệnh.  
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(210) 4-2012-00775 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

trang thiết bị y tế Việt Đức  
(VN) 
24 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, bao tránh thai.  

 
 

(210) 4-2012-00776 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.3.20; 26.4.2; A5.5.20; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, hồng, tím, tím nhạt, tím 

hồng, đỏ, ghi 
(731) TTY BIOPHARM COMPANY 

LIMITED   (TW) 
3F., No. 3-1, Yuanqu St., Nangang Dist., 
Taipei City 11503, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-00777 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) VENUS TECHNOLOGY (FE) PTE LTD  

(SG) 
58 Bendemeer Road, Singapore 339937  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm, phụ kiện bồn tắm (sinh hơi nóng), thiết bị dùng cho bồn 

tắm, bộ đồ cho bồn tắm, phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm, phụ kiện gá lắp đường 
ống, bồn tắm, thiết bị phòng tắm, bồn tắm ngồi, vòi hoa sen, buồng tăm gương sen, chậu 
vệ sinh cho phụ nữ, vòi cho đường ống, vòi nước, vòi khóa nước, vòi khóa, vòi tắm, vòi 
nóng lạnh cho ống nước, ống đẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh), nhà vệ sinh, chậu xí, 
chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buông vệ sinh, nhà vệ sinh di động, buồng xí, bể nước trong 
nhà vệ sinh, ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh, thiết bị và hệ thống thiết bị 
vệ sinh, buồng tắm, chậu tắm (bộ phận của hệ thống vệ sinh), bồn tắm và chậu rửa, chậu 
rửa (la va bô), chậu rửa tay và bồn rửa tay, thiết bị làm nóng nước, thiết bị làm nóng bằng 
điện, bình nước nóng cho nhà tắm, máy sấy tóc, thiết bị sấy tóc, tủ lạnh, quạt trần điện, lò 
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sưởi chạy điện, đèn trần, đèn điện, các bộ phận và phụ kiện dùng cho các sản phẩm nói 
trên.  

 
 

(210) 4-2012-00782 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) DONBURI HOUSE SDN. BHD.   (MY) 

Level 18, Menara Boustead Penang, 39 
Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 
Penang, Malaysia  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng phục vụ đồ 

ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống Nhật Bản; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn Nhật Bản để mang theo 
người.  

 
 
(210) 

 
4-2012-00783 

 
(220) 

 
13.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) DONBURI HOUSE SDN. BHD.   (MY) 

Level 18, Menara Boustead Penang, 39 
Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 
Penang, Malaysia  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng phục vụ đồ 

ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống Nhật Bản; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn Nhật Bản để mang theo 
người. 

 
 

(210) 4-2012-00784 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Anh Phát  (VN) 
131 lầu 1, Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo đa chức năng (dạng ampe kim hoặc đồng hồ vạn năng kim 

(analog) hoặc kỹ thuật số (Digital) cho các chức năng đo điện áp (volt), đo ampe, đo điện 
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trở, đo điện dung, đo tần số, đo thông mạch, đo đi ốt (diod), đo công suất); đồng hồ đo: 
nhiệt độ, độ ẩm; đồng hồ đo: tiếng ồn, cường độ ánh sáng, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm; 
đồng hồ đo: gió, cường độ ánh sáng, áp suất khí quyển, độ cao mực nước biển, nhiệt độ, 
độ ẩm; Đồng hồ đo: độ PH, độ dẫn điện, nồng độ ôxy, độ muối, độ hòa tan, độ ôxy hóa; 
đồng hồ đo và phát hiện nồng độ khí ga lạnh, ga độc, khí ga cháy; đồng hồ đo khoảng 
cách, đo và phát hiện kim loại, điện âm tường, đồng hồ đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt 
độ; đồng hồ đo điện từ trường; đồng hồ đo áp suất. 

 
Nhóm 35: Mua bán: Đồng hồ đo đa chức năng hoặc đơn năng (dạng ampe kim hoặc đồng 
hồ vạn năng kim (analog) hoặc kỹ thuật số (Digital) cho các chức năng đo điện áp (volt), 
đo ampe, đo điện trở, đo điện dung, đo tần số, đo thông mạch, đo đi ốt (diod), đo công 
suất, đo nhiệt độ, độ ẩm, đo ánh sáng, tiếng ồn, tốc độ gió, lưu lượng gió, áp suất, độ mặn, 
độ ngọt, độ pH, độ dẫn, nồng độ ôxy, nồng độ khí ga.  

 
 
 

(210) 4-2012-00785 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ môi trường Gia 
Hưng  (VN) 
58/17 Trương Văn Thành, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường nước.  

 
 
 

(210) 4-2012-00786 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, cam, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

Duy Đức  (VN) 
84 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phát điện, động cơ điện, dây và cáp điện.  
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(210) 4-2012-00787 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại  - 

sản xuất Vĩnh Quí  (VN) 
87/26 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đĩa nỉ đánh bóng, đĩa nhám, giấy nhám.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00788 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH khu mua sắm Đệ 

Nhất Phan Khang  (VN) 
431A Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu DVD; loa; máy tăng âm (amply); micrô.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00789 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.17 
(591) Xanh lá, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Phú Huy   (VN) 
214A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-00790 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(591) Trắng, xanh đậm 
(731) TWZ CORPORATlON PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
3/1 Building No.1, 2nd Floor, 
Baanprachaniwet 1, Thetsaban Nimit 
Nuea Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok, 
10900 Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính; bộ nguồn điện; thiết bị sạc điện cho bộ nguồn; 

thiết bị liên lạc không dây sử dụng công nghệ bluetooth; máy ảnh; thiết bị định vị toàn 
cầu (GPS); tai nghe; chương trình trò chơi điện tử; thẻ dùng để giúp máy tính xách tay 
truy cập không dây vào internet.  

 
 

(210) 4-2012-00791 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.21; A5.5.21; A5.5.20 
(731) HUANG YAOBIN   (CN) 

Xin An Hu Cun 65 Hao, Xichao zhen, 
Nan Hai qu, FoShan Shi, QuangDong 
sheng, Zhong Guo, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; cặp.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón, thắt lưng, khăn choàng cổ, găng tay (tất cả đều là 
trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-00792 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.7.6; A3.7.24 
(731) HUANG YAOBIN   (CN) 

Xin An Hu Cun 65 Hao, Xichao zhen, 
Nan Hai qu, FoShan Shi, QuangDong 
sheng, Zhong Guo, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; cặp.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón, thắt lưng (trang phục), khăn choàng cổ (trang 
phục); găng tay (quần áo). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
1037 

(210) 4-2012-00793 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 

An Hưng Phát   (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00794 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 

An Hưng Phát  (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00795 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.1; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, xanh ngọc, trắng 
(731) Ngô Ngọc Thắng  (VN) 

131 đường số 30, khu phố 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật; đại diện theo ủy quyền của khách hàng; 

tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.  
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(210) 4-2012-00796 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng 
(731) Hồ Văn Dũng  (VN) 

8/17 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo trong nước và quốc tế; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội 

thảo; trường đại học.  
 
 
 

(210) 4-2012-00797 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 26.13.25; 21.1.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phương 

Ngọc  (VN) 
09 Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, giới thiệu, xuất nhập khẩu: đồ đạc nội thất, đồ ngoại thất như xích 

đu, bàn, ghế, kệ để đồ.  
 
 
 

(210) 4-2012-00798 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Lâm Hưng 
Phát   (VN) 
D9/11A, quốc lộ 1A, ấp 4, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước. 
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(210) 4-2012-00800 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Ghi sáng, ghi đậm, vàng, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Lê Anh Vũ   (VN) 

Phòng 602, nhà 17T1, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng (trừ sơn); chất kết dính cho bê tông; 

chất bảo vệ bê tông (trừ sơn và dầu); hóa chất để thoát khí bê tông.  
 

Nhóm 02: Sơn xây dựng, sơn công nghiệp (trừ sơn cách điện và cách nhiệt); chất kết dính 
dùng cho sơn; chất màu (bột màu); sơn lót; chất làm khô dùng cho sơn; chất pha loãng 
dùng cho sơn.  

 
Nhóm 17: Sơn cách điện, cách nhiệt.  

 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu sơn, các vật liệu sơn, vật liệu chống thấm và phụ gia 
bê tông.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ son bả nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2012-00801 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(300) 40-2011-0066576 25.11.2011 KR 

(531) A1.1.10 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa dưỡng da; nước hoa; kem làm sạch (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dầu xả cho 

tóc; tinh chất dạng dầu thơm tự nhiên dùng cho tóc; mỹ phẩm dưỡng thể chống nắng; sơn 
móng tay; chất tẩy màu móng (mỹ phẩm); mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng 
mỹ phẩm; kem mát xa (mỹ phẩm), mỹ phẩm dưỡng thể; gel dùng để tắm; gel dùng để tắm 
vòi sen; kem mát xa (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); chế phẩm đắp móng 
chân/móng tay (một dạng mỹ phẩm dùng để làm đẹp cho móng); chế phẩm dùng để tẩy 
màu móng (mỹ phẩm); bột mỹ phẩm dùng để tắm; phấn có mùi nước hoa; mỹ phẩm 
dưỡng tóc; kem dưỡng thể (mỹ phẩm); xà phòng làm sạch da; mỹ phẩm dạng lỏng làm 
sạch da; chất làm sạch cơ thể; mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm mắt; son môi.  
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(210) 4-2012-00802 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.8; 26.4.9 
(731) VOV INC.   (KR) 

92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu; xà phòng thơm; kem đánh răng; chế phẩm tẩy rửa bát 

đĩa; nước hoa.   
 
 

(210) 4-2012-00803 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.3.8; 2.3.5; A5.5.20 
(591) Trắng, nâu, vàng cam, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Uyên  
(VN) 
Thôn Tiến An, xã Tiến Thành, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống 

trong khu nghỉ mát.  
 
 

(210) 4-2012-00804 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Uyên  
(VN) 
Thôn Tiến An, xã Tiến Thành, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống 

trong khu nghỉ mát.  
 
 

(210) 4-2012-00805 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.1; 6.1.2; A1.1.10; 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Ngô Hồng Cẩm  

(VN) 
Số 72 tổ 29 ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh 
Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem (bánh tráng); bánh đa nem trộn gia vị ăn liền (bánh tráng trộn gia 
vị ăn liền), muối tôm, muối ớt tôm.  

 
 

(210) 4-2012-00806 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SQ Việt Nam  
(VN) 
565 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa.  

 
 

(210) 4-2012-00807 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SQ Việt Nam  
(VN) 
565 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa.  

 
 

(210) 4-2012-00808 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2012-00809 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland    

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; thuốc kháng sinh dành cho thú y; thuốc trừ giun sán; chất phụ 
gia dùng cho thức ăn động vật có tẩm thuốc; thức ăn động vật trộn sẵn có tẩm thuốc; chất 
tẩy uế; chất diệt loài gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc trừ sâu; chất diệt loài ký sinh.  

 
 

(210) 4-2012-00820 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Cẩm Tú  (VN) 
312/20 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00821 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.2.7; 26.7.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân trang 

trí nội thất G.A.G.O   (VN) 
30B Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng; hàng trang trí nội, ngoại thất. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội, ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-00822 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại quốc tế Nam Sơn  
(VN) 
107c Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước dùng cô đặc; thịt; chiết xuất từ thịt; nước rau ép dùng để nấu nướng; rau 

đã được bảo quản; trái cây được bảo quản.  
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Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn; nước hoa 
quả ướp lạnh; nước ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Đồ uồng có cồn (trừ bia); rượu (không chứa dược chất).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00824 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh ngọc, 

xanh lam, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Nam Kiệt L.A   (VN) 
Khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; loa; máy tăng âm (ampli), máy thu hình (tivi); bộ 

trộn âm (micxơ); ống nói (micrô).  
 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00825 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-00826 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 26.3.2; A26.11.9 
(591) Xanh lá, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phố Xuân   (VN) 
235 Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00829 (220) 13.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.3; A6.19.9; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần GENTRACO  

(VN) 
121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo; ngô (bắp); sắn. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00836 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Unit C, 25/F., Tower B, Billion Centre, 
No. 1 Wang Kwong Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông; vữa bê tông.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể là: cọc bê tông và vữa bê tông.  
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(210) 4-2012-00837 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.15; 7.1.24; 26.15.11 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP 

COMPANY LIMITED  (HK) 
Unit C, 25/F., Tower B, Billion Centre, 
No. 1 Wang Kwong Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông; vữa bê tông. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể là: cọc bê tông và vữa bê tông.  
 
 

(210) 4-2012-00838 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 7.1.24; 26.15.15; 26.15.11 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng 
(731) JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Unit C, 25/F., Tower B, Billion Centre, 
No. 1 Wang Kwong Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông; vữa bê tông.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể là: cọc bê tông và vữa bê tông.  
 
 

(210) 4-2012-00839 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Unit C, 25/F., Tower B, Billion Centre, 
No. 1 Wang Kwong Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông; vữa bê tông.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể là: cọc bê tông và vữa bê tông.  
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(210) 4-2012-00840 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Unit C, 25/F., Tower B, Billion Centre, 
No. 1 Wang Kwong Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông; vữa bê tông.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể là: cọc bê tông và vữa bê tông.  
 
 

(210) 4-2012-00841 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Unit C, 25/F., Tower B, Billion Centre, 
No. 1 Wang Kwong Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông; vữa bê tông.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể là: cọc bê tông và vữa bê tông.  
 
 

(210) 4-2012-00842 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Unit C, 25/F., Tower B, Billion Centre, 
No. 1 Wang Kwong Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông; vữa bê tông.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể là: cọc bê tông và vữa bê tông.  
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(210) 4-2012-00843 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Unit C, 25/F., Tower B, Billion Centre, 
No. 1 Wang Kwong Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông; vữa bê tông.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể là: cọc bê tông và vữa bê tông.  
 
 
 

(210) 4-2012-00844 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) JIAN HUA CONCRETE PILE GROUP 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Unit C, 25/F., Tower B, Billion Center, 
No. 1 Wang Kwong Road, Kowloon 
Bay, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cọc bê tông; vữa bê tông.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, cụ thể là: cọc bê tông và vữa bê tông.  
 
 
 

(210) 4-2012-00846 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Vinh  (VN) 
34/156 Hồng Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Van đường ống nước bằng kim loại không thuộc bộ phận của máy.  
 

Nhóm 11: Vòi nước.  
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(210) 4-2012-00847 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Vinh  (VN) 
34/156 Hồng Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Van đường ống nước bằng kim loại (không thuộc bộ phận của máy).  
 

Nhóm 11: Vòi nước. 
 
 

(210) 4-2012-00848 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Việt Pháp  (VN) 
Số nhà E9- KQH Hoá An, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-00849 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.6; 2.9.22 
(591) Đỏ, trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thương mại Phương Đông  (VN)
Khu Phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00860 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 6.1.2; A3.7.24; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Thiên 
ấn  (VN) 
Số 97, khu dân cư Bà Triệu, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi  
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(511)   Nhóm 36: Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản; dịch vụ nhà ở (dịch vụ 
bất động sản); quản lý toà nhà (quản lý bất động sản); cho thuê bất động sản; định giá bất 
động sản; môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giám sát điều hành công việc xập dựng công trình; dịch vụ xây dựng, 
cho thuê các thiết bị xây dựng, làm sạch và sửa chữa da lông thú, lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa trang thiết bị văn phòng.  

 
 

(210) 4-2012-00862 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Hoàng 
Mỹ Ân   (VN) 
6/8 Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Hòa, xã Tân 
Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2012-00863 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ mỹ 
phẩm Vạn Phúc   (VN) 
150A đường 47, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-00865 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.2.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thủy hải sản Liên Thành   (VN) 
243 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm cá.  
 
 
 
 
(210) 

 
4-2012-00866 

 
(220) 

 
16.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đông Du   (VN) 
26/2 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00867 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đông Du   (VN) 
26/2 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00868 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đông Du    (VN) 
26/2 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-00869 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.3; 26.4.9 
(591) Vàng, xám 

(540) 

  

(731) Trần Thị Bích Liên  (VN) 
22C Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-00882 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại vận tải Phước 
Thành  (VN) 
372/11 Hoàng Hữu Nam Giản Dân, 
phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt.  

 
 

(210) 4-2012-00883 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2012-00884 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt    (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 

 
 

(210) 4-2012-00885 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt     (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2012-00886 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
Số 372 - 374 Nguyễn Thị Thập, phường 
Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2012-00887 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 
(731) AUM IMPEX PVT. LTD   (IN) 

F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi, 
India  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2012-00888 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

  

(731) Aum Impex Pvt. Ltd    (VN) 
F-5, Hauz Khas Enclave, New Delhi, 
India  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược.     
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(210) 4-2012-00889 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 26.3.2; A26.3.5; 26.1.1 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Âu 

Việt   (VN) 
Tầng 3, số nhà 102, Điện Biên Phủ, 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, cấp thoát 
nước; đường dây và trạm điện; san lắp mặt bằng công trình; lắp đặt và sửa chữa công trình 
cấp thoát nước.  

 
Nhóm 41: Dạy nghề may, thêu, cơ khí ngắn hạn.  

 
 
 

(210) 4-2012-00900 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) BECKERMAN DANIEL ANDREW  

(IT) 
VIA S. GIOVANNI SUL MURO 12 - 
20121 MILANO - ITALY  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm, kính mắt thời trang, kính bảo hộ.  

 
 
 

(210) 4-2012-00902 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.5.1; 24.1.1 
(731) TTM TOBACCO   (MY) 

No 68-3A Jalan Pasar, 41400 Klang, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2012-00903 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.21; 26.13.25; 26.13.1; 23.1.25 
(731) BROOKS SPORTS, INC.   (US) 

19910 North Creek Parkway, Suite 200, 
Bothell, Washington 98011-8215 United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi thể thao (dùng cho môn điền kinh); túi thể thao; túi đựng dụng cụ thể dục 

(trong nhà trường); túi dùng để mang các dụng cụ chơi thể thao thuộc nhóm này; túi đeo ở 
thắt lưng; túi đeo lưng (ba lô); túi dựng nước bằng da hoặc giả da.  

 
Nhóm 25: Đồ đi chân thể thao dùng cho môn thể thao điền kinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00904 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15; 24.15.21; A5.5.20; 1.15.23 
(731) PALLAS INTERNATIONAL (FAR 

EAST) PTE LTD   (SG) 
Robinson Road Post Office, PO Box 
2861, Singapore 904861  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, quần áo thể thao, đồ đội đầu, quần áo, thắt lưng (trang phục), dải 

băng buộc đầu, miếng lót bên trong giày, khăn thắt lưng, bít tất ngắn cổ, cổ tay áo.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00905 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại TIP   (VN) 
167- 167 Điện Biên Phủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên 

mạng viễn thông internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 
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(210) 4-2012-00907 (220) 16.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Hoàng Cát  
(VN) 
21 Thủ Khoa Huân, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Mua bán hàng trang sức.  

 
 

(210) 4-2012-00920 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất cà phê Hương 
Hương   (VN) 
Km4, đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-00921 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Lê Đình Thắng   (VN) 
56 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo võ thuật.  

 
 

(210) 4-2012-00922 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.1; 26.3.2; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển A.N.C  (VN) 
Số 220 Nguyễn Văn Linh, phường Phú 
Lâm, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông.  
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1056 

(210) 4-2012-00924 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 7.3.2; 26.4.9; 25.5.25 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Lưu 
trữ Châu Âu  (VN) 
32 đường TCH 17, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Khung kệ chứa hàng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00926 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Đỏ đun 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch ATC   (VN) 
Số 25, tổ 29, phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi, xoa bóp; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00927 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.1.1; 24.1.1; 24.9.1; A3.1.22; 26.11.1 
(591) Xám, đỏ đun 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch ATC   (VN) 
Số 25, tổ 29, phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi, xoa bóp; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2012-00928 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, tím, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Anh  (VN) 
Số 255, đường Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Van cổng; van một chiều hai cánh bướm; van một chiều lá lật; van xả khí; y 

lọc; khớp nối; van bướm tay quay; van bướm tay gạt, tất cả bằng kim loại, không phải là 
bộ phận của máy móc. 

 
 

(210) 4-2012-00929 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 14.1.1 
(591) Trắng, xám, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Anh   (VN) 
Số 255, đường Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 06: Van cổng; van một chiều hai cánh bướm; van một chiều lá lật; van xả khí; y 

lọc; khớp nối; van bướm tay quay; van bướm tay gạt, tất cả bằng kim loại, không phải là 
bộ phận của máy móc. 

 
 

(210) 4-2012-00940 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 

thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin.  
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(210) 4-2012-00941 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2012-00942 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); các ấn phẩm; tập san chuyên ngành; sách; lịch; catalô.  
 

Nhóm 35: Quan hệ công chúng; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; 
dịch vụ tóm lược tin tức; biên tập số liệu thống kê; dự báo kinh tế.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; tổ 
chức và điều khiển hội thảo.  

 
 

(210) 4-2012-00960 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 3.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH HB Juton VN  

(VN) 
17/9 đường liên khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-00961 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.3.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH HB Juton VN  

(VN) 
17/9 đường liên khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-00962 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 

Phòng 208 E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y. 
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm: tinh bột cho thực phẩm; bột mỳ; bột thực phẩm; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; ngũ cốc; bột dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-00963 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quản lý Đầu tư 
và Đào tạo  (VN) 
Số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị và hội thảo; tổ chức vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ, dịch vụ tổ chức ăn hỏi, dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ).  
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(210) 4-2012-00964 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) UNILEVER PLC   (US) 
Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 
4ZD, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, thước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc, chế 
phẩm nhuộm tóc, chế phẩm màu để nhuộm tóc, nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để tạo 
nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc, keo xịt tóc, phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này) bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chè phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để làm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm khòng 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00966 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Xuân Mai 

Việt Nam   (VN) 
21 đường số 2A, khu dân cư Intresco, ấp 
5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 04: Đèn cầy (nến); dây nến; bấc nến.  

 
 

(210) 4-2012-00967 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty dầu ăn Golden Hope - 

Nhà Bè   (VN) 
Đường Gò ¤ Môi, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
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(210) 4-2012-00968 (220) 29.09.2008 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH   (DE) 
55218 Ingelheim, Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, cụ thể là chế phẩm nhãn khoa điều trị bệnh viêm kết mạc dị 

ứng.  
 
 
 

(210) 4-2012-00969 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh Đỗ Văn Thành  

(VN) 
Số 125 đường 351, xã Nam Sơn, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví da; cặp da; túi xách tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giầy; dép; mũ; nón; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, ví da, dây lưng, quần áo. 
 
 
 

(210) 4-2012-00981 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 18.3.23; 18.3.21; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, tím, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Lý Thị Cú  (VN) 
18 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 41: Chụp ảnh. 
 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo cưới. 
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(210) 4-2012-00982 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

sản xuất Âu Cơ   (VN) 
Thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00983 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00984 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương    (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00985 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển toàn cầu Hoa Kỳ  
(VN) 
Số 40 đường Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00986 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển toàn cầu Hoa Kỳ  
(VN) 
Số 40 đường Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-00987 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển toàn cầu Hoa Kỳ  
(VN) 
Số 40 đường Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-00988 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển toàn cầu Hoa Kỳ  
(VN) 
Số 40 đường Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00989 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển toàn cầu Hoa Kỳ  
(VN) 
Số 40 đường Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01000 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản phẩm trẻ 

em Chí Việt   (VN) 
525/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay thức ăn, chạy điện dùng cho mục đích gia đình; mày xay/chế biến 

thức ăn dặm cho trẻ em, dùng điện; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm. 
 

Nhóm 08: Thìa, dao, kéo, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công. 
 

Nhóm 09: Máy giám sát trẻ em (công cụ giám sát), máy báo trẻ em khóc (thiết bị giám 
sát trẻ em); thiết bị giám sát; cân cơ học, cân điện tử.  
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Nhóm 10: Nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; bơm dùng để hút sữa mẹ.  
 

Nhóm 11: Máy tạo hơi ẩm, máy lọc không khí.  
 

Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em.  
 

Nhóm 20: Cũi trẻ em, nôi trẻ em (có thể tự rung và tự ru).  
 

Nhóm 21: Bát; đĩa; cốc; chén; bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp (không dùng điện); 
dụng cụ cọ rửa làm sạch bình sữa.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01001 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) LEE, JIUNG-HUI   (TW) 

No.135, Jieshou Rd., Chaozhou 
Township, Pingtung Country 920, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 28: Găng tay dùng trong thể thao, bảo vệ cổ tay dùng trong điền kinh, dụng cụ tập 

thể hình, vợt, đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao); 
bóng dùng trong thể thao.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01002 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) LEE, JIUNG-HUI    (TW) 

No.135, Jieshou Rd., Chaozhou 
Township, Pingtung Country 920, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 28: Găng tay dùng trong thể thao, bảo vệ cổ tay dùng trong điền kinh, dụng cụ tập 

thể hình, vợt, đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao); 
bóng dùng trong thể thao. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 288 tập a (03.2012) 

 

 
1066 

(210) 4-2012-01003 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) UNIQUE SHIELD SDN BHD   (MY) 

No. 26, Lorong Batu Nilam 3D, Bandar 
Bukit Tinggi, 41200 Klang, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 
 
 

(210) 4-2012-01005 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 
Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh mỳ; sôcôla; đồ gia vị; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

gạo. 
 
 
 

(210) 4-2012-01009 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A17.2.2; 15.7.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, cam, đỏ 
(731) Công ty TNHH thiết bị phòng 

cháy chữa cháy Việt Hoa  (VN)
1129/3 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm.  
 

Nhóm 09: Máy bơm cứu hỏa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm, máy bơm cứu hỏa, máy phát điện.  
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(210) 4-2012-01012 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt Nam II  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại mỳ, phở, miến, bánh đa ăn liền; các loại nui, mỳ ống.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01013 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Lê Minh Đức  (VN) 

Xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh 
Cà Mau 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến: cá khô (như khô bổi, khô lóc, khô chạch, khô sặc), tôm 

khô, mực khô. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01014 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-01015 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền; thịt hộp; dầu ăn; bơ thực vật; nước mắm; nước chấm có 

nguồn gốc từ động vật.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01016 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Súp thịt hầm ăn liền; thịt hộp; dầu ăn; bơ thực vật; nước mắm; nước chấm có 

nguồn gốc từ động vật. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01017 (220) 17.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Bùi Văn Đức  (VN) 
Thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy dép, túi xách, cắp sách, ba lô, ví da, mũ, vali, kẹp tóc, 

kính đồng hồ, dây lưng, khăn quàng cổ.  
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(210) 4-2012-01018 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Sơn (ThaiSon Group., JSC)  
(VN) 
Số 45, phố Hồ Đắc Di, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01019 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch quốc tế 
Châu á Thái Bình Dương   (VN) 
Tầng 1, số 5, Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-01020 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Hộ kinh doanh Thanh Điền 
(Phòng răng Thanh Điền)   (VN)
Số 72, đường Nguyễn Trung Trực, tổ 12, 
khu phố 8, thị trấn Dương Đông, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ về khám chữa răng cụ thể: trám răng thẩm mỹ; phục hồi răng sứ; vệ 

sinh răng; trồng răng giả. 
 

 

(210) 4-2012-01021 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Hộ kinh doanh Việt Nhật 
(Phòng răng Việt Nhật)   (VN) 
Số 29, đường Hùng Vương, khu phố 5, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ về khám chữa răng cụ thể: trám răng thẩm mỹ; phục hồi răng sứ; vệ 

sinh răng; trồng răng giả. 
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(210) 4-2012-01022 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) APC PHARMACEUTICALS AND 
CHEMICAL LIMITED   (HK) 
Suite 2102, 21/F, Wing On Center, 111 
Connaught Road Central, Hongkong  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01023 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vân An   (VN) 
52 D Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2012-01024 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thái Đông  (VN) 
3/38A1, khu phố 5, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 08: Kìm cắt da tay, chân; kìm cắt móng tay, chân. 

 
 

(210) 4-2012-01025 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A17.2.2; 26.3.23; 24.15.1; 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, ghi 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở gia công 

Kim Mỹ Linh  (VN) 
245 A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
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(511)   Nhóm 40: Gia công vàng bạc, đá quý, nữ trang. 
 
 

(210) 4-2012-01032 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Nguyễn Văn Thìn  (VN) 

Tổ 1, thôn Minh Khai, phường Đại Yên, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; bàn đạp xe đạp; khung (sườn) xe đạp; vành xe đạp; yên xe đạp; xích xe 

đạp.  
 
 

(210) 4-2012-01034 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Anh Tấn   (VN) 
Tầng 11 tòa nhà ACB, số 218 Bạch 
Đằng, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-01035 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tấn  (VN) 
Tầng 11 tòa nhà ACB, số 218 Bạch 
Đằng, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-01038 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  

(VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2012-01040 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A25.7.21 
(591) Trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  

(VN) 
Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-01041 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Bùi Tuấn Nam  (VN) 
230 Vũ Hữu, Trung Văn, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; vỏ gối; vỏ đệm; khăn phủ; gối; khăn phủ giường; rèm cửa bằng sợi dệt 

hoặc bằng chất dẻo. 
 
 

(210) 4-2012-01042 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Nguyễn Huy Thọ   (VN) 

Xóm 2, Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bếp ga, điện; mua bán máy hút mùi; mua bán lò nướng; mua bán máy 

sấy bát đĩa; mua bán chậu inox rửa bát; mua bán vòi rửa bát.  
 
 

(210) 4-2012-01043 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ân 

Đức   (VN) 
Số 105, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-01044 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 24.15.1; 24.15.21; 26.1.5; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng, xanh dương 
(731) Phùng Văn Xuân   (VN) 

Số 4, ngách 80/7, Hoàng Đạo Thành, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Báo chí. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2012-01045 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Hồ Kim Uyên  (VN) 
B6 lô 71, đường Nguyễn Thị Định, Văn 
Thánh 3, Phú Tài, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh kẹo như: bánh rÕ (loại bánh sợ kết tròn), bánh cốm, kẹo me, kẹo 

lạc, kẹo thanh long, kẹo gừng, hạt ngô rang, bánh phồng nếp, bánh kẹp. 
 
 

(210) 4-2012-01046 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm hoặc phủ 
ngoài bằng kim loại quý); lược và bọt biển dùng trong gia đình; bàn chải (không kể bút 
lông); vật liệu dùng làm bàn chải; vật dụng dùng để lau dọn và làm sạch; bùi nhùi bằng 
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thép để lau chùi; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); dụng 
cụ trang điểm; hộp đựng phấn nén trang điểm; dụng cụ để tán đều nước hoa; bình dùng để 
pha xà phòng; bình xịt nước hoa; dụng cụ giữ miếng bọt biển.  

 
 

(210) 4-2012-01047 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 18.3.2; A26.11.12; 26.1.2; 25.1.6 
(731) Công ty cổ phần đồ hộp Hạ 

Long   (VN) 
71 Lê Lai, Máy Chai, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Dưa góp. 

 
 

(210) 4-2012-01049 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 18.3.2; 26.1.2; A26.11.12; 25.1.6 
(731) Công ty cổ phần đồ hộp Hạ 

Long   (VN) 
71 Lê Lai, Máy Chai, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá thu. 

 
 

(210) 4-2012-01050 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 18.3.2; A26.11.12; 25.1.6; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần đồ hộp Hạ 

Long   (VN) 
71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá thu chế biến. 
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(210) 4-2012-01051 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 17.1.1; A17.1.2; 18.3.2; 25.1.6 
(731) Công ty cổ phần đồ hộp Hạ 

Long   (VN) 
71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01052 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đen, xanh 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật & 

xây dựng HANDONG   (VN) 
Tầng 3, toà nhà GMA, 307/6 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà máy; xây dựng nhà ở; trang trí nội thất.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01053 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 18.3.2; 25.1.6; A17.1.2; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần đồ hộp Hạ 

Long   (VN) 
71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Ném ăn liền. 
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(210) 4-2012-01054 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); tương 

ớt; miến ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền.   
 
 
 

(210) 4-2012-01055 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); tương 

ớt; miến ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền.   
 
 
 

(210) 4-2012-01056 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); tương 

ớt; miến ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền. 
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(210) 4-2012-01057 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng Dược 
Bảo Sinh   (VN) 
Số 32-34 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng; đồ uống y tế; 

trà thảo dược (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2012-01058 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng Dược 
Bảo Sinh   (VN) 
Số 32-34 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng, đồ uống y tế; 

trà thảo dược (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2012-01059 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.13.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Tôn Thất Diệp  (VN) 

12/23 - 24 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quà lưu niệm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2012-01060 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.21; A6.19.11; 3.4.11 
(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng, xanh lá 

cây, xanh lá mạ, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Bảo 
Trân   (VN) 
Số 4, khu phố 5, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da, nước hoa, chế phẩm trang điểm mặt.  

 
 

(210) 4-2012-01062 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 4.5.1; 4.5.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-01063 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 4.5.1; 4.5.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ dùng trong y tế, nha khoa; dụng cụ tránh thai; que thử thai; 

bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
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(210) 4-2012-01064 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 4.5.1; 4.5.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
não nội soi và siêu âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu.  

 
 

(210) 4-2012-01065 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.15; A25.3.3; 26.13.25; 24.13.1 
(591) Vàng, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trang thiết bị y tế Vật tư tiêu 
hao Hà Nội   (VN) 
Xóm 1, thôn Đông Ba, xã Thượng Cát, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
não nội soi và siêu âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát nước uống tinh khiết, bia, 
rượu.  
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(210) 4-2012-01066 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Lê Thị Huệ  (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01067 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Lê Thị Huệ   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01068 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01069 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.4; 26.13.1 
(591) Tím, tím nhạt, vàng, đen, trắng, đỏ, hồng
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á   (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, nha khoa; dụng cụ tránh thai; que thử thai; que thử 

rụng trứng; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01070 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) NEOAGRO BUSINESS CO.,LTD   (TH) 

335/25 Srinakarin Road, Prawet, 
Bangkok 10250, Thailand. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2012-01071 

 
(220) 

 
18.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
  
(731) NEOAGRO BUSINESS CO.,LTD  

(TH) 
335/25 Srinakarin Road, Prawet, 
Bangkok 10250, Thailand. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01072 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản phẩm công nghệ cao (HTP 
Co., Ltd)   (VN) 
Nhà số 6, tập thể Bắc Thăng Long, xã 
Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 
 

(210) 4-2012-01073 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.3; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần AI KO Việt 
Nam   (VN) 
15/20 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện, phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 

điện), công tắc điện, bộ điều chỉnh ánh sáng (điện), dây điện, tủ phân phối (điện). 
 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh 
không khí; tủ lạnh; lò nướng; bóng đèn điện. 

 
 
 

(210) 4-2012-01074 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần AI KO Việt 
Nam    (VN) 
15/20 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (Vật nối 

điện); công tắc điện; bộ điều chỉnh ánh sáng (điện); dây điện; tủ phân phối (điện). 
 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh 
không khí; tủ lạnh; lò nướng; bóng đèn điện. 
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(210) 4-2012-01080 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1; 3.7.17; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, cam, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Tâm  (VN) 
45/46 Trần Thái Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí, giáo dục. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01081 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.11.13; A25.7.3; A25.7.4; 6.1.2 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh lam, đỏ, 

xám 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01082 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 6.1.2; 25.7.25; A26.11.12 
(591) Ghi sáng, xám, trắng, xanh dương, vàng, 

hồng tím, xanh lá cây, đỏ, hồng 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
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(210) 4-2012-01083 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 25.7.25; 6.1.2; 26.3.1; A5.11.13 
(591) Vàng, trắng, hồng đậm, xanh dương, 

nâu, xám 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 

 
 
 

(210) 4-2012-01084 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 6.1.2; A26.11.12; A11.3.4 
(591) Vàng, trắng, đen, nâu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 

 
 
 

(210) 4-2012-01085 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.3.1; 6.1.2; A26.11.12; A5.11.13 
(591) Vàng, trắng, đen, nâu 
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
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(210) 4-2012-01088 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch lớp trang điểm (chế phẩm tẩy trang).  

 
 
 

(210) 4-2012-01096 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước dung dịch vệ sinh dành cho phụ nữ và trẻ em (không dùng cho mục đích 

y tế); kem dưỡng da; mỹ phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2012-01097 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)    (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa hồng dưỡng da; nước muối biển dùng để vệ sinh mũi họng, răng 

miệng, không chứa dược phẩm; nước xúc miệng không dùng cho ngành y; chất làm thơm 
hơi thở (bao gồm cả chất tan làm sạch miệng, không chứa dược phẩm).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-01100 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KOATSU GAS KOGYO CO., LTD.  

(JP) 
1-5, Doyama-cho, Kita-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính acrylic đã làm đặc dùng 

cho mục đích công nghiệp, chất tăng cường đông cứng cho chất dính dùng cho mục đích 
công nghiệp. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01101 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) MIDDLE EAST TOBACCO 

INDUSTRIES FZCO   (AE) 
P.O. Box 16905, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá và diêm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01104 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế và chuyển giao công nghệ 
xây dựng Tầm Nhìn Mới   (VN) 
Số 24 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng.  
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(210) 4-2012-01106 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(591) Vàng, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Bếp Xinh  
(VN) 
R4-93 Hưng Gia III, Phú Mỹ Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; dĩa; thìa.  
 

Nhóm 11: Bếp gas, nồi cơm điện; quạt máy; ấm nước đun bằng điện; bếp điện từ; đèn 
chạc.  

 
Nhóm 21: Bán xẻng (dụng cụ làm bếp); thau; rổ; muôi; nồi; chảo; ấm đun nước (tất cả 
đều bằng inox không dùng điện).  

 
 

(210) 4-2012-01107 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.13.25; 25.5.1; 26.4.7; 
A14.3.13 

(591) Đỏ, ghi xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thuận Tường   (VN) 
13-15-17 Phú Giáo, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 07: Trục; vòng bi (tất cả dùng cho máy móc).  

 
 

(210) 4-2012-01108 (220) 18.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A11.3.7; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Dương Minh Tuấn   (VN) 

13 ngách 575/9 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán bán phở; quán giải khát.  
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(210) 4-2012-01109 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện 

giao thông trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thu công), máy ấp trứng, máy in (dùng 
trong công nghiệp), máy in nén kỹ thuật số (dùng trong công nghiệp). 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa, thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
cân thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu, thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám 
sát) thiết bị và dụng cụ cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn; 
chuyền mạch, biến đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi dữ liệu; đĩa 
com pắc (đĩa mềm); đĩa DVD và các phương tiện ghi âm dữ liệu kỹ thuật số, các cơ cấu 
dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính; thiết bị 
xử lý dữ liệu và máy vi tính, phần mềm máy tính (được ghi sẵn); thiết bị dập lửa; máy in 
laze (nối liền với máy vi tính), máy in phun mực (nối liền với máy vi tính), máy phô-tô-
co-py, máy fax; thiết bị ngoại vi đa chức năng của máy tính có chức năng in; phô-tô-co-
py, fax và scan tài liệu, phần mềm máy tính (được ghi sẵn) để sử dụng cho việc vận hành 
các sản phẩm nói trên; máy tính chủ nối mạng; bộ xử lý ảnh, bộ điều khiển máy in (nối 
liền với máy tính), bộ phận trình thông dịch trong máy in (nối liền với máy tính); bộ điều 
khiển phụ trợ cho máy in (nối liền với máy tính) và máy phô tô copy, máy bán hàng tự 
động. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01121 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Linh Trung Tín  (VN) 
Số 100, đường Bưởi, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động; mua bán các thiết bị viễn thông.  
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(210) 4-2012-01125 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 18.3.23; 18.3.21 
(591) Đen, tím, xanh lam, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ du lịch Cẩm Phả 
Quảng Ninh  (VN) 
Đường Tô Hiệu, phường Cẩm Trung, thị 
xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn, nhà trọ; nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn 

uống cho khách du lịch. 
 
 
 

(210) 4-2012-01126 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.20; A26.11.12; 26.1.2; 1.15.15 
(591) Đen, tím, xanh lam, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ du lịch Cẩm Phả 
Quảng Ninh   (VN) 
Đường Tô Hiệu, phường Cẩm Trung, thị 
xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán lương thực thực phẩm, 

mua bán hàng nông lâm thủy sản.  
 
 
 

(210) 4-2012-01127 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.1.16 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH chè Hằng Nga  

(VN) 
Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chè khô; mua bán bánh kẹo; mua bán rượu; mua bán cà phê.  
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(210) 4-2012-01128 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A1.1.10; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Tổng hợp Ninh Bình   (VN) 
Tổ 17, khu Diêm Thủy, phường Cẩm 
Bình, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ, dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; quán cà phê.  
 
 
 

(210) 4-2012-01129 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.7.3; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Tổng hợp Ninh Bình    (VN) 
Tổ 17, khu Diêm Thủy, phường Cẩm 
Bình, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Nghề làm vườn; dịch vụ nông nghiệp; chăn nuôi chăm sóc súc vật, nuôi trồng 

thủy sản.  
 
 
 

(210) 4-2012-01140 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng tiệt trùng y tế, băng y tế, băng dán y tế.  
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(210) 4-2012-01141 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Bioscope 

Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng tiệt trùng y tế, băng y tế, băng dán y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-01142 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  

 
 
 

(210) 4-2012-01143 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2012-01144 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y 
tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện 
não nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, 
rượu.  

 
 

(210) 4-2012-01145 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tất Thành   (VN) 
Nhà số 6, tổ 6A, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01146 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.1.2; A5.3.13 
(591) Xanh tím sẫm, đỏ, vàng, xanh lá cây, 

hồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-01147 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2; A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh tím sẫm, xanh lá cây, vàng, kem 

nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01148 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh tím sẫm, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-01149 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV truyền 
thông-kỹ thuật số Toàn Cầu 
Xanh   (VN) 
24 Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2012-01160 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-01161 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-01162 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-01163 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-01164 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.14; 5.9.24 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh lá cây, tím, 

nâu 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 
Số 3 khu công nghiệp Bình Đăng, đường 
Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng nhựa (không dùng để bao gói, không phải văn phòng phẩm). 
 
 

(210) 4-2012-01165 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1; 5.9.24; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh lá cây, xanh 

da trời, tím 
(731) Công ty TNHH Đại Nhật Phát  

(VN) 
Số 3 khu công nghiệp Bình Đăng, đường 
Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng nhựa (không dùng để bao gói, không phải văn phòng phẩm). 
 
 

(210) 4-2012-01166 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thức ăn A No 

Va   (VN) 
Cụm công nghiệp Long Định-Long 
Cang, ấp 4, xã Long Cang, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.  
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(210) 4-2012-01167 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 5.3.20; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh non chuối 
(731) Công ty cổ phần thức ăn A No 

Va  (VN) 
Cụm công nghiệp Long Định - Long 
Cang, ấp 4, xã Long Cang, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 

 
 
 

(210) 4-2012-01168 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Thúy   (VN) 

027 khu phố Mỹ Hoàng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; 
mua bán thực phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-01169 (220) 19.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Thúy  (VN) 

027 khu phố Mỹ Hoàng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng dung cho mục đích y tế; 
mua bán thực phẩm. 
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(210) 4-2012-01180 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.3 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất mỹ 
phẩm Thanh Điền    (VN) 
150 Điện Biên Phủ, khóm Mỹ Trung, 
phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (kem dưỡng da). 

 
 

(210) 4-2012-01188 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  (540) 

 

(731) Huỳnh Tấn Thành  (VN) 
33/4-33/4C Nguyễn Đình Chính, phường 
15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 
 

(210) 4-2012-01189 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) SAZABY LEAGUE, LTD.    (JP) 

No. 49-13, Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay, bỏ túi; đồ trang sức; đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ 

trang sức).  
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; ảnh chụp; giá đựng ảnh chụp.  
 

Nhóm 18: Túi cho thể thao; túi dùng khi đi du lịch; túi xách tay; túi mua hàng; vali; rương 
hòm (hành lý); ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ví đựng danh thiếp; ví để 
chìa khoá (đồ da); ô che nắng; ô; túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất, mũ nón, khăn đội đầu.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ: đồng hồ, đồng hồ đeo tay/bỏ túi, đồ trang sức, đồ 
trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức), văn phòng phẩm, ấn phẩm, túi, ví đựng danh thiếp, 
ví để chìa khoá, ô, túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền. 
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(210) 4-2012-01200 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) TRIVENTO BODEGAS Y VINEDOS S. 
A.   (AR) 
Canal Pescara 9347, Russell, Maipu, 
Mendoza, Argentina  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu vang sủi bọt  

 
 
(210) 

 
4-2012-01201 

 
(220) 

 
20.01.2012 

  (441) 26.03.2012 
(531) 5.7.3; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

HAN CO   (VN) 
ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; sữa chua; pho mai.  
 
 

(210) 4-2012-01202 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) DIAGEO BRANDS B.V.   (NL) 
Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, 
The Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, bao gồm rượu khai vị và rượu mùi.  
 
 

(210) 4-2012-01203 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.1 
(731) GARGUAR LAB CO., LTD.   (TH) 

733/700 Phaholyothin rd., Kukot, 
Lumluga, Patumtanee 12130 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da mặt (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2012-01204 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) GARGUAR LAB CO., LTD.    (TH) 
733/700 Phaholyothin rd., Kukot, 
Lumluga, Patumtanee 12130 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm), kem đánh răng xà phòng; kem dưỡng 

toàn thân (mỹ phẩm). 
 
 

(210) 4-2012-01205 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(731) GARGUAR LAB CO., LTD.    (TH) 

733/700 Phaholyothin rd., Kukot, 
Lumluga, Patumtanee 12130 Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-01206 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(731) MERCK KGAA   (DE) 
Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, 
Germany 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất 

ăn kiêng dùng trong ngành y.  
 

(210) 4-2012-01208 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 1.17.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại SADACO  (VN) 
Thôn Ngô Xá, xã Phật Tích, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện; bộ tích điện.  
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(210) 4-2012-01209 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) HENKEL AG & CO. KGAA   (DE) 

67, Henkelstrasse, 40589 Dusseldorf, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-01220 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

  
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION   (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Túi đựng gậy đánh gôn; gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn.  

 
 

(210) 4-2012-01221 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Vương Thùy Hương  (VN) 
Số 51A, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Phương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn phát triển thương hiệu (trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại). 
 

Nhóm 42: Thiết kế thương hiệu; thiết kế in ấn. 
 

(210) 4-2012-01222 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 26.4.3; A17.2.2 (540) 

 

(731) Vương Thùy Hương   (VN) 
Số 51A, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Phương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, tài chính; bảo hiểm; tư vấn đầu tư; cho thuê căn hộ 

cao cấp. 
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(210) 4-2012-01223 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 3.7.3; A26.11.12 (540) 

  

(731) Vương Thùy Hương    (VN) 
Số 51A, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Phương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, tất vớ, ba lô, mũ, đồ chơi trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-01224 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.3; A17.2.2 (540) 

 

(731) Vương Thùy Hương    (VN) 
Số 51A, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Phương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ 

thuật, tổ chức hội thảo và hội nghị; dịch vụ giáo dục, đào tạo trẻ em cụ thể là tổ chức các 
chuyến dã ngoại kết hợp với học tập các kỹ năng sống cho trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-01225 (220) 20.01.2012 
  (441) 26.03.2012 

(531) 2.9.1; A5.5.20; 26.4.3; A17.2.2 (540) 

  

(731) Vương Thùy Hương    (VN) 
Số 51A, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Phương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tài chính; bảo hiểm; tư vấn đầu tư; cho thuê căn hộ 

cao cấp. 
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; 
dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh. 
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2007-01874 19265 25.03.2009 20.02.2012     A63B 67/18 
1-2009-01627 22251 25.03.2010 07.02.2012     F26B 3/04 
1-2009-02006 22481 26.04.2010 14.02.2012     C02F 3/34 
1-2009-02531 22989 25.06.2010 09.02.2012     A44B 19/32 
1-2010-00435 26993 25.08.2011 13.02.2012     H04N 13/04 
1-2010-00590 26341 27.06.2011 06.02.2012     H04N 13/04 
1-2010-00791 26694 25.07.2011 02.02.2012     G11B 27/034 
1-2010-01362 23918 27.09.2010 10.02.2012     G11B 20/18 
1-2010-01363 23919 27.09.2010 10.02.2012     G11B 7/0045 
1-2010-02619 25799 25.04.2011 14.02.2012     C22B 1/00 
1-2010-02925 27298 25.09.2011 31.01.2012     G11B 7/0045 
1-2010-03217 26755 25.07.2011 14.02.2012     C01F 5/22 
1-2010-03259 27023 25.08.2011 10.02.2012     H04W 72/04 
1-2010-03314 26178 25.05.2011 10.02.2012     H04W 8/22 
1-2011-00038 26514 27.06.2011 10.02.2012     H04W 72/04 
1-2011-00168 26803 25.07.2011 02.02.2012     A23K 1/16 
1-2011-00255 26815 25.07.2011 21.02.2012     G06Q 30/00 
1-2011-00266 27346 25.09.2011 06.02.2012     A23L 1/30 
1-2011-00293 26251 25.05.2011 30.01.2012     C07D 285/24 
1-2011-00298 26253 25.05.2011 03.02.2012     B60M 7/00 
1-2011-00373 26264 25.05.2011 01.02.2012     D06P 3/79 
1-2011-00382 26267 25.05.2011 01.02.2012     B65D 25/28 
1-2011-00384 26557 27.06.2011 04.02.2012     A61F 13/15 
1-2011-00385 26558 27.06.2011 04.02.2012     A61F 13/15 
1-2011-00386 27352 25.09.2011 01.02.2012     G06F 15/00 
1-2011-00408 27937 25.11.2011 03.02.2012     C07D 213/75 
1-2011-00433 27097 25.08.2011 20.02.2012     F03D 5/00 
1-2011-00450 25998 25.04.2011 21.02.2012     C08F 10/06 
1-2011-00458 27101 25.08.2011 31.01.2012     F16B 23/00 
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1-2011-00461 26283 25.05.2011 03.02.2012     A23B 4/00 
1-2011-00475 26834 25.07.2011 15.02.2012     A01G 9/02 
1-2011-00500 28147 26.12.2011 31.01.2012     C08L 3/02 
1-2011-00503 26292 25.05.2011 02.02.2012     B05D 7/00 
1-2011-00527 26583 27.06.2011 30.01.2012     A62B 7/10 
1-2011-00531 26845 25.07.2011 30.01.2012     B02C 15/00 
1-2011-00545 26848 25.07.2011 01.02.2012     C01F 7/14 
1-2011-00555 27680 25.10.2011 30.01.2012     C07D 239/48 
1-2011-00559 26590 27.06.2011 21.02.2012     A23C 9/00 
1-2011-00561 26591 27.06.2011 21.02.2012     C12N 1/20 
1-2011-00573 27365 25.09.2011 22.02.2012     B28C 7/04 
1-2011-00582 27681 25.10.2011 03.02.2012     A61K 31/506 
1-2011-00583 27367 25.09.2011 14.02.2012     A61K 31/4439 
1-2011-00584 26297 25.05.2011 22.02.2012     A01P 21/00 
1-2011-00592 26299 25.05.2011 03.02.2012     A23L 1/168 
1-2011-00594 26852 25.07.2011 01.02.2012     B62M 11/16 
1-2011-00606 27682 25.10.2011 04.02.2012     G06K 9/20 
1-2011-00615 26855 25.07.2011 01.02.2012     E01B 37/00 
1-2011-00618 27119 25.08.2011 06.02.2012     C07C 233/79 
1-2011-00635 27121 25.08.2011 06.02.2012     C11D 3/40 
1-2011-00642 26860 25.07.2011 10.02.2012     F01N 9/00 
1-2011-00654 27123 25.08.2011 01.02.2012     C07D 473/18 
1-2011-00655 27374 25.09.2011 10.02.2012     B01J 31/02 
1-2011-00674 26870 25.07.2011 14.02.2012     A61K 31/40 
1-2011-00675 26613 27.06.2011 14.02.2012     C07D 471/04 
1-2011-00682 27942 25.11.2011 13.02.2012     B29B 9/06 
1-2011-00689 27128 25.08.2011 13.02.2012     C09J 161/28 
1-2011-00697 26876 25.07.2011 14.02.2012     H01M 2/16 
1-2011-00699 27380 25.09.2011 06.02.2012     C11D 3/37 
1-2011-00702 26616 27.06.2011 16.02.2012     C07D 213/82 
1-2011-00704 27688 25.10.2011 13.02.2012     G02B 26/02 
1-2011-00706 27132 25.08.2011 10.02.2012     C07D 217/26 
1-2011-00709 26878 25.07.2011 02.02.2012     C08G 69/28 
1-2011-00710 26879 25.07.2011 02.02.2012     C08G 69/26 
1-2011-00718 27133 25.08.2011 30.01.2012     C07D 213/68 
1-2011-00732 27383 25.09.2011 15.02.2012     A01N 43/90 
1-2011-00740 27137 25.08.2011 06.02.2012     C11D 3/40 
1-2011-00742 26628 27.06.2011 16.02.2012     B02C 15/00 
1-2011-00745 26630 27.06.2011 14.02.2012     C08F 10/06 
1-2011-00746 27386 25.09.2011 02.02.2012     C07D 487/04 
1-2011-00747 27387 25.09.2011 13.02.2012     H04B 10/13 
1-2011-00749 26631 27.06.2011 21.02.2012     A01N 47/30 
1-2011-00753 26632 27.06.2011 30.01.2012     H05K 3/34 
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1-2011-00760 27138 25.08.2011 01.02.2012     C07D 401/06 
1-2011-00766 27693 25.10.2011 16.02.2012     C02F 1/50 
1-2011-00767 27694 25.10.2011 16.02.2012     C11D 3/40 
1-2011-00770 26635 27.06.2011 02.02.2012     F04D 13/00 
1-2011-00777 27141 25.08.2011 21.02.2012     C07D 401/14 
1-2011-00785 27947 25.11.2011 24.02.2012     C10G 7/10 
1-2011-00798 28149 26.12.2011 16.02.2012     C07K 16/00 
1-2011-00801 27143 25.08.2011 16.02.2012     F21V 29/00 
1-2011-00803 26640 27.06.2011 13.02.2012     A61K 9/20 
1-2011-00811 27144 25.08.2011 20.02.2012     A61K 38/17 
1-2011-00836 26648 27.06.2011 02.02.2012     H01Q 7/06 
1-2011-00837 27700 25.10.2011 17.02.2012     B21G 1/02 
1-2011-00866 27703 25.10.2011 17.02.2012     A61K 35/4025 
1-2011-00876 27154 25.08.2011 24.02.2012     C07D 401/12 
1-2011-00877 27155 25.08.2011 24.02.2012     A01N 43/54 
1-2011-00888 26904 25.07.2011 13.02.2012     H01L 51/50 
1-2011-00889 26654 27.06.2011 17.02.2012     H01B 7/30 
1-2011-00898 26907 25.07.2011 10.02.2012     C23C 14/34 
1-2011-00912 26656 27.06.2011 08.02.2012     E05B 35/00 
1-2011-00917 26912 25.07.2011 02.02.2012     A61K 31/4184 
1-2011-00918 26657 27.06.2011 17.02.2012     C07D 417/14 
1-2011-00924 26659 27.06.2011 21.02.2012     E21B 4/02 
1-2011-00927 27407 25.09.2011 10.02.2012     C02F 1/28 
1-2011-00928 26914 25.07.2011 10.02.2012     B01D 11/04 
1-2011-00933 27408 25.09.2011 08.02.2012     H04N 5/46 
1-2011-00936 27409 25.09.2011 14.02.2012     C07D 471/04 
1-2011-00947 27168 25.08.2011 03.02.2012     C07D 233/70 
1-2011-00950 27411 25.09.2011 24.02.2012     A23L 1/308 
1-2011-00963 27419 25.09.2011 20.02.2012     C22B 1/24 
1-2011-00964 27712 25.10.2011 13.02.2012     E21B 19/00 
1-2011-00969 28157 26.12.2011 15.02.2012     A61K 31/205 
1-2011-00970 27170 25.08.2011 23.02.2012     F24H 1/18 
1-2011-00982 26663 27.06.2011 31.01.2012     B23K 1/012 
1-2011-00987 26921 25.07.2011 31.01.2012     C09D 175/04 
1-2011-00988 27175 25.08.2011 06.02.2012     C07C 233/49 
1-2011-01005 28158 26.12.2011 21.02.2012     E04B 1/348 
1-2011-01024 27432 25.09.2011 13.02.2012     A23L 1/20 
1-2011-01025 26664 27.06.2011 03.02.2012     C09D 201/02 
1-2011-01026 27433 25.09.2011 20.02.2012     C07D 413/12 
1-2011-01039 26932 25.07.2011 15.02.2012     H04W 48/16 
1-2011-01040 26933 25.07.2011 15.02.2012     H04W 24/10 
1-2011-01057 27181 25.08.2011 31.01.2012     A01N 43/653 
1-2011-01064 26938 25.07.2011 21.02.2012     B65D 71/06 
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1-2011-01072 26940 25.07.2011 03.02.2012     D04B 1/24 
1-2011-01087 26947 25.07.2011 31.01.2012     H04W 60/04 
1-2011-01088 26948 25.07.2011 31.01.2012     H04W 60/04 
1-2011-01089 26949 25.07.2011 31.01.2012     H04W 60/04 
1-2011-01092 27182 25.08.2011 03.02.2012     B23H 7/08 
1-2011-01123 26958 25.07.2011 15.02.2012     F16B 23/00 
1-2011-01133 27450 25.09.2011 30.01.2012     C01B 33/025 
1-2011-01153 27452 25.09.2011 24.02.2012     C08K 3/32 
1-2011-01169 26961 25.07.2011 21.02.2012     C07D 473/34 
1-2011-01177 27194 25.08.2011 10.02.2012     B21D 26/02 
1-2011-01197 27464 25.09.2011 20.02.2012     A01N 47/40 
1-2011-01213 27202 25.08.2011 15.02.2012     E01D 1/00 
1-2011-01240 27470 25.09.2011 06.02.2012     C07C 1/04 
1-2011-01242 27967 25.11.2011 01.02.2012     C10M 169/04 
1-2011-01357 27219 25.08.2011 21.02.2012     F16F 9/34 
1-2011-01379 27498 25.09.2011 16.02.2012     H05K 3/46 
1-2011-01400 27756 25.10.2011 30.01.2012     G11B 7/13 
1-2011-01403 27502 25.09.2011 16.02.2012     C07D 505/24 
1-2011-01510 27243 25.08.2011 21.02.2012     C01B 3/12 
1-2011-01578 27542 25.09.2011 03.02.2012     C07D 401/14 
1-2011-01583 28221 26.12.2011 17.02.2012     C07D 487/04 
1-2011-01597 28222 26.12.2011 13.02.2012     A23G 1/00 
1-2011-01614 27554 25.09.2011 04.02.2012     C07C 317/28 
1-2011-01649 27792 25.10.2011 17.02.2012     G02B 6/36 
1-2011-01660 27796 25.10.2011 20.02.2012     C21B 7/16 
1-2011-01734 28021 25.11.2011 20.02.2012     H01Q 3/26 
1-2011-01782 27815 25.10.2011 23.02.2012     B01J 29/74 
1-2011-01859 28034 25.11.2011 21.02.2012     C08G 85/00 
1-2011-01911 27838 25.10.2011 16.02.2012     A61K 31/045 
1-2011-02019 28284 26.12.2011 13.02.2012     A61K 36/06 
1-2011-02125 28304 26.12.2011 20.02.2012     C22C 21/00 
1-2011-02247 28093 25.11.2011 21.02.2012     C22C 21/02 
1-2011-02467 28368 26.12.2011 31.01.2012     B02C 15/04 
1-2011-02506 28379 26.12.2011 21.02.2012     A46D 3/00 
1-2011-02741 28417 26.12.2011 13.02.2012     G01N 33/50 
2-2010-00036 01625 25.11.2010 08.02.2012     A47J 27/14 
2-2010-00037 1642  27.12.2010 08.02.2012     A47J 27/14 
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Phần vi 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 650/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02638  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2011 

Mục sửa đổi: Chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: Bổ xung chủ đơn sau vào danh sách các chủ đơn: 
VOLKSWAGEN AG (DE) 
38440 Wolfsburg, Germany 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 651/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-01578  (220) Ngày nộp đơn 03/08/2007 

Mục sửa đổi: Chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: Loại bỏ những người có tên sau đây ra khỏi danh sách các chủ đơn đồng 
thời là tác giả sáng chế: 
1. MORTENSON Juliana H.J. (trước đây là BROOKS Juliana H.J.) (US) 
173 North East Isles, North East, MD 21901, USA 
2. MORTENSON Mark (US) 
105 Deer Path Lane, North East, MD 21901, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 652/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  

(210)  Số đơn: 1-2005-01598  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2005 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

SICPA S.A.(CH) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 652/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  

(210)  Số đơn: 1-2007-00074  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

SICPA S.A.(CH) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 653/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  

(210)  Số đơn: 1-2005-01598  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2005 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

SICPA S.A.(CH) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 653/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  

(210)  Số đơn: 1-2007-00074  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

SICPA S.A.(CH) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 656/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  

(210)  Số đơn: 1-2005-00312  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2005 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

SICPA HOLDING SA (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 656/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  

(210)  Số đơn: 1-2005-01919  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2005 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

SICPA HOLDING SA (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 656/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  

(210)  Số đơn: 1-2007-01385  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

SICPA HOLDING SA (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 656/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-01427  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
SICPA HOLDING SA (CH) 
Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 656/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-01577  (220) Ngày nộp đơn 25/06/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
SICPA HOLDING SA (CH) 
Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 656/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-02690  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
SICPA HOLDING SA (CH) 
Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 656/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-03136  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
SICPA HOLDING SA (CH) 
Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 656/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  

(210)  Số đơn: 1-2008-03161  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

SICPA HOLDING SA (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 656/ TB-SHTT, ngày 13/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-00775  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
SICPA HOLDING SA (CH) 
Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 798/ TB-SHTT, ngày 17/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2006-01664  (220) Ngày nộp đơn 09/10/2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Asahi Group Holdings, Ltd. (JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8602, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 800/ TB-SHTT, ngày 17/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02700  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2011 

Mục sửa đổi: Tác giả sáng chế được sửa thành:  
Nội dung mới: Bổ sung tác giả sáng chế sau đây là tác giả thứ nhất trong danh sách các 
tác giả sáng chế: 
Tên đầy đủ: YE, Sunyong 
Địa chỉ: Room 1701, Huameng Business Palace Bus Station Avenue, Lucheng District 
Wenzhou, Zhejiang 325000, China 
Quốc tịch: China 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 801/ TB-SHTT, ngày 17/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2006-01682  (220) Ngày nộp đơn 11/10/2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
BOOKANG TECH CO., LTD. (KR) 
4th Floor, Korea Bldg., Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-080 Republic of Korea 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 805/ TB-SHTT, ngày 17/02/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-03155  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
AMYRIS, INC. (US) 
5885 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, CA 94608, United States of America 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 806/ TB-SHTT, ngày 17/02/2012  

(210)  Số đơn: 1-2004-01032  (220) Ngày nộp đơn 11/10/2004 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: 

U.S. Smokeless Tobacco Company LLC (US) 

 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 807/ TB-SHTT, ngày 17/02/2012  

(210)  Số đơn: 2-2011-00210  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2011 

Mục sửa đổi 1: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: 

SUNCHANG ITS CO., LTD. (KR) 

#101 Bldg Sihwa Industrial Complex 5 La, 666 Seonggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do, 425-836, Republic of Korea 

Mục sửa đổi 2: Địa chỉ tác giả sáng chế Park Jae Sin được sửa thành:  

Nội dung mới: 

#101 Bldg Sihwa Industrial Complex 5 La, 666 Seonggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do, 425-836, Republic of Korea 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 917/ TB-SHTT, ngày 24/02/2012  

(210)  Số đơn: 1-2007-00210  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: 

Tổ I khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1384/ TB-SHTT, ngày 12/03/2012  

(210)  Số đơn: 1-2007-01909  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới: 

Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD.) 

33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1385/ TB-SHTT, ngày 12/03/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-01911  (220) Ngày nộp đơn 10/09/2009 

Mục sửa đổi 1: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
100 Abbott Park Road,  Abbott Park, IL 60089, United States of America 
Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD.) 
33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1386/ TB-SHTT, ngày 12/03/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-01495  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD.) 
33/32/7 đường số 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

 

 
b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng CN  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 918/ TB-SHTT, ngày 24/02/2012  
(210)  Số đơn: 3-2010-01725  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
LIXIL NITTAN COMPANY, LIMITED (JP) 
11-6, 1-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 918/ TB-SHTT, ngày 24/02/2012  
(210)  Số đơn: 3-2010-01726  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
LIXIL NITTAN COMPANY, LIMITED (JP) 
11-6, 1-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 803/ TB-SHTT, ngày 17/02/2012  
(210)  Số đơn: 3-2010-00715  (220) Ngày nộp đơn 04/06/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Khu A, lô L01-03-05-07-09a, đường số 8, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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c - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1271/ TB-SHTT, ngày 05/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-21881  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Hội Khoa học Kỹ thuật huyện Vũ Quang 

 Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh  
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1523/ TB-SHTT, ngày 16/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-20866  (220) Ngày nộp đơn: 04/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần VINADESIGN 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1524/ TB-SHTT, ngày 16/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-20865  (220) Ngày nộp đơn: 04/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần VINADESIGN 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1525/ TB-SHTT, ngày 16/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-20865  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Tầng 6, toà nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1526/ TB-SHTT, ngày 16/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-20866  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Tầng 6, toà nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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Phần vIi 
 

 
chuyển giao đơn 

 
 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-26342  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-26343  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-26344  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-26345  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-26346  (220) Ngày nộp đơn: 04/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-28248  (220) Ngày nộp đơn: 28/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-28249  (220) Ngày nộp đơn: 28/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-02589  (220) Ngày nộp đơn: 05/02/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-07949  (220) Ngày nộp đơn: 16/04/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-11363  (220) Ngày nộp đơn: 27/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8412/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-11364  (220) Ngày nộp đơn: 27/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần G&P-MAMA Sữa non 
Số 20, ngõ 134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần G&P - Land 
Số 22, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8427/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-05269  (220) Ngày nộp đơn: 18/03/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh Loan 
619 Luỹ Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
KEIN HING INDUSTRY SDN. BHD 
Lot 1837, Jalan College, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8463/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-27142  (220) Ngày nộp đơn: 15/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Võ Thanh Tú 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
Bên  được chuyển giao :  
SLAUR CHAUVET SAS 
192 Rue de la VallÐe, 76600, Le Havre, France 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8465/ SHTT-NH2, ngày 30/12/2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-22926  (220) Ngày nộp đơn: 26/10/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Võ Thanh Tú 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
Bên  được chuyển giao :  
SLAUR CHAUVET SAS 
192 Rue de la VallÐe, 76600, Le Havre, France  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1107/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03301  (220) Ngày nộp đơn: 02/03/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH trang thiết bị và y tế QT 
CT3-2106, khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH đầu tư và phát triển y tế HINEW 
Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội  

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1109/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-25040  (220) Ngày nộp đơn: 18/11/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ phẩm Ba Đình 
122 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
TIANJIN SHUANGXING FLAVOUR & FRAGRANCE CO., LTD. 
DONGLI ECONOMY DEVELOPMENT AREA, 300300, TIANJIN, PEOPLE'S 
REPUBLIC OF CHINA  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1153/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-08227  (220) Ngày nộp đơn: 20/04/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Thái Dương 
Số 59 Quang Trung, tổ dân phố 7, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần năng lượng Thái Dương 
Thôn 2, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1156/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-23582  (220) Ngày nộp đơn: 08/11/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH phát triển giáo dục APU 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH phát triển giáo dục APU 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1156/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-23583  (220) Ngày nộp đơn: 08/11/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH phát triển giáo dục APU 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH phát triển giáo dục APU 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1156/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-23584  (220) Ngày nộp đơn: 08/11/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH phát triển giáo dục APU 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH phát triển giáo dục APU 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1156/ SHTT-NH2, ngày 29/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-23585  (220) Ngày nộp đơn: 08/11/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH phát triển giáo dục APU 
286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH phát triển giáo dục APU 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1024/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11722  (220) Ngày nộp đơn: 13/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần Tràng An 
Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam 
Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1025/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-06786  (220) Ngày nộp đơn: 02/04/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Chu Tước 
233/6 đường TL19, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thời trang Đông Dương 
2 Hưng Long, phường 7, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1026/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-07588  (220) Ngày nộp đơn: 25/04/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Chu Tước 
233/6 đường TL19, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thời trang Đông Dương 
2 Hưng Long, phường 7, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1027/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-08944  (220) Ngày nộp đơn: 27/04/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH EVEN MORE Việt Nam 
Lô 4B, đường số 5, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH công nghiệp MISSION 
Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1028/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-08943  (220) Ngày nộp đơn: 27/04/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH EVEN MORE Việt Nam 
Lô 4B, đường số 5, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH công nghiệp MISSION 
Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1029/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-12387  (220) Ngày nộp đơn: 08/06/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH truyền thông Đất Việt 
87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH BZT USA 
87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1030/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-25388  (220) Ngày nộp đơn: 29/11/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Nguyễn Văn Khôi 
889 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Phạm Ngọc Chu 
889 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1031/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-24244  (220) Ngày nộp đơn: 10/11/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1031/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-09806  (220) Ngày nộp đơn: 10/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1031/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-11601  (220) Ngày nộp đơn: 31/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1031/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-11602  (220) Ngày nộp đơn: 31/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1032/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-27062  (220) Ngày nộp đơn: 22/12/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần kính KATO Việt Nam 
35 đường Hồ Mễ Trì, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH KATO Việt Nam 
35 đường Hồ Mễ Trì, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1033/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-19185  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh Trần Văn Lộc 
Số 44, đường 25, tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thương mại và chế biến thực phẩm Tân Đô 
Số 44, đường 25, tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1034/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03502  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
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Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1034/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-22885  (220) Ngày nộp đơn: 28/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1034/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-22886  (220) Ngày nộp đơn: 28/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1034/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-22887  (220) Ngày nộp đơn: 28/10/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1035/ SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14925  (220) Ngày nộp đơn: 21/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
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Hoàng Kiên Cường 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất mỹ phẩm Hải Ngọc 
246/34 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1036/SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210) Số đơn: 4-2008-25221  (220) Ngày nộp đơn: 26/11/2008 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 

 Bên chuyển giao: 
 Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Thái Dương 
 Số 27, ngách 12/36, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 Bên  được chuyển giao : 
 Vũ Hoài Thanh 
 Số 27, ngách 12/36, phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1037/SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210) Số đơn: 4-2011-19101  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2011 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 

 Bên chuyển giao: 
 Công ty TNHH thương mại-dịch vụ-sản xuất Hiệp Trí 
 Khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
 Bên  được chuyển giao : 
 Công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng 

Lô 3.2, đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1038/SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210) Số đơn: 4-2006-11607  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2006 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 

 Bên chuyển giao: 
 Công ty cổ phần Gia Nguyên 
 194 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
 Bên  được chuyển giao : 
 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Phúc Ân 

436 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1039/SHTT-NH2, ngày 28/02/2012 
(210) Số đơn: 4-2011-07583  (220) Ngày nộp đơn: 25/04/2011 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 
 Bên chuyển giao: 
 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trung Kiên 
 50 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh 
 Bên  được chuyển giao : 
 Lê Thị Mai Hương 

32/8 đường 9, khu phố 2, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1346/SHTT-NH2, ngày 08/03/2012 
(210) Số đơn: 4-2011-19225  (220) Ngày nộp đơn: 15/09/2011 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 
 Bên chuyển giao: 
 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ giáo dục LHP 
 Số 157 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
 Bên  được chuyển giao : 
 Vũ Thị Vân Phượng 

Số nhà 5, ngách 39, ngõ 252 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1346/SHTT-NH2, ngày 08/03/2012 
(210) Số đơn: 4-2011-19226  (220) Ngày nộp đơn: 15/09/2011 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 
 Bên chuyển giao: 
 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ giáo dục LHP 
 Số 157 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
 Bên  được chuyển giao : 
 Vũ Thị Vân Phượng 

Số nhà 5, ngách 39, ngõ 252 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1346/SHTT-NH2, ngày 08/03/2012 
(210) Số đơn: 4-2011-19227  (220) Ngày nộp đơn: 15/09/2011 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 
 Bên chuyển giao: 
 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ giáo dục LHP 
 Số 157 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
 Bên  được chuyển giao : 
 Vũ Thị Vân Phượng 

Số nhà 5, ngách 39, ngõ 252 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1347/SHTT-NH2, ngày 08/03/2012 
(210) Số đơn: 4-2011-19043  (220) Ngày nộp đơn: 13/09/2011 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 
 Bên chuyển giao: 

Hộ kinh doanh Thuận Phát 
 C5/18 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
 Bên  được chuyển giao : 
 Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Huỳnh Thuận Phát 

C5/18 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1348/SHTT-NH2, ngày 08/03/2012 
(210) Số đơn: 4-2011-19044  (220) Ngày nộp đơn: 13/09/2011 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 
 Bên chuyển giao: 

Hộ kinh doanh Thuận Phát 
 C5/18 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
 Bên  được chuyển giao : 
 Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Huỳnh Thuận Phát 

C5/18 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1349/SHTT-NH2, ngày 08/03/2012 
(210) Số đơn: 4-2011-19827  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2011 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 
 Bên chuyển giao: 

Hộ kinh doanh Thuận Phát 
 C5/18 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
 Bên  được chuyển giao : 
 Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Huỳnh Thuận Phát 

C5/18 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1350/SHTT-NH2, ngày 08/03/2012 
(210) Số đơn: 4-2011-08940  (220) Ngày nộp đơn: 12/05/2011 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 
 Bên chuyển giao: 

Đào Đức Hiếu 
 220-221-C1, Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 Bên  được chuyển giao : 
 Doanh nghiệp tư nhân khách sạn Vạn Phát 

61-63 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1351/SHTT-NH2, ngày 08/03/2012 
(210) Số đơn: 4-2010-15283  (220) Ngày nộp đơn: 16/07/2010 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 

 Bên chuyển giao: 
Hộ kinh doanh điện cơ Tân Trường Hải 
27/6/2 đường Bình Trị Đông, khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 Bên  được chuyển giao : 
 Công ty TNHH một thành viên sản xuất thiết bị điện Tân Trường Hải 

27/6/2 đường Bình Trị Đông, khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1352/SHTT-NH2, ngày 08/03/2012 
(210) Số đơn: 4-2010-19067  (220) Ngày nộp đơn: 10/09/2010 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 

 Bên chuyển giao: 
Hộ kinh doanh điện cơ Tân Trường Hải 
27/6/2 đường Bình Trị Đông, khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 Bên  được chuyển giao : 
 Công ty TNHH một thành viên sản xuất thiết bị điện Tân Trường Hải 

27/6/2 đường Bình Trị Đông, khu phố 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 1472/SHTT-NH2, ngày 14/03/2012 
(210) Số đơn: 4-2008-17277  (220) Ngày nộp đơn: 12/08/2008 
 Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn 

 Bên chuyển giao: 
Nguyễn Văn Xuân (VN) 
189 Tô Hiệu, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên  được chuyển giao : 
 Nhà hàng cá lăng Sông Hồng 

Số 189 phố Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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đính chính 
  
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2009-02673, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 279 tập A ngày 27 tháng 06 năm 2011. 
Nội dung đính chính: Bổ xung hình vẽ trong công bố số 26332: 

 
 
         
 
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2011-01628, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 282 tập A ngày 26 tháng 09 năm 2010. 
Nội dung đính chính: Ngày nộp đơn của đơn ưu tiên số 60/620,072 trong công bố số 27556: 
Sai là: 08.10.2004 
Đúng là: 18.10.2004 
         
 
Đơn yêu cầu cấp GCNĐK nhãn hiệu số 4-2011-26601, trong Công báo sở hữu công nghiệp số 
287 tập A ngày 27 tháng 02 năm 2012. 
Nội dung đính chính: Tên của người nộp đơn  
Sai là: Công ty cổ phần công nghệ công nghiệp Bu chính Viễn thông (VN) 
Đúng là: Công ty cổ phần công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VN) 
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